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LỜI NÓI ĐẦU

Suốt hơn 25 thế kỷ tồn tại và phát triển, Phật giáo 
đã để lại cho thế giới nhiều di sản văn hóa to lớn vô 
giá mà cho tới nay dù đã nỗ lực rất lớn con người vẫn 
chưa khai thác hết. Trong số đó, văn học Pàli Phật 
giáo Thượng tọa bộ là một kho báu phong phú, đóng 
góp rất lớn cho nhân loại trên nhiều lĩnh vực. 

Nhờ tấm lòng nhiệt thành mộ đạo của dân chúng Tích 
Lan và tính hải đảo của xứ sở này mà nhân loại ngày 
nay đã có thể tiếp xúc với những lời dạy của Đức Phật 
và các Thánh giả Phật giáo Ấn Độ một cách khá chân 
xác, bên cạnh các truyền thống tôn giáo và tín ngưỡng ít 
nhiều mang sắc thái bản địa hóa. Các biên niên sử Tích 
Lan viết bằng tiếng Pàli giúp xác định các truyền thống 
Phật giáo Ấn Độ và Tích Lan cùng nhiều vấn đề liên 
quan đến lịch sử của hai quốc gia này. Nhiều công trình 
sớ giải Pàli đồ sộ của các luận sư nổi tiếng như Bud-
dhadatta, Buddhaghosa, Dhammapàla… giúp làm sáng 
tỏ nhiều vấn đề về giáo lý, cung cấp nhiều thông tin liên 
quan đến văn hóa, học thuật cũng như nhiều vấn đề về 
lịch sử Ấn Độ và Tích Lan cổ đại. 
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Văn học Pàli cũng gắn liền với sự phát triển của 
Phật giáo Thượng tọa bộ tại một số quốc gia Đông 
Nam châu Á mà trong lịch sử đã từng có những đóng 
góp nhất định vào quá trình phát triển của các quốc 
gia này trên nhiều lĩnh vực. Nhìn chung, văn học Pàli 
đóng vai trò rất lớn đối với nhiều nền văn hóa ở châu 
Á và ảnh hưởng của nó vẫn còn sâu sắc và sống động 
trong đời sống con người và xã hội tại nhiều quốc gia. 
Thật khó mà lượng hết tiềm năng to lớn của kho tàng 
văn học này đối với đời sống con người một khi được 
nghiên cứu đầy đủ và vận dụng đúng, bởi lẽ nó chứa 
đựng nhiều tinh hoa Phật giáo xuất phát từ nền tảng 
những lời dạy thánh thiện của bậc Đại giác.  

Do hoàn cảnh lịch sử và địa lý, Phật giáo Việt Nam 
không có cơ duyên tiếp thu nền văn học này ngay từ 
những buổi đầu lịch sử. Việt Nam có tuyến đường biển 
thông giao trực tiếp với Ấn Độ và các quốc gia Đông 
Nam Á từ rất sớm. Có lẽ cũng có một vài trường hợp 
cá biệt trong đó tăng sĩ Phật giáo Việt Nam đọc được 
các tác phẩm tiếng Sanskrit hoặc tiếng Pàli nhưng 
quy mô dịch thuật và truyền bá không lớn. Phần lớn 
những gì Phật giáo Việt Nam tiếp thu được đều thông 
qua ngả Trung Hoa. Chính vì lẽ đó mà cho đến nay 
văn học Pàli rất ít được biết đến ở Việt Nam. 

Có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là quốc gia có 
khả năng dung hóa và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền 
văn hóa khác nhau. Nếu vậy, việc giới thiệu và phổ 
biến rộng rãi một nền văn học không mới nhưng cũng 
không cũ như văn học Pàli cho người Việt âu cũng là 
một dịp hay để người Việt chúng ta có thêm sự hiểu 
biết mà lọc lấy những gì thích hợp và cần cho mình. 
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Công tác dịch thuật và giới thiệu văn tạng Pàli đã 
được khuyến khích và thực hiện ở Việt Nam trong gần 
năm thập kỷ qua. Hy vọng công trình khảo cứu sơ lược 
này có thể góp thêm một vài thông tin tham khảo. 

                   Vạn Hạnh, Mùa An cư, 2548
                                THÍCH TÂM MINH

                                Kính ghi
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I. Sự cần thiết của việc nghiên cứu văn học Pàli:

Văn học Pàli Thượng tọa bộ là một trong số các 
nguồn văn liệu đặc biệt quan trọng của Phật giáo. 
Quan trọng bởi nguồn gốc lịch sử khá ổn định của nó 
và bởi nó là nguồn văn liệu được gìn giữ kỹ lưỡng và 
đầy đủ nhất trong số các văn liệu sớm nhất của đạo 
Phật. Theo các sử liệu Tích Lan Dìpavamïsa, Mahà-
vamïsa và thông tin sớ giải Samantapàsàdikà thì toàn 
bộ Tam tạng (Tipitïaka) Kinh, Luật, Luận Phật giáo 
được đúc kết tại cuộc hội nghị kiết tập lần thứ ba tổ 
chức dưới triều đại Asoka đã được Mahinda đưa vào 
Tích Lan (Sri Lanka) cùng lúc với sự mở rộng của 
Phật giáo sang xứ sở này. Sự xuất hiện của đạo Phật ở 
Tích Lan  thế kỷ thứ ba trước Công nguyên đã nhanh 
chóng biến đất nước này thành một đảo quốc Chánh 
pháp (Dhammadìpa) và sau đó trở thành căn cứ địa 
vững chắc của Phật giáo Thượng tọa bộ mãi cho đến 
tận ngày nay. Từ Tích Lan, Phật giáo Thượng tọa bộ 
lần lượt mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó sang một 
số các quốc gia Đông Nam Á như Miến Điện, Thái 
Lan, Campuchia và Lào. 

Tấm lòng mến mộ Phật pháp của dân chúng Tích 
Lan và tính hải đảo của xứ sở này đã không ngừng 
làm nở hoa cho vườn văn học Pàli và giữ cho nó một 
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hương sắc khá độc lập, ít bị pha trộn bởi lý do này 
hay lý do khác, dù rằng họ phải thường xuyên đối mặt 
với quân xâm lược Tamil rồi sau đó đến lượt người 
Bồ Đào Nha, Hà Lan và người Anh. Có thể nói 
rằng cùng gốc với tạng Pàli thuộc Phật giáo Thượng 
tọa bộ (Theravàda), ta có tạng Sanskrit thuộc phái 
Nhất thiết hữu bộ (Sarvàstivàda).(1) Tuy nhiên chỉ 
một mình tạng Pàli là còn giữ nguyên vẹn cho đến 
ngày nay, trong khi tạng Sanskrit phần lớn đã biến 
mất, chỉ trừ vài đoạn được tìm thấy ở Trung Á, một 
ít được phát hiện ở Nepal và một số văn liệu Gilgit 
được khám phá cùng với những bản dịch Trung Hoa và 
Tây Tạng. Như vậy văn học Pàli đóng vai trò quan trọng 
trong toàn bộ văn học Phật giáo bởi nguồn gốc cổ xưa của 
nó và bởi sự nguyên vẹn nó giữ được cho đến tận ngày 

1.  Tỷ kheo Thích Minh Châu, So sánh Kinh Trung A Hàm 
chữ Hán và Kinh Trung Bộ chữ Pàli, tr. 22; “Từ lâu, các sử gia 
tin rằng Tam tạng bằng tiếng Sanskrit được Kiết tập song song 
đồng thời với Tam tạng bằng tiếng Pàli. Trong ý hướng đó, J. 
Przyluski cho rằng ‘Thánh điển đầu tiên biên soạn bằng tiếng 
Magadhi. Khi Thượng tọa bộ và Hữu bộ củng cố xong cứ địa tại 
các vùng Kausambì và Mathura, bộ phái nào cũng sẵn có trong 
tay một ngôn ngữ văn chương riêng dùng vào việc truyền bá và 
gây uy tín cho mình. Vì vậy, thánh điển được dịch ra tiếng San-
skrit tại Mathura và tiếng Pàli tại Kausambì.’ L. De La Vallée 
Poussin xác đáng hơn, cho rằng ‘Trong khi các giáo hội vùng 
Kausambì, Sànchì, Malava khai nguyên Tam tạng bằng tiếng 
Pàli, thì các giáo hội vùng lưu vực sông Yamuna và Tây-Bắc Ấn, 
nương theo ngôn ngữ thời thượng của địa phương, biên soạn lại 
các kinh văn khẩu tụng xưa bằng tiếng Magadhi ra tiếng San-
skrit, và trong công cuộc này hẳn phải có ít nhiều tham chiếu 
với kinh văn Pàli Kiết tập tại Kausambì, Sànchì và Malava. Đại 
công trình này bắt đầu một các đáng kể trước kỷ nguyên Tây lịch 
và còn tiếp tục lâu dài về sau.’” (Dẫn lại Cao Hữu Đính, Văn học 
sử Phật giáo, tr. 68) 	
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nay. Việc nghiên cứu một nền văn học cổ xưa mang bản 
sắc khá độc lập như vậy không những cung cấp nhiều 
cứ liệu quan trọng về đạo Phật ở những thời kỳ đầu của 
nó cùng nhiều sự kiện lịch sử liên quan mà còn giúp soi 
sáng nhiều vấn đề Phật học có nguồn gốc tương đồng 
được viết bằng tiếng Sanskrit nhưng bản gốc đã không 
còn mà chỉ tồn tại các bản dịch Tây Tạng và Hán ngữ. 

II. Cơ sở khảo cứu hay các nguồn tài liệu:

Để tìm hiểu một vấn đề có nguồn gốc lịch sử khá 
lâu đời và có quá trình phát triển lâu dài với một quy 
mô rộng lớn như văn học Pàli thì vấn đề sưu tầm và 
xử lý tài liệu đóng một vai trò hết sức quan trọng. 
Tổng hợp cho đủ các tài liệu khả dĩ cho vấn đề đã là 
chuyện khó, nhưng xử lý các nguồn tài liệu lại càng 
khó hơn, nhất là về phương diện xác định và sắp xếp 
niên đại các nguồn tài liệu liên quan. Thật khó tưởng 
tượng được một công trình nghiên cứu hoàn bị về văn 
học Pàli, nếu thiếu vắng các thông tin cần thiết và 
không xử lý tốt các nguồn tài liệu. O. V. Hinuber đã ý 
thức rất rõ vấn đề này.(2) May mắn thay, ‘đã có một số 
tài liệu văn học khá phong phú về Pàli tạng – một kết 
quả nhờ công lao khó nhọc của Hội Pàli Text Society 
về vấn đề ấn hành các nguyên bản Pàli tạng’(3) nhờ 
đó nhiều vấn đề liên quan đến Phật giáo Nguyên thủy 
và văn học Pàli được giải quyết. Do đó, mặc dù còn 
phải tiếp tục xem xét và đối chứng với các tư liệu chưa 
được khảo sát, nhiều công trình biên tập, dịch thuật 
và nghiên cứu tiên phong của các học giả Pàli đã đóng 

2.  O. V. Hinuber, A Handbook of Paøli Literature, tr. 1 	
3.  N. Dutt, Đại thừa và Sự liên hệ với Tiểu thừa, Thích Minh 

Châu dịch, tr. 11. 	
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góp rất lớn cho công tác này và gợi mở nhiều vấn đề. 
Có nhiều nguồn tài liệu khác nhau cần được tiếp cận 
và xem xét liên quan đến công tác khảo sát văn học 
Pàli. Ở đây chúng ta lưu ý đến một số tài liệu sau đây:

1. Tam tạng Pàli, bao gồm các bản gốc và các bản 
dịch. Có thể nói rằng đây chính là nguồn thông tin 
lớn nhất và căn bản nhất để khảo sát về văn học Pàli 
về cả hai phương diện, văn học sử và văn học. Bởi 
văn học Pàli căn bản xuất phát từ hoạt động thuyết 
pháp của đức Phật, nghĩa là những cuộc nói chuyện 
hay thuyết giảng của ngài cho các hàng thính chúng 
đương thời sau đó được các đệ tử học thuộc lòng và ghi 
chép lại thành các “sutta” hay bài kinh, tài liệu Kinh 
tạng Pàli cung cấp nhiều thông tin quan trọng, không 
những về phương diện giáo lý, nghệ thuật biểu đạt, mà 
còn về nhiều phương diện khác mang tính lịch sử và 
thời sự của xã hội Ấn Độ. Chẳng hạn, tìm hiểu hai bài 
kinh đầu tiên của tuyển tập Trường bộ (Dìgha Nikàya), 
kinh Phạm võng (Brahmajàlasuttanta) và kinh Sa môn 
quả (Sàmanõnõaphalasuttanta), chúng ta sẽ có được nhiều 
thông tin quan trọng về Phật giáo, như giáo lý Duyên 
khởi (Patïiccasamuppàda) hay cái nhìn trí tuệ thoát 
ly tham ái chấp thủ được nhấn mạnh (kinh Phạm 
võng), phương pháp tu tập căn bản của đạo Phật được 
hệ thống hóa và trình bày khá đầy đủ dưới hình thức 
Giới-Định-Tuệ (kinh Sa môn quả), cùng nhiều thông 
tin quan trọng khác, như 62 quan điểm tư tưởng triết 
học của các tư tưởng gia đương thời (kinh Phạm võng), 
danh tánh và khuynh hướng tư tưởng của sáu vị đạo sư 
tiêu biểu cho các trường phái du sĩ lúc bấy giờ (kinh Sa 
môn quả), vua Ajàtasattu, người chiếm đoạt ngai vàng 
Magadha sau khi phế truất cha mình là Bimbisàra, 
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lần đầu tiên yết kiến đức Phật và trở thành đệ tử 
ngài, các phong tục, tập quán và nhiều hoạt động khác 
của quần chúng và các giáo phái tu sĩ đương thời (kinh 
Phạm võng và kinh Sa môn quả). 

Luật tạng Pàli là một nguồn tài liệu khác thuộc văn 
tạng Pàli mà chúng ta không thể bỏ qua, nếu muốn 
biết rõ ít nhiều về tiểu sử đức Phật, về những bước đầu 
công tác truyền giáo của ngài, sự thành lập Tăng già, 
quá trình phát triển của Tăng già đi đôi với hoạt động 
thuyết giảng và sự thiết lập giới luật của đức Phật, 
nguồn gốc và sự phát triển của hệ thống giới luật tu 
viện Phật giáo… Đặc biệt tài liệu nói về hai cuộc kiết 
tập đầu tiên lưu giữ trong thiên Cullavagga cung cấp 
cho chúng ta các thông tin quan trọng về tình trạng 
sinh hoạt của các đệ tử đức Phật sau khi ngài nhập 
diệt, ý thức của họ về việc bảo vệ và gìn giữ giáo pháp 
của ngài và tình hình văn học Pàli ở các thời kỳ này. 
Ngoài các thông tin mang tính lịch sử, Luật tạng Pàli 
còn là nguồn tài liệu văn học phong phú. Trong công 
trình khảo cứu tôn giáo và xã hội Ấn Độ cổ đại dựa 
vào tài liệu Luật tạng Pàli có tựa đề “The Age of Vinaya”, 
Giáo sư G. S. P. Misra nêu nhận xét: “Luật tạng không 
phải là một bộ luật tu viện hoàn toàn khô khan chỉ nhắm 
vào các luật lệ của các tu sĩ, mà nó cũng là một văn bản 
mang nhiều tính chất văn học. Đúng hơn, có thể gọi nó 
là một mảng văn học. Luật tạng gợi ý tưởng về một lịch 
sử lâu dài của các hoạt động văn học và sự nỗ lực trong 
việc tạo ra lịch sử ấy. Đôi khi, các diễn đạt của Luật tạng 
khiến chúng ta nhớ lại nền văn học của một thời nguyên 
thủy xa xưa”.(4)  Đa số các học giả đều nhất trí rằng Kinh 

4.  G. S. P. Misra, The Age of Vinaya, tr. 158. 	
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tạng và Luật tạng Pàli là các tài liệu quan trọng nhất 
cho công tác nghiên cứu Phật giáo Nguyên thủy.(5) 

Luận tạng Pàli cung cấp nhiều thông tin về xu 
hướng phát triển của tư tưởng Phật giáo khoảng vài 
thế kỷ sau khi đức Phật nhập Niết bàn, cũng đồng thời 
cho thấy khuynh hướng phát triển của văn học Pàli thời 
kỳ này mà Tiến sĩ N. Dutt gọi là sự cố gắng của các cựu 
tông phái (Thượng tọa bộ và Nhất thiết hữu bộ) để theo 
kịp đà phát triển của tư tưởng.(6) Tỷ kheo Thích Minh 
Châu cho rằng Luận tạng hay Abhidhamma là cả một sự 
cố gắng hệ thống hóa những lý thuyết và phương pháp 
tiềm tàng và rải rác trong Kinh tạng.(7) Giáo sư T. W. 
Rhys Davids đã cố dẫn ra nhiều chứng cứ trích từ các 
tuyển tập Nikàya của tác phẩm Kathàvatthu và đi đến 
kết luận rằng vào thời điểm tác phẩm Kathàvatthu 
được siên soạn thì cả năm bộ Nikàya đã có mặt.(8) Nỗ 
lực của Rhys Davids về phương diện này, một mặt nói 
rõ sự kế thừa Kinh tạng của các tác phẩm Luận tạng, 
mặt khác giúp xác định niên đại của một số tuyển 
tập Kinh tạng, nếu ta chấp nhận tài liệu Tích Lan 
cho rằng tập Kathàvatthu được biên soạn bởi Tissa 
Moggaliputta trong khoảng thời gian diễn ra cuộc hội 
nghị kiết tập lần thứ ba tổ chức dưới triều đại Asoka. 
Ngoài ra, giai đoạn Luận tạng được xem là giai đoạn 
‘chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tông phái mới và 

5. N. Dutt, Đại thừa và Sự liên hệ với Tiểu thừa, Thích Minh 
Châu dịch, tr. 11; Kimura Taiken, Nguyên thủy Phật giáo tư 
tưởng luận, Thích Quảng Độ dịch, tr. 10-14; G. C. Pande, Studies 
in the Origins of Buddhism, tr. 1.

6. N. Dutt, Đại thừa và Sự liên hệ với Tiểu thừa, tr. 15. 	
7. Thích Minh Châu, Đức Phật, Nhà Đại giáo dục, tr. 37. 	
8. T. W. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, Part I, tr. xii. 	
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cả sự phát triển mới mẻ của những tông phái cũ’.(9) Do 
đó ‘Abhidhamma hay Luận tạng thực sự là một sự hệ 
thống hóa và phát triển các giáo lý Kinh tạng theo quan 
điểm bộ phái.(10) Từ quan điểm này, Tiến sĩ N. Dutt cho 
rằng sự phát triển văn học Abhidhamma không những 
để kiện toàn quan điểm riêng biệt của bộ phái, mà cũng 
để công kích quan điểm của đối phương.(11) 

2. Các biên niên sử Tích Lan, cơ bản là hai tác 
phẩm Dìpavamïsa và Mahàvamïsa. Theo khảo cứu của 
các học giả chuyên môn thì Dìpavamïsa là tác phẩm 
Pàli đầu tiên xuất hiện ở Tích Lan khoảng thế kỷ thứ 
tư và Mahàvamïsa được xem do Mahànàma biên soạn 
khoảng cuối thế kỷ thứ năm.(12) Hai tác phẩm này chủ 
yếu nói về lịch sử Phật giáo Tích Lan nhưng cung cấp 
nhiều thông tin liên quan đến lịch sử Tăng già Phật 
giáo bắt đầu từ cuộc hội nghị kiết tập lần thứ nhất ở 
Ràjagaha kéo dài cho đến thời kỳ các hoạt động của 
Tăng già Tích Lan thế kỷ thứ năm hoặc thứ sáu Tây 
lịch. Như vậy, các tài liệu này giúp củng cố thêm lịch 
sử Phật giáo Ấn Độ sơ khởi như được đề cập ở Luật 
tạng Pàli về hai kỳ kiết tập đầu tiên ở Ràjagaha và 
Vesàli, cùng lúc cung cấp thêm thông tin về cuộc hội 
nghị lần thứ ba được tổ chức ở Pàtïaliputta dưới thời 
Asoka đi kèm với sự kiện truyền giáo vĩ đại mà bằng 
chứng đã được xác nhận rõ ràng qua sự hiện diện của 
đạo Phật ở Tích Lan và các chứng cứ phát hiện được 
ở Sànchì.(13) Các thông tin này có ý nghĩa lịch sử quan 

9. N. Dutt, Đại thừa và Sự liên hệ với Tiểu thừa, tr. 16. 	
10. G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism, tr. 2.  	
11. N. Dutt, Đại thừa và Sự liên hệ với Tiểu thừa, tr. 16.  	
12. O. V. Hinuber, A Handbook of Paøli Literature, tr. 89-91.  	
13. Thích Tâm Minh, A Dục Vương: Cuộc đời và Sự  nghiệp, tr. 153-156.  	
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trọng đối với công tác khảo chứng về tình hình văn 
học Phật giáo từ khởi nguyên cho đến dưới thời Asoka. 
Ngoài ra, Mahàvamïsa còn cung cấp cho chúng ta một 
thông tin quan trọng khác liên quan đến lịch sử phát 
triển của văn học Pàli, đó là sự kiện Tam tạng kinh 
điển lần đầu tiên được chép thành văn bản ở Tích 
Lan, vào cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, dưới 
triều vua Abhaya Vatïtïagàmini, đánh dấu thời kỳ văn 
học thành văn của văn hệ Pàli.   

3. Tác phẩm Milindapanõha, được xem là xuất 
hiện ở Bắc Ấn khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Tác 
phẩm là cuộc đàm luận Phật pháp giữa vị vua Hy Lạp 
Menander đồn quân ở Tây Bắc Ấn Độ (khoảng thế kỷ 
thứ hai trước Công nguyên) và Tỷ kheo Nàgasena. Dù 
việc trần thuật mang nhiều nét hư cấu, câu chuyện 
Tỷ kheo Nàgasena thông minh xuất chúng, nắm bắt 
đầy đủ Tam tạng Kinh, Luật, Luận và nỗ lực tham cứu 
thêm các sớ giải (atïtïhakathà) cho thấy sự hiện diện 
đầy đủ và phát triển của văn học Phật giáo sau thời 
Asoka. Thông tin này thật cần thiết vì nó bổ khuyết 
cho chúng ta về lịch sử Phật giáo Ấn Độ sau thời 
Asoka mà các sử liệu Tích Lan không đề cập và về 
tình hình các hoạt động Phật giáo nói chung thường 
được xem là không mấy sáng sủa dưới các vương triều 
Sunga. Thông tin về các Tỷ kheo chuyên môn nắm bắt 
từng bộ kinh Nikàya được đề cập trong tác phẩm giúp 
củng cố thêm chứng cứ về truyền thống tụng đọc và 
học thuộc lòng của các tỷ kheo như được nói đến trong 
Kinh tạng và Luật tạng Pàli. 

4. Các công trình chú giải của luận sư Bud-
dhaghosa, bao gồm tác phẩm Visuddhimagga và các 
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sớ giải khác. Có thể nói rằng rất nhiều thông tin quan 
trọng về Phật giáo Thượng tọa bộ được tìm thấy trong 
các tác phẩm của Buddhaghosa. Ngoài các chú giải 
quan trọng về giáo lý góp phần cho lịch sử phát triển 
văn học Pàli và mở đường cho công tác chú giải tiếp 
tục phát triển về sau, các công trình của Buddhaghosa 
cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến 
hoạt động văn học của các tỷ kheo Ấn Độ cũng như 
Tích Lan. Chẳng hạn, lịch sử phát triển và truyền 
bá Phật pháp từ Ấn Độ sang Tích Lan bắt đầu từ sự 
kiện kiết tập Ràjagaha cho đến lúc Phật giáo được giới 
thiệu và thiết lập vững chắc ở Anuràdhapura nhờ công 
lao truyền bá to lớn của Mahinda (Samantapàsàdikà); 
sự kiện kết tập lần thứ nhất, sự hình thành các trường 
phái những nhà tụng đọc (bhànakà) nhằm mục đích 
gìn giữ và truyền bá các Nikàya và Luật tạng (Suman-
galavilàsinì); quan điểm về nguồn gốc ngôn ngữ Pàli 
(Papanõcasùdanì); sự tiếp nối truyền thống tụng đọc 
của các tỷ kheo Tích Lan về sau (Visuddhimagga)… 

5. Các bi ký Bahurt và chỉ dụ Asoka, cung cấp 
một số thông tin mang tính lịch sử về văn học Pàli. Ví 
dụ, Buhler lưu ý tới sự xuất hiện của từ ‘petakì’ (nghĩa 
đen là người nắm bắt các tạng (kinh hay luật) hay một 
Tỷ-kheo thông thạo một hay nhiều tạng) trong các bi 
ký Bharhut, gợi ý rằng các bản kinh đã được biên soạn 
trước khi bi ký này được khắc.(14) Chỉ dụ Bhabrù nêu sự 
kiện Asoka chọn ra bảy bản kinh Phật và khuyên tất 
cả tăng ni và Phật tử nỗ lực học tập mà nay ta thấy 
gần như đồng nhất với bảy bản kinh thuộc Kinh tạng 
Pàli nói rõ sự kiện rằng văn học Kinh tạng Pàli trở 

14. Buhler, On the Origin of the Indian Braøhmì Alphabet, tr. 90-91.  	
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nên phổ biến và chiếm ưu thế dưới thời Asoka. Giáo 
sư Rhys Davids nói rằng ‘chúng ta không có chứng cứ 
về sự hiện diện của bất kỳ văn học Phật giáo nào khác 
vào thời kỳ này.’(15) 

6. Văn tạng Nhất thiết hữu bộ, bao gồm các bộ A 
hàm, Luật tạng và các bộ Luận. Mặc dù không giống 
nhau hoàn toàn, văn tạng Nhất thiết hữu bộ và văn 
tạng Thượng tọa bộ được xem có chung nguồn gốc. “Từ 
lâu, các sử gia tin rằng Tam tạng bằng tiếng Sanskrit 
được kiết tập song song đồng thời với Tam tạng bằng 
tiếng Pàli. Trong ý hướng đó, J. Przyluski cho rằng 
‘Thánh điển đầu tiên biên soạn bằng tiếng Magadhi. 
Khi Thượng tọa bộ và Hữu bộ củng cố xong cứ địa tại 
các vùng Kausambì và Mathura, bộ phái nào cũng sẵn 
có trong tay một ngôn ngữ văn chương riêng dùng vào 
việc truyền bá và gây uy tín cho mình. Vì vậy, thánh 
điển được dịch ra tiếng Sanskrit tại Mathura và tiếng 
Pàli tại Kausambì.’ L. De La Vallée Poussin xác đáng 
hơn, cho rằng ‘Trong khi các giáo hội vùng Kausambì, 
Sànchì, Malava khai nguyên Tam tạng bằng tiếng 
Pàli, thì các giáo hội vùng lưu vực sông Yamuna và 
Tây-Bắc Ấn, nương theo ngôn ngữ thời thượng của 
địa phương, biên soạn lại các kinh văn khẩu tụng xưa 
bằng tiếng Magadhi ra tiếng Sanskrit, và trong công 
cuộc này hẳn phải có ít nhiều tham chiếu với kinh 
văn Pàli kiết tập tại Kausambì, Sànchì và Malava. 
Đại công trình này bắt đầu một cách đáng kể trước 
kỷ nguyên Tây lịch và còn tiếp tục lâu dài về sau.’”(16) 
So sánh toàn bộ hai bản văn Kinh Trung bộ chữ Pàli 

15. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, Part I, tr. xiv.  	
16. Dẫn lại Cao Hữu Đính, Văn học sử Phật giáo, tr. 68.  	
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và Kinh Trung A hàm chữ Hán, Tỷ kheo Thích Minh 
Châu luận chứng rằng ‘tỷ lệ cao những điểm tương 
đồng giữa hai bản kinh chữ Hán và Pàli, sự hiện diện 
nhiều đoạn văn khác nhau chứng tỏ rằng đã có một 
nguồn gốc chung cho cả hai bản dịch Pàli và chữa 
Hán; và căn bản chung ấy không chỉ về lý thuyết mà 
còn về hình thức văn bản… Tất cả điều này chứng 
tỏ đã hiện hữu một tạng kinh cổ, có lẽ là tạng kinh 
Magadhi đã mất mà học giả Winternitz đã nói đến 
trong tác phẩm Lịch sử văn học Ấn Độ.’(17) Quan điểm 
của các học giả trên gợi ý tưởng rằng một sự so sánh 
tỷ giảo về hai văn tạng Thượng tọa bộ và Nhất thiết 
hữu bộ sẽ gợi mở nhiều điều bổ ích, nhất là về phương 
diện lịch sử văn bản học và văn học Pàli cũng như văn 
học Sanskrit mà hầu hết chỉ hiện diện dưới hình thức 
bản dịch chữ Hán.  

7. Văn học Vệ đà-Bà là môn giáo, cho thấy tính 
kế thừa có sáng tạo của văn chương Phật giáo và sự 
khác biệt cơ bản giữa tư tưởng Vệ đà-Bà la môn và tư 
tưởng Phật giáo. Ai cũng biết rằng về phương diện tư 
tưởng triết học, Phật giáo hoàn toàn đối lập với Bà la 
môn giáo. Tuy nhiên, không ai phủ nhận sự hiện diện 
ở Phật giáo những yếu tố Bà la môn giáo được cải biến 
theo nội dung và quan điểm Phật giáo. Có khá nhiều 
từ ngữ, khái niệm và thậm chí giáo lý Bà la môn được 
tiếp tục sử dụng trong văn học Phật giáo nhưng với 
một nội dung và ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. E. J. 
Thomas cho rằng có một điều khác thường là trong 
phương pháp lập luận của mình, các Phật tử thường 

17. Tỷ kheo Thích Minh Châu, So sánh Kinh Trung A Hàm 
chữ Hán và Kinh Trung Bộ chữ Pàli, tr. 22. 	
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vận dụng các khái niệm của những người đối thoại và 
rồi cho chúng một ý nghĩa mới.(18) Ta có thể lấy danh 
từ Bràhmanïa (Bà la môn) và ý nghĩa của nó được dùng 
riêng biệt trong Bà la môn giáo và Phật giáo để chứng 
minh trường hợp này. 

Bràhmanïa được dùng trong truyền thống Vệ đà-Bà 
la môn như một danh hiệu ngụ ý một dòng dõi huyết 
thống, tự nhận là con cháu của Phạm thiên (Brahmà), 
sinh ra từ miệng Phạm thiên và do đó tự cho là dòng 
dõi cao quý nhất trong xã hội mà mọi dòng dõi khác 
phải kính trọng. Văn học Phật giáo cũng dùng từ 
Bràhmanïa, thứ nhất để chỉ những người thuộc dòng dõi Bà 
la môn và thứ hai để trỏ những người có đức hạnh và 
trí tuệ nói chung.(19) Trong văn chương Pàli, Bràhmanïa 
đôi khi được dùng đồng nghĩa với Arahanta (A la hán), 
thánh quả cao nhất trong giáo lý Phật giáo nguyên 
thủy mà tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp 
hay giới tính, đều có thể thành tựu. Như vậy, trong khi 
Bà la môn giáo dùng danh từ Bràhmanïa với dụng ý đề 
cao đẳng cấp Bà la môn, Phật giáo mở rộng khái niệm 
Bràhmanïa bằng cách tái định nghĩa danh từ này 
theo một nội dung hoàn toàn mới mẻ và nhân bản. 
Tương tự, giáo lý bốn Phạm trú (catu-Brahmavihàra) 
cũng được xem là có nguồn gốc từ Bà la môn giáo, sau 
đó tiếp tục được vận dụng trong văn học Phật giáo 
với một ý nghĩa và mục đích khác biệt.(20) Trong các 

18. E. J. Thomas, The Life of Buddha as legend and history, tr. 126.  	

19.   Xem các định nghĩa của Đức Phật về Bràhamanïa trong 
kinh Pháp Cú, phẩm Bà la môn (Bràhmanïavagga). 	

20. E. J. Thomas, The Life of Buddha as legend and history, 
tr. 126-27. 	
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bản kinh Pàli, bốn Phạm trú (catu-Brahmavihàra), từ 
(mettà), bi (karunïà), hỷ (mudità), xả (upekhà), đôi khi 
cũng được xem như là con đường cộng trú với Phạm 
thiên.(21) Quan điểm này là đồng nhất với quan niệm 
Bà la môn, nghĩa là thực hành từ, bi, hỷ, xả để được 
sanh lên Phạm thiên giới sau khi chết. Tuy nhiên, do 
mục tiêu của Phật giáo không dừng lại ở chỗ cộng trú 
hay đồng nhất với Brahmà nên việc nuôi dưỡng bốn 
tâm thái từ, bi, hỷ, xả được xem là cần thiết cho sự 
phát triển tâm thức hướng đến trí tuệ giác ngộ. Bản 
kinh Dhànanõjàni, Trung bộ, cho biết Đức Phật từng 
quở trách vị để tử đầu tay của mình, Sàriputta, bởi vị 
này đã giảng dạy cho một tín đồ dòng dõi Bà la môn 
con đường hướng đến cộng trú với Brahmà, một mục 
tiêu được xem là thấp kém (hìna) theo lời Đức Phật.(22)  

8. Các tài liệu Kỳ Na giáo, giúp củng cố thêm 
các chứng cứ văn học sử Pàli. Chẳng hạn, phần gọi 
là ‘Giải thoát lỗi lầm’ trong bản kinh Sùtrakrïtànga 
Kỳ Na giáo đề cập các quan điểm triết học được ấp ủ 
bởi các Sa môn và Bà la môn đương thời.(23) Thông tin 
này có thể giúp thêm luận cứ cho tài liệu kinh Phạm 
võng (Brahmajàla Suttanta), Trường bộ, đề cập về 62 
quan điểm tư tưởng triết học của các Sa môn và Bà la 
môn đương thời dưới cái nhìn trí tuệ của Thế Tôn. Bản 
kinh Bhagavatì Kỳ Na giáo nêu một danh sách về các 
quốc gia Ấn Độ cổ đại(24) cũng có thể giúp thêm cứ liệu 

21. Kinh Tevijjà, Trường bộ; Kinh Makhàdeva, Kinh 
Dhànanõjàni, Kinh Subha, Trung bộ. 	

22. Xem Kinh Dhànanõjàni, số 98, Trung Bộ.  	
23. Jana Sutras, II, pp. 405-409.  	
24. H. C. Raychaudhuri, Political History of ancient India, pp. 95-96; J. C. 

Jain, Life in ancient India sa depicted in the Jain Canons, p. 251. 	



14 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

chứng thực danh mục 16 quốc gia lớn ‘Solasa Mahà-
janapada’ được đề cập ở kinh Tăng chi bộ (Anguttara 
Nikàya). Giáo sư Kimura Taiken nêu quan điểm rất 
thuyết phục rằng ‘người muốn tìm hiểu Phật pháp 
chân chính không những chỉ nghiên cứu các kinh điển 
Phật giáo mà tất cả cái gì có liên quan đến văn hóa 
đương thời, như tư tưởng tôn giáo chẳng hạn, cũng đều 
phải tham khảo và so sánh.’(25)

9. Các tài liệu Tích Lan, Miến Điện và Thái 
Lan, nói về các giao lưu văn hóa giữa Tích Lan và 
Miến Điện, giữa Tích Lan và Thái Lan cơ bản thông 
qua đường trao đổi Phật giáo, giúp xác định tình hình 
phát triển của Phật giáo Thượng tọa bộ và văn học 
Pàli tại các xứ sở Miến Điện và Thái Lan. Ví dụ, 
các tác phẩm Tích Lan như Cùlïavamïsa, Pùjàvaliya và 
Nikàyasangrahava đề cập các vương triều Tích Lan 
thiết lập quan hệ với các vương triều Miến Điện cho 
thấy bắt đầu từ thế kỷ thứ 11 trở đi Phật giáo Thượng 
tọa bộ lần lượt được củng cố và phát triển mạnh tại 
Miến Điện, mặc dù một vài bia ký phát hiện được ở 
Hmawza chứng tỏ văn học Pàli đã xuất hiện trước đó. 
Một số tác phẩm Miến Điện như biên niên sử Glass 
Palace, Saøsanavamïsa, Hmannan Yazawin Dawgyi và 
các bia ký Kalyànïì ghi nhận các quan hệ tôn giáo 
giữa Miến Điện và Tích Lan ở các thế kỷ tiếp theo 
gián tiếp cho thấy tình hình phát triển của Phật giáo 
Thượng tọa bộ nói chung và văn học Pàli nói riêng 
ở Miến Điện vào cuối thế kỷ thứ 12 trở đi. Đặc biệt, 
tác phẩm Gandhavamïsa được phát hiện ở Miến Điện 

25. Kimura Taiken, Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận, Thích 
Quảng Độ dịch, tr. 23. 	
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cung cấp nhiều sử liệu quan trọng về các tác giả và tác 
phẩm văn học Pàli. Về tình hình học thuật Pàli tại 
các trung tâm Phật học Sukhodaya, Ayudhya và Nab-
bisipura Thái Lan, các tác phẩm như Jinakàlamàlì,  
Caømadevìvamïsa, Muølasaøsanaø, Sangìtivamïsa, Sadd-
hammasangaha… đề cập lịch sử bang giao giữa các 
vương triều Thái Lan và Tích Lan cũng như các kỳ 
kiết tập được tổ chức ở Thái là các tài liệu cung cấp 
nhiều thông tin quan trọng, đáng được xem xét. 

10. Các công trình nghiên cứu của các học giả 
hiện đại, bao gồm các công trình nghiên cứu về lịch 
sử Phật giáo Ấn Độ, Tích Lan và một số quốc gia Phật 
giáo Thượng tọa bộ, các công trình biên khảo về Phật 
giáo nguyên thủy, đặc biệt là các công trình nghiên 
cứu về ngôn ngữ và văn học Pàli. Rất nhiều công trình 
nghiên cứu có giá trị của các học giả trên thế giới có 
thể giúp nhiều thông tin và kết luận bổ ích cho công 
tác khảo sát văn học Pàli. Ở đây chúng ta giới hạn 
việc tham khảo đối với một số tác phẩm chuyên sâu 
về chủ đề văn học Pàli:

- Văn học sử Phật giáo, do Giáo sư Cao Hữu Đính 
biên khảo, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1996.

- A History of Paøli Literature, tập I, II, do B. C. 
Law biên soạn, Nhà xuất bản Indological Book House, 
Delhi, 1983. 

- History of Indian Literature, Vol. II, do Maurice 
Winternitz nghiên cứu, Srinivasa Sarma dịch sang 
tiếng Anh, Nhà xuất bản Motilal Banarsidass Pub-
lishers Pvt. Ltd., Delhi, 1993.
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- The Paøli Literature of Ceylon, do G. P. Malalasekera 
biên soạn, ấn bản Colombo, 1928.

- A Handbook of Paøli Literature, do Oskar Von Hinuber 
biên khảo, Nhà xuất bản Munshiram Manoharlal Publishers 
Pvt. Ltd., Delhi, 1997.

- An Introduction to Paøli Literature, do S. C. Banerji 
biên soạn, Nhà xuất bản Punthi Pustak, Calcutta, 1964.

- Paøli Literature and Language, do Wilhelm Geiger khaùo 
cứu, Nhà xuất bản Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. 
Ltd, Delhi, 1996.

III. Tình hình nghiên cứu văn học Pàli trên thế giới:

Cho đến đầu thế kỷ thứ 19, văn học Pàli chỉ được 
biết giới hạn ở Tích Lan  và một số các quốc gia châu 
Á. Ngoài các ghi chú quan trọng trong các sớ giải nói 
rõ mối quan tâm lớn của các thế hệ Phật tử đối với 
văn học Thượng tọa bộ, công tác nghiên cứu văn học 
Pàli được tìm thấy qua một vài tác phẩm tiêu biểu xuất 
hiện khoảng từ thế kỷ 15 trở đi. Đáng chú ý nhất là tác 
phẩm Saddhamma-sangaha (Khảo sát về Thiện pháp) 
do Dhammakitti biên soạn, có lẽ vào đầu thế kỷ 15 ở 
Thái Lan. Một tác phẩm khác, Gandhavamïsa (Lịch sử 
các kinh sách), do Nandapanõnõa viết, cung cấp nhiều 
thông tin quan trọng về các tác giả và tác phẩm Pàli. 
Tiếp theo tác phẩm này là cuốn Sàsanavamïsa (Lịch 
sử Giáo pháp), nguyên bản tiếng Miến Điện, được biên 
soạn vào năm 1831 và cũng bao hàm thông tin nói về 
các tác phẩm kinh sách. Tác phẩm Pitïakat samuin, do 
Man Krì Mahàsirijeyasù, vị cán bộ thư viện cuối cùng 
thuộc hoàng gia Miến Điện, sưu tập vào năm 1888, 
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nêu con số 2047 tác phẩm tiếng Pàli cũng như tiếng 
Miến Điện và Sanskrit.(26) 

Ảnh hưởng công cuộc thực dân lâu ngày của người 
châu Âu lên các lãnh thổ châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ và 
Tích Lan, đã khiến Phật giáo bắt đầu được chú ý trở 
lại bởi những người Tây phương mà trước đó các thế 
hệ tổ tiên xa xưa của họ có lẽ đã ít nhiều biết đến qua 
công cuộc truyền bá Phật pháp được khuyến khích bởi 
Asoka vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Sự phát 
hiện ra giá trị to lớn của các văn bản cổ xưa của đạo 
Phật được tìm thấy ở Ấn Độ, Nepal và Tích Lan đã 
mở đường cho công tác nghiên cứu Phật giáo ở lục địa 
châu Âu với kết quả Hội đồng Kinh tạng Pàli (Pàli 
Text Society) ra đời ở Anh quốc vào năm 1881, tập 
hợp nhiều học giả và dịch giả nổi tiếng về văn tạng 
Pàli. Tên tuổi của các học giả châu Âu bắt đầu được 
biết đến trong lãnh vực nghiên cứu, biên tập và dịch 
thuật các bản văn Pàli ra tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, 
Nga, Ba Lan. 

Nỗ lực của các học giả châu Âu trong lãnh vực nghiên 
cứu Phật học đã đánh thức các học giả Ấn Độ. Theo gương 
châu Âu, Hội đồng Kinh tạng Phật giáo (Buddhist Text 
Society) đã ra đời ở Calcutta vào năm 1892, đánh dấu giai 
đoạn phục hưng của đạo Phật ở Ấn Độ sau một thời gian 
dài dường như không còn được biết đến trên quê hương 
của nó. Nhiều cổ bản Sanskrit lần luợt được phát hiện 
song song với công tác nghiên cứu, phục hồi, biên tập 
và dịch thuật được thực hiện đã làm sống lại các giai 
đoạn lịch sử xa xưa đầy huy hoàng của Phật giáo Ấn 

26. O. V. Hinuber, A handbook of Paøli Literature, tr. 3.  	
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Độ. Tuy nhiên, nếu như phần lớn các bản văn Sanskrit 
được phát hiện và được quan tâm nghiên cứu ở Ấn Độ thì 
tại châu Âu, văn học Pàli được biết đến khá rộng rãi bởi 
công tác nghiên cứu, biên tập, dịch thuật và xuất bản 
khá năng động của hội Pàli Text Society. 

Công cuộc nghiên cứu văn học Pàli bắt đầu ở châu 
Âu vào các thập niên đầu của thế kỷ 19, khi E. Burnouf 
và Christian Lassen cho công bố lần đầu (1826) ở Pháp 
các bài viết của họ về Pàli. Công tác Roman hóa và dịch 
sang tiếng Anh 38 chương đầu của tác phẩm Mahàvamïsa 
được thực hiện bởi George Turnour (1837) đánh dấu sự nỗ lực 
quan trọng đầu tiên của một học giả châu Âu trong việc giới 
thiệu văn học Pàli ở phương Tây. Năm 1855, Vincent 
Fasuboll góp phần quan trọng cho độc giả phương 
Tây với bản dịch kinh Pháp cú (Dhammapada) và 
bản sớ giải Pàli cổ xưa của nó. Một thời gian sau đó, 
(1858) sự ra đời hai tác phẩm “The Life and Legend 
of Gautama” và “The Buddha of the Burmese” dựa 
vào các bản thảo tiếng Tích Lan  và Miến Điện đã tiếp 
tục gây sự chú ý của giới học giả châu Âu. Đến lượt 
một loạt các công trình nghiên cứu được thực hiện bởi 
R. Spence Hardy như Eastern Monarchism (1850), A 
Manual of Buddhism (1860), Legends and Theories 
of the Buddhist compared with History and Science 
(1866) lần lượt được xuất bản đã đánh thức các độc 
giả châu Âu về đạo Phật. Cuốn tự điển Pàli đầu tiên 
do Robert Caesar Childers biên soạn được xuất bản ở 
London năm 1875 đánh dấu một bước tiến quan trọng 
của giới nghiên cứu Pàli châu Âu. Khoảng thời gian 
từ 1877-1879, V. Fausboll người Đan Mạch cho ra đời 
bảy tập Jàtaka và V. Trenckner, một học giả Đan 
Mạch khác, cho xuất bản tập Milindapanõha ở London 
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năm 1880. Năm 1878, H. Oldenberg cho xuất bản bản 
dịch Dìpavamïsa của mình và tiếp tục công tác biên 
tập Luật tạng Pàli (Vinaya-pitïaka) thành năm tập vào 
các năm 1879-1883. Năm 1881 là năm đánh dấu sự ra 
đời của Hội đồng Kinh tạng Pàli (Pàli Text Society) ở 
London do Rhys Davids làm chủ tịch nhằm ‘giới thiệu 
kho tàng phong phú của văn học Phật giáo nguyên 
thủy cho các sinh viên.’ Cho đến nay, Hội này đã ấn 
hành và xác định niên đại của toàn bộ Tam tạng Pàli 
và tất cả các tác phẩm quan trọng của văn học Pàli 
hậu Kinh tạng, kể cả các sớ giải. 

Kể từ khi hội Pàli Text Society ra đời vào năm 
1881, công tác biên tập và dịch thuật các tác phẩm 
văn học Pàli được tiến hành lần lượt cùng với sự xuất 
bản các bản gốc của chúng. Các tác phẩm Luật tạng 
Pàli (Vinaya-pitïaka) được biên tập bởi H. Oldenberg 
vào năm 1879-1883 và được dịch sang tiếng Anh bởi 
chính Oldenberg và Rhys Davids vào các năm 1881-
1885, trong khi một số trích đoạn của chúng được 
Minayeff chuyển dịch sang tiếng Nga (1870) và Karl 
Seidenstucker chuyển sang tiếng Đức (1924-1925). 
Một bản dịch tiếng Anh về Vinaya-pitïaka lại được I. 
B. Horner thực hiện sau đó và được xuất bản lần lượt 
vào các năm từ 1940-1952. 

Về phía Kinh tạng (Sutta-pitïaka), tuyển tập Trường 
bộ (Dìgha-nikaøya) do Rhys Davids và J. Estlin Carpenter 
biên tập vào các năm 1889-1911 và được chính Rhys Davids 
và vợ ông, C. A. F. Rhys Davids, dịch sang tiếng Anh và 
xuất bản vào các năm 1899-1921; K. E. Neumann dịch 
sang tiếng Đức (1907-1928) và M. P. Grimblot chuyển 
một số sang tiếng Pháp (1876). Năm 1987, một bản 
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dịch Dìgha Nikàya Anh ngữ do Maurice Walshe thực 
hiện đã được nhà xuất bản Wisdom, Boston, ấn hành. 
Tuyển tập Trung bộ (Majjhima-nikàya), do V. Trenck-
ner, R. Chalmers và C. A. F. Rhys Davids biên tập 
(1888-1925), được K. E. Neumann dịch sang tiếng Đức 
(1896-1902); K. E. Neumann và G. de Lorenzo chuyển 
sang tiếng Ý (1907) và Lord Chalmer dịch sang tiếng 
Anh (1926-1927). Sau đó, một bản dịch tiếng Anh về 
Majjhima-nikàya lại được I. B. Horner thực hiện và 
được hội Pàli Text Society ấn hành nhiều lần từ 1954-
1990. Gần đây, 1995, nhà xuất bản Wisdom, Boston, đã 
cho ra đời bản dịch Majjhima Nikàya bằng Anh ngữ do 
Tỷ kheo NÕànïamoli và Tỷ kheo Bodhi thực hiện. Tuyển 
tập Tương ưng bộ (Samïyutta-nikàya), do Leon Feer 
biên tập (1884-1904), được C. A. F. Rhys Davids và F. 
L. Woodward chuyển sang tiếng Anh (1917-1930) và 
được Wilhelm Geiger dịch sang Đức ngữ (1925-1930). 
Thời gian gần đây, nhà xuất bản Wisdom, Boston, đã 
cho ra mắt độc giả một bản dịch Samïyutta Nikàya mới 
bằng tiếng Anh của Tỷ kheo Bodhi. Tuyển tập Tăng chi 
bộ (Anguttara-nikaøya), do R. Morris, E. Hardy và Mabel 
Hunt biên tập (1885-1910), được Tỷ kheo Nanatiloka 
dịch sang tiếng Đức (1907-1920); F. L. Woodward và 
E. M. Hare chuyển sang tiếng Anh (1932-1936). 

Trong số 15 tuyển tập thuộc Tiểu bộ (Khuddaka-
nikaøya), tập Khuddakapaøtïha, do Helmer Smith và Mabel 
Hunt biên tập (1915), được NÕànïamoli dịch sang tiếng Anh 
(1960). Tập Dhammapada do O. V. Hinuber và K. R. Nor-
man biên tập, được Vincent Fasuboll dịch sang tiếng La tinh 
vào năm 1855; Max Muller dịch ra tiếng Anh (1881); 
được dịch sang tiếng Đức bởi A. Weber (1860), Leop-
old von Schroeder (1892), Neumann (1893), Dahlke 
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(1919), Walter Markgraf (1912), R. O. Franke (1923); 
được P. E. Pavolini dịch sang tiếng Ý (1908); St. Fr. 
Michalski-Iwienski chuyển sang tiếng Ba Lan (1925). 
Tập Suttanipaøta, do Danis Anderson và Helmer Smith 
biên tập (1913), được V. Fausboll dịch ra tiếng Anh 
(1881). Tập Udàna do S. Steinthal biên tập (1885) và 
được F. L. Woodward dịch sang tiếng Anh (1935). Tập 
Itivuttaka do E. Windisch biên tập (1889) và được 
F. L. Woodward dịch sang tiếng Anh (1935). Tập Vi-
mànavatthu do N. A. Jayawickrama biên tập và được 
Jean Kennedy và H. S. Gelman dịch sang tiếng Anh 
(1942), I. B. Horner (1974). Tập Petavatthu được dịch ra 
tiếng Anh bởi H. S. Gelman (1942). Tập Theragàthà và tập 
Therìgaøthaø do H. Oldenberg và R. Pischel biên tập (1883), 
được C. A. F. Rhys Davids dịch sang tiếng Anh (1909, 
1913). Tập Jàtaka do V. Fausboll biên tập (1877-1897) 
và được E. B. Cowell dịch sang tiếng Anh (1895-1913); 
Julius Dutoit chuyển sang tiếng Đức (1908-1911). Tập 
Niddesa do L. de La Valleùe Poussin và J. Thomas biên 
tập phần Màhàniddesa (1916-1917) và W. Stede phần 
Cullaniddesa (1918). Tập Patïisambhidàmagga do A. 
C. Taylor biên tập (1905-1907) và được NÕànạamoli 
dịch sang tiếng Anh (1982). Tập Apadàna do M. E. 
Lilley biên tập (1925-1927). Tập Buddhavamïsa do N. 
A. Jayawickrama biên tập (1974) và được I. B. Horner 
dịch ra tiếng Anh (1975). Tập Cariyàpitïaka do N. A. 
Jayawickrama biên tập (1974) và được I. B. Horner 
dịch sang tiếng Anh (1975). 

Trong số bảy bộ luận thuộc Luận tạng Pàli (Abhidham-
ma-pitïaka), bộ Dhammasanïganïì do E. Muller biên tập 
(1885), P. V. Bapat và R. D. Vadekar (1940) và được C. A. 
F. Rhys Davids dịch sang tiếng Anh (1900); Nyanaponika 
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chuyển sang tiếng Đức (1950). Bộ Vibhanïga do C. A. F. 
Rhys Davids biên tập (1904) và được U. Thitïtïika chuyển 
sang tiếng Anh (1960). Bộ Dhàtukathà do E. R. Goon-
eratne biên tập (1892) và do U. Nàrada dịch sang tiếng 
Anh (1962). Bộ Puggalapanõnõatti do R. Morris biên tập 
(1883) và Nyanatiloka chuyển sang tiếng Đức (1910); B. 
C. Law dịch ra tiếng Anh (1924). Bộ Kathàvatthu do 
A. C. Taylor biên tập (1894-1897) và được Shwe Yan 
Aung và C. A. F. Rhys Davids dịch sang tiếng Anh 
(1915). Tập Yamaka do C. A. F. Rhys Davids biên tập 
(1911-1913). Tập Patïtïhaøna do C. A. F. Rhys Davids 
biên tập (1921-1923) và được U. Nàrada dịch sang 
tiếng Anh (1969-1981). 

Nguồn văn liệu Pàli hậu Kinh tạng (Post-canonical 
Pàli literature) rất phong phú, đa dạng và đã được 
nghiên cứu, phiên dịch một phần bởi các học giả và dịch 
giả Pàli. Các tác phẩm Nettippakaranïa, Petïakopadesa, 
Milindapanõha và một số tác phẩm sử liệu Tích Lan như 
Dìpavamïsa, Mahaøvamïsa Thuøpavamïsa, Daøtïhavamïsa... 
đã được biên tập và dịch thuật. Một số tác phẩm của 
Buddhaghosa cũng đã được nghiên cứu và phiên dịch, 
chẳng hạn Visuddhimagga, Samangalavilàsinì. Tuy 
nhiên, phần lớn nguồn tài liệu này vẫn còn nằm trong 
dạng bản thảo hoặc chỉ mới được biên tập nhưng chưa 
được nghiên cứu và dịch thuật. Công tác nghiên cứu 
và phiên dịch văn học Pàli do đó vẫn đòi hỏi và trông 
chờ nhiều nỗ lực. 

Nhìn chung, văn học Pàli tiếp tục được nghiên cứu, 
phiên dịch và giảng dạy tại các quốc gia theo truyền 
thống Phật giáo Thượng tọa bộ như Ấn Độ, Tích Lan, 
Miến Điện, Thái Lan, Campuchia cũng như tại nhiều 
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trung tâm Phật học và đại học trên thế giới. Ngoài ra, 
các quốc gia chịu ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa cũng 
nỗ lực lớn trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và 
phiên dịch văn tạng Pàli. Nhật Bản đã hoàn tất một 
bản dịch Pàli gồm 65 tập. 

IV. Công tác nghiên cứu dịch thuật và giới thiệu 
văn học Pàli ở Việt Nam:

Ở Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử và địa lý, Phật 
giáo Bắc truyền hay Đại thừa Phật giáo ảnh hưởng 
phần lớn đời sống tinh thần của người dân và các sinh 
hoạt của Tăng già. Khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20, 
Phật giáo Nam truyền hay Thượng tọa bộ được truyền 
vào miền Nam Việt Nam qua đường Campuchia nhưng 
không mấy phát triển. Tuy vậy, song song với sự nghiệp 
phiên dịch Tam tạng Hán ngữ, công tác phiên dịch Tam 
tạng Pàli đã được khuyến khích và đưa vào nội dung 
hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong bốn 
thập niên cuối của thế kỷ 20. Một văn bản giới thiệu 
bản dịch Trường bộ kinh tập I do Viện Tăng Thống 
hồi ấy chủ trương, cho biết:

“Trước ngày trăng tròn 2508, Viện Tăng Thống có 
quyết định khuyến khích sự phiên dịch Tam tạng thuộc 
văn hệ Pàli và Hoa văn. Riêng văn hệ Pàli, Thượng tọa 
Thích Minh Châu phát nguyện phiên dịch, và sẽ được 
xuất bản tuần tự từng tập một. Tam tạng thuộc văn hệ 
Pàli là tài liệu tương đối chánh xác của tư tưởng hệ Phật 
giáo nguyên thỉ, hiện vẫn là kinh sách căn bản của hết 
thảy Phật giáo ở các quốc gia Tích Lan, Thái Lan, Ai 
Lao, Miến Điện, Cao Miên và quốc mẫu Phật giáo Ấn 
Độ. Với Tam tạng quan trọng như vậy, ban đầu Viện 
Tăng Thống nghĩ tổ chức một hội đồng phiên dịch 
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và kiểm duyệt cho viên mãn. Nhưng sau thấy như 
vậy sẽ khó thực hiện được trong tình trạng Phật giáo 
hiện tại... Viện lại thấy công tác phiên dịch Tam tạng 
không thể trì hoãn, nên thà là tạm làm bởi một người, 
huống chi người ấy là Thượng tọa Minh Châu, bác sĩ 
văn học Pàli xuất xứ từ Nàlanda, nơi xưa kia đã đào 
tạo ra ngài Huyền Trang.”(27) 

Trong suốt thời gian gần hai thập kỷ, Tỷ kheo Thích 
Minh Châu đã nỗ lực phiên dịch và cho xuất bản hầu 
hết các tác phẩm thuộc Kinh tạng Pàli (Sutta-pitïka). 
Đại học Vạn Hạnh là nơi vinh dự được tiếp nhận việc 
xuất bản các bản dịch và là cơ sở giáo dục đại học đầu 
tiên ở Việt Nam được may mắn tiếp cận nền văn học 
Pàli. Từ 1965 trở đi, văn học Pàli được đưa vào nội 
dung giảng dạy tại Phân khoa Phật học của Viện Đại 
học Vạn Hạnh. Về tầm quan trọng của các dịch bản 
Pàli đối với các công trình nghiên cứu và dịch thuật 
Hán tạng lúc bấy giờ, Thượng tọa Thích Thiện Siêu 
nêu nhận xét:

“Ngày nay, được đọc Trường bộ kinh tập I, II, III, 
IV và Trung bộ kinh tập I, II, bản dịch của Thượng 
tọa Thích Minh Châu, tôi thấy sáng lên các nghi điểm 
của mình ở Hán tạng đương đương và Đại thừa Hán 
tạng. Tôi xác nhận rằng, đạo Phật chỉ có một. Không 

27.  Lời giới thiệu của TT. Thích Trí Quang, Tổng Thư ký Viện 
Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhân dịp 
Đại học Vạn Hạnh xuất bản Trường bộ kinh tập I do TT. Thích 
Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, phiên dịch từ 
nguyên bản Pàli. (Xem Thích Minh Châu, Trường Bộ Kinh, tập 
I, Lời giới thiệu, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1973) 	
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có Nam hay Bắc, Đại hay Tiểu...”(28)

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn tạng Pàli 
trong các hoạt động giáo dục và hoằng pháp, công 
tác nghiên cứu và dịch thuật Tam tạng Pàli tiếp tục 
được khuyến khích bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập. Chương trình 
giảng dạy văn học Pàli được tiếp tục tại các Học viện 
Phật giáo và nhiều Trường Trung và Cao đẳng Phật 
học. Năm 1986, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
ra đời, đảm nhiệm công tác nghiên cứu và phiên dịch 
văn tạng Phật giáo các nước trong đó có văn tạng Pàli. 
Cho đến thời điểm này, Viện đã song hành xuất bản 
được 35 tập các bản dịch Kinh tạng Pàli và A hàm 
Hán tạng. Phần Kinh tạng Pàli (Sutta-pitïaka) do Tỷ 
kheo Thích Minh Châu đảm nhiệm phiên dịch đến 
nay cơ bản đã hoàn tất và đã được xuất bản, còn 
lại phần Luật tạng (Vinaya-pitïaka) và Luận tạng 
(Abhidamma-pitïaka) Pàli vẫn đòi hỏi công phu sưu 
tầm các dịch bản và công tác phiên dịch, hiệu đính, 
xuất bản. Hy vọng một bản dịch Tam tạng Pàli 
bằng tiếng Việt sẽ sớm được hoàn thành để Phật tử 
Việt Nam có thể cảm nhận hương vị giải thoát trực 
tiếp từ những giáo lý được xem là nguyên thủy hay 
gần nguyên thủy nhất của đạo Phật. Trong khi chờ 
đợi sự hoàn tất một bản dịch lớn lao và đầy công 
phu như vậy về văn tạng Pàli, công trình biên khảo 
này xin được góp một phần nhỏ về các thông tin 
góp nhặt liên quan đến văn học Pàli. 

28. Lời phát biểu của TT. Thích Thiện Siêu tại buổi lễ Giới 
thiệu và phát hành Trung bộ kinh tập II, do Viện Đại học Vạn 
Hạnh tổ chức, 1974. 	
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V. Dự kiến công trình và phương pháp khảo cứu:

Do số lượng văn bản quá nhiều và đa dạng về thể 
loại, công trình khảo cứu sẽ được tiến hành lần lượt 
và cho ra đời từng tập một với mục đích khảo sát nội 
dung chính của các văn bản theo trình tự Kinh, Luật, 
Luận và các tác phẩm Pàli khác thuộc hậu Kinh tạng 
sắp theo bộ loại tác phẩm hay chủ đề tương ứng. Trên cơ 
sở khảo sát các tài liệu văn bản, các học giả Pàli thường 
xếp Tam tạng Pàli theo thứ tự Luật tạng, Kinh tạng và 
Luận tạng. Trong công trình khảo cứu này, chúng tôi 
chú ý khảo sát văn tạng Pàli theo thứ tự Kinh, Luật, 
Luận. Do thiếu vắng nhiều lượng thông tin cần thiết 
và khả năng giới hạn, công trình này sẽ tập trung chủ 
yếu vào việc khảo sát và giới thiệu nội dung các văn 
bản thuộc Tam tạng Pàli, phần còn lại của văn học 
Pàli sẽ tùy điều kiện và hoàn cảnh mà thực hiện được 
chừng nào thì tốt chừng đó. Một vài chương đầu của 
tập I được dành cho việc xem xét một số vấn đề mang 
tính văn học sử. 
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Trong kho tàng văn học Phật giáo bao gồm các bản 
gốc và các bản dịch được tìm thấy phần lớn trong các 
ngôn ngữ Sanskrit, Pàli, Tây Tạng và Trung Hoa, văn 
học Pàli xuất hiện rất sớm và chiếm một số lượng lớn. 
Do xuất hiện sớm và được bảo lưu khá tốt, văn học Pàli 
lưu giữ nhiều thông tin và tài liệu quan trọng liên quan 
đến cuộc đời và sự nghiệp truyền giáo của đức Phật, các 
sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, hoạt động của các 
trường phái tư tưởng và tôn giáo khác nhau hiện diện 
trong thời đại của ngài, song song với các quan điểm tư 
tưởng và thực hành tôn giáo mà ngài đã đề ra cho các đệ 
tử. Như vậy văn học Pàli đóng vai trò quan trọng trong 
Phật giáo bởi trước hết nó chứa đựng các tài liệu liên 
quan đến bậc Đạo sư và những lời dạy của ngài. 

Sự nghiệp 45 năm thuyết pháp độ sinh của đức 
Phật để lại nhiều ấn tượng lớn và lưu lại nhiều thành 
quả văn hóa tâm linh sâu sắc không ngừng đánh thức 
và khuyến khích thiện tâm trong lòng mọi người ở 
trong mọi thời đại. Đức Phật đại diện cho sự thật giác 
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ngộ ở đời và là tấm gương lớn của sự nghiệp rộng mở 
con đường giác ngộ. Phát biểu về ngài, người ta dùng 
các lời lẽ trang trọng như thế này: “Thế Tôn đã giác 
ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều 
phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch 
tĩnh, Ngài thuyết pháp để tịch tĩnh. Thế Tôn đã vượt 
qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng 
Niết-bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết-bàn”(1). 
Hoặc họ biểu cảm: “Như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày.”(2)  

Đức Phật không chỉ giảng dạy và huấn luyện các đệ 
tử mình đạt đến giác ngộ, ngài còn khuyến khích các 
học trò nỗ lực truyền bá chánh pháp, chia sẻ với mọi 
người sự hiểu biết về pháp giác ngộ. Ngài khuyên nhủ:

“Này các Tỷ-kheo, Ta đã giải thoát khỏi tất cả trói 
buộc của nhân thiên. Này các Tỷ-kheo, các ngươi cũng 
đã giải thoát khỏi tất cả trói buộc của nhân thiên. 
Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần 
chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ. Này 
các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh.”(3) 

1. Tiểu kinh Saccaka, Trung bộ.	
2. Được tìm thấy ở rất nhiều kinh Pàli. 	
3.  T. W. Rhys Davids & H. Oldenberg, Vinaya Texts, Part I, tr. 112-113. 	
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Chúng ta có thể nói rằng đây chính là động lực sâu 
xa nhất của những gì ta gọi là thành quả đóng góp của 
Phật giáo cho cuộc đời, trong đó có sự nở hoa của vườn 
văn học Pàli.

I. Cơ sở hình thành: 

Như ta thấy ngày nay, văn tạng Pàli (canonical 
Pàli literature) bao gồm nhiều pháp thoại (sutta) do 
đức Phật thuyết giảng chỗ này chỗ kia cho nhiều đối 
tượng khác nhau bên cạnh một số bài pháp do các đệ 
tử ưu tú của ngài trình bày. Mỗi pháp thoại như vậy 
được mở đầu bằng câu “Evamï me sutamï”, ngụ ý sự ghi 
nhớ nội dung bài pháp bởi một hay nhiều tỷ kheo trực 
tiếp lắng nghe bậc Đạo sư thuyết giảng hoặc nghe lại 
từ người khác và chính họ nói lại bài pháp ấy trong 
những lúc thuyết giảng hoặc trong trường hợp giáo 
pháp của bậc Đạo sư được tụng đọc tại các kỳ kiết 
tập. Sự phong phú về thể loại và ổn định về mặt nội 
dung của rất nhiều pháp thoại được tìm thấy trong 
văn tạng Pàli ngày nay chắc chắn là nỗ lực của nhiều 
thế hệ tỷ kheo trong việc sưu tập và sắp xếp những 
lời dạy của bậc Đạo sư để lưu vào ký ức và đặc biệt 
thông qua hoạt động của các kỳ hội nghị kiết tập. Sự 
nghiệp thuyết pháp độ sanh hay hoạt động truyền 
giáo của đức Phật diễn ra trong bối cảnh một xã hội 
Ấn Độ rộng lớn và đối tượng giáo hoá của ngài cũng 
rất đa dạng. Toàn bộ công tác giảng dạy của ngài được 
thực hiện bởi phương thức khẩu truyền và dưới nhiều 
hình thức thuyết giảng, đối thoại hay đàm luận. Sách 
vở, chữ viết chưa được dùng và bậc Đạo sư cũng không 
chú ý lưu lại các cuộc nói chuyện của mình. Như vậy 
việc những lời dạy của đức Phật được sưu tập và sắp 
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xếp thành những bài kinh hay pháp thoại ổn định cả 
về mặt nội dung lẫn hình thức chứng tỏ sự nỗ lực lớn 
của các thế hệ tỷ kheo học trò ngài. Đa số các học giả 
ngày nay đều ghi nhận rằng văn học Pàli là kết quả 
của sự nỗ lực lâu dài của các thế hệ Phật tử. 

Nghiên cứu về văn học Pàli, hầu hết các học giả(4) 
đều cho rằng không phải tất cả những gì chứa đựng 
trong văn tạng Pàli ngày nay đều bắt nguồn từ đức 
Phật. Tuy nhiên đa số họ đều tin rằng một số lượng 
lớn những lời dạy, những bài pháp và các giáo lý của 
bậc Đạo sư có thể được tìm thấy trong văn tạng Pàli nhờ 
công lao ghi nhớ và gìn giữ khá tốt bởi các đệ tử của ngài. 
H. Oldenberg nói rằng mặc dầu các truyền thuyết và các 
tư biện của những giai đoạn về sau được đưa vào văn 
học Pàli, các bản kinh Pàli (Pàli suttantà) vẫn được giữ 
nguyên không bị ảnh hưởng bởi chúng.(5) Nhận xét này 
tỏ cho thấy Oldenberg rất tin tưởng nguồn tài liệu Kinh 
tạng Pàli (Pàli Suttapitïaka) và do đó, theo ông, ‘Pàli 
là nguồn tài liệu đáng chú ý xem xét và coi trọng hơn 
bất kỳ nguồn tài liệu nào khác, nếu chúng ta muốn có 
được bất kỳ thông tin nào về đức Phật và cuộc đời của 
ngài.’(6) André Bareau nêu nhận xét tương tự, cho rằng 
văn học Pàli Thượng tọa bộ còn giữ được đến nay rất 
nhiều và được nghiên cứu rộng rãi ở phương Tây. Điều 
đáng mừng là trong số các văn liệu này, chúng ta còn 
có được các biên niên ghi lại lịch sử của học phái Tích 
Lan từ thời vua A Dục. Hẳn hiên là không thể chấp 

4. M. Winternitz, History of Indian Literature, tập II, tr. 5; Wilhelm Geiger, 
Paøli Literature and Language, tr. 12; T. W. Rhys Davids, Dialogues of the Bud-
dha, part I, tr. x-xvii. 	

5. H. Oldenberg, Buddha: His Life, His Doctrine, His Order, tr. 74. 	
6. H. Oldenberg, Buddha: His life, His doctrine, His order, tr. 74. 	
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nhận tuyệt đối mọi dữ kiện ghi trong các biên niên sử 
ấy, nhưng bằng sự phân tích trong sáng giúp gạn lọc 
những truyện tích truyền kỳ được chép lẫn khá nhiều, 
như thường thấy trong trường hợp ở Ấn Độ, chúng ta 
cũng có thể vẽ lại với ít nhiều chắc chắn các nét chính 
của lịch sử này.(7) 

II. Các kỳ kiết tập:

Theo các tài liệu Cullavagga, Dìpavamïsa, Mahàvamïsa 
và Samantapàsàdikà thì chỉ mấy tháng sau ngày bậc 
Đạo sư nhập Niết bàn, các đệ tử lớn của ngài đã nhóm 
họp tại Vương Xá (Ràjagaha) để tụng đọc lại những lời 
dạy của ngài mà phần lớn họ đều ghi nhớ nằm lòng. 
Sự nhóm họp tụng đọc như vậy được gọi là hội nghị 
kiết tập kinh điển (sangìti) mà mục đích là để làm 
sống lại lời dạy của bậc Đạo sư bên cạnh sự phân 
tích bổ sung hay gạn lọc một số giáo lý được ghi nhớ 
thiếu sót hoặc nhầm lẫn giữa các tỷ kheo. Hội nghị 
quy tụ một số đông các tỷ kheo giỏi về kinh, luật 
và được chủ trì bởi những vị trưởng lão có uy tín và 
uyên thâm về Phật học. Người ta bảo Mahà Kassapa, 
vị tôn giả cao niên có uy tín nhất của Tăng già đương 
thời, nhận trách nhiệm chủ trì cuộc hội nghị kiết tập 
lần thứ nhất tổ chức ở Ràjagaha, bên cạnh hai vị đệ 
tử thân tín khác của đức Phật là Ànanda và Upàli, có 
trách nhiệm tuyên đọc Pháp (Dhamma) và Luật 
(Vinaya). Ít nhất có ba cuộc hội nghị kiết tập 
như vậy đã diễn ra tại Ấn Độ trước khi giáo lý 
của đức Phật được giới thiệu sang Tích Lan do công 
của Trưởng lão Mahinda.(8) Trong hai kỳ kiết tập đầu, 

7. André Bareau, Các Bộ phái Phật giáo Tiểu thừa, tr. 394. 	
8. Theo các thông tin lưu giữ trong các tác phẩm Cullavagga, Dìpavamïsa, Ma-
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hội nghị tập trung chủ yếu vào việc tụng đọc Pháp 
(Dhamma) và Luật (Vinaya). Đến kỳ kiết tập lần thứ 
ba được tổ chức ở Pàtïaliputta dưới thời vua Asoka, 
các bản luận hay Abhidhamma cũng được đưa vào nội 
dung kiết tập. Tập Kathàvatthu thuộc Luận tạng được 
xem là do Trưởng lão Moggaliputta Tissa, chủ tịch hội 
nghị, biên soạn trong khoảng thời gian chín tháng 
của cuộc hội nghị. 

Mahinda sang Tích Lan, mang theo mình toàn bộ 
giáo lý được đúc kết tại hội nghị kiết tập lần thứ ba 
tổ chức dưới triều đại Asoka và truyền bá rộng rãi 
cho dân chúng ở đây. Một vài lần tụng đọc được tiếp 
tục thực hiện ở Tích Lan cho đến khi toàn bộ giáo lý 
của đức Phật được chép thành văn bản dưới triều vua 
Tích Lan Vatïtïagàmini Abhaya, khoảng cuối thế kỷ 
thứ nhất trước Tây lịch (29-17 B.C). Không có nhiều 
bằng chứng về việc biên tập những lời Phật dạy bằng 

hàvamïsa và Samantapàsàdikà, Hội nghị Kiết tập lần thứ nhất được tổ chức tại Ràjagaha 
(Vương Xá) chỉ mấy tháng sau khi bậc Đạo sư nhập Niết Bàn. Cuộc Kiết tập lần này với 
số lượng thành viên gồm 500 tỷ kheo do Mahà Kassapa làm chủ tọa và do Ajàtasattu 
bảo trợ, chủ yếu đọc tụng lại những lời dạy của bậc Đạo sư về Pháp (Dhamma) và Luật 
(Vinaya). Hội nghị Kiết tập lần thứ hai được tổ chức tại Vesàli (Tỳ Xá Ly), khoảng một 
trăm năm sau ngày bậc Đạo sư nhập Niết Bàn, dưới triều vua Kàlasoka, hậu duệ của vua 
Ajàtasattu. Theo Cullavagga, việc các tỷ kheo Vajji chủ trương 10 điểm (dasavatthùni) 
thực hành sai khác về luật là lý do dẫn đến cuộc Kiết tập lần này. Mahàvamïsa cho biết 
cuộc Kiết tập có số thành viên gồm 700 tỷ kheo do Sabbakàmì làm chủ tọa, tập trung 
đọc tụng Pháp (Dhamma), nhưng theo Buddhaghosa, Hội nghị tập trung tụng đọc Pháp 
(Dhamma) và Luật (Vinaya) và bước đầu biên tập về Pitaka, về các Nikàya, Anga và 
Dhammakkhandha. Hội nghị Kiết tập lần thứ ba được tổ chức tại Pàtaliputta, dưới triều 
đại đế Asoka, khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Hội nghị quy tụ 1.000 tỷ kheo đặt dưới 
sự chủ trì của Tỷ kheo Tissa Moggaliputta, tập trung thảo luận về Tam tạng (tipitïaka). 
Hội nghị tiến hành trong 9 tháng, trong thời gian đó Tissa Moggaliputta cho ra đời tập 
Kathàvatthu (Biện thuyết) đánh bật mọi quan điểm sai lầm về Phật giáo. Theo quan 
điểm Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravàda), cuộc Kiết tập được tổ chức cuối thế kỷ thứ 
nhất trước Tây lịch, dưới triều vua Abhaya Vatïtïagàmani, Tích Lan , trong đó Tam tạng 
lần đầu tiên được viết thành văn bản, được xem là cuộc Kiết tập lần thứ tư, sau ba kỳ Kiết 
tập đầu tổ chức ở Ấn Độ. Tuy nhiên theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, cuộc Kiết tập 
thứ tư là cuộc Kiết tập được tổ chức khoảng 100 Tây lịch, dưới triều vua Kaniska. 	
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chữ viết tại ba kỳ kiết tập đầu tổ chức ở Ấn Độ.(9) Theo 
truyền thống Phật giáo Nam truyền, cho đến hội nghị 
kiết tập lần thứ tư tổ chức ở Tích Lan khoảng cuối 
thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, toàn bộ giáo lý 
của bậc Đạo sư đã được học thuộc lòng và được truyền 
khẩu bởi chư tăng nhiều thế hệ. Các Phật tử Tích Lan 
tin rằng chính trưởng lão Mahinda đã đưa Phật giáo 
vào Tích Lan và mang theo mình các bản kinh được 
kiết tập trong thời gian hội nghị kiết tập lần thứ ba 
tổ chức dưới thời đại đế Asoka. Những bản kinh này 
đầu tiên được truyền khẩu từ đời này sang đời khác 
cho đến dưới thời vua Abhaya Vatïtïagàmani chúng mới 
được viết ra thành văn bản. Họ cũng tin rằng chính 
tạng kinh được sưu tập trong thời kỳ kiết tập lần thứ 
ba do Mahinda mang đến Tích Lan và được ghi chép 
dưới thời vua Vatïtïagàmani là khớp với Tam tạng 
Pàli mà hiện chúng ta đang có.(10) R. F. Gombrich 
nêu nhận xét tương tự, bảo rằng tạng Pàli mà ít 
nhiều chúng ta có ngày nay hẳn đã có mặt trong thời 
Asoka và do Mahinda mang sang Tích Lan. Giống 
như M. Winternitz(11) và W. Geiger,(12) Gombrich rút ra 
kết luận này trên cơ sở các bản kinh giống nhau được 
tìm thấy giữa tạng Pàli hiện có và các bia ký Asoka.(13) 

Kể từ khi được giới thiệu sang Tích Lan và được 
chép thành văn bản vào cuối thể kỷ thứ nhất trước 

9. T. W. Rhys Davids, Buddhist India, tr. 188. 	
10. M. Winternitz, History of Indian Literature, taäp II, tr. 10.  	
11. Như trên, tr. 16.  	
12. Xem W. Geiger, Paøli Literature and Language, tr. 10-11.  	
13. R. F. Gombrich, Buddhist Precept and Practice, tr. 49-50. Theo bia kyù 

Bhabrù hay Bairat, vua Asoka đã chọn ra 7 trong số những bài kinh Phật, cho 
khắc tên lên bia đá và khuyên toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử nên dốc tâm học 
hỏi và thực hành. 7 bài kinh này nay được thấy phù hợp với 7 bài kinh nằm rải 
rác trong các tập Nikàya. (Xem R. Mookerji, Asoka, tr. 118-19.) 	



36 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

Tây lịch, tạng thư Pàli dần dần được phát triển và mở 
rộng bởi sự xuất hiện lần lượt các luận sư, các nhà sớ 
giải Pàli và bởi sự mở rộng của Phật giáo Thượng tọa 
bộ sang các nước Đông Nam châu Á. Công tác nghiên 
cứu, dịch thuật và chú giải các vấn đề Phật học được 
lưu giữ trong Tam tạng Pàli, việc ghi chép các nguồn 
sử liệu liên quan đến sự hình thành Tam tạng và sự 
xuất hiện của đạo Phật ở Tích Lan, các sáng tác mới 
lấy cảm hứng từ suối nguồn Phật giáo, song song với 
các công trình ngữ pháp làm sáng tỏ ngôn ngữ Pàli... 
đã làm phong phú thêm kho tàng văn học Pàli. 

Ta cũng nên ghi nhận một chuyển biến căn bản của 
đạo Phật Tích Lan nảy sinh do hoàn cảnh lịch sử ở 
đảo quốc này đã tạo tiền đề cho sự phát triển văn học 
Pàli ở đây. Yêu cầu bảo tồn chánh pháp trước họa xâm 
lăng và xã hội hóa các hoạt động của Tăng già Tích 
Lan vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Truyền thống 
học thuộc lòng và truyền khẩu các bản kinh Phật do 
Mahinda thiết lập ở Tích Lan bắt đầu từ nửa cuối thế 
kỷ thứ ba trước Công nguyên kéo dài một thời gian 
cho đến cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Khoảng 
cuối thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, Tích Lan rơi 
vào họa xâm lăng bởi người Tamil và liên tiếp chịu 
nhiều thiên tai đói kém. Trước tình hình quốc gia 
nguy kịch ấy, các sinh hoạt truyền thống của Phật 
giáo cũng bị đe dọa. Người ta nói rằng chính trong 
hoàn cảnh nguy khó ấy, Tam tạng Kinh, Luật, Luận 
Phật giáo đã được quyết định chép ra thành văn bản 
“nhằm duy trì lâu dài chánh pháp của bậc Đạo sư” 
(ciratïtïhitatthamï dhammassa).(14) Sự kiện giáo lý của 

14. Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon, tr. 158.  	
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đức Phật được chép thành văn bản đánh dấu một bước 
phát triển mới của Tăng già Tích Lan và mở đường 
cho các hoạt động văn học ở đây. 

Theo Walpola Ràhula thì kể từ sau những thảm 
cảnh tai ương ấy, thái độ của các tu sĩ Tích Lan thay 
đổi rất rõ. Họ bắt đầu cân nhắc các biện pháp nhằm 
duy trì và phổ biến chánh pháp (Sàsana). Ràhula nêu 
ra một loạt các hoạt động cho thấy Tăng già Tích Lan 
đã có những chuyển biến khác biệt so với hoạt động 
của Tăng già Ấn Độ như được mô tả trong các bản 
kinh nguyên thủy. Họ mở rộng phạm vi sinh hoạt và 
tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Riêng về 
truyền thống tu học, việc học (pariyatti) được nhấn 
mạnh và đề cao hơn việc thực hành (patïipatti), một 
thái độ mà Ràhula cho là chưa từng xảy ra trước đó. 
Học thuật được khuyến khích và được đánh giá cao 
bởi nó đáp ứng các nhu cầu xã hội trước mắt. Trong 
các tác phẩm sớ giải, người ta nhấn mạnh và đề cao 
việc học hơn cả thực hành. Phần lớn tu sĩ chuộng con 
đường học thức hơn con đường hành trì. Các tu sĩ học 
thức được gọi là gantha-dhura và được đánh giá cao, 
trong khi các tu sĩ chuyên về hành thiền được gọi 
là vipassanà-dhura và ít được coi trọng. Ngay trong 
việc học tập Tam tạng, người ta cũng chú trọng và 
đề cao Luận tạng (Abhidhamma-pitïaka) hơn Luật 
tạng (Vinaya-pitïaka) (nghĩa là họ đề cao một môn 
học đòi hỏi việc vận dụng kiến thức nhiều hơn so 
với Luật tạng thiên về thực hành). Các tỷ kheo đi sâu 
vào con đường học vấn phải biết nhiều thứ mới có khả 
năng đóng góp cho xã hội. Ngoài việc nắm bắt Phật 
học, họ cần phải thông thạo ngôn ngữ, lịch sử, nghệ 
thuật, ngữ pháp, logic, y học và nhiều kiến thức khác. 
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Do đó vào thời kỳ này các tu viện Phật giáo Tích Lan 
trở thành các trung tâm văn hóa và học thuật, còn các 
tỷ kheo thì trở thành những người truyền thụ kiến 
thức và kinh nghiệm cho quần chúng.(15) 

Mahàvihàra (Đại tinh xá) ở kinh đô Anuràdhapura 
do hoàng đế Devanampiya Tissa cho xây dựng ngay 
sau ngày Mahinda giới thiệu đạo Phật vào Tích Lan 
đã trở thành trung tâm văn hóa và học thuật lớn nhất 
đảo quốc này. Mahàvihàra từng là nơi tập hợp và xuất 
thân của nhiều luận sư Pàli nổi tiếng và là địa danh 
ngưỡng vọng của tỷ kheo Thượng tọa bộ các nước.(16) 
Từ trung tâm này, nhiều thế hệ tỷ kheo xuất chúng 
đã ra đời đóng góp rất lớn cho kho tàng văn học Pàli. 
Các luận sư Pàli danh tiếng như Buddhaghosa, 
Buddhadatta và Dhammapàla đã từng lưu học 
và giảng dạy tại Mahàvihàra. Đầu thế kỷ thứ 
năm, Pháp Hiển (Fa-hsien) viếng thăm Tích Lan 
và cho biết có 3000 tăng sĩ đang sống tu học tại 
đây.(17) Trong suốt một thời gian dài, từ thế kỷ thứ 
ba trước Công nguyên cho đến thế kỷ thứ mười Tây 
lịch, mặc dù trải qua nhiều biến động, Mahàvihàra 
đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển Phật giáo 
Thượng tọa bộ ở Tích Lan.(18) 

15. W. Rahula, History of Buddhism in Ceylon, tr. 158-162.  	
16. K. L. Hazrz dẫn nguồn tin từ Cùlavamïsa nó rằng đầu thế kỷ thứ năm 

nhà đại sớ giải Buddhghosa nghe danh các hoạt động học thuật của các tỷ kheo 
Mahàvihàra, đã từ Ấn Độ sang Anuràdhapura, trú tại Đại tinh xá Mahàvihàra 
và chuyển dịch các sớ giải Tam tạng bằng tiếng Tích Lan  sang tiếng Pàli. (Xem 
K. L. Hazra, History of Theravaøda Budhism in South-East Asia, tr. 52.) 	

17. James Legge, A Record of Buddhistic Kingdoms, tr. 107; W. Rahula, 
History of Buddhism in Ceylon, tr. 139; K. L. Hazra, History of Theravaøda Bud-
dhism in South-East Asia, tr. 52. 	

18. K. L. Hazra, History of Theravaøda Buddhism in South-East Asia, tr. 50-57.  	
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III. Nguồn gốc và sự phát triển:

Cứ theo những gì đã nói thì cơ sở khiến văn học 
Pàli được hình thành và phát triển bắt nguồn từ sự 
xuất hiện đặc biệt của một nhân vật lịch sử và những 
hoạt động đầy trí tuệ và từ bi của người ấy đối với cuộc 
đời, đức Phật Gotama. Chính cuộc đời và sự nghiệp 
giáo dục rất người và rất cao cả của ngài đã là nguồn 
cảm hứng vô tận cho các thế hệ Phật tử trong việc 
tạo ra các bộ luận nổi tiếng, biên soạn các công trình 
nghiên cứu và chú giải giá trị, sáng tác nên những áng 
văn chương hay, bên cạnh sự trân trọng gìn giữ những 
lời dạy được ghi nhớ bằng ký ức hay được ghi chép cẩn 
thận và lưu truyền nhiều đời của ngài. M. Winternitz 
cho rằng niên đại của đức Phật đã được xác định và 
như vậy chúng ta có thể ước lượng khởi nguyên của 
một nền văn học Phật giáo.(19) Theo khảo cứu của phần 
lớn các học giả thì đức Phật ra đời ở Ấn Độ khoảng thế 
kỷ thứ sáu trước Công nguyên và như vậy Winternitz 
muốn đặt khởi nguyên của văn học Pàli trong khoảng 
thời gian đó. Giả thiết rằng một nền văn học Phật 
giáo bắt nguồn từ đức Phật không phải không có cơ sở 
nhưng nó cần được chứng minh và làm sáng tỏ bởi sự 
kiện rằng ‘không có một văn bản gốc nào của thời kỳ 
Phật giáo đầu tiên ấy được truyền lại cho chúng ta.’(20)  
Tất cả những gì chúng ta có được ngày nay liên quan 
đến đức Phật và giáo pháp của ngài chỉ là những nỗ 
lực về sau, do công lao ghi nhớ, sưu tập và biên soạn 
của nhiều thế hệ tỷ kheo đệ tử ngài. Thạâm chí không 
ai biết chắc loại ngôn ngữ nào ngài đã dùng trong 

19. M. Winternitz, History of Indian Literatue, tập II, tr. 3-4.  	
20. O. V. Hinuber, A Handbook of Paøli Literature, tr. 4-5.  	
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công tác giảng dạy và truyền bá chánh pháp. Các nhà 
Thượng tọa bộ cố bảo lưu quan điểm rằng kinh điển 
Pàli của họ được lưu truyền bằng ngôn ngữ mà chính 
đức Phật đã dùng, tức tiếng Màgadhì và họ đồng hóa 
nó với Pàli. Tuy nhiên công cuộc nghiên cứu Pàli về 
phương diện ngữ học được tiến hành ở châu Âu cuối 
thế kỷ 19 cho thấy Kinh tạng Pàli thuộc Thượng tọa 
bộ trễ hơn nhiều so với thời đức Phật và Pàli không 
phải là ngôn ngữ nói ở Magadha hay bất cứ nơi nào 
khác.(21) Nhưng dù không có một tác phẩm Phật giáo 
nào được xem có nguồn gốc từ thời đức Phật, một số 
bản kinh nằm trong Kinh tạng Pàli có thể được xem 
là lời dạy của ngài. Ngay cả một số pháp thoại do các 
đệ tử lớn của ngài thuyết giảng cũng có thể nằm trong 
số các bản kinh chúng ta hiện có. Chúng ta đi đến 
nhận xét như vậy bởi các luận cứ sau đây: 

1. Truyền thống đọc tụng và học thuộc lòng:

Thứ nhất, mặc dù đức Phật không chú ý lưu lại 
những gì liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp truyền 
giáo của mình, các học trò của ngài rất chú tâm học 
thuộc lòng và ghi nhớ kỹ những lời ngài dạy. Một 
số các tính ngữ được dùng trong Kinh tạng và Luật 
tạng Pàli, trong các văn bản phát hiện ở Bàrhut và 
Sanõchì thế kỷ thứ ba và thứ hai trước Công nguyên và 
trong các sớ giải để chỉ đặc điểm chuyên môn của các 
tỷ kheo như dhammakathika (người chuyên về pháp), 
suttantitka (người ghi nhớ hay học thuộc lòng một bài 
kinh), suttantakinì (nữ nhân học thuộc lòng một bản 
kinh), dhammadhara (người ghi nhớ pháp), vinayad-

21. O. V. Hinuber, A Handbook of Paøli Literature, tr. 5.  	
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hara (người trì luật), bhànïaka (nhà tụng đọc), petïaki 
(người ghi nhớ một trong Tam tạng Kinh, Luật, Luận), 
panõcanekàyika (người khéo nắm bắt năm bộ nikàya) 
chứng tỏ các đệ tử của đức Phật rất quan tâm ghi nhớ 
và học thuộc lòng giáo pháp của ngài. 

Tuyển tập Trưởng lão tăng kệ (Theragàthà) ghi 
nhận một số tỷ kheo chuyên tâm học thuộc lòng 
những lời dạy của bậc Đạo sư, đặc biệt có trường hợp 
tỷ kheo Ukkhepakàta Vaccha học thuộc lòng cả Tam 
tạng trước khi chúng được kiết tập. Tập Udàna nêu 
trường hợp tôn giả Sona Kotikanna học thuộc lòng 16 
phần Phẩm tám,(22) được Thế Tôn tán thán là khéo 
ghi nhớ và bảo đọc tụng cho chúng tỷ kheo nghe. Câu 
chuyện cuộc đời Tôn giả Ànanda(23) chép trong tuyển 
tập Theragàthà nói rõ dụng ý của Tôn giả trong việc 
nắm bắt toàn bộ giáo lý của bậc Đạo sư. Chuyện thuật 
rằng trước khi nhận trách nhiệm hầu cận đức Thế 
Tôn, Tôn giả khẩn cầu Thế Tôn từ chối ngài bốn việc 
và chấp nhận cho ngài bốn việc. Bốn việc từ chối là 
Thế Tôn không cho Tôn giả y áo, thức ăn, một phòng 
riêng và mời đi ăn. Bốn việc chấp nhận là nếu Tôn 
giả được mời ăn thời Thế Tôn bằng lòng cùng đi dự, 
Thế Tôn bằng lòng gặp những người từ xa đến do 
Tôn giả giới thiệu, Thế Tôn chấp nhận cho Tôn giả 
yết kiến nếu Tôn giả có điều phân vân khó xử, Thế 
Tôn sẽ giảng lại những giáo lý ngài dạy khi Tôn giả 
vắng mặt. Điều thứ ba và thứ tư trong bốn điều mà 
Ànanda khẩn cầu Thế Tôn chấp nhận cho ngài chứng 
tỏ Tôn giả muốn lưu lại đầy đủ những lời dạy của 

22. Chỉ cho chương IV của Suttanipàta (Kinh Tập), bắt đầu từ kinh Kàma 
(dục) gồm có 209 bài kệ.	

23. Kinh Tiểu bộ, tập III, tr. 455-457.  	
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bậc Đạo sư. Như là kết quả, Ànanda tự nhận trong 
một bài kệ rằng trong số 84.000 pháp mà Tôn giả 
đã nắm bắt và truyền bá, 82.000 pháp nhận được từ 
đức Phật và 2.000 pháp khác từ các tỷ kheo.(24) Tôn 
giả cũng được Thế Tôn xác nhận là người nghe nhiều 
(bahusutavantu), ghi nhớ nhiều (bahusatimantu),(25) và tại 
kỳ kiết tập lần thứ nhất tổ chức ở Vương Xá, chính Tôn giả 
là người được chỉ định tuyên đọc Pháp (Dhamma) hay 
những bài kinh của bậc Đạo sư. Bản Đại kinh Người 
chăn bò (Mahàgopalaka Sutta), Trung bộ, nói đến việc 
các tỷ kheo thỉnh thoảng cần phải đến gặp những vị 
tỷ kheo đa văn là những người nắm giữ truyền thống 
giáo điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì matika để 
học hỏi ý nghĩa Phật pháp. Các bản kinh Pàli cũng đề 
cập sự kiện có một số tỷ kheo là những người trì Pháp 
(Dhammadharà), trì Luật (Vinayadharà) hay trì Toát 
yếu (Màtikadharà). Luật tạng Pàli thuật chuyện tỷ 
kheo Dabba Mallaputta nhận trách nhiệm phân phối 
chỗ nghỉ cho chư tăng từ xa đến; vị này sắp đặt chỗ ở 
riêng biệt cho từng nhóm người chuyên đọc tụng kinh 
điển (Suttantikà), chuyên về pháp (Dhammakathika ø) 
hay chuyên về luật (Vinayadhara ø) với ý nghĩ họ sẽ 
cùng nhau đọc tụng hay thảo luận những vấn đề 
mà họ cùng quan tâm.(26) Tăng Chi Bộ Kinh lưu câu 
chuyện tranh chấp giữa các tỷ kheo chuyên tâm về 
pháp (dhammayogà-bhikkhu ø) và các tỷ kheo chuyên 
tu thiền (jhàyì-bhikkhù).(27)

Tất cả thông tin này cho thấy một số tỷ kheo đệ tử 

24. Như trên, tr. 459.  	
25. Tăng chi bộ kinh, Chương Một pháp, Phẩm Người tối thắng, kinh số 4.  	
26. T. W. Rhys Davids and H. Oldenberg, Vinaya Texts, part III, tr. 6-7.  	
27. Kinh MahàCunda, Phẩm Dhammika, Tăng Chi Bộ.  	
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đức Phật chuyên tâm về một lãnh vực nào đó trong 
đời sống tu học và họ trở thành những người thông 
thạo trong lãnh vực ấy, điều mà N. Dutt và Khantipàlo 
gọi là sự chuyên môn hóa trong đạo Phật.(28) Họ được gọi 
là những nhà đọc tụng kinh điển (Suttantikà), những 
người chuyên tâm về pháp (Dhammakathikà), những 
người chuyên về luật (Vinayadharà) hay những người 
chuyên tu thiền (jhàyì-bhikkhù). Những người này 
đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết vào lãnh vực 
riêng của mình và do đó họ trở thành những nhà 
chuyên môn. Các nhà đọc tụng kinh điển phải nỗ lực 
ngày đêm để học thuộc lòng và tụng đọc các bài pháp 
mà họ đã được học. Những người chuyên về pháp thì 
thường xuyên lắng nghe lời Phật dạy và thảo luận 
chánh pháp với các vị đồng phạm hạnh. Những vị 
chuyên về luật thì chú tâm nghiên cứu và thực hành 
sâu về giới luật. Những vị chuyên tu thiền thì dành 
trọn thì giờ cho việc phát triển định tâm (samatha) và 
đi sâu vào các đề tài thiền quán (vipassanà). Bản kinh 
Culagosinga Trung bộ mô tả các tỷ kheo Anuruddha, 
Nandiya và Kimbila cùng sống với nhau trong một trú 
xứ và mỗi tuần vào ngày thứ năm chư vị dành trọn 
đêm để đàm luận chánh pháp. Một vài cư sĩ đệ tử đức 
Phật hình như cũng học theo hạnh này, như trường 
hợp Isidatta và Purana được nói đến trong bản kinh 
Dhammacetiya, Trung bộ. Tài liệu Mahàvagga thuộc 
Luật tạng Pàli ghi nhận lễ Tự tứ (Pavàranà) đôi khi 
phải thực hiện với thủ tục ngắn gọn bởi các tỷ kheo 
dậy muộn do dành gần như trọn đêm cho việc giảng 
kinh (Suttanta), thảo luận luật (Vinaya) và thuyết 

28. N. Dutt, Buddhist Sects in India, tr. 41; Bhikkhu Khantipalo, Banner of 
the Arahants, tr. 50-51. 	
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pháp (Dhamma).(29) Bản kinh “Sống theo pháp” thuộc 
Tăng chi bộ đề cập trường hợp một số tỷ kheo dành 
trọn cả ngày đêm cho việc tụng đọc và học thuộc lòng 
các bản kinh Phật, bỏ quên cả việc hành thiền. Có 
lẽ do phải nỗ lực ngày đêm tụng đọc lớn tiếng những 
bài pháp khiến ảnh hưởng đến bầu không khí yên 
tĩnh của các tỷ kheo tu thiền nên đã dẫn đến sự kiện 
tranh chấp giữa những vị tỷ kheo chuyên tụng đọc và 
các tỷ kheo hành thiền, trong đó các tỷ kheo tụng đọc 
bị các vị tu thiền chỉ trích là “lắm mồm, lắm miệng” 
(Mukharaø-vikinïnïavaøcaø).(30) 

Như vậy, sự xuất hiện những vị tỷ kheo chuyên 
về Pháp hay chuyên về Luật trong tổ chức Tăng già 
chứng tỏ giáo lý của đức Phật được chú ý nắm bắt và 
lưu giữ kỹ bởi một số các tỷ kheo chuyên môn và như 
vậy có thể bảo đảm tính xác thực của nó trong quá 
trình truyền thừa. Ànanda và Upàli là các điển hình 
cho trường hợp học thuộc lòng kinh và luật của đức 
Phật và hai tôn giả là những người có trách nhiệm 
truyền tụng lại Pháp và Luật tại hội nghị kiết tập lần 
thứ nhất tổ chức ở Ràjagaha. 

Trong vài trường hợp, các Phật tử cư sĩ cũng được 
ghi nhận rất quan tâm nắm bắt và học thuộc lòng các 
bản kinh Phật. Tương Ưng Bộ, Phẩm Tâm, cho thấy 
gia chủ Citta rất giỏi Phật pháp, nắm vững những lời 
dạy của bậc Đạo sư, thường xuyên thảo luận chánh 
pháp với các tỷ kheo đa văn biện tài, rất xứng với lời 
khen đệ nhất thuyết pháp của đức Thế Tôn. Tài liệu 
Mahàvagga thuộc Luật tạng Pàli đề cập sự kiện một 

29. Rhys Davids, Vinaya Texts, part I, tr. 339.  	
30. Xem Kinh MahàCunda, Phẩm Dhammika, Tăng chi bộ.  	
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nam cư sĩ mỗi ngày đến nghe vị tỷ kheo tụng đọc giáo 
lý để giữ cho các giáo pháp đã được nghe luôn sống 
trong ký ức.(31) Tập sớ giải của Dhammapàla ghi câu 
chuyện nữ cư sĩ Khujjuttarà thường đi nghe Thế Tôn 
thuyết pháp cho chúng tỷ kheo, trở thành một bậc đa 
văn, rất giỏi chánh pháp. Trong Tăng Chi Bộ, nàng 
được Thế Tôn khen ngợi là đệ nhất đa văn. Tương 
truyền tập Itivuttaka thuộc Tiểu Bộ là do nàng đã 
nghe được từ Thế Tôn và truyền tụng lại. Tập sớ có 
ghi rằng chúng tỷ kheo cũng học thuộc lòng tập kinh 
này, và chính tôn giả Ànanda đã đọc lại tập kinh này 
trong kỳ kiết tập thứ nhất ở Ràjagaha.(32) 

Ta cũng hiểu rằng học thuộc lòng là một truyền 
thống xuất hiện rất sớm ở Ấn Độ. Đây là cách gìn giữ 
một phần các giá trị văn hóa tinh thần của người Ấn 
trong các điều kiện xã hội cổ xưa. Người ta học thuộc 
lòng hay lưu vào ký ức các thơ ca, sử thi hay kinh văn 
tôn giáo và truyền tụng từ đời này sang đời khác. Rất 
nhiều bản kinh trong Kinh tạng Pàli đề cập sự kiện 
một số vị Bà la môn được xem là thông minh vượt trội 
hơn người khác nhờ tinh thông ba tập kinh Vệ đà, 
ghi nhớ các truyện tích và nắm vững các khoa nghi 
tôn giáo.(33) Học thuộc lòng cũng được khuyến khích và 
nhấn mạnh trong đạo Phật nguyên thủy. Một trong 
những lời giáo huấn cuối cùng của đức Phật dành cho 
các môn đệ là việc ngài khuyên các tỷ kheo cần phải 
khéo học tập (sugganïhàti), thực hành và truyền bá 
rộng rãi giáo pháp của ngài để giáo pháp ấy được 

31. G. S. P. Misra, The Age of Vinaya, tr. 149-150.  	
32. Thích Minh Châu, Phật thuyết như vậy, lời giới thiệu.  	
33. Xem kinh Ambatïtïha, kinh Sonïadanïdïa, Trường bộ; kinh Phạm Ma, kinh 

Thương Già, Trung bộ. 	
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trường tồn, vì hạnh phúc và an lạc cho số đông.(34) 
Khéo học tập (sugganïhana) ở đây đồng nghĩa với việc 
học thuộc lòng (dhàritamï) các bài pháp của đức Phật. 
Các bản kinh Pàli thường dùng danh từ “vị đa văn 
thánh đệ tử” (sutavà ariyasàvako) với các đặc điểm 
hiểu rõ các bậc thánh (ariyànamï dssàvì), thuần thục 
pháp các bậc thánh (ariyadhammassa kovido), tu tập 
pháp các bậc thánh (ariyadhamme suvinìto) để chỉ một 
người Phật tử khéo tu học nắm bắt Phật pháp, khác với 
“kẻ vô văn phàm phu” (assutavà putthujjano) với các đặc 
điểm  đối lập. Trong số các đức tính của một tỷ kheo 
hữu học (sekha-bhikkhu) được nói đến trong đạo Phật 
nguyên thủy, học thuộc lòng (dhàritamï) được xem như 
một đức tính, ngoài các đức tính khác như nghe nhiều 
(bahussutamï), nhớ nghĩ những điều đã nghe (sutadharamï), 
tích tụ những điều đã nghe (sutasannicayamï), đọc tụng 
bằng lời (vacasà), chú tâm suy tư tìm hiểu ý nghĩa (suma-
nasikatamï), nỗ lực thọ trì (sùpadhàritamï) và thực hành 
(supatïipannamï) giáo pháp.(35) Tăng Chi Bộ Kinh ghi lời 
đức Phật nói về năm lý do khiến giáo pháp của ngài 
được an trú lâu dài, không bị hỗn loạn và biến mất. 
Trong năm lý do được đề cập, học thuộc lòng (dhàrita-
mï) được xem là lý do thứ hai bên cạnh bốn lý do khác 
là khéo nghe (sussutamï), khéo thọ trì (sùpadhàritamï), 
khéo quan sát ý nghĩa (sumanasikatamï) và khéo thực 
hành (supatïipannamï) lời Phật dạy.(36)

Dấu tích của việc học thuộc lòng các bản kinh cũng 
có thể được thấy qua các văn bản còn lưu lại cho chúng 
ta ngày nay bởi sự trùng lặp của những đoạn văn 

34. Kinh Mahàparinibbàna, Trường Bộ.  	
35. Kinh Hữu học, Trung bộ.  	
36. Kinh Diệu pháp hỗn loạn, Chương Năm pháp, Tăng Chi Bộ.  	
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giống hệt nhau được tìm thấy ở nhiều văn bản khác 
nhau và bởi lối diễn đạt lập đi lập lại nhiều lần các 
câu và các đoạn trong cùng một bản văn. Phương pháp 
học thuộc lòng của các tỷ kheo được mô tả khá chi tiết 
trong tác phẩm Vibhanga thuộc Luật tạng Pàli. Theo 
tài liệu này thì vị thầy tập cho người học trò học thuộc 
từng đoạn văn bằng cách đọc từng chữ ngắn rồi để cho 
học trò lập lại; cứ lập đi lập lại nhiều lần từng chữ rồi 
từng câu cho đến khi thuộc lòng cả đoạn văn. Các chứng 
cứ này gợi cho ta ý tưởng về một thời kỳ mà các kinh văn 
tôn giáo được học thuộc lòng và truyền khẩu từ đời này 
sang đời khác. Chúng có thể gây cảm giác nhàm chán 
cho các độc giả ngày nay, nhưng chắn chắn lối diễn đạt 
mang tính trùng lặp được tìm thấy trong các bản văn 
Pàli đã là nỗ lực có dụng ý của các nhà tụng đọc và biên 
tập Kinh tạng muốn lưu lại một cách đầy đủ và chính 
xác những lời dạy của bậc Đạo sư trong điều kiện giáo lý 
được gìn giữ và lưu truyền bằng ký ức. 

2. Các sở đắc ưu việt hay sự chuyên biệt về 
từng lãnh vực giáo pháp:

Thứ hai, Kinh tạng và Luật tạng Pàli lưu các thông 
tin nói về một số tỷ kheo đệ tử đức Phật chứng đắc 
các thánh quả nhờ chuyên tâm về một lãnh vực nào 
đó trong giáo pháp của ngài và họ được bậc Đạo sư 
xác chứng là thông thạo về lãnh vực ấy.(37) Chẳng 
hạn, Kinh Tăng chi bộ, Phẩm Người tối thắng cho biết 
trong số các đệ tử hàng đầu của Thế Tôn, Sàriputta là đệ 
nhất về trí tuệ, Mahàmoggallàna đệ nhất về thần thông, 
Mahàkassapa đệ nhất về hạnh đầu đà, Anuruddha đệ 

37. Xem kinh Mahàsingalasutta, Trung bộ.  	
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nhất về thiên nhãn, Punna Mantàniputta đệ nhất về 
thuyết pháp, Upàli đệ nhất về giới luật, Ànanda đệ 
nhất về nghe nhiều… Một số tỷ kheo ni cũng được xác 
nhận có các phẩm chất tương tự. Thông tin bản kinh 
Ànàpanàsati, Trung bộ, cho biết các tỷ kheo có các sở 
đắc và nhiều kinh nghiệm tu tập như vậy rất quan 
tâm huấn luyện các tỷ kheo trẻ, mỗi vị có khoảng từ 
10 cho đến 40 học trò.(38) Bản kinh Nghiệp, Tương ưng 
bộ, cũng cho biết các tỷ kheo trẻ thường tụ tập chung 
quanh một số đệ tử lớn của đức Phật để học tập và họ 
được xem là có các phẩm hạnh tương tự như những 
vị thầy. Bài kinh Y áo, Tương ưng bộ, đề cập sự kiện 
Tôn giả Mahàkassapa quở trách Tôn giả Ànanda vì 
không lo huấn luyện các học trò mình tu tập – có lẽ do 
họ chỉ được học nhiều về giáo pháp đúng như sở trường 
của thầy họ là Ànanda, một dấu hiệu mà Mahàkassapa 
cho là ‘đồ chúng niên thiếu của Ànanda đang tan rã và 
sụp đổ.’ Tất cả các thông tin này nói rõ sự chuyên biệt 
trong từng nhóm tỷ kheo được giáo dục thông qua sở đắc 
và kinh nghiệm của một số đệ tử lớn của đức Phật. Học 
giả N. Dutt xem đây là một trong số các lý do dẫn đến sự 
xuất hiện các học phái Phật giáo về sau.(39)  Tuy nhiên, 
các cứ liệu này thêm một bằng chứng cho thấy giáo pháp 
của bậc Đạo sư được chú ý nắm bắt và truyền thừa đầy đủ 
bởi sự xuất hiện các nhóm tỷ kheo chuyên môn. 

Bản sớ giải kinh Trường bộ (Sumanïgalavilàsinì) 
của Buddhaghosa nói rằng ngay sau khi đức Phật 
nhập Niết bàn và sau hội nghị kiết tập lần thứ nhất, 
công tác lưu truyền từng bộ kinh Nikàya được giao 

38. Kinh Nhập tức xuất tức niệm, Trung bộ.  	
39. N. Dutt, Buddhist Sects in India, tr. 43-44.  	
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phó cho cá nhân mỗi trưởng lão (thera) và các học trò 
của vị ấy, theo đó các trường phái đọc tụng (bhànïaka) 
ra đời.(40) Tác phẩm Milinda-panõha củng cố nhận xét 
này của Buddhaghosa bởi các thông tin nói về các nhà 
tụng đọc Bổn sanh (Jàtakabhànïakà), các nhà tụng đọc 
Trường bộ (Dìghabhànïakà), các nhà tụng đọc Trung 
bộ (Majjhimabhànïakà), các nhà đọc tụng Tương ưng 
bộ (Samïyuttabhànïakà), các nhà đọc tụng Tăng chi bộ 
(Anguttarabhànïakà), các nhà tụng đọc Tiểu bộ (Khudda-
kabhànïakà). Mahàbodhivamïsa làm rõ thêm danh tánh 
những người chịu trách nhiệm lưu giữ từng phần các bản 
kinh và luật. Theo thông tin này thì Upàli chịu trách 
nhiệm lưu truyền tạng Luật (Vinaya), Ànanda nhận 
trách nhiệm lưu truyền kinh Pháp cú (Dhammapada) 
và Trường bộ (Dìgha Nikàya), các học trò của Sàriputta 
chịu trách nhiệm lưu truyền Trung bộ (Majjhima Ni-
kàya), Kassapa có trách nhiệm lưu truyền Tương ưng 
bộ (Samïyutta Nikàya), Anuruddha chịu trách nhiệm lưu 
truyền Tăng chi bộ (Anguttara Nikàya). 

Nguồn thông tin Cullavagga(41) thuộc Luật tạng Pàli 
đề cập nguyên nhân dẫn đến hội nghị kiết tập lần 
thứ hai ở Vesàli và ghi nhận các trưởng lão Yasa, 
Revata, Sabbakàmì, những người khởi xướng và chủ 
trì hội nghị kiết tập, là những người học thuộc lòng 
Pháp (Dhamma), Luật (Vinaya) và Toát yếu (Màtikà). 
Cả Dìpavamïsa lẫn Samantapàsàdikà đều xác nhận 
trường hợp trưởng lão Moggaliputta Tissa, chủ tịch 
hội nghị kiết tập lần thứ ba tổ chức ở Pàtïaliputta, 
từng học tập đầy đủ Tam tạng dưới sự chỉ dạy của hai 

40. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. I, tr. 27.  	
41. H. Oldenberg & Rhys Davids, Vinaya Texts, Part III, tr. 396-414.  	
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đạo sư Siggava và Canïdïavajjì. Hai tác phẩm này cũng 
đề cập sự kiện trưởng lão Moggaliputta Tissa, thầy của 
Mahinda, đã giảng dạy cho Mahinda Tam tạng Kinh, 
Luật, Luận. Các cứ liệu này ngụ ý rằng Moggaliputta đã 
học thuộc lòng và nắm bắt trọn vẹn Tam tạng kinh 
điển. Tất cả tài liệu Tích Lan đều ghi nhận sự kiện 
Kinh, Luật, Luận Phật giáo được Mahinda đưa vào 
Tích Lan và được lưu truyền nhiều đời cho đến dưới 
thời vua Vatïtïagàmini chúng mới được chép ra thành 
văn bản. Thông tin này gián tiếp cho thấy Mahinda đã 
học thuộc lòng Tam tạng và truyền bá chúng ở Tích Lan. 
Tác phẩm Milinda-panõha cũng nói đến trường hợp tỷ 
kheo Nàgasena học thuộc lòng Tam tạng, Kinh, Luật, 
Luận và các sớ giải, trở thành nhà nghị luận biện tài 
trong các cuộc đàm luận Phật pháp với Menander, vị vua 
Hy Lạp thông minh rất mến mộ đạo Phật.

Trong phần bình luận về Vasumitra, sử gia Tây 
Tạng Paramàrtha cho biết rằng Kê dận bộ (Kukkulavàda) 
chuyên môn về Luận, Kinh lượng bộ (Sautrànkia) chuyên 
về Kinh, Hữu bộ (Sarvàstivàda) chuyên về Luận, Tuyết sơn 
trú bộ (Haimavata) chuyên về Kinh, Chính lượng bộ 
(Sammatìya) chuyên về Luật.(42) Cả Demiéville 
và Bareau đều dử dụng thông tin này trong các 
chuyên khảo của hai ông về nguyên nhân của sự 
phân phái Phật giáo. Tuy nhiên, mặt khác, thông 
tin này của Paramàrtha giúp củng cố thêm luận chứng 
rằng sự chuyên môn hóa đã xuất hiện không những 
ngay từ thời đức Phật mà còn tiếp tục duy trì về sau 
trong số các học phái Phật giáo, và sự chuyên biệt của 
mỗi học phái có lẽ đã bắt nguồn từ sự chuyên biệt của 

42. André Bareau, Các bộ phái Phật giáo Tiểu thừa, Pháp Hiền dịch, tr. 94.  	
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từng nhóm tỷ kheo trong việc học tập và duy trì giáo lý 
của bậc Đạo sư. Sự chuyên biệt mang tính nhóm phái 
này cũng được tìm thấy trong truyền thống sinh hoạt của 
Tăng già Tích Lan mà Buddhaghosa đã có nhắc đến.(43)    

Truyền thống học thuộc lòng và tụng đọc như vậy 
tiếp tục được tuân thủ bởi các tỷ kheo Tích Lan về sau. 
Nguồn tài liệu Tích Lan ghi nhận rằng trước triều đại 
Vatïtïagàmanïi, nghĩa là trước khi Tam tạng được chép 
thành văn bản, các bản kinh Phật được lưu truyền từ 
đạo sư này sang đạo sư khác (àcariya-paramparàya) 
bằng phương thức khẩu truyền (mukhapàtïhavasena). 
Truyền thống này một lần nữa lại được nhấn mạnh và 
đề cao ở Tích Lan, sau khi quốc gia này trải qua nhiều 
biến cố chiến tranh với người Tamil và thiên tai đói 
kém kéo dài cho đến cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây 
lịch. Nhiều chứng cứ và tài liệu thời kỳ này cho thấy 
học vấn được khuyến khích và đánh giá cao và phần 
lớn các tỷ kheo Tích Lan chuộng con đường học vấn 
(pariyatti) hơn thực hành (patïipatti).(44)

Pháp hiệu một số đạo sư Tích Lan còn lưu truyền 
đến ngày nay như Tipitïaka-Cùlàbhaya, Tipitïaka-Cul-
lasumma, Tipitïaka-Cullanaga, Catunikaøyika-Tissa, 
Dìghabhaønïaka-Abhaya, Majjhimabhaønïaka-Deva, 
Jàtakabhànïaka-Mahàpaduma chứng tỏ truyền 
thống học thuộc lòng và tụng đọc các bản kinh Phật 
tiếp tục được thực hiện lâu dài bởi các tỷ kheo Tích Lan. 
Danh hiệu “Tam tạng pháp sư” (Tipitïaka-àcariya) được 
dùng gắn liền với tên tuổi một dịch sư nào đó trong 
truyền thống Phật giáo Trung Hoa có lẽ cũng bắt nguồn 

43. W. Rahula, History of Buddhism in Ceylon, tr. 294.  	
44. W. Rahula, History of Buddhism in Ceylon, tr. 152-163.  	
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từ truyền thống học thuộc lòng này. Bộ luận Visud-
dhimagga của Buddhaghosa lưu chứng cứ nói về trường 
hợp những người thông hiểu ba tạng hoặc hai tạng 
hoặc một tạng hoặc một trong số năm bộ Nikàya.(45) 
Tài liệu này cũng ghi nhận khả năng học thuộc lòng 
và ghi nhớ đặc biệt của một số tỷ kheo hữu danh ở 
đảo quốc Chánh pháp này. Chẳng hạn, trường hợp 
Trưởng lão Revata chuyên tụng đọc Trung bộ (Majj-
himabhànïaka), sau 19 năm hành thiền không nhìn 
lại kinh điển, đã tụng đọc từ đầu đến cuối các bản 
kinh Trung bộ không bị vấp một âm nào. Trưởng lão 
Mahà-Nàga ở Karuliyagiri cũng vậy, để kinh qua một 
bên 18 năm trời, sau đó ông tụng Dhàtukathà cho các 
tỷ kheo nghe không sai một chữ. Trưởng lão Mahà-
Dhammarakkhita ở Tulàdhàra-pabbata xứ Rohanïa rời 
kinh điển 30 năm nhưng đã không ngại giảng dạy 
cho Abhaya toàn bộ Tam tạng. Buddhaghosa cũng đề 
cập trường hợp các tỷ kheo Tích Lan thường tập hợp 
chung quanh các vị đạo sư am tường Phật pháp để 
học Kinh tạng hay Luận tạng và họ được gọi là nhóm 
tỷ kheo chuyên môn về Kinh tạng (Suttantika-ganïa) hay 
nhóm tỷ kheo chuyên môn về Luận tạng (Abhidhammika-
ganïa).(46)  Tài liệu do Huyền Trang cung cấp cũng cho thấy 
hơn cả ngàn năm sau truyền thống chuyên môn về 
từng môn học như vậy vẫn được duy trì ở Ấn Độ. Theo 
Huyền Trang thì những vị chuyên về Thắng pháp hay 
Luận tạng tôn thờ Tôn giả SÙàriputra, những vị chuyên 
về Luật tạng tôn thờ Upàli, những vị chuyên về Kinh 
tạng tôn thờ Pùrnïa Maitràyanïìputra, những vị chuyên 

45. Thích Nữ Trí Hải dịch, Thanh Tịnh Đạo, tr. 98.  	
46. W. Rahula, History of Buddhism in Ceylon, tr. 294.  	
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Thiền định tôn thờ ngài Mahàmoggallàna…(47)

Như vậy, từ các sự kiện đã nêu, ta có đủ lý do để tin 
rằng giáo lý của đức Phật đã được học tập và gìn giữ 
rất kỹ bởi các thế hệ tỷ kheo đệ tử ngài và do đó việc 
truyền thừa bảo đảm được tính xác thực. Các chứng 
cứ này cũng cho thấy dấu hiệu của một nền văn học 
truyền khẩu bắt nguồn từ thời đức Phật, đúng như học 
giả M. Winternitz đã nhận định. 

3. Sự phân chia những lời dạy của đức Phật 
thành các thể loại:

Thứ ba, sự phân chia những lời dạy của đức Phật 
thành các thể loại văn chương khác nhau như Kinh 
(Suttamï), Ứng tụng (Geyyamï), Ký thuyết (Veyy-
àkaranïam ï), Kệ tụng (Gàtham ï), Cảm hứng ngữ 
(Udànamï), Như thị thuyết (Itivuttakamï), Bổn sanh 
(Jàtakamï), Vị tằng hữu (Abbhutadhammamï), Phương 
quảng (Vedallamï) được tìm thấy trong một số bản 
kinh Pàli(48) chứng tỏ giáo lý của đức Phật đã được 
chú ý sưu tập và phân tích trước khi nó được kiết tập 
tại các cuộc hội nghị kiết tập. S. G. P. Misra nói rằng 
thật hết sức tự nhiên, trong quá trình khẩu truyền 
giáo pháp, một số các bản kinh, các bài kệ, các truyện 
tích, các cách ngôn… được xem do đức Phật thuyết 
giảng hẳn đã trở thành chương trình học tập của các 
Tỷ-kheo, những người vì lý do thuận tiện đã phân loại 
chúng thành các tác phẩm khác nhau tùy theo hình 

47. T. Watters, Yuan Chwang, I, tr. 302.  	
48. Kinh Xà dụ, Trung Bộ; Kinh Học hỏi ít, Kinh Mây mưa, Chương bốn pháp, 

Kinh Sống theo pháp, Kinh Diệu pháp hỗ loạn, Chương năm pháp, Kinh Pháp 
trí, Chương bảy pháp, Tăng Chi Bộ. 	
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thức, nội dung, ngôn ngữ và văn phong của chúng.(49) 
Thông tin này cũng nói rõ sự hiện diện của một nền 
văn học Phật giáo và bước đầu sự phát triển của nó 
trước khi những lời dạy của đức Phật được kiết tập tại 
các kỳ hội nghị. 

4. Sự phân loại lời Phật dạy theo pháp số:

Thứ tư, sự hiện diện hai bài kinh Sanïgìti và Dasut-
tara ở Trường bộ được xem do Tôn giả Xá Lợi Phất 
(Sàriputta) tuyên thuyết không lâu trước ngày bậc 
Đạo sư nhập Niết bàn với chủ đích nhắc lại các giáo 
lý căn bản của ngài theo hình thức liệt kê và phân 
tích chứng tỏ các đệ tử của đức Phật đã ý thức rất rõ 
tầm quan trọng của việc gìn giữ giáo lý bậc Đạo sư 
bằng cách hệ thống hoá giáo lý của ngài dưới hình 
thức phân loại theo pháp số để tiện cho việc ghi nhớ 
và tụng đọc. Tiêu đề bài kinh thứ nhất, Sanïgìti, và nội 
dung hai bài kinh gợi cho chúng ta ý tưởng rằng việc 
kiết tập giáo pháp của bậc Đạo sư đã được thực hiện 
trong lúc đức Phật còn tại thế. Hai bài kinh cũng có 
thể được xem là mở đường cho hình thức các bộ luận 
(Abhidhamma) và công tác kiết tập (sanïgìti) được thực 
hiện nhiều lần sau ngày bậc Đạo sư nhập Niết bàn.  

5. Các hội nghị kiết tập:

Thứ năm, lý do, nội dung và thủ tục kiết tập 
được áp dụng tại các kỳ hội nghị kiết tập như được 
ghi nhận bởi các tài liệu Cullavagga, Dìpavamïsa, 
Mahàvamïsa, Samantapàsàdikà cũng cho thấy giáo 
pháp của đức Phật đã được quan tâm lưu giữ rất kỹ 

49. S. G.P. Misra, The Age of Vinaya, tr. 144.  	
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bởi chư Tăng nhiều thế hệ. Theo các tài liệu nói trên 
thì tất cả các kỳ kiết tập được triệu tập bởi lý do có sự 
hiểu biết hay hành trì sai lạc vượt quá giáo pháp và 
giới luật của đức Phật và đều nhằm mục đích gìn giữ 
sự chính xác và trong sáng của giáo pháp bậc Đạo sư. 
Lời tuyên bố thiếu suy nghĩ của Subhadda ngay sau 
khi hay tin đức Phật nhập Niết bàn khiến Tôn giả 
Mahà Kassapa phải đi đến quyết định triệu tập cuộc 
hội nghị lần thứ nhất ở Ràjagaha. Việc các tỷ kheo 
Vajjì chấp trì mười vấn đề vượt quá giới luật sa môn 
(dasavatthùni) đã dẫn đến hội nghị kiết tập lần thứ hai 
tổ chức ở Vesàlì. Sự kiện các tu sĩ ngoại đạo xâm nhập 
Tăng già, hành trì và dẫn giải sai lạc giáo pháp của bậc 
Đạo sư khiến hội nghị kiết tập lần thứ ba được tổ chức 
ở Pàtïaliputta. Nội dung các kỳ kiết tập cũng cho thấy 
Tăng già đã được triệp tập đầy đủ và các tỷ kheo uyên 
thâm về giáo pháp và giới luật được tuyển chọn để 
tụng đọc và thẩm định về Pháp và Luật đúng như họ 
đã trực tiếp nghe từ bậc Đạo sư hoặc học thuộc lòng và 
ghi nhớ đúng. Số lượng rất đông các tỷ kheo học thức 
được mời tham gia các cuộc hội nghị để tụng đọc và 
thẩm định về Pháp và Luật chứng tỏ truyền thống học 
thuộc lòng kinh và luật được tuân thủ triệt để và duy 
trì lâu dài bởi phần lớn các tỷ kheo. Các thủ tục tụng 
đọc và thẩm định giáo pháp được áp dụng tại các kỳ 
kiết tập cũng cho thấy các bài pháp của đức Phật khó 
có thể ghi nhớ nhầm lẫn hoặc hiểu sai một khi chúng 
được tụng đọc đầy đủ từng câu từng chữ một rồi đưa 
ra biểu quyết trước đông đảo thính chúng gồm hàng 
trăm tỷ kheo thông thạo Pháp và Luật. Thông tin về 
hai kỳ kiết tập đầu do Luật tạng Pàli cung cấp cho ta 
biết về các thủ tục tụng đọc và thẩm định khá chu đáo 
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được áp dụng tại các hội nghị. Theo tài liệu này thì 
tại lần kiết tập thứ nhất, trước sự hiện diện của 498 
Tỷ kheo A la hán khác, Tôn giả Mahà Kassapa đã lần 
lượt hỏi Tôn giả Upàli từng giới điều thuộc giới bổn 
Pàtimokkha với đầy đủ chi tiết liên quan đến giới điều 
ấy, tiếp đến ngài hỏi Tôn giả Ànanda từng bài kinh 
thuộc năm bộ Nikàya cũng với phương pháp tương tự. 
Tài liệu Vinaya-ksïudraka do Bu-ston dẫn dịch trong 
tác phẩm Lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng của 
ông mô tả khá chi tiết về phương pháp kiết tập lần 
thứ nhất ở Ràjagaha.(50) Theo tài liệu này thì khi Tôn 
giả Ànanda vừa tụng đọc xong một đoạn kinh, chư vị 
A la hán tham dự hội nghị đồng thanh hỏi Tôn giả:

“Tôn giả có thừa nhận đây là lời dạy của đức Phật?” 

“Tôi thừa nhận đây là lời dạy của đức Phật” – Ànan-
da trả lời. Rồi ngài hỏi lại chư vị A la hán:

“Chư Tôn giả có thừa nhận những điều tôi vừa tụng 
đọc là lời dạy của đức Phật?”

“Đúng như vậy” – Các vị A la hán xác nhận.

Bấy giờ Tôn giả Kassapa suy nghĩ: “Việc nhắc lại 
đoạn kinh thứ nhất đã không gặp phải điều gì trở ngại 
và do vậy đây hẳn là giáo lý chân thật.” Và rồi ngài yêu 
cầu tôn giả Ànanda đọc tiếp đoạn kinh thứ hai. 

Cứ theo các thông tin được mô tả thì những kỳ hội 
nghị kiết tập chính là những dịp giáo pháp của đức 
Phật được nhắc lại đầy đủ và được thẩm định kỹ càng 
bởi các tỷ kheo thông thái. Đây cũng là những dịp sưu 

50. Buston, The History of Buddhism in India and Tibet, tr. 83.  	
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tập lớn về giáo pháp thông qua sự ghi nhớ đa dạng 
của một số lượng lớn các tỷ kheo tiêu biểu tham dự hội 
nghị. Chắc chắn không phải một mình Tôn giả Ànanda 
có thể nhớ hết các bài pháp của đức Phật mà cần phải 
có sự hỗ trợ bổ túc của nhiều tỷ kheo khác trong việc ghi 
nhớ và tụng đọc. Sự bổ sung như vậy là cần thiết trong 
điều kiện giáo pháp được lưu giữ bằng ký ức và hẳn 
đã được chấp nhận nhờ phương pháp thẩm định kỹ 
lưỡng được áp dụng trong các kỳ kiết tập. Dấu hiệu 
chấp nhận thêm vào các bản kinh như vậy có thể được 
thấy rõ qua các thông tin nói về cuộc hội nghị kiết 
tập lần thứ ba, trong đó các bộ luận được đưa vào nội 
dung kiết tập và chính thức được thừa nhận. Tóm lại, 
tất cả các cứ liệu kiết tập giúp thêm bằng chứng về 
truyền thống tụng đọc và học thuộc lòng các kinh văn 
tôn giáo và về lịch sử truyền thừa ổn định của văn học 
Pàli trước khi nó chính thức được chép thành văn bản. 

Như vậy, văn học Pàli bắt nguồn từ những lời dạy 
giản dị của đức Phật được ghi nhớ và học thuộc lòng 
bởi các tỷ kheo, được phân chia thành chín thể loại, 
được hệ thống hóa bởi ngài Xá Lợi Phất và được tụng 
đọc tại các kỳ kiết tập như được nêu trên đã cho thấy 
sự phát triển lần lượt của nó theo cùng với sự phát 
triển của đạo Phật tại lục địa Ấn Độ. Tính chất mới 
mẻ, trong sáng và giản dị của giáo lý bậc Đạo sư đi đôi 
với sự nỗ lực và khuyến khích truyền bá Chánh pháp 
của ngài đã là lý do khiến đạo Phật nhanh chóng được 
phát triển và mở rộng. Người ta ước tính bậc Đạo sư 
từng lưu dấu chân hóa độ của ngài tại mười hai trong 
số mười sáu vương quốc (mahàjanadapa) thuộc Ấn Độ 
lúc bấy giờ. Luật tạng Pàli cũng ghi nhận sự kiện đức 
Phật cho phép các học trò của mình sử dụng tiếng mẹ 
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đẻ (sakàya nirutti: ngôn ngữ của chính mình) trong 
việc học tập và giảng giải lời dạy của ngài để cho việc 
truyền bá Chánh pháp được thực hiện dễ dàng. Sự 
phát triển và mở rộng của đạo Phật cũng đồng nghĩa 
với sự phát triển và mở rộng nội dung các giáo lý căn 
bản của ngài và phạm vi ảnh hưởng của nó. Khảo sát 
tình hình văn học Phật giáo tính từ thời đức Phật cho 
đến triều đại Asoka, Rhys Davids(51) đưa ra danh mục 
một số các vấn đề và tác phẩm Phật học tiêu biểu: 

1. Những Phật ngôn giản dị mang tính trùng lặp 
được tìm thấy ngày nay ở các đoạn kinh hay ở những 
bài kệ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các bản kinh. 

2. Những tình tiết trùng hợp được tìm thấy trong 
hai hoặc nhiều bản kinh. 

3. Các học giới (Sìla), pàràyanïa, các Phẩm Tám, 
Giới luật Ba la đề mộc xoa (Pàtimokkha).

4. Trường bộ kinh (Dìgha Nikàya), Trung bộ kinh 
(Majjhima Nikàya), Tăng chi bộ kinh (Anguttara Ni-
kàya), Tương ưng bộ kinh (Samïyutta Nikàya).

5. Kinh tập (Sutta Nipàta), Trưởng lão Tăng kệ 
(Theragàthà), Trưởng lão Ni kệ (Therìgàthà), Phật tự 
thuyết (Udàna), Tiểu tụng (Khuddakapàtïha).

6. Phân biệt kinh (Sutta Vibhanga), Các nhóm học 
pháp (Khandakà).

7. Bổn sanh (Jàtaka), Pháp cú (Dhammapada).

8. Nghĩa thích (Niddesa), Phật thuyết như vậy 

51.  T. W. Rhys Davids, Buddhist India, tr. 188.  	
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(Itivuttaka), Vô ngại giải (Patïisambhida ø).

9. Ngả quỷ sự (Petavatthu), Thiên cung sự 
(Vimànavatthu), Truyện tích (Apadàna), Sở hành 
tạng (Cariyàpitïaka), Phật sử (Buddhavamïsa). 

10. Các tập Luận; sớm nhất có lẽ là tập Puggala-
panõnõatti và muộn nhất là tập Kathàvatthu. 

Học giả B. C. Law xem ra cũng đồng tình với tất cả 
vấn đề và tác phẩm Kinh, Luật, Luận do Rhys Davids 
đưa ra nhưng danh mục phân loại của ông hợp lý và 
thuyết phục hơn do công phu nghiên cứu phân tích rất 
chi tiết và xác đáng về niên đại các tác phẩm. Bảng 
phân loại của ông thiếu tập Dhammasangani và có 
thứ tự như sau:(52)

1. Mục này giống như mục 1 của bảng phân loại của 
Rhys Davids.

2. Giống như mục 2 của Rhys Davids.

3. Các học giới (Sìlas), nhóm pàràyanïa gồm 16 bài 
kệ không có phần mở đầu, nhóm Phẩm Tám (Atïtïhaka) 
gồm bốn hay 16 bài kệ, các giới điều (Sikkhàpadas).

4. Trường bộ kinh (Dìgha) tập I, Trung bộ kinh 
(Majjhima), Tương ưng bộ kinh (Samïyutta), Tăng chi 
bộ kinh (Anguttara), bộ Luật Pàtimokkha sơ khởi gồm 
152 giới điều. 

5. Trường bộ kinh (Dìgha) tập II và III, Trưởng lão 
Tăng kệ (Theragàthà), Trưởng lão Ni kệ (Therìgàthà), 
tuyển tập 500 chuyện Bổn sanh (Jàtakas), Giải thích 

52. B. C. Law, A History of Paøli Literature, tập I, tr. 42.  	
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kinh (Suttavibhanga), Vô ngại giải đạo (Patïisambhi-
daømagga), Puggalapanõnõatti, Vibhanga.

6. Mahàvagga và Cullavagga, bộ luật Pàtimokkha 
đầy đủ 227 giới điều, Thiên cung sự (Vimànavatthu) 
và Ngạ quỷ sự (Petavatthu), Pháp cú (Dhammapada), 
Kathaøvatthu.

7. Tiểu nghĩa thích (Cullaniddesa) và Đại nghĩa 
thích (Mahàniddesa), Phật tự thuyết (Udàna), Phật 
thuyết như vậy (Itivuttaka), Kinh tập (Sutanipàta), 
Dhaøtukathaø, Yamaka, Patïtïhaøna.

8. Phật sử (Buddhavamïsa), Sở hành tạng (Cari-
yàpitïaka), Truyện tích (Apadàna). 

9. Parivaørapaøtïha.

10. Tiểu tụng (Khuddakapàtïha).

Như vậy con số những vấn đề và tác phẩm Kinh, 
Luật, Luận tiêu biểu do Rhys Davids và B. C. Law 
nêu ra trên đây đã phần nào cho thấy sự phát triển 
của văn học Phật giáo trong khoảng ba thế kỷ đầu 
của nó ở Ấn Độ. Ngoài ra, nội dung những cuộc kiết 
tập được đề cập trong một số tác phẩm như Cullavagga, 
Dìpavamïsa, Mahàvamïsa, Samantapàsàdikà cũng nói rõ 
quá trình phát triển của nền văn học này theo trình tự 
thời gian. Theo các tài liệu này thì tại cuộc hội nghị 
kiết tập thứ nhất xảy ra chỉ mấy tháng sau ngày bậc 
Đạo sư nhập Niết bàn, các tỷ kheo chỉ tập trung đọc 
tụng Pháp (Dhamma) hay Kinh tạng (Suttapitïaka) và 
Luật (Vinaya) hay Luật tạng (Vinayapitïaka). Khoảng 
một trăm năm sau đó, hội nghị lần thứ hai được tiến 
hành tại Vesàli và theo Buddhaghosa thì ngoài việc 
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đọc tụng  Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya), hội nghị 
cũng tập trung thảo luận những vấn đề xoay quanh các 
Pitïaka, Nikaøya, Anga và Dhammakkhandha. Truyền 
thống Phật giáo Nam truyền ghi nhận toàn bộ Tam tạng 
(Tipitïaka) Kinh (Suttapitïaka), Luật (Viyanapitïaka), Luận 
(Abhidhammapitïaka) Phật giáo được hình thành đầy đủ 
tại cuộc hội nghị kiết tập lần thứ ba tổ chức dưới triều 
đại Asoka, khoảng 236 năm sau ngày bậc Đạo sư nhập 
Niết bàn. Như vậy, sự mở rộng nội dung hoạt động của 
các kỳ kiết tập đã cho thấy tình hình phát triển của văn 
học Phật giáo trong khoảng thời gian ba thế kỷ đầu ở Ấn 
Độ, từ thời đức Phật đến thời đại Asoka. 

IV. Công tác nghiên cứu và chú giải Tam tạng ở 
Tích Lan:

Công cuộc truyền bá đạo Phật do Mahinda thực 
hiện ở Tích Lan đánh dấu bước phát triển mới mẻ và 
lâu dài của nền văn học Pàli tại xứ sở đảo Sư tử và sau 
đó tại một vài quốc gia Đông Nam châu Á. Cả truyền 
thống Ấn Độ và các tài liệu Tích Lan đều nói đến sự 
kiện Mahinda đưa sang Tích Lan toàn bộ giáo lý Kinh, 
Luật, Luận Phật giáo được kiết tập dưới thời Asoka. 
Thậm chí còn có cả một bản sớ giải (atïtïhakathà) về 
Kinh, Luật, Luận nữa. Tuy nhiên theo nhiều học giả 
thì thông tin thứ hai không mấy xác tín. Công tác 
nghiên cứu và chú giải Tam tạng được thực hiện 
dưới dạng các atïtïhakathà (sớ giải) được xem là 
nỗ lực của các luận sư Buddhaghosa, Buddhadatta, 
Dhammapàla và phần lớn các tỷ kheo ở Tích Lan và 
chỉ xuất hiện một thời gian rất lâu sau khi Phật giáo 
được truyền đến xứ này. Theo nguồn tin ở các tác 
phẩm Vinayavinicchaya và Buddhaghosasuppatti thì 
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rất có thể đã xuất hiện một số sớ giải viết bằng tiếng 
Tích Lan (Sinhalese) mà Buddhaghosa từng nghiên 
cứu và chuyển dịch sang Pàli khi ông đến xứ sở này 
vào thế kỷ thứ năm. Tuy nhiên, ngoài các tác phẩm 
Suttasamïgaha, Nettippakaranïa, Petïakopadesa 
và Milindapanõha được xem là ngoại Kinh tạng 
(para-canonical) và niên đại của chúng được đặt vào 
khoảng thời gian không lâu trước và sau Công nguyên và 
tác phẩm Dìpavamïsa được xem là xuất hiện khoảng thế 
kỷ thứ tư, toàn bộ văn học Pàli không thuộc Kinh 
tạng (non-canonical Pàli literature) bao gồm các sớ 
giải (atïtïhakathà), tiểu sớ giải (tïìkà/dìpanì), các biên 
niên sử (mahàvamïsa, cùlïavamïsa), các sách chỉ nam 
hay hợp tuyển (sanïgaha)... đều không xuất hiện trước 
thế kỷ thứ năm Tây lịch. Theo học giả B. C. Law thì 
khoảng thời gian giữa thời điểm hoàn tất văn tạng Pàli 
và thời kỳ các luận sớ Pàli của Buddhaghosa Buddhadatta 
và Dhammapàla ra đời, văn học Pàli trải qua một giai đoạn 
không sáng sủa,(53) bởi hầu như không có nhiều tác phẩm 
Pàli ra đời trong khoảng thời gian từ đầu kỷ nguyên 
Tây lịch cho đến cuối thế kỷ thứ tư. Có lẽ do nhiều 
biến cố loạn lạc liên tiếp xảy ra trên đảo Tích Lan và 
trong nội bộ Tăng già nên tình hình nghiên cứu và 
sáng tác văn học Pàli ở đảo quốc này đã bị chửng lại 
trong một thời gian khá dài. 

Thế kỷ thứ năm và thứ sáu là giai đoạn đánh dấu 
sự phát triển rực rỡ nhất của văn học Pàli ở Tích Lan 
bởi sự xuất hiện lần lượt các luận sư danh tiếng mà 
những tác phẩm của họ được xem là những cống hiến 
vĩ đại trong kho tàng văn học Pàli. Trong số các lu-

53. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. v.  	
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ận sư nổi danh của nền văn học này, Buddhaghosa, 
Buddhadatta và Dhammapàla được đánh giá cao nhất 
bởi sự nghiệp văn chương của họ. B. C. Law cho rằng 
những tác phẩm của Buddhashosa, Buddhadatta và 
Dhammapàla đích thực là các sớ giải Pàli quan trọng 
nhất. Chúng giàu có và phong phú về mặt tài liệu, rất 
cần cho việc tái tạo lại lịch sử xã hội và tôn giáo Ấn 
Độ cổ đại. Các tác phẩm của họ cũng soi sáng các khía 
cạnh triết học, tâm lý học và siêu hình học của những 
thời kỳ mà chúng đề cập.(54)

Buddhaghosa nổi tiếng trước hết bởi tác phẩm Vi-
suddhimagga, trình bày giáo lý đức Phật hay “Con 
đường thanh tịnh” theo ba đề mục lớn là Giới (Sìla), 
Định (Samàdhi), Tuệ (Panõnõà), được xem là bộ bách khoa 
đầu tiên của Phật giáo. Thêm vào đó, Buddhaghosa 
còn đóng góp rất lớn cho kho tàng văn học Pàli bởi 
các tác phẩm Samantapàsàdikà, chú giải về Luật tạng 
(Vinayapitïaka), Kanïkhàvitaranïì, chú giải về Pàtimokkha, 
và nhiều tác phẩm chú giải về Kinh tạng (Suttapitïaka) 
như Samangalavilàsinì, chú giải về Trường bộ, Papanõ-
casùdanì, chú giải về Trung bộ, Sàratthapakàsinì, 
chú giải về Tương ưng bộ, Manorathapùranïì, chú 
giải về Tăng chi bộ. Về Tiểu bộ, Buddhaghosa đóng 
góp ba bản sớ giải, Paramatthajotikà, chú giải về tập 
Khuddakapàtïha (Tiểu tụng), Dhammapadatïtïhakathà, 
chú giải về tập Dhammapada (Pháp cú) và Paramat-
thajotikà, chú giải về tập Suttanipàta (Kinh tập). Tác 
giả tập Jàtakatïtïhakathà, chú giải về Jàtaka (Bổn 
sanh), đôi khi cũng được gán cho Buddhaghosa, tuy 
nhiên quan điểm này chưa được thống nhất giữa các 

54. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 396.  	
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học giả.(55) Ngoài ra, Buddhaghosa cũng được xem là 
tác giả của các sớ giải về bảy bộ luận thuộc Luận tạng 
(Abhidhammapitïaka) như Atthasàlinì, chú giải về tập 
luận Dhammasanganïì, Sammohavinodanì, chú giải tập 
Vibhanïga, Dhàtukathàpakaranïa-atïtïhakathà, chú giải 
tập Dhàtukathà, Puggalapanõnõatti-atïtïhakathà, chú giải 
tập Puggalapanõnõatti, Yamakapakaranïa-atïtïhakathaø, 
chú giải tập Yamaka, Patïtïhànapakaranïa-atïtïhakathà, 
chú giải tập Patïtïhàna, Kathàvatthu-atïtïhakathà, chú 
giải tập Kathàvatthu. 

Buddhadatta làm phong phú thêm kho tàng văn 
học Pàli bởi các công trình chú giải về Tam tạng. 
Vinayavinicchaya và Uttaravinicchaya là các chú 
giải về Luật tạng. Abhidhammàvatàra và Rùpa-
rùpavibhàga, chú giải về Luận tạng. Ông cũng được 
xem là tác giả tập Madhuratthavilàsinì, chú giải về tác 
phẩm Buddhavamïsa thuộc Kinh tạng. Tác phẩm Gand-
havamïsa đề cập Buddhadatta là tác giả ba tập sớ giải, Abhidham-
màvatàra, Vinayavinicchaya và Uttaravinicchaya, không đưa 
tập Rùparùpavibhàga vào danh mục các công trình của 
ngài. Thay vào đó tác phẩm này xem ngài là tác giả 
tập Jinàlankàra. Tài liệu Sàsanavamïsa xem ngài là 
tác giả các tập Abhidhammàvatàra, Vinayavinic-
chaya, Ruøparuøpa- vibhaøga và Madhuratthavilaøsinì, 
nhưng không nói đến tác phẩm Uttaravinicchaya. 
Tài liệu Buddhghosasuppatti thuật câu chuyện rằng 
trong lúc Buddhghosa khởi hành đi Tích Lan thì 
gặp Buddhadatta giữa biển khơi, đang trên đường 
quay về Ấn Độ. Khi biết được ý định của Buddhaghosa 
sang Tích Lan để chuyển dịch các sớ giải sang tiếng Pàli, 

55. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 472.  	
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Buddhadatta nói rằng ngài cũng từng đến đó với mục 
đích tương tự nhưng đã không thể thực hiện được ý 
nguyện. Ngài chỉ biên soạn các tác phẩm Jinàlankàra, 
Dantavamïsa, Dhàtuvamïsa và Bodhivamïsa. Cứ theo 
thông tin này thì Buddhadatta là tác giả của các tác 
phẩm Jinaølankaøra, Dantavamïsa, Dhaøtuvamïsa và Bod-
hivamïsa. Tuy nhiên học giả Lakshmi R. Goonasekera 
tỏ ra nghi ngờ về điều này.(56)

Dhammapàla đóng góp thêm cho kho tàng văn 
học Pàli bởi một số tác phẩm chú giải về Tiểu bộ 
(Khuddaka Nikaøya). Vimaønavatthu-atïtïhakathaø, chuù 
giải về tập Vimànavatthu (Thiên cung sự), Petavat-
thu-atïtïhakathà, chú giải tập Petavatthu (Ngạ quỷ sự), 
Theragàthà-atïtïhakathà, chú giải tập Theragàthà 
(Trưởng lão Tăng kệ), Therìgàthà-atïtïhakathà, chú 
giải tập Therìgàthà (Trưởng lão Ni kệ), Cariyàpitïa-
ka-atïtïhakathà, chú giải tập Cariyàpitïaka (Sở hành 
tạng), Udàna-atïtïhakathà, chú giải tập Udàna (Phật 
tự thuyết), Itivuttaka-atïtïhakathà, chú giải tập Itivut-
taka (Phật thuyết như vậy). Tất cả tác phẩm chú giải 
trên của Dhammapàla bao hàm trong tác phẩm Paramat-
thadìpanì của ông.(57) Ngoài ra, theo sử liệu Gandhavamïsa, 
Dhammapàla còn là tác giả của một số tiểu sớ giải hay 
phụ chú về các công trình chú giải phần lớn do Budhghosa 
thực hiện. Tập Paramathamanõjùsà, chú giải về tác phẩm 
Visuddhimagga, Lìnattha-pakàsinì, phụ chú về bốn 
sớ giải Kinh tạng hay Nikàya, Lìnatthavanïnïanà, 
phụ chú về các sớ giải Luận tạng, Lìnattha-pakàsinì, 
phụ chú về sớ giải Jàtaka, Lìnatthavanïnïanà, phụ chú 

56. Encyclopaedia of Buddhism, Vol. III, tr. 395-396.  	
57. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 516; K. L. Hazra, Stud-

ies on Paøli Commnetaries, tr. 243. 	
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về sớ giải tập Nettippakaranïa.

Ngoài các công trình chú giải Tam tạng đồ sộ của 
ba luận sư lớn mà chúng ta đã điểm qua, văn học Pàli 
tiếp tục phát triển một thời gian dài ở Tích Lan do nỗ 
lực và lòng mộ đạo của các thế hệ Phật tử Tích Lan 
trong sứ mạng gìn giữ và phổ biến chánh pháp. Các 
tác phẩm Dìpavamïsa và Mahàvamïsa ra đời tạo cơ 
sở cho một số tác phẩm sử học xuất hiện về sau như 
Cuølïavamïsa, Mahaøbodhivamïsa, Thuøpavamïsa cho thaáy 
Phật tử Tích Lan muốn lưu dấu ấn đặc biệt của đạo 
Phật trên đất nước mình bởi việc phóng tác một số 
truyền kỳ gắn với lịch sử xuất hiện và phát triển của 
đạo Phật tại xứ sở của họ. Nỗ lực này của họ cũng góp 
phần làm phong phú thêm kho tàng văn liệu Pàli. 

Sự phát triển của văn học Pàli ở Tích Lan cũng 
được đánh dấu bởi sự nghiệp nghiên cứu và trước tác 
ngày càng sâu rộng trong lãnh vực văn học Phật giáo. 
Công tác chú giải Tam tạng cơ bản được thực hiện 
bởi Buddhaghosa, Duddhadatta, Dhammapaøla dưới 
dạng các sớ giải (atïtïhakathà) tiếp theo được đánh dấu 
bởi một loạt các công trình nghiên cứu và chú giải 
các atïtïhakathà dưới hình thức các tiểu sớ giải hay 
phụ chú (tïìkaø). AØnanda, Dhammapaøla, Vajirabuddhi, 
Sàriputta, Buddhanàga là những tên tuổi gắn liền với 
công tác phụ chú này. Các công trình của họ đóng góp 
rất lớn vào lãnh vực nghiên cứu Phật học và làm giàu 
thêm kho tàng văn học Pàli. Ànanda đóng góp ba bản 
tiểu sớ, Atthasàlinìmùlatïìkà, Vibhanïgamùlatïìkà và 
Panõcappakaranïamùlatïìkà. Dhammapàla góp phần 
vào kho tàng văn học Pàli bởi một loạt tiểu sớ 
giải hay phụ chú về các tác phẩm Sumanagala-
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vilaøsinì, Papaaõcasuødanì, Manorathapuøranïì, Saørat-
thappakàsinì, Jàtaka-atïtïhakathà, các phụ chú về 
Luận tạng (Lìnatthavanïnïanà) và bản phụ chú về sớ 
giải tập Nettippakaranïa. Vajirabuddhi viết công trình 
Vinayaganïtïhipada, Sàriputta phụ chú các tác phẩm 
Samantapàsàdikà và Manorathapùranïì, học trò ông, 
Buddhanàga, bổ sung thêm các tác phẩm Kanïkhàvita-
ranïìporànïatïìkà và Vinayatthamanõjùsà, phụ chú về các 
công trình chú giải Luật tạng. 

Ngoài ra, một số công trình giới thiệu và chỉ dẫn 
về Tam tạng, về các vấn đề Phật học, triết học, tâm 
lý học Phật giáo... được thực hiện dưới dạng các sách 
chỉ nam hay hợp tuyển (sanïgaha) cũng góp phần làm 
phong phú thêm kho tàng văn học Pàli, đồng thời 
cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình phát 
triển Phật học ở Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan. 

Đáng chú ý rằng Phật giáo Thượng tọa bộ được 
thiết lập vững chắc ở Tích Lan và nền học thuật rộng 
lớn phong phú của nó đã mở đường và cung cấp nền 
tảng cho sự xuất hiện và phát triển của văn học Pàli 
Thượng tọa bộ tại một số quốc gia Đông Nam Á như 
Miến Điện và Thái Lan. Mối quan hệ gắn bó giữa Tích 
Lan và Miến Điện cũng như giữa Tích Lan và Thái 
Lan chủ yếu thông qua con đường trao đổi Phật giáo 
đã mở đường cho văn học Pàli tiếp tục phát triển tại 
hai quốc gia này. 

Truyền thống Miến Điện và một số học giả xem 
Buddhaghosa là người từng đến Miến Điện và tạo được 
không khí học thuật ở đây. Các Phật tử Miến Điện mô 
tả Buddhaghosa từ Tích Lan đến Miến Điện sau khi 
ông hoàn tất công trình dịch thuật các sớ giải từ tiếng 
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Tích Lan sang tiếng Pàli. Người ta nói vị đại luận 
sư này đã mang theo mình bản ngữ pháp Pàli của 
Kaccayàna và dịch sang tiếng Miến Điện. Ngài 
cũng được xem là đã viết một tập các ẩn dụ bằng 
tiếng Miến.(58) Mặc dù các thông tin trên không 
được tán trợ bởi các cứ liệu lịch sử, danh tiếng và 
các công trình chú giải vĩ đại do Buddhaghosa thực 
hiện ở Tích Lan vào thế kỷ thứ năm có lẽ đã gây ấn 
tượng lớn đối giới học thuật Miến Điện. Một số bi 
ký viết bằng tiếng Pàli phát hiện ở Hmawza chứng 
tỏ Phật giáo Thượng tọa bộ rất thịnh hành ở Hạ 
Miến vào thế kỷ thứ sáu.(59)  

Quan hệ gắn bó giữa Phật giáo Tích Lan và Phật 
giáo Miến Điện trong lịch sử chính là điều kiện thuận 
lợi cho nền học thuật Pàli phát triển ở Miến Điện. 
Triều đại Narapatisithu thế kỷ thứ 12 được xem là 
thời kỳ phát triển Phật học ở Miến nhờ sự quan hệ 
gắn bó chặt chẽ giữa sự nhiệt tâm của các tăng sĩ 
Tích Lan và lòng mến mộ Phật pháp của nhà 
vua Narapatisithu Miến Điện. Tăng già Tích Lan 
được thiết lập ở Dala quy tụ nhiều tăng sĩ Tích 
Lan danh tie áng đe án sinh hoạt ô û Mie án Ñie än. 
Vua Narapatisithu he át lo øng ủng hộ Phật pháp, 
trọng dụng các danh tăng thông thạo Pàli và 
mời họ đến Pagan giảng dạy và trước tác. Chính 
từ đây nhiều học giả Pàli danh tiếng như Chapatïa, 
Saddhammasiri, Aggapanïdïita, Subhuøticandana, 
Naønïasaøgara, Uttama, Vimalabuddhi, Uttara, 
Dhammadassi, Abhaya… đã xuất hiện, đóng góp 

58. K. L. Hazra, History of Theravaøda Buddhism in South-East Asia, tr. 65.  	
59. Như trên, tr. 60.  	
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rất lớn vào việc phát triển ngành học thuật Pàli ở 
Miến Điện. Chapatïa đóng góp vào kho tàng văn học 
Pàli một số công trình Phật học và ngữ pháp, như 
Suttaniddesa, Samïkhepavanïnïanaø, Vinayagulatthadì-
panì, Simàlamïhàra. Saddhammasiri viết tác phẩm 
ngữ pháp Saddatthabhedacintà. Aggapanïdïita là tác 
giả tập Lokuppatti. Subhuticandana sáng tác tập 
Lingatthavivaranïa. Nànïasàgara và Uttara là tác giả 
của các tác phẩm Lingatthavivaranïappakàsaka và 
Lingatthavivaranïatìka. Vimalabuddhi viết tập Nyaøsa 
luận giải về tập ngữ pháp của Kaccàyana. Dhammadassi 
biên soạn tập văn phạm gọi là Vaccavàcaka. Abhaya 
viết các sớ giải về tập Saddatthabhedacintà của Sadd-
hammasiri và tác phẩm Samïbandhacintà của Tỷ kheo 
Sangharakkhita người Tích Lan.(60)  

Trước khi người Thái thiết lập vương triều của 
mình ở Sukhodaya và tiếp xúc với Tích Lan thì Phật 
giáo Thượng tọa bộ đã thịnh hành ở Hạ thung lũng 
Menam nhờ tấm lòng mộ đạo của các vị vua vương 
quốc Dvàravatì. Một số bi ký viết bằng tiếng Mon 
pha lẫn tiếng Pàli phát hiện được ở Haripunõjaya cũng 
cho thấy Phật giáo Thượng tọa bộ đã thịnh hành ở 
Thượng thung lũng Menam dưới sự bảo trợ của các 
quốc vương người Mon. Công cuộc tiếp xúc trao đổi 
thường xuyên của người Thái với người Tích Lan bắt 
đầu từ hạ bán thế kỷ thứ 13, đánh dấu sự phát triển 
của Phật giáo Thượng tọa bộ tại các xứ sở Thái Lan 
với Sukhodaya là trung tâm Phật học hưng thịnh và 
tiếp sau đó là trung tâm Phật học Ayudhya. Thế kỷ 
thứ 15 đánh dấu một sự kiện học thuật quan trọng ở 

60. K. L. Hazra, History of Theravaøda Buddhism in South-East Asia, tr. 98-99.  	
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Thái Lan, đó là hội nghị kiết tập lần thứ tám được tổ 
chức ở Nabhbisipura quy tụ nhiều tu sĩ học thức Thái 
Lan tham dự. Tác phẩm Sangìtivamïsa hay Sangìtiya-
vamïsa do Vimaladhamma, một giáo thọ sư hoàng gia 
Thái, biên soạn năm 1789 dưới triều vua Ràma I đề cập 
về chín cuộc hội nghị kiết tập kinh điển. Tác giả tập 
sách này nói rằng trong số chín kỳ kiết tập, ba kỳ đầu 
được tổ chức ở Ấn Độ, kỳ thứ tư, năm, sáu, bảy ở Tích 
Lan  và kỳ thứ tám, thứ chín ở Thái Lan. Vị hoàng đế 
Tilakapanattu trị vì vương quốc Thái Lan thế kỷ thứ 
16 được xem là người bảo trợ lớn và khuyến khích nền 
học thuật Pàli phát triển mạnh. Nhà vua ủng hộ các 
tu sĩ học thức và cho xây dựng nhiều trung tâm và cơ 
sở giáo dục Phật học khắp đất nước với kết quả nhiều 
tăng sĩ học giả Thái Lan xuất hiện vào thời kỳ này, 
góp phần rất lớn vào quá trình phổ biến Phật pháp và 
nền học thuật Pàli. 

V. Ý nghĩa và tầm quan trọng:

Văn học Pàli bao gồm nhiều thể loại, thi ca (kệ) (gàtha), 
kinh văn (sutta), luật (vinaya), luận (abhidhamma), 
biên niên sử (dìpavamïsa, mahàvamïsa, cùlïavamïsa), 
sớ giải (atïtïhakathà), tiểu sớ (tïìkà/pakàsinì/vanïnïanà/
dìpanì/vibhàvanì/manõjùsà/), sách chỉ nam hay hợp 
tuyển (sanïgaha)... phát xuất từ nền tảng giáo lý đức 
Phật được tụng đọc tại các cuộc hội nghị kiết tập và được 
mở rộng dần theo hướng phát triển của đạo Phật ở một 
số nước phương Nam như Tích Lan, Miến Điện, Thái 
Lan, Campuchia. Như vậy văn học Pàli đóng vai trò 
quan trọng không những đối với công tác nghiên cứu 
giáo nghĩa, tư tưởng, lịch sử Phật giáo Ấn Độ vốn bắt 
nguồn từ sự xuất hiện và truyền giáo của đức Phật mà 
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còn đối với công cuộc tái tạo lịch sử Ấn Độ và Tích 
Lan cổ đại về nhiều phương diện. 

Trong công trình nghiên cứu Lịch sử Văn học Ấn 
Độ dày ba tập, M. Winternitz nêu nhận xét rằng văn 
học Vệ đà dẫn chúng ta vào các thời đại cổ xưa thời 
tiền sử. Chỉ với văn học Phật giáo chúng ta mới thực 
sự đặt chân vào thời đại sáng sủa của lịch sử và chúng 
ta thấy rằng trong chừng mực nào đó màn đêm của 
các tài liệu Vệ đà và sử thi Ấn Độ bị đẩy lùi nhờ ánh 
sáng này.(61) Theo giáo sư Jacobi thì các tài liệu Phật 
giáo và Kỳ na giáo nói về các tư tưởng triết học thịnh 
hành vào thời đức Phật và Mahàvìra là hết sức quan 
trọng đối với sử gia muốn hiểu rõ về thời kỳ ấy.(62) B. 
C. Law cho rằng nguồn tài liệu văn học Pàli rất giàu 
có và phong phú có thể giúp ích rất lớn cho công tác 
nghiên cứu có hệ thống về lịch sử Ấn Độ cổ đại. Theo 
ông, có rất nhiều tác phẩm Pàli ở dạng bản thảo viết 
tay mà nay ta không dễ gì kiếm được. Tuy nhiên, các 
sớ giải Pàli cung cấp cho chúng ta một kho tàng đồ 
sộ về các thông tin giá trị liên quan đến lịch sử văn 
học, ngôn ngữ học, xã hội, kinh tế, chính trị, kiến trúc 
và tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Sự phân tích tâm lý về các 
pháp hay hiện tượng, việc phân loại các dạng tâm 
thức khác biệt, các quá trình tâm lý, các tương quan 
nhân quả... được nói đến trong văn học Pàli góp phần 
đáng kể cho trí tuệ Ấn Độ.(63) Cũng theo B. C. Law 
thì văn học Pàli là một kho tàng thông tin rất lớn và 
đáng tin cậy về lịch sử và địa lý Ấn Độ cổ đại. Theo 
ông, nhiều sự kiện lịch sử và bản đồ địa lý Ấn Độ cổ 

61. M. Winternitz, History of Indian Literature, Vol. II, tr. 3.  	
62. Rhys Davids, Buddhist India, tr. 163.  	
63. B. C. Law, A History od Paøli Literature, tr. xxvi.  	
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đại có thể được tìm thấy trong các tác phẩm Luật tạng 
Pàli, trong các tuyển tập Dìgha, Majjhima, Anguttara, 
Jàtaka thuộc Kinh tạng và thậm chí trong các sử liệu 
Tích Lan Dìpavamïsa và Mahaøvamïsa.(64) K. L. Hazra 
nhấn mạnh thêm: “Các luận sớ Pàli là hết sức quan 
trọng cho công tác nghiên cứu lịch sử và địa lý Ấn Độ 
cổ đại. Chúng không chỉ soi sáng về phương diện lịch 
sử xã hội, triết học và tôn giáo mà còn cung cấp nhiều 
thông tin về địa lý và lịch sử chính trị của Ấn Độ và 
Tích Lan cổ đại. Các sớ giải cũng cung cấp thông tin 
về Phật giáo Tích Lan, sự phát triển tu viện, các sinh 
hoạt tôn giáo và lịch sử Tăng già ở đây.”(65)  

Các nhận xét và đánh giá trên cho thấy ý nghĩa 
và tầm quan trọng của văn học Pàli đối với công tác 
nghiên cứu lịch sử Ấn Độ cổ đại nói chung và lịch sử 
Phật giáo Ấn Độ nói riêng, trong các thời kỳ rực rỡ 
của nó. Ngoài ra, do phạm vi ảnh hưởng và sáng tạo 
rộng rãi của nó, việc nghiên cứu văn học Pàli cũng góp 
phần làm sáng tỏ tình hình Phật giáo và văn học Phật 
giáo tại một số quốc gia theo truyền thống Phật giáo 
Thượng tọa bộ, đặc biệt là Tích Lan và Miến Điện.

64. B. C. Law, Geography of Early Buddhism, tr. xiii-xiv.  	
65. K. L. Hazra, Studies on Paøli Commentaries, tr. 283.  	



- CHƯƠNG II- 
NGÔN NGỮ PÀLI

Toàn bộ văn liệu Phật giáo Thượng tọa bộ mà ta có 
ngày nay được viết bằng tiếng Pàli, một trong số các thứ 
tiếng được xem thuộc nhóm ngôn ngữ Indo-Aryan Trung 
kỳ. Cho đến nay nhiều công trình nghiên cứu Pàli đã 
được thực hiện, tuy nhiên ý nghĩa gốc của từ “Pàli” vẫn 
còn là vấn đề tranh luận giữa các học giả. Nhiều giả thiết 
và quan điểm khác nhau không ngừng được nêu ra xoay 
quanh nguồn gốc và quê hương của tiếng Pàli. 

Theo một số học giả thì từ Pàli bắt nguồn từ pamïkti 
qua quá trình tiến hóa của từ này: pamïkti -> pamïti -> 
pamïli -> palli -> paøli, hay pamïkti -> patti -> patïtïi -> 
palli -> pàli. Pamïkti là danh từ dùng để chỉ các văn 
cú thuộc văn học Kinh tạng và đôi khi nó cũng ám chỉ 
cả Kinh tạng. Ban đầu Pàli là một từ phái sinh của 
từ pamïkti, thường dùng để chỉ các văn cú Tam tạng 
(Tipitïaka) và các tác phẩm liên hệ. Qua thời gian, 
ngôn ngữ của những tác phẩm ấy được mệnh danh là 
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Pàli. Tác phẩm Visuddhimagga của Buddhaghosa và 
vài nơi trong bản sớ giải bộ luận Puggalapanõnõatti của 
ngài đề cập thuật ngữ Pàli được dùng để chỉ cho kinh 
điển Phật giáo. Tương tự, Cùlïavamïsa cũng cho thấy 
thuật ngữ Pàli được dùng trong tác phẩm này để chỉ 
các bản kinh nguyên thủy của đạo Phật.  

Một số học giả khác thì cho rằng Pàli phát xuất từ 
chữ pallì tiếng Sanskrit, có nghĩa là một ngôi làng 
hay hay một thành phố và như vậy nó ám chỉ một 
loại ngôn ngữ quần chúng ở các vùng nông thôn. Tuy 
nhiên các ý kiến khác thì cho rằng pallì chỉ tiêu biểu 
cho một giai đoạn tiến hóa của từ pamïkti. 

Lại nữa, có một số quan điểm cho rằng Pàli phát 
xuất từ chữ Pàtïaliputra bởi sự tương đồng về mặt 
ngữ âm giữa hai từ Pàli và Pàtïali. Tuy nhiên, theo 
S. C. Banerji,(1) Pàtïaliputra là tên một thành phố ở 
Magadha, mà các ngôn ngữ nói thì thường mang tên 
các vùng làng mạc thôn quê hơn là các thành phố. Vì 
thế việc đặt tên Pàli theo tên thành phố Pàtïaliputra 
dường như không mấy hợp lý. Tương tự, quan điểm 
cho rằng Pàli được gọi theo tên Palàsa, tên gọi xưa của 
Magadha, là không ổn. 

Mặc dù được xếp vào nhóm ngôn ngữ Indo-Aryan 
Trung kỳ, nguồn gốc và quê hương của tiếng Pàli vẫn 
còn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Vấn đề khó giải 
quyết nằm ở chỗ Pàli chỉ gắn với văn học kinh điển 
Phật giáo và theo các học giả(2) thì cho đến thế kỷ thứ 
sáu hay thứ bảy Tây lịch Pàli dường như đã không 

1. S. C. Banerji, An Introduction to Paøli Literature, tr. 14.	
2. B. C. Law, A History of Paøli Literature, taäp I, tr. ix; S. C. Banerji, An 

Introduction to Paøli Literature, tr. 15. 	
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được biết đến như một tên gọi chỉ cho bất kỳ loại ngôn 
ngữ nào. Theo truyền thống Tích Lan được lưu trong 
truyện tích Màgadhinirutti thì Pàli là tên gọi của ngôn 
ngữ Magadha (Ma Kiệt Đà) và do đó Pàli không gì 
khác chính là Màgadhì, ngôn ngữ xứ Magadha. Các 
nhà Thượng tọa bộ Tích Lan  cố bảo lưu quan điểm 
này bởi theo họ các hoạt động truyền giáo của đức 
Phật được thực hiện phần lớn ở Magadha và bởi sự 
kiện rằng đạo Phật đã được truyền vào xứ sở của họ 
trực tiếp từ Magadha. Dĩ nhiên các nhà Thượng tọa bộ 
Tích Lan có cơ sở để tin như vậy bởi họ được củng cố 
một phần bởi các nguồn tài liệu Kinh tạng cho thấy các 
hoạt động của đức Phật phần lớn diễn ra ở Magadha và 
phần khác bởi các thông tin do Buddhaghosa cung cấp. 
Tuyển tập Cullavagga thuộc Luật tạng Pàli đề cập sự 
kiện đức Phật cho phép các tỷ kheo học giáo lý của ngài 
bằng tiếng mẹ đẻ (Anujànàmi bhikkhave sakàya nirut-
tiyà Buddhavacanamï pariyàpunïitumï: Ta cho phép các 
ngươi, này các tỷ kheo, học Phật pháp bằng ngôn ngữ 
của chính mình). Trong các bản sớ giải của mình, 
Buddhaghosa giải thích chữ sakànirutti trong văn cảnh 
là ngôn ngữ của đức Phật, nghĩa là Màgadhì, trong khi 
H. Oldenberg và Rhys Davids dịch chữ sakaønirutti là 
ngôn ngữ cá nhân của các tỷ kheo. Các cứ liệu này rất 
quan trọng đối với các nhà Thượng tọa bộ Tích Lan 
vì chúng tạo cơ sở khiến họ tin tưởng cứng nhắc rằng 
Tam tạng Pàli được chép bằng ngôn ngữ mà chính 
đức Phật đã sử dụng, nghĩa là Màgadhì, và vì thế 
chỉ một mình Tam tạng ấy là đại diện cho kinh điển 
chính thống. Chính vì lý do này mà truyền thống Tích 
Lan gọi Màgadhì là Mùlabhàsà hay ngôn ngữ gốc. 
Tuy nhiên theo các nghiên cứu Pàli về phương diện 
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ngữ học được tiến hành ở châu Âu cuối thế kỷ thứ 19 
thì Pàli không phải là một ngôn ngữ nói ở Magadha 
hay bất cứ nơi nào khác.(3) Giải thích của Buddhag-
hosa về lời dạy của đức Phật cho các tỷ kheo xem ra 
cũng không hợp với tinh thần không chấp trước ngôn 
ngữ của bậc Đạo sư và mục tiêu mở rộng chánh pháp 
của ngài. Tiến sĩ Barua gợi sự chú ý của độc giả về 
tinh thần lời dạy của đức Phật trong Cullavagga bằng 
cách dẫn một đoạn trong bài kinh Aranïavibhanïga (Vô 
tránh phân biệt), Trung bộ, đề cập sự kiện đức Phật 
khuyên các học trò của mình không nên chấp trước 
địa phương ngữ (janadapanirutti) và không nên đi quá 
xa ngôn ngữ thường dùng (samanõnõa). B. C. Law dẫn 
đoạn văn trong Cullavagga nêu rõ bối cảnh trong đó 
đức Phật đã cho phép các tỷ kheo học giáo lý của ngài 
bằng tiếng mẹ đẻ để giải thích chữ sakànirutti thực 
sự là ngôn ngữ mà mỗi tỷ kheo có thể dùng để giao 
tiếp hay diễn đạt được thuận lợi, một ngôn ngữ hay 
lối diễn đạt không phải của chính đức Phật nhưng là 
một ngôn ngữ mà các tỷ kheo thuộc nhiều thành phần 
khác nhau có thể sử dụng.(4)  

B. C. Law cũng cho rằng truyền thuyết về Ngôn ngữ 
Màgadhì (Màgadhinirutti) chỉ là một sáng tạo của các 
tỷ kheo Tích Lan, nếu không muốn nói đích xác là 
của Buddhaghosa, bởi theo ông người ta sẽ không tìm 
thấy, qua tất cả các bản kinh và các ghi chép sớm nhất 
của Phật giáo, bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Màgadhì 
là ngôn ngữ đức Phật đã từng dùng như là phương tiện 
diễn đạt duy nhất và ngài không dùng các ngôn ngữ 

3.  O. V. Hinuber, A Handbook of Paøli Literature, tr. 5. 	
4. B. C. Law, A History of Paøli Literature, tr. xiii-xiv. 	
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khác trong việc giảng dạy.(5) V. Weighty và một vài 
học giả khác cũng không đồng tình với quan điểm của 
các nhà Tích Lan cho rằng Pàli là một hình thái địa 
phương ngữ của Màgadhì hay có nền tảng từ Màgadhì 
bởi rất nhiều sự khác nhau giữa Pàli và Màgadhì được 
tìm thấy trong các bia ký, kịch nghệ và các ngữ pháp 
Pràkrit. Theo các vị này thì Màgadhì không thể là 
nền tảng của tiếng Pàli và Pàli cũng không thể được 
xem là một địa phương ngữ của Màgadhì.(6) 

Khác với quan điểm của B. C. Law và V. Weighty, 
James Alwis xem ra rất đồng tình với truyền thống Tích 
Lan khi cho rằng Pàli là ngôn ngữ Magadha. Theo Alwis, 
Pàli là một trong số các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến 
ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Ông cũng nói thêm rằng vào thời đức 
Phật Gautama có 16 ngôn ngữ thịnh hành ở Ấn Độ trong 
đó Màgadhì chiếm ưu thế. Con số 16 ngôn ngữ này có lẽ 
được Alwis đưa ra dựa vào một thông tin rút ra từ Ang-
uttara Nikàya đề cập về 16 quốc gia (mahàjanadapa) có 
mặt ở Ấn Độ dưới thời đức Phật?(7) Alwis cho rằng các 
kinh điển Phật giáo Tiểu thừa đã được viết bằng tiếng 
Màgadhì. Theo ông, Màgadhì đích thực là tên gọi cổ xưa 
và chính xác của Pàli và sự hiện diện của 35 tác phẩm 
ngữ pháp Pàli ở Tích Lan cho thấy tầm quan trọng của 
loại ngôn ngữ này. 

Các học giả Westergaard và E. Kuhn xem Pàli là ngôn 

5. B. C. Law, A History of Paøli Literature, tr. xi. 	
6. W. Geiger, Paøli Literature and Language, tr. 3; S. C. Banerji, An Introduc-

tion to Paøli Literature, tr. 15. 	
7. 16 quốc độ (mahàjanadapa) được đề cập trong bài kinh Các lễ Uposatha, 

Tăng chi bộ, Chương ba pháp, gồm Anïga, Magadha, Kàsì, Kosala, Vajjì, Mallà, Cetì, 
Vanïgaø, Kuruø, Panõcaølaø, Macchaø, Surasenaø, Assakaø, Avantì, Gandhaøraø, Kambojaø. 	
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ngữ Ujjayinì bởi sự tương đồng được tìm thấy giữa tiếng 
Pàli và ngôn ngữ các bia ký Girnar của Asoka và bởi sự 
kiện rằng Ujjain được xem là ngôn ngữ quê ngoại của 
Mahinda, người đã trải qua thời niên thiếu của mình 
ở Ujjenì và sau đó trực tiếp giới thiệu đạo Phật vào 
Tích Lan. Nhà ngữ học R. O. Franke nêu quan điểm 
tương tự về quê hương của Pàli nhưng theo một cách 
lý giải khác. Trong sự nỗ lực nhằm định ra quê hương 
của tiếng Pàli bằng cách loại trừ các địa phương ngữ 
không được xem là cơ sở của nó, Franke sau cùng đi 
đến kết luận rằng quê hương chính của Pàli là một 
vùng đất khá rộng kéo dài từ khoảng giữa cho tới 
phía tây dãy Vindhya. Lập luận này của Franke cho 
thấy Ujjayinì là trung tâm của vùng đất nằm ở chặng 
giữa cho tới phía tây rặng núi Vindhya. Học giả Sten 
Konow cũng thiên về quan điểm xem vùng Vindhya là 
quê hương của tiếng Pàli bởi ông cho rằng giữa Pàli và 
Paisùàcì có một mối liên hệ rất mật thiết, và ông xem 
quê hương gốc của tiếng Paisùàcì không phải ở Tây Bắc 
Ấn mà ở vùng Ujjayinì. 

Sau khi đưa ra hầu hết các quan điểm của các học 
giả về nguồn gốc và quê hương của Pàli và đề nghị loại 
bỏ các giả thiết về Màgadhì, B. C. Law sau cùng đi 
đến kết luận rằng Pàli dựa vào một hình thái của các 
địa phương ngữ Tây Ấn, đặc biệt là hình thái phù hợp 
với ngôn ngữ các bia ký Girnar của Asoka và trong 
chừng mực nào đó phù hợp với ngôn ngữ Saurasenì mà 
các nhà ngữ pháp đã nói tới.(8)  

Học giả H. Oldenberg xem Pàli là ngôn ngữ xứ 

8. B. c. Law, A History of Paøli Literature, tập I, tr. xxv. 	
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Kalinga bởi theo ông Kalinga là xứ sở từ đó đạo 
Phật được truyền sang Tích Lan và bởi sự so sánh 
của ông giữa tiếng Pàli và bia ký Khandagiri. Olden-
berg không chấp nhận truyền thống Tích Lan cho 
rằng Phật giáo được truyền vào đảo này do công của 
Mahinda. Theo ông, đạo Phật và Tam tạng Phật giáo 
được giới thiệu vào Tích Lan theo tiến trình tiếp xúc giữa 
đảo Tích Lan và vùng lục địa lân cận nó, tức là Kalinga, 
trong một thời gian dài. Oldenberg tìm thấy một số điểm 
gặp gỡ căn bản giữa Pàli và bia ký Khandagiri và do đó ông 
cho rằng quê hương tiếng Pàli phải được xem xét ở phía 
nam dãy Vindhya hơn là phía bắc. E. Muller(9) cũng đồng 
quan điểm với Oldenberg xem Kalinga là quê hương của 
Pàli, bởi ông cho rằng những sự định cư xưa nhất ở 
Tích Lan hẳn đã bắt nguồn từ vùng lục địa đối diện 
với nó chứ không phải bởi cư dân các vùng Bengal 
hoặc ở vùng lân cận. 

Rhys Davids nêu quan điểm rằng Pàli là một ngôn 
ngữ văn học dựa trên ngôn ngữ nói của xứ Kosala.(10)  
Theo Rhys Davids, vào thế kỷ thứ bảy và thứ sáu 
trước Công nguyên đã tồn tại ở Ấn Độ một ngôn ngữ 
nói Kosala rất chuẩn mà đức Phật đã từng dùng và 
khoảng một thế kỷ sau đó phần lớn các bản kinh Pàli 
được biên tập. Rhys Davids cho rằng các bia ký Asoka 
chứng minh sự hiện diện của một ngôn ngữ chuẩn 
xác mà ngôn ngữ ấy chính là hậu sinh của chuẩn ngữ 
Kosala. Tuy nhiên quan điểm của Davids không được 
Tiến sĩ Keith chấp nhận bởi sự kiện rằng ngôn ngữ 
Magadha thời Asoka không thể là ngôn ngữ Kosala 

9. E. Muller, Simplified Garammar of the Paøli Language, London, 1884, tr. iii. 	
10. T. W. Rhys Davids, Buddhist India, tr. 153-154.  	
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và bởi chúng ta không biết đích xác loại ngôn ngữ nào 
đức Phật đã sử dụng, giữa Kosala và Magadha.(11) 

Ý kiến của Windisch nghiêng về truyền thống Tích 
Lan và George Grierson cũng đồng tình với Windisch 
cho rằng ngôn ngữ văn học Pàli là tiếng Màgadhì. M. 
Winternitz(12) ủng hộ quan điểm này bởi theo ông Pàli 
là một ngôn ngữ văn học độc nhất được các Phật tử 
sử dụng và đã xuất hiện như mọi ngôn ngữ văn học ít 
nhiều pha trộn với các ngôn ngữ khác. Một ngôn ngữ 
văn học như thế, theo Winternitz, hẳn đã bắt nguồn 
từ một ngôn ngữ chuẩn xác, và Màgadhi rất có thể đã 
là ngôn ngữ ấy bởi dù không được chấp nhận về mặt 
văn học nhưng về cơ sở lịch sử Pàli có thể xem là đồng 
nghĩa với Màgadhì. Ngôn ngữ văn học Pàli đã phát 
triển dần dần và có lẽ đã ổn định vào thời điểm nó 
được dùng để viết Tam tạng ở Tích Lan dưới thời vua 
Vatïtïagaømanì. 

Giống như quan điểm của Winternitz, tính chất pha 
trộn của ngôn ngữ Pàli là điều được phần lớn các học 
giả quan tâm. Giáo sư Turner nói rằng theo một số 
học giả, ý nghĩa Pàli đã được mở rộng để phủ kín 
tất cả các ngôn ngữ Ấn Độ Trung kỳ cùng họ hàng 
với nó như được tìm thấy trong các bia ký và các tài 
liệu khác. Trong các bản kinh Pàli xưa nhất, Pàli là 
một ngôn ngữ pha trộn các hình thái địa phương ngữ, 
một số trộn chung với các ngôn ngữ vùng tây bắc và 
phía đông, số khác chỉ thuần các ngôn ngữ phía đông. 
Windisch gọi Pàli là Àrdha-Màgadhì, nghĩa là phân 
nửa Màgadhì. W. Geiger cho rằng Pàli không phải 

11. B. C. Law, A History of Paøli Literature, tr. xii.  	
12. M. Winternitz, History of Indian Literature, taäp II, tr. 14.  	
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Àrdha-Màgadhì mà chỉ là một loại Àrdha-Màgadhì. 
W. Geiger cũng cho rằng Pàli không phải là một ngôn 
ngữ thuần nhất mà bao hàm các yếu tố của nhiều 
ngôn ngữ khác nhau trong đó Màgadhì chiếm phần 
lớn. Theo W. Geiger,(13) Pàli đáng được xem như một 
dạng của Màgadhì, tức ngôn ngữ mà đức Phật đã dùng 
để thuyết giảng. Thứ ngôn ngữ này chắc chắn không 
phải là một ngôn ngữ bình dân mà là một ngôn ngữ 
của các tầng lớp có văn hóa và học thức cao đã từng 
có mặt trước thời kỳ Phật giáo do các nhu cầu thông 
tin giao tiếp ở Ấn Độ. Mặc dù không phải là người 
Magadha, đức Phật hoạt động phần lớn ở Magadha 
và các quốc gia lân cận và như vậy ngôn ngữ Màgadhì 
hẳn đã ghi đậm dấu ấn đặc trưng của nó lên ngôn 
ngữ của ngài. Học giả S. C. Banerji cũng có chung 
nhận xét: “Ngôn ngữ mà đức Phật dùng để truyền bá 
giáo pháp của ngài có lẽ đã thịnh hành từ trước thời 
đại của ngài. Có lẽ bậc Đạo sư đã xem một ngôn ngữ 
như vậy là phương tiện thích hợp cho việc truyền bá 
giáo lý của ngài. Đương nhiên các đặc điểm của các 
ngôn ngữ khác cũng đã len lỏi vào một ngôn ngữ phổ 
biến rộng rãi như thế. Dù không phải là một người 
Magadha, đức Phật đã hoạt động chính ở Magadha và 
chung quanh xứ sở này. Do đó, thật hết sức tự nhiên 
rằng Màgadhì đã ảnh hưởng lên ngôn ngữ của ngài 
với một mức độ lớn hơn bất kỳ ngôn ngữ địa phương 
nào khác.”(14) 

Tóm lại, Pàli là một ngôn ngữ dẫn đến nhiều giả 
thuyết và tranh luận và thực sự chưa có một kết luận 

13. W. Geiger, Paøli Literature and Language, tr. 4-5.  	
14. S. C. Banerji, An Introduction to Paøli Literature, tr. 16.  	
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chắc chắn và thỏa đáng về nguồn gốc hay quê hương 
của nó. Lịch sử lâu đời của nó cộng thêm tính chất 
pha trộn với nhiều ngôn ngữ khác bởi ảnh hưởng rộng 
lớn của Phật giáo và bởi khả năng dung nhiếp của tôn 
giáo này lên mọi hình thái văn hóa đã khiến cội nguồn 
của nó càng trở nên khó xác định. Nhiều giả thiết và 
quan điểm khác nhau được nêu ra cho thấy tính chất 
phức tạp của vấn đề. Truyền thuyết Màgadhinirutti 
của Tích Lan và quan điểm Pàli là một hình thái 
nào đó của Màgadhì xem ra chiếm ưu thế hơn trong 
số các vấn đề được đưa ra liên quan đến xứ sở gốc 
của Pàli. Tuy nhiên, số đông chưa hẳn là số đúng. Và 
các ý kiến riêng rẽ cũng không phải không có cơ sở 
và đáng xem xét. Chúng ta khó chấp nhận một quan 
điểm hoàn toàn dựa vào truyền thống và ít nhiều cứng 
nhắc của các Phật tử Tích Lan, tuy nhiên chúng ta 
cũng không thể phủ bác một cách tuyệt đối, giống 
như B. C. Law, về truyền thuyết Màgadhinirutti của 
các nhà Thượng tọa bộ xứ sở đảo Sư tử. Sự hiện diện 
của đạo Phật và Kinh tạng Pàli ở Tích Lan là một sự 
kiện lịch sử ít nhiều gắn với công cuộc truyền bá Phật 
pháp của các tỷ kheo dưới thời Asoka. Từ Magadha 
đạo Phật trực tiếp đến Tích Lan do công của Mahinda. 
Magadha là xứ sở hoạt động chính của đức Phật và là 
căn cứ địa lâu đời của Phật giáo. Magadha cũng là nơi 
diễn ra cuộc hội nghị kiết tập kinh điển lần thứ ba của 
đạo Phật ngay trước thời điểm tôn giáo này được giới 
thiệu sang Tích Lan. Như vậy, giả thiết rằng Màgadhì 
là nguồn gốc của tiếng Pàli  hay Pàli có cơ sở từ ngôn 
ngữ Màgadhì cũng không phải hoàn toàn không có 
căn cứ. Hơn nữa, Pàli là một ngôn ngữ văn học chuẩn 
xác đã được chọn để lưu giữ lời dạy của bậc Đạo sư và 
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cũng là phương tiện thông tin của một trường phái 
Phật giáo mang đậm bản sắc Phật giáo nguyên thủy. 
Một ngôn ngữ văn học chuẩn xác hẳn là kết quả của 
sự nỗ lực liên tục lâu dài và có mục đích. Phải chăng 
khoảng thời gian đạo Phật bắt đầu thiết lập căn cứ 
địa của nó ở Magadha rồi từ Magadha đến Tích Lan 
là đủ để cho một ngôn ngữ địa phương như Màgadhì 
trở thành một ngôn ngữ văn chương chuẩn xác với sự 
nỗ lực không ngừng của các thế hệ Phật tử? Và phải 
chăng Kinh tạng Pàli đã là một nỗ lực có ý thức của 
các tỷ kheo Tích Lan trong việc phản ánh lời dạy của 
bậc Đạo sư trong hình thức nguyên thủy của nó? 

Sau cùng, nếu chấp nhận Pàli có nguồn gốc từ ngôn 
ngữ Màgadhì thì câu hỏi được đặt ra là bắt đầu từ lúc 
nào thì các tác giả Tam tạng Pàli mô phỏng theo kiểu 
mẫu đầu tiên đã diễn dịch bằng tiếng Màgadhì mà 
kiết tập thành văn những lời Phật dạy? Trước hay 
sau khi Mahinda đến Tích Lan? Học giả M. L. Renou, 
sau khi so sánh ngữ pháp Pàli trong các kinh văn xưa 
nhất với ngữ pháp Pàli trong một số văn bia Asoka, 
cho rằng thời kỳ thành văn của tiếng Pàli xảy ra sau 
thời kỳ văn bia Asoka, vì văn pháp trong các kinh văn 
ấy tân tiến hơn nhiều.(15) 

15.  Xem Cao Hữu Đính, Văn học sử Phật giáo, tr. 49.  	





- CHƯƠNG III- 

SỰ PHÂN LOẠI VĂN HỌC PÀLI

Văn học Pàli như ta có ngày nay cơ bản được phân 
thành hai thể loại: văn học Kinh tạng (canonical litera-
ture) và văn học không thuộc Kinh tạng (non-canonical 
literature) hay còn gọi là văn chương hậu tạng (post-ca-
nonical literature). Văn học Kinh tạng tiêu biểu cho Tam 
tạng Pàli (Pàli tipitïaka), bao gồm các tác phẩm Kinh, 
Luật, Luận được sưu tập và mở rộng dần tại ba kỳ kiết 
tập đầu tiên tổ chức ở Ấn Độ và được chép thành văn 
bản tại hội nghị kiết tập thứ tư được tổ chức ở Tích 
Lan khoảng cuối thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. 
Tất cả những công trình trước tác, nghiên cứu, biên 
soạn và sáng tác sau đó, kể cả các tác phẩm Nettippak-
aranïa, Petïakopadesa và Milindapanõha, đều được xếp vào 
thể loại văn học không thuộc Kinh tạng hay văn chương 
hậu tạng. Sự phân loại này rõ ràng là để phân biệt 
giữa nguồn tài liệu Tam tạng Pàli và nguồn văn học 
Pàli được sáng tác về sau nhưng mặt khác sự phân 
loại này cũng đánh dấu sự phát triển của văn học Pàli 
qua các thời kỳ phát triển của nó. 
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Cách phân loại nói trên là mới nhất và được chấp 
nhận bởi phần lớn các học giả ngày nay. Tuy nhiên, 
trong lịch sử của nó, văn học Pàli trải qua nhiều sự 
phân loại khác nhau cho thấy quá trình hình thành 
phát triển của nền văn học này. Nghiên cứu quá trình 
hình thành và phát triển của thể loại văn học Kinh 
tạng (canonical literature), chúng ta thấy sự phân loại 
những lời dạy của đức Phật được thực hiện rất sớm, 
thứ nhất bởi lý do chuyên môn hóa trong đội ngũ Tăng 
già và thứ hai bởi hoạt động của các kỳ hội nghị kiết 
tập. Việc những lời dạy của đức Phật được phân thành 
chín thể loại (anga): Kinh (Suttamï), Ứng tụng (Geyyamï), 
Ký thuyết (Veyyàkaranïamï), Kệ tụng (Gàthamï), Cảm hứng 
ngữ (Udànamï), Như thị thuyết (Itivuttakamï), Bổn sanh 
(Jàtakamï), Vị tằng hữu (Abbdutadhammamï), Phương 
quảng (Vedallamï), như được thấy trong một số bản kinh 
Pàli ngày nay có thể được xem là sự phân loại đầu tiên 
trong văn học Pàli. Sự phân loại này chắc chắn đã là 
nỗ lực của các tỷ kheo trong việc sưu tập những lời dạy 
của bậc Đạo sư để học tập và lưu vào ký ức từng phần 
giáo lý của ngài. 

Tính chất phong phú và đa dạng của giáo pháp đức 
Phật không cho phép người ta dễ dàng học thuộc lòng 
hay ghi nhớ hết những lời dạy của ngài và như vậy 
việc các tỷ kheo trở thành những người đọc tụng kinh 
điển (suttantikà), những người chuyên về pháp (dham-
makathikà), những người chuyên về luật (vinayadhàrà) 
hay những người chuyên tu thiền (jhàyì-bhikkhù) đã cho 
thấy sự ngầm phân công hay chuyên môn hóa trong đội 
ngũ Tăng già nhằm mục đích nắm bắt và lưu giữ toàn 
bộ giáo lý của bậc Đạo sư. Đây cũng là lý do khiến 
những lời dạy của đức Phật được phân chia thành 
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các lãnh vực riêng biệt. Chính nhờ sự phân công hay 
chuyên môn hóa này trong tổ chức Tăng già mà từng 
phần giáo lý của bậc Đạo sư được ghi nhớ kỹ và bảo 
lưu khá chu đáo, trong khi để ghi nhớ và học thuộc 
lòng toàn bộ giáo lý của ngài là hết sức khó khăn và 
khó bảo đảm tính xác thực trong quá trình truyền 
thừa. Ànanda và Upàli, những người có trách nhiệm 
tụng đọc Pháp và Luật tại kỳ hội nghị kiết tập thứ 
nhất, là hai trường hợp điển hình cho việc ghi nhớ và 
học thuộc lòng từng phần giáo lý của bậc Đạo sư. 

Công tác phân loại giáo pháp của đức Phật cũng được 
thực hiện thông qua các kỳ hội nghị kiết tập. Trong 
các bản kinh Pàli, danh từ Dhamma-vinaya (Pháp và 
Luật) thỉnh thoảng được dùng để chỉ toàn bộ giáo lý 
của đức Phật trước khi có sự phân chia giáo pháp của 
ngài thành Pháp và Luật rõ rệt. Chúng ta biết rằng 
trong hơn thập niên đầu sự nghiệp giáo hóa của ngài, 
đức Phật chưa chế định giới luật (Vinaya) cho các tỷ 
kheo. Lúc này nếp sống kỷ cương của họ căn bản được 
hướng dẫn bởi một số học pháp gọi là Giới học (Sìla) hay 
Tăng thượng giới (Adhi-sìla) thường gộp chung với Định 
học (Samàdhi) và Tuệ học (Panõnõà), như được thấy ở bài 
kinh Sa môn quả (Sàmanõnõaphala Suttanta), Trường bộ 
hay kinh Mã ấp Đại kinh (Mahàssapura Sutta), Trung 
bộ. Giới luật được ban hành trên cơ sở sự cố nảy sinh 
và con số 150 giới điều được tìm thấy vài nơi trong 
các bản kinh Pàli so với 223 giới điều thuộc giới bổn 
Pàtimokkha mà ta có ngày nay cũng cho thấy giới luật 
được phát triển dần dần trong tổ chức Tăng già. Sự 
phân chia lời dạy của đức Phật thành Pháp (Dhamma) 
và Luật (Vinaya) đánh dấu sự phát triển của Tăng già 
và khởi sự sau hơn thập niên đầu công tác truyền giáo 
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của ngài. Số lượng giáo pháp (Dhamma) và giới luật 
(Vinaya) tăng dần theo cùng bước chân hóa độ của đức 
Phật và sự phát triển của Tăng già, và cho đến thời 
điểm bậc Đạo sư nhập Niết bàn thì giáo pháp của ngài 
đã được hình thành đầy đủ và được phân loại rõ rệt 
thành Pháp và Luật. Thông tin từ kinh Đại bát Niết 
bàn (Mahàparinibbàna Suttanta), Trường bộ, cho hay 
trước lúc nhập diệt, đức Phật khuyên các tỷ kheo phải 
biết so sánh với Kinh (Sutta=Dhamma), đối chiếu với 
Luật (Vinaya) những gì mình được nghe từ người khác. 
Như vậy chúng ta có thể nói rằng trước khi đức Thế 
Tôn nhập Niết bàn, giáo pháp của ngài đã được phân 
định rõ rệt thành Pháp và Luật.

Theo các tài liệu Cullavagga, Dìpavamïsa và Mahà-
vamïsa thì tại cuộc Hội nghị Kiết tập lần thứ nhất tổ chức 
ở Vương Xá không lâu sau ngày bậc Đạo sư nhập Niết bàn, 
Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya) là các nội dung được đưa 
ra tụng đọc và thảo luận. Tài liệu Samantapàsàdikà nói 
rằng tại Hội nghị Kiết tập lần thứ hai tổ chức ở Vesàli 
khoảng một trăm năm sau khi đức Phật diệt độ, ngoài 
việc tụng đọc Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya), các 
tỷ kheo cũng tập trung xem xét về pitïaka, nikàya, 
anga và dhammakkhandhà. Thông tin này cho thấy 
giáo lý của đức Phật được phân thành tạng (pitïaka), 
bộ (nikàya), thể loại (anga) và các nhóm pháp (dham-
makkhandha) tại kỳ họp lần này. Các tài liệu Tích 
Lan và đa số các học giả này nay đều cho rằng Tam 
tạng Pàli gồm Luật tạng (Vinayapitïaka), Kinh tạng 
(Suttapitïaka) và Luận tạng (Abhidhammapitïaka) được 
hình thành đầy đủ tại Hội nghị Kiết tập lần thứ ba 
được tổ chức dưới thời Asoka. Như vậy Hội nghị Kiết 
tập lần thứ ba đánh dấu sự phân chia giáo lý của đức 
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Phật thành Tam tạng, đặc biệt các bộ luận được thêm 
vào để hình thành nên tạng thứ ba là Luận tạng. 

Một số các thông tin nhận xét được tìm thấy trong 
các tác phẩm Sumanïgalavilàsinì và Atthasàlinì của 
Buddhaghosa cũng cho thấy một vài sự phân loại 
khác được thực hiện bởi các tỷ kheo trong lịch sử hình 
thành và phát triển Tam tạng. Theo Buddhaghosa thì 
danh từ nikàya có hai cách dùng. Theo nghĩa hẹp, ni-
kàya được dùng để chỉ cho năm tuyển tập thuộc Kinh 
tạng (Suttapitïaka). Nhưng ở nghĩa rộng thì danh từ này chỉ 
cho Tam tạng Kinh, Luật, Luận Phật giáo theo lối gộp Luật 
tạng (Vinayapitïaka) và Luận tạng (Abhidhammapitïaka) vào Tiểu 
bộ (Khuddakanikàya), tuyển tập thứ năm của Kinh tạng.(1) Nhận 
xét này của Buddhaghosa xác nhận sự kiện rằng Tam tạng Pàli 
đôi khi cũng được phân thành năm nikàya. Cũng theo Bud-
dhaghosa thì các nhà tụng đọc Trường bộ (Dìghabhànïakà) 
xếp các tác phẩm thuộc Tiểu bộ (Khuddakanikàya) sau 
Luận tạng (Abhidhammapitïaka) và danh mục Tiểu bộ 
ở đây chỉ có 12 tập gồm Jàtaka, Mahàniddesa, Cullanid-
desa, Pataïisambhidaømagga, Suttanipaøta, Dhammapada, 
Udaøna, Itivuttaka, Vimaønavatthu, Petavatthu, Theragaøthaø, 
Therìgàtha, trong khi các nhà tụng đọc Trung bộ (Majj-
himabhànïakà) nêu danh mục Tiểu bộ gồm 15 tập, 12 tập 
đã nói cộng thêm các tập Cariyàpitïaka, Apadàna, và Buddha-
vamïsa. Theo cả hai sự phân loại trên thì tập Khuddakapàtïha 
không có trong danh mục và được tập Cullaniddesa thế 
vào. Trong sự phân loại Tiểu bộ gồm 15 tập được lưu 
truyền đến nay, có lẽ do Buddhashosa chủ trương, thì 
tập Khuddakapàtïha đứng đầu danh mục và hai tập Ma-
hàniddesa và Cullaniddesa được sáp nhập thành một 

1. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. I, tr. 18.	
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gọi là Niddesa. Buddhaghosa cũng cho chúng ta biết 
bản kinh Tư lượng (Anumàna Sutta), Trung bộ, từng 
được xem là giới luật của tỷ kheo (bhikkhuvinaya) và 
kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt (Sinïgàlovàda Suttanta), 
Trường bộ, được gọi là giới luật cư sĩ (gihivinaya). 
Trong sự phân loại được biết rộng rãi ngày nay, các 
tập Suttasamïgaha, Nettippakaranïa, Petïakopadesa và 
Milindpanõha được xem là các tác phẩm ngoài Kinh 
tạng (para-canonical texts) hay hậu Kinh tạng (post-
canonical), tuy nhiên ở Miến Điện, các tác phẩm này 
được sáp nhập vào Tiểu bộ (Khuddakanikàya) thuộc 
hệ thống Tam tạng và được xem là thuộc văn học 
Kinh tạng.(2) 

Ngoài ra, số lượng các bài kinh khác biệt nhau 
trong một số bộ kinh hay Nikàya giữa thông tin do 
Buddhdghosa cung cấp và các tài liệu hiện có cũng 
cho thấy các Nikàya cũng trải qua những sự phân loại 
khác nhau. Theo sớ giải Atthasàlinì của Buddhaghosa 
thì Tương ưng bộ (Samïyuttanikàya) có 7.762 bài kinh 
và Tăng chi bộ (Anguttaranikàya) gồm 9.557 bài kinh, 
trong khi theo các văn bản do hội Pàli Text Society 
biên tập, xuất bản và được lưu hành rộng rãi ngày nay 
thì Tương ưng bộ gồm 2.904 bài kinh và Tăng chi bộ 
chỉ có 2.308 bài kinh. Sự chênh lệch rất lớn về con số 
các bài kinh giữa hai nguồn thông tin khiến chúng ta 
lo lắng về sự thất lạc nhiều bản kinh trong các tập 
Nikàya được truyền lại cho chúng ta ngày nay. Tuy 
nhiên theo khảo cứu của Tỷ kheo Bodhi(3) thì các bản 
kinh không thất lạc và sở dĩ có sự chênh lệch như vậy 

2. M. Bode, Paøli Literature of Burma, tr. 4 f; Wilhelm Geiger, Paøli Literature 
and Language, tr. 26. 	

3. Bhikkhu Bodhi, The connected Discourses of the Buddha, tr. 26. 	
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là do sự phân chia khác nhau về các bài kinh và sự 
sắp xếp các bài kinh giữa các chương và phẩm (vagga) 
trong các bộ kinh. 

Văn học Kinh tạng hay Tam tạng Pàli được lưu 
truyền cho đến ngày nay bao gồm các tác phẩm sau 
đây được sắp xếp theo thứ tự Luật tạng, Kinh tạng và 
Luận tạng: 

I. Luật tạng (Vinaya Pitïaka), gồm 3 tuyển tập chính:

1. Suttavibhanga: tác phẩm nêu trỏ và dẫn giải tất 
cả các giới điều chứa đựng trong tác phẩm Pàtimokkha. 
Suttavibhanga được chia thành hai phần, Mahàvibhanga 
hay Bhikkhuvibhanga, giải thích về các điều luật dành 
cho các tỷ kheo và Bhikkhunìvibhanga, dẫn giải các giới 
điều dành cho các tỷ kheo ni.  

2. Khandhaka: được chia làm hai phần, Mahàvag-
ga và Cullavagga. Mahàvagga đề cập sự hình thành 
và phát triển của Tăng già thời đức Phật bắt nguồn 
từ sự chứng ngộ của đức Phật dưới cội Bồ đề, những 
hoạt động thuyết giáo và hóa độ đầu tiên của ngài, 
sự hình thành và phát triển giới luật gắn liền với 
nếp sống của chư tăng và các sinh hoạt của Tăng 
già. Cullavagga tiếp tục mô tả nếp sinh hoạt của 
Tăng già, sự ban hành giới luật, các sự vi phạm 
khác nhau của các tỷ kheo, sự tranh chấp trong 
Tăng già, các phận sự của tỷ kheo ni... Hai kỳ kiết 
tập kinh điển đầu tiên được tổ chức ở Ràjagaha và 
Vesàli cũng được nói đến trong tác phẩm này. 

3. Parivàra: hay còn gọi là Parivàrapàtïha bao gồm 19 
chương, dẫn giải các vấn đề về Luật tạng, đặc biệt tác 
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phẩm này đề cập danh mục 40 vị tổ sư giới luật, bắt đầu 
từ đức Phật sang Upàli và sau cùng là Sìvatthera, người 
sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. 

II. Kinh tạng (Sutta Pitïaka hay còn gọi là Panõca 
Nikàya(4)) bao gồm 5 tuyển tập:

1. Dìgha Nikàya (Trường Bộ), gồm 34 bài kinh, 
được chia thành ba phẩm, phẩm Sìlakkhandha gồm 
13 kinh đầu, phẩm Mahàvagga gồm 10 kinh, từ kinh 
14-23, và phẩm Pàtïikavagga gồm 11 kinh cuối. Dìgha 
Nikàya cho chúng ta một bức tranh khá sinh động 
về bối cảnh xã hội thời đức Phật. Các bài kinh Dìgha 
Nikàya nói đến những sự kiện chính trị, xã hội cùng 
với các hoạt động tư tưởng và tôn giáo diễn ra khá phức 
tạp trong khoảng thời gian này (kinh Brahmajàla và 
Sàmanõnõaphala). Các bài kinh cũng cung cấp cho chúng 
ta những thông tin về các hoạt động tôn giáo và tín 
ngưỡng của xã hội đương thời, về các hội chúng Bà la 
môn và du sĩ đông đảo, các quan điểm tư tưởng được 
lưu truyền bởi các kinh điển Vệ đà, chủ trương của các 
trường phái tân tôn giáo xuất thân từ các phong trào 
sa môn, các hoạt động tế tự được tiến hành bởi các 
tín đồ Bà la môn giáo. Chế độ đẳng cấp cũng được nói 
đến như là quan niệm bảo thủ của các Bà la môn. Đặc 
biệt, các bài kinh Dìgha Nikàya cung cấp cho chúng 
ta những thông tin về các hoạt động giáo hóa của đức 
Phật, các quan điểm giáo lý và các tư tưởng triết học 
của ngài, mối liên hệ của ngài với các tầng lớp đương 

4. Panõca Nikàya, 5 bộ kinh hay 5 tuyển tập Kinh tạng. Theo T. W. Rhys 
Davids, cựu chủ tịch sáng lập Hội đồng Kinh tạng Pàli (Pàli Text Society), panõca-
nikàya, như một thuật ngữ thường dùng của tác phẩm văn học, được áp dụng 
nhằm nêu trỏ các thánh kinh Phật giáo và chỉ ngụ ý các thánh kinh Phật giáo 
mà thôi. (Xem T. W. Rhys Davids, Buddhist India, tr. 168.) 	
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thời. Những ngày và những lời dạy cuối cùng cũng như 
sự kiện nhập Niết bàn, phân chia xá lợi của bậc Đạo 
sư được đề cập khá chi tiết trong bài kinh Mahàpa-
rinibbaøna thuộc Dìgha Nikaøya. 

2. Majjhima Nikàya (Trung Bộ), gồm 152 bài kinh, được 
phân làm 3 nhóm, nhóm thứ nhất, Mahàpanïnïàsa, gồm 50 
bài kinh đầu, nhóm thứ hai, Majjhimapanïnïàsa, gồm 50 bài 
kinh, từ số 51-100, và nhóm thứ ba, Uparipanïnïàsa, gồm 52 
bài kinh cuối. Các bài kinh Majjhima Nikàya cung cấp cho 
chúng ta nhiều thông tin liên quan đến hoạt động giáo hóa 
của bậc Đạo sư, các cuộc tiếp xúc của ngài với tầng lớp vua 
chúa, hoàng thân quốc thích, các quan quyền, các vị đứng 
đầu hay đại diện của các giáo phái đương thời cùng nhiều 
tầng lớp khác của xã hội. Các bài kinh Majjhima Nikàya 
cũng nói đến nếp sống và sinh hoạt của các tỷ kheo, đề 
cập các hoạt động tín ngưỡng đương thời của các Bà la 
môn , quan điểm tư tưởng và các hình thái khổ hạnh được 
chấp nhận bởi các tín đồ Kỳ na giáo (Jainism). Đặc biệt, 
các bài kinh Majjhima Nikàya là nguồn thông tin lớn về 
số lượng giáo lý và pháp môn thực hành của Phật giáo. 
Các giáo lý trọng yếu của Phật giáo như Tứ đế, Thập nhị 
nhân duyên, Ngũ uẩn, các quan niệm về vô thường, khổ, 
vô ngã, Niết bàn, nghiệp, cùng các pháp môn tu tập như 
Giới, Định, Tuệ, Tứ niệm xứ, Từ, Bi, Hỷ, Xả... đều được 
tìm thấy trong tuyển tập Majjhima Nikàya.

3. Samïyutta Nikàya (Tương Ưng Bộ), gồm 2904 bài 
kinh, được chia làm năm phẩm chính phân loại theo 
chủ đề. Phẩm Sagàtha gồm các bài kinh có xen kệ tụng, 
phẩm Nidàna chủ yếu giải thích về duyên khởi, phẩm 
Khandha dẫn giải về ngũ uẩn, phẩm Salïàyatana chuyên 
sâu về 12 xứ, gồm sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, và phẩm 
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Mahà bao gồm các chuyên đề như Giác chi (Bojjhanga), 
Niệm xứ (Satipatïtïhàna), Căn (Indriya), Lực (Bala).... 

4. Anguttara Nikàya (Tăng Chi Bộ), gồm 2308 bài 
kinh, được chia làm 11 chương, phân theo thứ tự pháp 
số, từ chương một pháp đến chương 11 pháp. Do sự 
phân chia theo thứ tự pháp số, các bài kinh Anguttara 
Nikàya được biên tập theo dạng liệt kê các quan điểm 
giáo lý hay các pháp môn thực hành, đôi khi được giải 
thích và minh họa bởi các ví dụ hay những sự kiện rút 
ra từ thực tế cuộc sống. Rất nhiều vấn đề khác nhau 
được nói đến trong các bài kinh Anguttara Nikàya, 
tùy thuộc vào con số mà các bài kinh đại diện. 

5. Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ), bao gồm 15 tuyển 
tập nhỏ: 

1. Khuddakapàtïha (Tiểu tụng), đề cập các vấn đề      
như quy y Tam bảo, 10 giới Sa di, 32 thân phần 
cơ thể...

2. Dhammapada (Pháp cú), bao gồm 423 câu kệ, 
được chia làm 26 phẩm. 

3.	Udàna (Tự thuyết), gồm 80 bài kinh hay mẫu 
chuyện, được chia làm tám phẩm, đề cập nhiều 
vấn đề do đức Phật tự nói ra gọi là Phật tự thuyết 
hay vô vấn tự thuyết. 

4.	Itivuttaka (Phật thuyết như vậy), gồm có 122 
bài kinh ngắn kết thúc bằng kệ tụng, do các đệ tử 
của đức Phật nói lại bởi chính họ đã được nghe từ 
miệng bậc Đạo sư. 

5.	Suttanipàta (Kinh tập), bao gồm 70 bài kinh, 



  CHƯƠNG III: SỰ PHÂN LOẠI VĂN HỌC PÀLI  § 95

được chia làm năm phẩm. Phẩm thứ nhất, Uraga-
vagga, gồm 12 bài kinh, phẩm thứ hai, Cùlïavagga, 
có 14 bài kinh, phẩm thứ ba, Mahàvagga, 12 bài, 
phẩm thứ tư, Atïtïhakavagga, gồm 16 bài, và phẩm 
cuối cùng, Pàràyanavagga, 16 bài kinh. 

6.	Vimànavatthu (Thiên cung sự), bao gồm 85 mẫu 
chuyện, được chia làm bảy chương, nói về những 
người quá cố được sanh thiên giới vui hưởng thiên 
lạc nhờ thiện nghiệp. 

7.	Petavatthu (Ngạ quỷ sự), gồm 51 câu chuyện, chia 
làm bốn phẩm, đề cập sự khổ đau bị tái sanh trong 
cảnh giới ngạ quỷ của các chúng sinh làm ác nghiệp. 

8.	Theragàthà (Trưởng lão Tăng kệ), bao gồm 
1279 câu kệ do các tỷ kheo tăng nói ra trong lúc 
thành tựu quả vị giải thoát.

9.	Therìgàthà (Trưởngg lão Ni kệ), gồm 494 bài kệ do 
các tỷ kheo ni nói lên sau khi đoạn trừ các lậu hoặc. 

10. Jàtaka (Bổn sanh), gồm 547 câu chuyện nói về 
các đời sống quá khứ của bậc Đạo sư.

11. Niddesa (Nghĩa thích), gồm hai phần chính, 
Mahàniddesa và Cullaniddesa, chủ yếu giải 
thích các bài kệ trong các phẩm Atïtïhavagga, 
Pàràyanïavagga thuộc Kinh tập (Suttanipàta), 
tương truyền do Sàriputta thực hiện.

12. Patïisambhidàmagga (Vô ngại giải đạo), gồm 
ba phẩm chính, Mahàvagga, Yuganandhavagga, 
Panõnõàvagga, mỗi phẩm lại chia thành 10 phẩm 
nhỏ, lý giải sự hiểu biết hay tri kiến (nõànïa) về vô 
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thường, khổ, về bốn sự thật, duyên khởi.... Cũng 
như Niddesa, Patïisambhidàmagga được xem là do 
Sàriputta thực hiện. 

13. Apadàna (Truyện tích), gồm bốn phần chính: 
(a) Buddha-apadàna, truyện tích về chư Phật, 
(b) Paccekabuddha-apadàna, truyện tích về Bích 
chi Phật, (c) Thera-apadàna, gồm 55 phẩm, mỗi 
phẩm có 10 truyện tích về các tỷ kheo A la hán, 
(d) Therì-apadàna, gồm 40 truyện tích, phân làm 
bốn phẩm, nói về các tỷ kheo ni A la hán.   

14. Buddhavamïsa (Phật sử), tác phẩm mô tả bằng 
kệ về 24 vị Phật xuất hiện trước đức Phật Gotama, 
bắt đầu với đức Phật Dìpanïkara (Nhiên Đăng).

 15. Cariyàpitïaka (Sở hành tạng), được chia làm 
ba phần, gồm 35 câu chuyện nói về các đời sống 
quá khứ của đức Phật như là vị Bồ tát. Do đó Cari-
yàpitïaka có nội dung gần giống với Jàtaka. 

III. Luận tạng (Abhidhamma Pitïaka) gồm 7 tác phẩm:

1. Dhammasangani, được chia làm 13 phần, chủ 
yếu dẫn giải các thuật ngữ và khái niệm Phật học 
hiện diện trong các bộ kinh Nikàya.

2. Vibhanga, gồm 18 chương, luận giải các vấn đề 
như uẩn (khandha), xứ (àyatana), giới (dhàtu)... được 
đề cập trong Kinh tạng. 

3. Dhàtukathà, được phân làm hai phần, chủ yếu bàn 
luận các khái niệm Phật giáo về giới (dhàtu) hay yếu tố. 

4. Puggalapanõnõati, luận giải các khái niệm hay 
quan điểm Phật giáo về người hay nhân thể. 
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5. Kathàvatthu, tác phẩm biện thuyết tương truyền 
do Tissa Moggalliputta biên soạn nhằm mục đích đả 
phá các quan điểm của ngoại đạo.

6. Yamaka, bàn luận các vấn đề Phật học như 
thiện (kusala), bất thiện (akusala), cội rễ của thiện 
(kusalamùla) và bất thiện (akusalamùla), ngũ uẩn, 
thập nhị xứ, thập bát giới...

7. Patïtïhàna, thảo luận các vấn đề về nhân duyên 
(hetu-paccaya).

Văn học Pàli không thuộc Kinh tạng hay văn 
chương Pàli hậu tạng bao gồm một số tác phẩm tiêu 
biểu thuộc các thể loại sau đây: 

IV. Các tác phẩm hậu Kinh tạng xuất hiện trước 
thời kỳ các sớ giải: 

1. Suttasamïgaha, tuyển tập các bài kinh.

2. Nettippakaranïa, chỉ nam về Phật pháp.

3. Petïakopadesa, sách chỉ nam về Phật pháp.

4. Milindapanõhà, tác phẩm vấn đàm về Phật học 
giữa tỷ kheo Nàgasena và vua Milinda hay Menander. 

V. Hai tác phẩm nổi tiếng bàn về Giải thoát đạo 
và Thanh tịnh đạo:

1. Vimuttimagga, tác phẩm nói về Con đường 
giải thoát.

2. Visuddhimagga, tác phẩm luận giải Con 
đường thanh tịnh trên cơ sở sự thực hành Giới, 
Định, Tuệ. 
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VI. Các sớ giải về Tam tạng Pàli: 

A. Các sớ giải về Luật tạng:

1. Samantapàsàdikà, chú giải về về Luật tạng.

2. Kanïkhàvitaranïì, chú giải về Pàtimokkha. 

3. Vinayavinicchaya, chú giải về Luật tạng.

4. Uttaravinicchaya, chú giải về Luật tạng. 

B. Các sớ giải về Kinh tạng:

1. Sumanïgalavilàsinì, chú giải về Trường bộ.

2. Papanõcasùdanì, chú giải về Trung bộ. 

3. Manorathapùranïì, chú giải về Tương ưng bộ.

4. Sàratthappakàsinì, chú giải về Tăng chi bộ. 

5. Paramatthajotikaø (Khuddakapaøtïha-atïtïhakathaø), chuù 
giải về tập kinh Tiểu tụng (Khuddakapàtïha) thuộc Tiểu bộ.

6. Dhammapadatïtïhakathà, chú giải tập Pháp cú 
(Dhammapada), Tiểu bộ.

7. Paramatthadìpanì (Udàna-atïtïhakathà), chú giải 
tập Phật tự thuyết (Udàna), Tiểu bộ.

8. Paramatthadìpanì (Itivuttaka-atïtïhakathaø), chuù 
giải tập Phật thuyết như vậy (Itivuttaka), Tiểu bộ.

9. Paramatthajotikà, chú giải tập Kinh tập 
(Suttanipàta), Tiểu bộ.

10. Paramatthadìpanì (Vimaønavatthu-atïtïhakathaø), 
chú giải tập Thiên cung sự (Vimànavatthu), Tiểu bộ.
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11. Paramatthadìpanì (Petavatthu-atïtïhakathaø), chuù 
giải tập Ngạ quỷ sự (Petavatthu), Tiểu bộ. 

12. Paramatthadìpanì (Theragaøthaø-atïtïhakathaø), chuù 
giải tập Trưởng lão Tăng kệ (Theragàthà), Tiểu bộ.

13. Paramatthadìpanì (Therìgaøthaø-atïtïhakathaø), chuù 
giải tập Trưởng lão Ni kệ (Therìgàthà), Tiểu bộ.

14. Jàtakatthavanïnïanà, chú giải tập Bổn sanh 
(Jàtaka), Tiểu bộ.

15. Sadhammapajotikà, chú giải tập Nghĩa thích 
(Niddesa), Tiểu bộ. 

16. Saddhammapakàsinì, chú giải tập Vô ngại giải 
đạo (Patïisambhidamagga), Tiểu bộ. 

17. Visuddhajanavilàsinì, chú giải tập Thí dụ 
(Apadàna), Tiểu bộ.

18. Madhuratthavilàsinì, chú giải tập Phật sử 
(Buddhavamïsa), Tiểu bộ.

19. Paramatthadìpanì (Cariyaøpitïaka-atïtïhakathaø), 
chú giải tập Sở hàng tạng (Cariyàpitïaka), Tiểu bộ.

C. Các sớ giải về Luận tạng: 

1. Atthasàlinì, chú giải về tập Dhammasanïganì.

2. Sammohavinodanì, chú giải về tập Vibhanïga. 

3. Panõcappakaranïatïtïhakathà, chú giải các tập 
Dhaøtukathaø, Puggalapanõnõati, Yamaka, Kathaøvatthu, 
Patïtïhaøna.

4. Abhidhammàvatàra, chú giải các vấn đề Luận tạng.
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5. Rùpàrupavibhàga, chú giải một số vấn đề thuộc 
Luận tạng. 

VII. Sớ giải các tập Nettippakaranïa và Visud-
dhimagga:

1. Nettippakaranạa-atïtïhakathà, chú giải tập Net-
tippakaranïa.

2. Paramatthamanõjùsà, chú giải tập Visuddhimagga. 

VIII. Các tác phẩm sử liệu:

1. Dìpavamïsa, hay Tích Lan đảo sử.

2. Mahàvamïsa, hay Đại biên niên sử Tích Lan. 

3. Cùlïavamïsa, tác phẩm tiếp nối nội dung của 
Mahaøvamïsa.

4. Mahàbodhivamïsa, tác phẩm ghi lại nhiều sự kiện 
về lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Tích Lan, bắt đầu bằng sự 
kiện chứng ngộ của đức Phật dưới cội Bồ đề, sự kiện đức 
Phật nhập Niết bàn, ba kỳ kiết tập đầu tiên ở Ấn Độ, sự 
kiện Mahinda giới thiệu đạo Phật sang Tích Lan ...

5. Thùpavamïsa, tác phẩm mô tả các đời sống quá khứ 
của đức Phật, cuộc đời và sự nghiệp hiện tại của ngài, sự 
kiện nhập Niết bàn và phân chia xá lợi của bậc Đạo sư, 
việc xây tháp tôn thờ xá lợi, thông tin về các đoàn truyền 
giáo do Moggaliputta Tissa chủ trương...

6. Dàtïhavamïsa, tác phẩm nói về lịch sử xá lợi răng 
Phật ở Tích Lan. 

7. Nalïàtadhàtuvamïsa, tác phẩm nói về xá lợi xương trán. 
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8. Chakesadhàtuvamïsa, tác phẩm nói về xá lợi tóc Phật. 

9. Hatthavanagallavihàravamïsa, tác phẩm nói về 
lịch sử tinh xá Attanagalla.

10. Samantakùtïavanïnïanà, tác phẩm mô tả những 
cuộc viếng thăm Tích Lan của đức Phật.

11. Sanïgìtivamïsa, tác phẩm nói về các cuộc hội 
nghị kiết tập. 

12. Anàgatavamïsa, tác phẩm mô tả những sự kiện 
sẽ xảy ra lúc đức Phật Di Lặc (Metteyya) ra đời. 

13. Dasabodhisattauddesa, tác phẩm nói về mười vị 
Bồ tát tương lai, xuất hiện trong thời Phật Metteyya. 

14. Dasabodhisattuppattikathà, tác phẩm đề cập 
các câu chuyện ra đời của mười vị Bồ tát tương lai.

15. Gandhavamïsa, tác phẩm nói về lịch sử các tác 
phẩm Pàli.

IX. Các tiểu sớ giải hay phụ chú: 

A. Phụ chú về các sớ giải Luật tạng: 

1. Sàratthadìpanì, phụ chú về tập sớ giải Samantapàsàdikà. 

2. Kanïkhàvitaranïìporànïatïìkà, phụ chú về sớ giải 
Kanïkhaøvitaranïì.

3. Vinayasàratthadìpanì, phụ chú về sớ giải Vinayavinicchaya.

4. Uttaralìnatthapakàsinì, phụ chú về sớ giải 
Uttaravinicchaya. 

B. Phụ chú về các sớ giải Kinh tạng:



102 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

1. Lìnatthapakàsinì, phụ chú về bốn tập sớ giải 
Kinh tạng: Samangalavilàsinì (sớ giải về Trường bộ), 
Papanõcasùdanì (sớ giải về Trung bộ), Sàratthapak-
àsinì (sớ giải về Tương ưng bộ), Manorathapùranïì (sớ 
giải về Tăng chi bộ). 

2. Lìnattha-pakàsinì, phụ chú về sớ giải Jàtaka.

C. Phụ chú về các sớ giải Luận tạng:

1. Lìnatthavanïnïanà, phụ chú về các sớ giải Luận tạng.

2. Atthasàlinì-atthayojanà, phụ chú về sớ giải Luận tạng.

3. Vibhanïgatïtïhakathà-atthayojanà, phụ chú về sớ 
giải Vibhanïga.

4. Abhidhammatthavibhàvinì-atthayojanà, phụ chú 
về sớ giải Abhidhamma.

X. Các sách chỉ nam hay hợp tuyển:

A. Các chỉ nam về Luật tạng:

Vinayavivicchaya, Vinayatthasaørasandìpanì, Uttara-
vinicchaya, Uttaralìnatthapakaøsinì, Khuddakasikkhaø, 
Muølasikkhaø, Paølïimuttakavinayavinicchayasanïgaha, Vi-
nayasanïgahaporaønïatïìkaø, Vimativinodanì, Sìmaøvivaøda-
vinicchayakathaø, Sìmalanïkaøra, Sìmalanïkaørasanïgaha.

B. Các chỉ nam về Luận tạng:

Abhidhammaøvataøra, Abhidhammaøvataøraporaønïatïìkaø, 
Ruøpaøruøpavibhaøga, Abhidhammatthavikaøsinì, Ab-
hidhammatthasanïgaha, Abhidhammatthavibhaøvinì, 
Manïisaøramanõjuøsaø, Abhidhammatthasanïgahadìpanì, 
Paramatthavinicchaya, Naømaruøpapariccheda, Saccasa-
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nïkhepa, Naømaruøpasamaøsa, Naømaruøparadìpaka, Mo-
havicchedanì.

C. Một số chỉ nam khác:

Sàrasanïgaha, tuyển tập tinh hoa Phật học hay sách 
chỉ nam dành cho các tỷ kheo. Upàsakajanàlanïkàra, 
chỉ nam nói về tinh hoa của đời sống cư sĩ. Manïgalat-
thadìpanì, chỉ nam về kinh Điềm lành tối thượng (Ma-
hàmanïgala Sutta) thuộc tuyển tập Suttanipàta, Tiểu 
bộ. Patïhamasambodhi, tuyển tập hay chỉ nam về cuộc 
đời đức Phật. Jinamahànidàna, tuyển tập hay mẫu 
chuyện lớn về bậc Chiến thắng, nói về chư Phật tính 
từ thời Phật Nhiên Đăng (Dìpanïkara). 

XI. Các thi phẩm:

Một số tác phẩm Pàli thuộc thể loại này được sáng 
tác phần lớn ở Tích Lan khoảng thế kỷ thứ mười cho 
tới thế kỷ thứ mười lăm và ít nhiều chịu ảnh hưởng 
của thể loại thi ca Sanskrit. Sau đây là một số tác 
phẩm tiêu biểu đã được biên tập hoặc dịch thuật:

1. Pajjamadhu, gồm 102 bài kệ (thơ) chủ yếu ca ngợi 
đức Phật, Tăng đoàn và sự chứng ngộ Niết bàn của ngài.

2. Telakatïàhagàtha, gồm 98 bài kệ thiên về mô tả 
giáo lý Phật giáo. 

3. Jinacarita, tác phẩm gồm 449 bài kệ diễn tả sự 
nghiệp của đức Phật khởi sự từ thời Phật Nhiên Đăng 
(Dìpanïkara).

4. Jinàlànïkàra, gồm 241 bài kệ tập trung diễn tả về 
hạnh nguyện của đức Phật.
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5. Sàdhucaritodaya, tác phẩm gồm 1432 bài kệ nói về 
các thiện nghiệp mà người ta đã làm trong quá khứ. 

6. Saddhammopàyana, gồm 629 vài kệ ca ngợi về 
Diệu pháp (Saddhamma). 

XII: Các tác phẩm vũ trụ học và ngữ pháp Pàli: 

Sau cùng, một số tác phẩm thiên về mô tả các cảnh 
giới hay vũ trụ học được biên soạn hoặc chuyển dịch từ 
Sanskrit bởi các nhà thông thạo Pàli cùng với một số 
lượng lớn các tác phẩm ngữ pháp đánh dấu sự nỗ lực 
lớn của các chuyên gia Pàli về phương diện ngôn ngữ 
học đã góp phần làm cho kho tàng văn liệu Pàli càng 
thêm phong phú và đồ sộ.



PHẦN II
VĂN TẠNG PÀLI





- CHƯƠNG IV - 
KINH TẠNG PÀLI

Văn tạng Pàli hay văn học Kinh tạng Pàli bao gồm 
các tác phẩm Kinh, Luật, Luận Phật giáo được viết bằng 
tiếng Pàli hay còn gọi là Tam tạng Pàli (Pàli tipitïaka) 
được gìn giữ và lưu truyền trong truyền thống Phật 
giáo Thượng tọa bộ. Về phương diện lịch sử, Tam tạng 
Pàli thuộc Phật giáo Thượng tọa bộ tiêu biểu cho sự 
hợp tuyển sớm nhất và hoàn bị nhất của văn chương 
Phật giáo.(1) Mặc dù được chép thành văn bản khoảng 
cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Tam tạng Pàli chứa 
đựng ít nhiều những lời dạy nguyên thủy của bậc Đạo sư 
cùng những sự kiện tôn giáo và xã hội gần gũi nhất với 
cuộc đời và thời đại của ngài. 

Văn học Kinh tạng Pàli được phân thành ba phần 
gồm Kinh tạng (Sutta-pitïaka), Luật tạng (Vinaya-pitïaka) 
và Luận tạng (Abhidhamma-pitïaka). Kinh tạng tiêu biểu 
cho cơ sở giáo lý của đức Phật. Luật tạng tiêu biểu cho 
cơ sở giới luật do bậc Đạo sư ban hành nhằm hướng 

1. P. V Bapat, 2500 years of Buddhism, tr. 122.	
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dẫn nếp sống kỷ cương của các tỷ kheo và quy định 
các hoạt động của Tăng già. Luận tạng tiêu biểu cho 
cơ sở triết học và tâm lý học Phật giáo. Chữ tipitïaka 
dùng để chỉ Tam tạng Kinh, Luật, Luận Phật giáo là 
danh từ ghép gồm hai từ ti (ba) và pitïaka (tạng). Theo 
học giả B. C. Law, pitïaka có nghĩa là cái giỏ chứa đựng 
các bản thảo. Nghĩa thứ hai của từ pitïaka là sự truyền 
thừa truyền thống.(2) Trong sự phân loại về tam tạng, 
Kinh tạng (Sutta-pitïaka) tiêu biểu cho hệ thống giáo lý 
của đức Phật bao gồm nhiều bài kinh hay pháp thoại (sutta) 
do bậc Đạo sư thuyết giảng chỗ này chỗ kia cho nhiều đối 
tượng khác nhau hoặc do các đệ tử của ngài trình bày. 
Tất cả những lời dạy hay pháp thoại mang tính triết lý 
và đạo đức rút ra từ những buổi nói chuyện hay thuyết 
giảng của đức Phật, từ những cuộc trao đổi, thảo luận, đối 
thoại hay đàm luận của ngài và của các môn đệ ngài được 
gọi là Pháp (Dhamma) và được xếp vào thể loại Kinh 
tạng. Như vậy, Kinh tạng khác với Luật tạng và Luận 
tạng ở chỗ nó tiêu biểu cho cơ sở giáo lý, trong khi Luật 
tạng tiêu biểu cho cơ sở giới luật và Luận tạng tiêu biểu 
cho cơ sở triết học và tâm lý học. 

KINH TẠNG PÀLI: 
ĐÔI ĐIỀU VỀ LỊCH SỬ

Có thể nói rằng lịch sử Kinh tạng được đánh dấu 
bởi quyết định lên đường thuyết pháp độ sinh của bậc 
Đạo sư ngay sau ngày ngài thành đạo dưới cội cây 
Assattha với lời tuyên bố: “Cửa bất tử rộng mở, cho 
những ai lắng nghe.” Nguồn tài liệu Mahàvagga thuộc 
Luật tạng Pàli và bản kinh Thánh cầu (Ariyapariye-

2. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. I, tr. 43. 	
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sanasutta), Trung bộ, cho chúng ta biết Isipatana thuộc 
cổ thành Barànàsì là địa danh đức Phật thuyết giảng 
bài pháp đầu tiên của ngài nói về Tứ diệu đế (Dham-
macakkappavattana). Bài pháp thứ hai nhấn mạnh về 
tính chất Vô ngã của ngũ uẩn (Anattalakkhanïa) cũng 
được ngài thuyết giảng tại địa điểm này, vài ngày tiếp 
theo sau bài pháp thứ nhất. Chắc chắn đây là những 
bài pháp nổi tiếng và có ý nghĩa quan trọng đối với sự 
nghiệp thuyết pháp của đức Phật bởi chúng đánh dấu 
bước thành công đầu tiên của ngài trên con đường thuyết 
pháp độ sinh và sự kiện thành lập Tăng già. Một vài 
cuộc nói chuyện hay đối thoại của ngài từng xảy ra trước 
đó nhưng không được xem là các bài pháp đầu tiên, có lẽ 
do chúng không gắn với những sự kiện quan trọng. Các 
học giả Phật giáo thường xếp bài kinh Àdittapariyàya 
vào vị trí bài pháp thứ ba, hẳn cũng do bản kinh gắn liền 
với sự kiện quan trọng trong sự nghiệp giáo hóa của bậc 
Đạo sư hơn là mang tính trình tự lịch sử. Sự kiện đức 
Phật chuyển hóa ba vị đạo sư Jatïila cùng 1000 môn đồ 
của họ ở Uruvelà bằng bài pháp thoại Àdittapariyàya 
vài tháng sau khi ngài giác ngộ đáng nhấn mạnh hơn 
các câu chuyện ngài hóa độ cho Yasa, thân quyến và 
đám bạn bè của người thanh niên này tại Barànàsì. 
Diễn biến lịch sử và cách ghi chép các sự kiện quan 
trọng gắn với công cuộc thuyết pháp của bậc Đạo sư 
gợi cho chúng ta ý tưởng rằng từ rất sớm các học trò 
đệ tử của đức Phật đã chú ý lưu lại những bài pháp 
quan trọng của ngài. 

Chắc chắn có nhiều pháp thoại bị bỏ sót hoặc không 
được ghi lại đầy đủ; chẳng hạn, nội dung câu chuyện 
hóa độ cho gia đình Yasa nói rằng đức Phật tuần tự 
giảng về bố thí (dàna), trì giới (sìla), về chư thiên 
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(sagga/deva), sự nguy hiểm của các dục (kàmànamï 
àdìnava) và lợi ích của việc từ bỏ (kàmànamï nissaranïa), 
sau cùng ngài nói đến bốn sự thật cao cả hay tứ thánh 
đế gồm khổ (dukkha), tập (samudaya), diệt (nirodha), 
đạo (magga)… cho thấy pháp thoại này không được ghi 
nhớ đầy đủ và để bù lấp khoảng trống này một công 
thức thuyết giảng mang tính quy ước đã được đưa vào 
về sau. Hẳn cũng không quá lời khi ta nói rằng một 
số tình tiết và sự kiện đã được thêm vào về sau bởi 
các nhà biên tập để cho từng bài pháp hay câu chuyện 
được diễn tiến suôn sẻ, thậm chí một số bản kinh cũng 
được sáng tạo thêm về sau, như Giáo sư Rhys Davids 
đã lưu ý.(3) Tiến sĩ N. Dutt đã chỉ ra rằng ‘tạng kinh 
Pàli chắc chắn đã trải qua nhiều lần biên tập với 
nhiều thêm bớt trước khi nó trở thành dạng bản mà 
chúng ta có hiện nay.’(4) Bố cục hợp lý của các bài kinh 
cho thấy sự nỗ lực lớn về mặt văn học của các thế hệ 
học trò đệ tử đức Phật. 

Theo các tài liệu văn học và chứng cứ khảo cổ học 
thì Kinh tạng Pàli được lưu giữ khá chu đáo và được 
biên tập rất sớm. Câu chuyện tôn giả Ànanda chú 
tâm ghi nhớ đầy đủ các bài pháp của bậc Đạo sư và 
sự kiện các tỷ kheo chuyên tụng đọc và học thuộc 
lòng các bản kinh chứng tỏ giáo lý của đức Phật được 
quan tâm lưu giữ cẩn thận. Việc phân loại giáo lý 
cũng được thực hiện rất sớm dưới hình thức các thể 
loại văn chương và các nhóm pháp số. Theo tài liệu 
Dìpavamïsa thì tại cuộc hội nghị lần thứ nhất được tổ 
chức ở Ràjagaha chỉ mấy tháng sau khi đức Phật nhập 

3. N. Dutt, Đại thừa và sự liên hệ với Tiều thừa, tr. 17-18. 	
4. Dẫn lại Tỷ kheo Thích Minh Châu, So sánh Kinh Trung A Hàm chữ Hán 

và Kinh Trung Bộ chữ Pàli, tr. 23. 	
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Niết bàn, Trưởng lão Kassapa đã lần lượt hỏi Tôn giả 
Ànanda về năm bộ kinh Nikàya, bắt đầu bằng bài 
kinh Phạm võng (Brahmajàla), Trường bộ. Thông tin 
này cho thấy Kinh tạng Pàli đã được sưu tập và biên 
soạn rất sớm. Hẳn nhiên không thể cho rằng tất cả 
năm bộ Nikàya mà ta có hiện nay đã được tụng đọc 
tại cuộc hội nghị lần này, bởi nhiều cứ liệu trong Kinh 
tạng Pàli hiện tại không cho phép ta đi đến kết luận 
như vậy. Tuy nhiên, ta không thể phủ nhận nhiều 
pháp thoại hay bài kinh (sutta) trong các Nikàya hiện 
tại đã được tụng đọc tại kỳ kiết tập Ràjagaha và sự 
phân chia Kinh tạng Pàli thành năm bộ hẳn đã được 
thực hiện rất sớm. Buhler đã lưu ý tới sự xuất hiện của 
từ ‘petakì’ (nghĩa đen là người nắm bắt các tạng (kinh 
hay luật) hay một Tỷ-kheo thông thạo một hay nhiều 
tạng) trong các bi ký Bharhut, gợi ý rằng các bản kinh 
đã được viết ra trước khi bi ký này được khắc.(5) Trong 
các sớ giải của mình, Buddhaghosa dựa vào tài liệu 
Dìpavamïsa và các thông tin Milindapanõha khi nói về 
các trường phái tụng đọc các Nikàya mà ngài cho là 
xuất hiện rất sớm ngay sau khi đức Phật nhập Niết 
bàn và trong kỳ kiết tập lần thứ nhất. Giáo sư G. C. 
Pande đã nỗ lực rất lớn về phương diện nghiên cứu 
phân tích và xác định niên đại phần lớn năm bộ kinh 
Nikàya, một việc làm đem lại nhiều kết quả nghiên 
cứu giá trị, và theo học giả này thì vào thế kỷ thứ tư 
trước Tây lịch, phần lớn năm bộ Nikàya đã có mặt.(6)

Các học giả T. W. Rhys Davids và B. C. Law cũng 
đã nỗ lực lớn khi đưa ra danh mục các tuyển tập Kinh 

5. Buhler, On the Origin of the Indian Braøhmì Alphabet, tr. 90-91. 	
6. G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism, p. 15. 	
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tạng tính từ thời đức Phật cho đến thời đại thời Asoka. 
Theo T. W. Rhys Davids thì thứ tự Kinh tạng gồm có 
Trường bộ kinh (Dìgha Nikàya), Trung bộ kinh (Majj-
hima Nikàya), Tăng chi bộ kinh (Anguttara Nikàya), 
Tương ưng bộ kinh (Samïyutta Nikàya); riêng Tiểu bộ 
kinh (Khuddaka Nikàya) có thứ tự niên đại tuần tự 
như sau: Kinh tập (Suttanipàta), Trưởng lão Tăng kệ 
(Theragàthà), Trưởng lão Ni kệ (Therìgàtha), Phật 
tự thuyết (Udàna), Tiểu tụng (Khuddakapàtïha), Bổn 
sinh (Jàtaka), Pháp cú (Dhammapada), Nghĩa thích 
(Niddesa), Phật thuyết như vậy (Itivuttaka), Vô ngại 
giải (Patïisambhidà), Ngạ quỷ sự (Petavatthu), Thiên 
cung sự (Vimànavatthu), Truyện tích (Apadàna), Sở 
hàng tạng (Cariyàpitïaka), Phật sử (Buddhavamïsa).(7)  
Chi tiết hơn, B. C. Law xem xét niên đại các tuyển tập 
Kinh tạng rồi đưa ra danh mục thứ tự gồm: Trường bộ 
kinh tập I, Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tăng 
chi bộ kinh, Trường bộ kinh tập II và III, Trưởng lão 
Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ, Tuyển tập 500 chuyện 
Bổn sanh, Vô ngại giải, Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự, 
Pháp cú, Tiểu nghĩa thích, Đại nghĩa thích, Phật tự 
thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Phật sử, Sở 
hành tạng, Truyện tích, Tiểu tụng.(8)   

Về sự phân loại thì bốn Nikàya đầu xem ra không 
có nhiều thay đổi, có lẽ do tính cổ xưa và ổn định của 
chúng; riêng Tiểu bộ kinh có đôi lần thay đổi về cách 
phân loại, cho thấy khả năng biên tập muộn hơn của 
chúng so với các Nikàya đầu. Theo Buddhaghosa thì 
các nhà tụng đọc Trường bộ (Dìghabhànïakà) xếp các 

7.  T. W. Rhys Davids, Buddhist India, tr, 188. 	
8. B. C. Law, A History of Paøli Literature, tr. 42. 	



  CHƯƠNG IV: KINH TẠNG PÀLI  § 113

tác phẩm thuộc Tiểu bộ (Khuddakanikàya) sau Luận 
tạng (Abhidhammapitïaka) và danh mục Tiểu bộ ở đây 
chỉ có 12 tập gồm Jàtaka, Mahàniddesa, Cullaniddesa, 
Pataïisambhidaømagga, Suttanipaøta, Dhammapada, 
Udaøna, Itivuttaka, Vimaønavatthu, Petavatthu, Ther-
agàthà, Therìgàtha; trong khi các nhà tụng đọc Trung 
bộ (Majjhimabhànïakà) nêu danh mục Tiểu bộ gồm 15 
tập, 12 tập đã nói cộng thêm các tập Cariyàpitïaka, 
Apadàna, và Buddhavamïsa. Theo cả hai sự phân loại 
trên thì tập Khuddakapàtïha không có trong danh mục 
và được tập Cullaniddesa thế vào. Trong sự phân loại 
Tiểu bộ gồm 15 tập được lưu truyền đến nay thì tập 
Khuddakapàtïha đứng đầu danh mục và hai tập Ma-
hàniddesa và Cullaniddesa được sáp nhập thành một 
gọi là Niddesa. Buddhaghosa cũng cho chúng ta biết 
bản kinh Tư lượng (Anumàna Sutta), Trung bộ, từng 
được xem là giới luật của tỷ kheo (bhikkhuvinaya) và 
kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt (Sinïgàlovàda Suttanta), 
Trường bộ, được gọi là giới luật cư sĩ (gihivinaya). 
Trong sự phân loại được biết rộng rãi ngày nay, các 
tập Suttasamïgaha, Nettippakaranïa, Petïakopadesa và 
Milindapanõha được xem là các tác phẩm ngoại Kinh 
tạng (para-canonical texts) hay hậu Kinh tạng (post-
canonical), tuy nhiên ở Miến Điện, các tác phẩm này 
được sáp nhập vào Tiểu bộ (Khuddakanikàya) thuộc 
hệ thống tam tạng.(9) 

Kinh tạng Pàli (Pàli Sutta-pitïaka) như ta có 
ngày nay được phân thành năm tuyển tập lớn gọi 
là panõcanikàya hay năm bộ kinh, gồm:

9. M. Bode, Paøli Literature of Burma, tr. 4 f; Wilhelm Geiger, Paøli Literature 
and Language, tr. 26. 	
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I. Trường bộ kinh (Dìghanikàya), gồm 34 bài kinh dài.

II. Trung bộ kinh (Majjhimanikàya), gồm 152 bài 
kinh có độ dài trung bình.

III. Tương ưng bộ kinh (Samïyuttanikàya), gồm 
2.904 bài kinh được sắp xếp theo nhóm các kinh tương 
ứng hay các chủ đề liên quan với nhau. 

IV. Tăng chi bộ kinh (Anguttaranikàya), gồm 2.308 
bài kinh được sắp xếp theo thứ tự pháp số từ một pháp 
đến 11 pháp. 

V. Tiểu bộ kinh (Khuddakanikàya), gồm 15 tuyển 
tập ngắn, phần lớn được sưu tập và biên soạn về sau. 

LƯỢC KHẢO 34 BÀI KINH TRƯỜNG BỘ

PHẨM SÌLAKKHANDHA (TỪ KINH SỐ 1-13)

1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla Suttanta): 

Bài kinh do đức Phật thuyết giảng cho các tỷ kheo 
tại Ambalatïtïhikà, trong chuyến du hành của ngài và 
500 đệ tử khởi sự từ Vương Xá (Ràjagaha) đến Nàlïandà. 
Bài kinh đề cập giới đức của đức Phật, so sánh nếp sống 
trong sáng, giản dị của Sa môn Gotama với lối sống xa 
hoa, mê tín và hỗn loạn của các Sa môn và Bà la môn 
đương thời. Đặc biệt, bài kinh nêu trỏ 62 quan điểm 
(ditïtïhi) hay luận thuyết của các tư tưởng và triết gia 
Ấn Độ lúc bấy giờ, nhấn mạnh trí tuệ giải thoát của 
Thế Tôn – cái nhìn duyên khởi, vượt ra ngoài các 
hình thái tư tưởng triết học và tư duy siêu hình trừu 
tượng thịnh hành ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước kỷ 
nguyên Tây lịch. Một thông tin tương tự về 62 quan 
điểm triết học Ấn Độ dưới cái nhìn giải thoát của Thế 
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Tôn cũng được tìm thấy trong bài kinh Panõcattaya, 
Trung bộ. Từ các thông tin này ta thấy Rhys Davids 
hoàn toàn đúng khi cho rằng Gotama đã học hỏi đầy 
đủ các lý thuyết triết học lúc bấy giờ, nhưng ngài chỉ 
học, như Hume, để chỉ ra tính phi thực của chúng.(10)  

Những mô tả và lối so sánh về nếp sống giới đức 
tiết độ của Sa môn Gotama và nếp sống xa hoa hưởng 
thụ của một số Sa môn và Bà la môn  cho thấy bức 
tranh sinh hoạt đầy phức tạp của các Sa môn và Bà 
la môn  dưới thời đức Phật, đồng thời cung cấp thông 
tin về hoạt động tín ngưỡng, các hoạt động xã hội, các 
trò chơi, các thú tiêu khiển, các phong tục tập quán 
đi đôi với tình trạng mê tín dị đoan của xã hội Ấn Độ 
đương thời. 62 quan điểm hay lý thuyết triết học được 
nêu trong bài kinh cũng cho thấy đây là thời kỳ mà 
tư tưởng Ấn Độ nảy sinh như nấm gặp mưa, là thời 
kỳ của các triết gia và ngụy triết gia Ấn Độ, theo lời 
H. Oldenberg.(11) Tác giả của 62 lý thuyết này là các 
Sa môn hay Bà la môn  chuyên tu phép du già (yogì), 
hay theo đường lối duy lý (takkì), hoặc theo phương 
pháp thẩm sát (vimanïsì), thậm chí có những kẻ chủ 
trương đường lối ngụy biện, trườn uốn như con lươn 
(amarà-vikkhepikà). Ngoài giáo lý của đức Phật, toàn 
bộ tư tưởng triết học Ấn Độ lúc bấy giờ tập trung vào 
các chủ thuyết sau đây: 

- Thường luận (sassata-vàda), 

- Bán thường bán vô thường luận (ekacca-sassata 
ekacca-asassata-vaøda), 

10. T. W. Rhys Davids, Lectures on some Points in the History of Indian 
Buddhism, tr. 125. 	

11. H. Oldenberg, The Doctrine of the Upanisïads and the early Buddhism, tr. 190.  	
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- Hữu biên vô biên luận (antànanta-vàda), 

- Ngụy biện luận (amaràvikkhepika-vàda), 

- Vô nhân (ahetu-vàda) hay ngẫu nhiên luận (adhic-
casamuppaøda), 

- Hữu tưởng luận (sanõnõi-vàda), 

- Vô tưởng luận (asanõnõi-vàda), 

- Phi hữu tưởng phi vô tưởng luận (n’eva-sanõnõi-
naøsanõnõi-vaøda), 

- Đoạn diệt luận (uccheda-vàda), 

- Hiện tại Niết bàn luận (ditïtïhanibbànïavàda). 

Đức Phật cho rằng tất cả 62 quan điển hay kiến 
chấp trên đều dẫn đến khổ đau bởi chúng là kinh 
nghiệm cá nhân, sự không thấy không biết, sự cảm 
thọ, sự kích thích dao động của những kẻ bị tham ái 
chi phối. Chúng là hệ quả của sự xúc chạm (phassa) 
giữa các căn và các trần. Sự xúc chạm (giữa các căn 
và các trần) sinh ra cảm thọ (vedanà). Do đó, các luận 
thuyết trên sẽ không có mặt, nếu không có cảm thọ. Do 
duyên thọ (vedanà), ái (tanïhà) sinh khởi; do duyên ái, thủ 
(upàdàna) sinh khởi; do duyên thủ, hữu (bhava) sinh khởi; 
do duyên hữu, sanh (jàti) sinh khởi; do duyên sanh, già chết 
(jarà-maranïa), sầu, bi, khổ, ưu, não (soka,parideva, duk-
kha, domanassa, upàyàsa) sinh khởi. Đức Phật bảo 
ngài biết rõ giới hạn của 62 lý truyết trên và còn biết 
nhiều hơn thế nữa nhưng ngài không chấp trước sở 
kiến ấy. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt 
của các cảm thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của chúng. Nhờ biết như vậy, Như Lai được giải thoát 
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hoàn toàn, không còn chấp thủ. Theo ngài, những Sa 
môn hay Bà la môn nào luận bàn, chấp kiến, y cứ vào 
quá khứ hay tương lai, những vị ấy bị hạn cuộc, bị bao 
phủ trong mạng lưới tham ái, chấp thủ của 62 luận 
thuyết, không thể thoát ra. Chỉ những ai như thật biết 
(yathàbhùtamï pajànàti) sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt 
và sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, những vị ấy sẽ có được 
sự hiểu biết vượt ra ngoài những kiến chấp trên. Ngài 
gọi sự hiểu biết này là Lợi võng (Attha-jàla), Pháp võng 
(Dhamma-jàla), Phạm võng (Brahma-jàla), Kiến võng 
(Ditïtïhi-jàla), Vô thượng chiến thắng (Anuttaro samïgà-
ma-vijayo) và khuyên các tỷ kheo nỗ lực hành trì.

2. Kinh Sa môn quả (Sàmanõnõaphala Suttanata):

Sau một thời gian theo đuổi tham vọng nắm vương 
quyền Magadha bằng việc giết hại vua cha và cướp 
ngôi, A Xà Thế (Ajàtasattu), quốc vương nước Ma Kiệt 
Đà (Magadha), cảm thấy ăn năn hối tiếc việc đã làm 
nên mong muốn yết kiến vị Sa môn hay Bà la môn trí 
đức nào đó để tâm được an tịnh. Các đại thần lần lượt 
giới thiệu với ông các đạo sư thời danh như Pùrana 
Kassapa, Pakudha Kaccaøyana, Makkhali Gosaøla, 
Ajita Kesakambali, Nigantha Naøtaputta, Sanõjaya 
Balatïtïhiputta và khuyên nhà vua nên đến viếng 
thăm các vị này. Nhà vua không hài lòng, dò hỏi ý 
quan ngự y Jìvaka Komàrabhacca và quyết định đến 
yết kiến Thế Tôn đang trú tại Vương Xá theo gợi ý 
của Jìvaka. Bài kinh là cuộc hội kiến vấn đáp giữa 
vua Ajàtasattu và đức Thế Tôn về kết quả thiết thực 
của nếp sống Sa môn theo quan điểm Phật giáo. Bài 
kinh cũng được xem là cuộc hội kiến đầu tiên giữa đức 
Phật và Ajàtasattu sau khi Ajàtasattu giết hại vua 
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cha, Bimbisàra, để chiếm đoạt ngai vàng Magadha. 
Ajàtasattu thỉnh vấn đức Phật về kết quả thiết thực 
của Sa môn hạnh và đức Phật tuần tự trình bày cho 
ông về nếp sống của người xuất gia, theo đuổi con 
đường Giới, Định, Tuệ hướng đến giải thoát, song 
song với các ảnh dụ minh họa kết quả thiết thực của 
nếp sống ấy. Bài kinh mô tả chi tiết nếp sống phạm 
hạnh của người xuất gia, đặc biệt về phương diện giới 
học (sìla) được đề cập rất chi tiết và phần tuệ học 
(panõnõà) được nêu dưới dạng lục thông (chalïabhinõnõà). 
Bài kinh cũng gián tiếp đề cập các quan điểm và chủ 
trương của sáu vị đạo sư danh tiếng đương thời thông 
qua lời thuật của vua Ajàtassatu cho đức Phật:

- Pùrana Kassapa chủ trương thuyết vô nghiệp (akiriya).  

- Makkhali Gosàla chủ trương vô nhân luận (ahetuvà-
da), ngẫu nhiên luận (adhiccasamuppàda), thuyết định 
mệnh (niyati), hay luân hồi tịnh hóa (samïsàra-suddhi), 
theo nhận xét của Ajàtasattu ở trong bài kinh.

- Ajita Kesakambali chủ trương đoạn diệt luận (ucchedavàda).  

- Pakudha Kaccàyana chủ trương lý thuyết nguyên tử.

- Nigantha Nàtaputta chủ trương thực hành bốn 
cấm giới (càtu-yàma-samïvara).  

- Sanõjaya Belatïtïhiputta chủ trương ngụy biện luận 
(amaraø-vikkhepika-vaøda). 

Trong phần trình bày của mình, đức Phật dẫn hai 
trường hợp thuyết phục Ajàtasattu rằng dù xuất thân 
từ giai cấp nào, người xuất gia tu Phạm hạnh đều được 
mọi người tôn trọng, cung kính, cúng dường, bảo hộ. 
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Tiếp theo ngài mô tả chi tiết nếp sống Phạm hạnh của 
người xuất gia gồm các bước thực hành:

- Giới hạnh cụ túc (sìla-sampanno): Vị tỷ kheo từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ dâm dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 
lời phù phiếm, từ bỏ tranh chấp cãi vã, từ bỏ làm hại 
đến các hạt giống và các loại cây cỏ, từ bỏ ăn phi thời, 
từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch, từ bỏ cờ bạc và 
các trò du hý, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thơm và các thời trang, từ bỏ dùng giường 
cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận 
các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà 
con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu 
và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, 
ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai, từ 
bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ 
bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc 
và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa 
đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bứt đoạt, 
trộm cắp, cướp phá, từ bỏ các tà hạnh như xem ngày 
lành giờ tốt, xem tướng, chiêm tinh, bói toán, đoán 
mộng, dùng bùa chú hay chú thuật... 

- Hộ trì các căn (indriyesu guttadvàro): Khi mắt 
thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến 
nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, 
các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thiệt hành sự hộ trì nhãn 
căn. Cũng vậy đối với tai và tiếng, mũi và hương,  
thân và cảm xúc,  ý và các pháp.  

- Chánh niệm tỉnh giác (sati-sampajanõnõena samannàgato): 
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Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay 
đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều 
tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi 
đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, 
thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 

- Biết đủ (santutïtïho): Vị ấy bằng lòng với tấm y để 
che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ 
nào cũng mang theo (y và bình bát). 

- Chọn nơi thích hợp để hành thiền: Vị ấy lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. 
Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết 
già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. 

- Loại trừ năm triền cái (panõca-nìvaranïa-pahàna): Vị 
ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, 
gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với 
tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm, thụy 
miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên, với 
tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột 
rửa tâm hết hôn trầm, thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, 
vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm 
hết trạo cử, hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát 
khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với thiện pháp. 

- Chứng và trú thiền thứ nhất (patïhamajjhànamï 
upasampajja viharati): Khi quán tự thân đã xả ly năm 
triền cái ấy, vị tỷ kheo tâm được hân hoan; do hân 
hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được khinh 
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an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và 
trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm, với tứ. 

- Chứng và trú thiền thứ hai (dutiyajjhànamï upas-
ampajja viharati): Lại nữa, vị ấy diệt tầm và tứ, chứng 
và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

- Chứng và trú thiền thứ ba (tatiyajjhànamï upas-
ampajja viharati): Lại nữa, vị ấy ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là “Xả niệm lạc trú”, chứng và an trú thiền thứ ba. 

- Chứng và trú thiền thứ tư (catutthajhànamï upas-
ampajja viharati): Lại nữa, vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

- Thành tựu chánh trí (nõànïa-dassanamï upasampaj-
jati): Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình thản như vậy, vị  tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm 
đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: Thân này của 
ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ 
cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, 
đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ấy thức ta lại nương 
tựa và bị trói buộc. 

- Thành tựu các thần thông (iddhi-vidhamï upasam-
pajjati): Vị tỷ kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa 
hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác 
từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ 
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các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. 

- Thành tựu thiên nhĩ thông (dibba-sota-dhàtumï 
upasampajjati): Vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến 
thiên nhĩ thông. Vị ấy với thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và Người, 
xa và gần. 

- Thành tựu tha tâm thông (ceto-pariyanõànïamï upas-
ampajjati): Vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha 
tâm thông. Vị ấy với tâm của mình biết rõ các diễn 
biến của tâm thức người khác. 

- Thành tựu túc mạng minh (pubbe-nivàsànussati-
nõànïamï upasampajjati): Vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống 
quá khứ của mình, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. 

- Thành tưụ thiên nhãn minh (sattànamï cutùpapàta-
nõànïamï upasampajjati): Vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm 
đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. 

- Thành tựu lậu tận minh, chứng quả giải thoát (àsavà-
namï khaya-nõaønïamï upasampajjati, vinuttaphalamï upasam-
pajjati): Vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị 
ấy biết như thật “đây là khổ”, biết như thật “đây là nguyên 
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nhân của khổ”, biết như thật “đây là khổ diệt”, biết như thật 
“đây là con đường đưa đến khổ diệt”, biết như thật “đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật “đây là nguyên nhân của lậu 
hoặc”, biết như thật “đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết 
như thật “đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”. 
Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu 
biết: Ta đã giải thoát. Vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có 
đời sống nào khác nữa. 

Đức Phật bảo Ajàtasattu sự giải thoát của vị tỷ kheo 
nhờ thực hành đầy đủ thánh giới, thánh định, thánh 
tuệ trên là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn. 
Theo ngài, mỗi công hạnh của vị tỷ kheo liên quan đến 
sự thực hành thánh giới, thánh định, thánh tuệ là mỗi 
kết quả thù thắng của hạnh Sa môn, nhưng sự giải thoát 
của vị ấy chính là kết quả vi diệu thù thắng nhất, không 
có một kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn nào 
vi diệu và thù thắng hơn kết quả giải thoát ấy. Ajàta-
sattu tán thán lời dạy của đức Phật, xin quy y Tam bảo, 
bày tỏ sự ăn năn hối tiếc về việc giết hại cha mình, đức 
vua Bimbisàra, và xin sám hối lỗi lầm. 

3. Kinh Ambatïtïha (Ambatïtïha Suttanta): 

Bài kinh mô tả cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và 
thanh niên Bà la môn Ambatïtïha về vấn đề huyết 
thống giai cấp, về giới hạnh và trí tuệ của con người 
siêu việt giai cấp, sự chấp nhận chiến bại của thanh 
niên Ambatïtïha trước các luận chứng hùng hồn của 
Thế Tôn và sự kiện Bà la môn  Pokkharasàdi, thầy 
của Ambatïtïha, quy ngưỡng Tam bảo. 



124 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

Câu chuyện diễn ra tại một ngôi làng có tên 
Icchànankala thuộc vương quốc Kosala. Thanh 
niên Ambatïtïha được vị thầy của mình, Bà la môn  
Pokkharasàdi ở Ukkattha, phái đi tìm hiểu về 
Sa môn Gotama, một người được tôn xưng là Thế 
Tôn, bậc A la hán, Chánh đẳng giác..., hiện đang 
du hành tại Kosala và đã đến tại làng Icchànankala. 
Amabatïtïha tỏ thái độ trịch thượng khi nói chuyện 
với Thế Tôn, bị Thế Tôn quở trách là vô giáo dục, 
liền quay sang chỉ trích dòng họ Sakya là đê tiện, hạ 
liệt. Thế Tôn tuần tự chứng minh cho Ambatïtïha thấy 
tổ phụ của Ambatïtïha xuất thân là con một nữ tỳ của 
dòng họ Sakya. Câu chuyện được tiếp tục với các luận 
cứ của Thế Tôn về vị trí của giai cấp Bà la môn và giai 
cấp Sát đế lỵ thông qua sự kiện thanh niên và thiếu 
nữ hai giai cấp ấy cùng kết hôn và sinh con, về truyền 
thuyết Sát đế lỵ chiếm vị trí tối thắng ở đời theo quan 
điểm huyết thống giai cấp, về quan niệm người có giới 
đức và trí tuệ chói sáng giữa chư thiên và loài người. 
Rồi Thế Tôn lần lượt chứng minh cho Ambatïtïha thấy 
cả ông và thầy ông, Bà la môn Pokkharasàdi, đều 
không được xem là những người thành tựu trí đức 
vô thượng ở đời bởi họ đã không theo con đường đưa 
đến thành tựu trí đức ấy. Họ đã và đang sống trong 
sự sung túc vật chất và thụ hưởng đầy đủ các dục lạc, 
không phải là những ẩn sĩ chân chính.(12)  

12. Nhận xét này của đức Phật và nhiều văn đoạn khác trong Kinh tạng Pàli 
mô tả về lối sống của các Bà la môn đương thời cho thấy đa số các Bà la môn thời 
kỳ này hình như không còn chấp trì truyền thống ẩn sĩ đã từng được thực hành 
bởi các Bà la môn của các thời trước đó. Ngoại trừ ba vị ẩn sĩ thờ lửa là Uruvelà 
Kassapa, Nadì Kassapa và Gayà Kassapa thường được gọi là các Jatïila và nhóm 
môn đồ của họ như được mô tả trong Mahàvagga thuộc Luật tạng Pàli, phần lớn 
các Bà la môn thời kỳ này sống đời sống gia đình, có vợ con, hưởng nhiều bổng 
lộc hoàng gia và có nhiều học trò đến theo học. 	
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Thanh niên Ambatïtïha hoan hỷ ra về, thuật lại cho 
thầy mình, Bà la môn Pokkharasàdi, về 32 đại nhân 
tướng của Sa môn Gotama và toàn bộ câu chuyện đàm 
luận giữa ông với Thế Tôn. Bà la môn Pokkharasàdi 
quyết định đến yết kiến Thế Tôn, xin lỗi ngài về sự 
kiện học trò mình, thanh niên Ambatïtïha, đã xử sự 
không đúng đối với ngài, tìm hiểu 32 hảo tướng của 
Thế Tôn và hoan hỷ mời Thế Tôn và chúng tỷ kheo 
thọ trai tại tư dinh của ông. Bài kinh kết thúc bằng 
hình ảnh Thế Tôn và chúng tỷ kheo đệ tử ngài đến 
thọ trai tại nhà riêng của Bà la môn Pokkharasàdi, 
trong đó Pokkharasàdi lần đầu tiên được nghe pháp, 
đắc Pháp nhãn (Dhammacakkhu), cùng vợ con và tùy 
tùng của mình xin quy y Tam bảo. 

4. Kinh Sonïadanïdïa (Sonïadanïdïa Suttanta): 

Bài kinh là cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và Bà 
la môn  Sonïadanïdïa về phẩm hạnh của một người tự 
nhận là Bà la môn. Hai đức tính, giới hạnh và trí tuệ, 
được nhấn mạnh trong bài kinh cho thấy dụng ý của 
đức Phật trong việc tái định nghĩa danh từ Bà la môn  
(Bràhmanïa) theo một nội dung hoàn toàn mới mẻ và 
cao cả, có thể áp dụng cho những ai có đức hạnh và trí 
tuệ, dù người ấy được sinh ra ở bất kỳ dòng họ hay giai 
cấp nào. Sự định nghĩa và nhấn mạnh tương tự về phẩm 
hạnh Bà la môn được tìm thấy đầy đủ trong bản kinh 
Pháp cú, phẩm Bà la môn (Bràhmanïavagga). Chuyện 
xảy ra lúc Thế Tôn đang thực hiện cuộc du hóa của 
ngài tại Anga (Ương Già), đi đến thành Campà (Chiêm 
Bà) và trú trên bờ hồ Gaggara (Già Già Liên Trì). Các 
Bà la môn và gia chủ ở Campà nghe tin đức Thế Tôn 
cùng đồ chúng của ngài đã đến Campà và đang trú 
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trên bờ hồ Gaggara liền khao tin nhau kéo đến yết 
kiến ngài. Trông thấy cảnh tượng từng đoàn người Bà 
la môn và gia chủ lần lượt ra khỏi Campà hướng về bờ 
hồ Gaggara, Bà la môn Sonïadanïdïa sai người báo tin 
cho các Bà la môn  rằng ông sẽ tự thân yết kiến Sa 
môn Gotama. Các Bà la môn không muốn một người 
danh giá như Sonïadanïdïa phải thân hành đến thăm 
Tôn giả Gotama nhưng Bà la môn Sonïadanïdïa tỏ ra 
rất lịch thiệp khi phát biểu về Thế Tôn và tỏ rõ thái 
độ lịch thiệp của mình bằng cách quyết định đến yết 
kiến ngài. Nhận xét của Bà la môn Sonïadanïdïa về Sa 
môn Gotama được nêu trong bài kinh có thể được xem 
là tiêu biểu cho thái độ lịch thiệp của các Bà la môn 
học thức đương thời phát biểu về Thế Tôn: 

“Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ đại gia đình quyến 
thuộc. Sa-môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng 
bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt 
đất. Sa-môn Gotama trong tuổi thanh niên, tóc còn 
đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã 
xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Sa-môn 
Gotama dầu song thân không đồng ý, khóc than, nước 
mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa-môn 
Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với 
màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, 
dáng điệu cao thượng. Sa-môn Gotama có đức hạnh, 
gìn giữ giới hạnh của bậc Thánh, có thiện đức, đầy đủ 
thiện đức. Sa-môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện 
ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói 
không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh 
xác. Sa-môn Gotama là bậc tôn sư trong các hàng tôn 
sư của nhiều người. Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham 
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dục, đã diệt trừ được mọi xao động của tâm. Sa-môn 
Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành 
động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với 
chúng Bà-la-môn. Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng 
tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đế-lỵ thanh tịnh. Sa-môn 
Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài 
sản sung mãn. Dân chúng băng ngàn vượt biển (băng 
qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ) đến 
hỏi đạo Sa-môn Gotama. Hàng ngàn Thiên, Nhân 
đến quy y Sa-môn Gotama. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: ‘Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sa-môn 
Gotama có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại 
nhân. Sa-môn Gotama nói lời chào đón, thân thiện, tao 
nhã, trang trọng, chân trực, thẳng thắn, lời nói có dẫn 
chứng. Sa-môn Gotama được bốn chúng kính trọng, 
tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính nể, trọng vọng. Rất 
nhiều Thiên, Nhân tín ngưỡng Sa-môn Gotama. Ở tại 
làng nào, thôn ấp nào Sa-môn Gotama cư trú, tại làng 
ấy, tại thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại 
loài người. Sa-môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái 
chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo 
tổ. Danh tiếng của một số Sa-môn, Bà-la-môn dựa 
trên những bằng chứng không đâu, danh tiếng của 
Sa-môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài. 
Vua Seniya Bimbisàra nước Magadha, cùng với vương 
tử, cung phi, thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama. Vua 
Pasenadi nước Kosala, cùng với vương tử, cung phi, 
thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama. Bà-la-môn Pok-
kharasàdi cùng với các con, vợ, thị giả, đều quy y 
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Sa-moân Gotama. Sa-moân Gotama được vua Seniya 
Bimbisàra nước Magadha kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Sa-môn Gotama, 
được Bà-la-môn Pokkharasàdi kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Sa-môn Gotama 
được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng.” 

Nội dung cuộc đàm luận cho thấy Thế Tôn lần lượt 
loại dần ba trong số năm đức tính do Sonïadanïdïa đưa ra 
liên quan đến đặc điểm của một Bà la môn. Sonïadanïdïa 
cho rằng một người phải hội đủ năm đức tính thì mới 
được xem là một vị Bà la môn: sanh ra từ dòng tộc Bà 
la môn, có tướng mạo khả ái, giỏi chú thuật, đầy đủ giới 
hạnh, có trí tuệ. Đức Phật tuần tự nêu các câu hỏi khiến 
Sonïadanïdïa lần lượt đi đến sự thừa nhận rằng một Bà la 
môn không nhất thiết phải sinh ra trong dòng tộc Bà la 
môn, không nhất thiết phải có tướng mạo khả ái, không 
nhất thiết phải biết và giỏi chú thuật. Một Bà la môn 
đích thực chỉ cần hai đức tính, giới hạnh và trí tuệ. “Trí 
tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được 
trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy 
có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh; người có 
giới hạnh nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định 
có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng 
ở trên đời.” Đức Phật đồng ý với Bà la môn Sonïadanïdïa 
rằng giới hạnh và trí tuệ là hai đức tính không thể thiếu 
để xác định về một Bà la môn. Câu chuyện được tiếp tục 
với sự giải thích của Thế Tôn cho Sonïadanïdïa về ý nghĩa 
giới hạnh và trí tuệ theo giáo lý Giới, Định, Tuệ của ngài. 
Sonïadanïdïa tán thán lời dạy của Thế Tôn và xin quy y 
Tam bảo. Bài kinh kết thúc bằng việc Thế Tôn nhận lời 
mời dùng cơm với chúng tỷ kheo tại nhà riêng của Bà la 
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môn  Sonïadanïdïa và sự kiện Sonïadanïdïa xin đức Phật hứa 
khả cho ông cách biểu lộ sự tôn kính của ông đối với ngài 
trong một số trường hợp đặc biệt. 

5. Kinh Kuøtïadanta (Kuøtïadanta Suttanta): 

Bài kinh là cuộc thảo luận giữa đức Phật và Bà 
la môn Kùtadanta về ý nghĩa tế đàn hay lễ cúng tế. 
Những lời dạy của đức Phật ở trong bài kinh này có 
thể được xem là tiêu biểu cho ý nghĩa tế lễ theo quan 
điểm Phật giáo. Ở phần đầu, bài kinh có bối cảnh và 
lối mô tả giống như kinh Sonïadanïdïa. Chỉ khác là ở 
đây câu chuyện xảy ra khi Thế Tôn đang du hành cùng 
với chúng tỷ kheo đệ tử ngài ở Magadha (Ma Kiệt Đà), 
đi đến ngôi làng có tên Khànumata (Khứ Nậu Bà Đế) 
và trú tại vườn Ambalatïtïhikà. Bà la môn Kùtadanta 
đến yết kiến đức Phật tại Ambalatïtïhikà và hỏi ngài 
về cách thức tế tự và Thế Tôn tuần tự giải thích cho 
ông ý nghĩa lễ tế đàn theo quan điểm của ngài. Câu 
chuyện ngụ ngôn do đức Phật kể về vua Mahàvijjita biết 
lắng nghe lời khuyên của vị Bà la môn chủ tế chuyển đổi 
lễ tế đàn tốn kém thành chính sách khoan dung và tạo 
công ăn việc làm thích hợp cho các tầng lớp nhân dân 
khiến xã hội được ổn định, xứ sở thái bình, toàn dân 
an cư lạc nghiệp là một minh họa rất hay về ý nghĩa 
thiết thực của đường lối thực hành Phật giáo. Vua 
Mahàvijjita có vương quốc rộng lớn và vô số tài sản 
vàng bạc nhờ tài năng chinh phục các quốc độ, muốn 
tổ chức lễ cúng tế lớn để được hạnh phúc và an lạc lâu 
dài. Vua hỏi ý vị Bà la môn chủ tế và vị này tâu trình 
hiện trạng của quốc gia rồi đề xuất việc làm như sau:

“Đại vương, vương quốc (này) chịu tai ương, chịu 
ách nạn, đầy rẫy bọn cướp làng, đầy rẫy bọn cướp 
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ấp, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp đường. 
Trong quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, 
nếu Tôn vương đánh thuế má mới, như vậy Tôn vương 
có ý nghĩ: “Ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng 
tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc 
bằng khiển trách, hoặc bằng tẩn xuất”. Nhưng bọn 
giặc cỏ này sẽ không được trừ diệt một cách hoàn 
toàn. Những bọn còn lại không bị hình phạt sau lại 
tiếp tục hoành hành vương quốc này. Nhưng nếu theo 
phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt 
một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ nhà 
vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, Tôn vương hãy 
cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật; những vị 
nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, 
Tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư; những 
vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, 
Tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vật thực và lương 
bổng. Và những người này chuyên tâm vào nghề riêng 
của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua. Và 
ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được 
an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn và dân 
chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống 
chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng.” 

Vua Mahàvijjita làm theo lời khuyên của vị Bà-la-môn 
chủ tế; kết quả, quốc độ nhà của vua không bị nhiễu hại, 
không có tai ương ách nạn, ngân quỹ quốc gia được dồi 
dào, xứ sở được thái bình, toàn dân an cư lạc nghiệp. 
Khi đất nước được thái bình thịnh vượng, nhà vua 
tiến hành đại tế đàn với tâm hoan hỷ, không hối tiếc, 
một tế đàn không có súc vật bị giết hại, các người làm 
công hay giúp việc không bị đe dọa bởi sợ hãi, một tế 
đàn chỉ có các vật hiến cúng đơn giản và khiến hoan 
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hỷ những người theo thiện pháp. Các giai cấp và quần 
chúng theo gương nhà vua tiến hành các tế đàn tương 
tự nhờ đó hưởng được hạnh phúc và an lạc lâu dài. Bài 
kinh tiếp tục với phần giải thích của Thế Tôn cho Bà 
la môn  Kùtïadanta về các hình thức tế đàn đơn giản 
hơn nhưng kết quả thì thù thắng hơn:

- Tế đàn được thực hiện bằng cách bố thí rộng rãi 
và cúng dường cho các bậc tu hành đức độ.

- Tế đàn được thực hiện bằng cách xây dựng tăng xá 
cho các bậc giới đức bốn phương.

- Tế đàn được thực hiện bằng cách quy y Tam bảo. 

- Tế đàn được thực hiện bằng cách tuân giữ năm giới 
cấm (không sát sanh, không lấy của không cho, không 
tà hạnh trong các dục, không nói láo, không uống rượu). 

- Tế đàn được thực hiện bằng cách thành tựu giới hạnh 
(sìla) của người xuất gia hay Tăng thượng giới (Addhi-sìla).

- Tế đàn được thực hiện bằng cách thành tựu các thiền 
sắc giới (rùpa-jhàna) hay Tăng thượng tâm (Addhi-citta). 

- Tế đàn được thực hiện bằng cách thành tựu trí 
tuệ (panõnõà) hay Tăng thượng trí tuệ (Addhi-panõnõà) 
hướng đến giải thoát (vimutti) và giải thoát tri kiến 
(vimutta-nõaønïa). 

Bài kinh kết thúc với việc Bà la môn Kùtïadanta 
xin quy y Tam bảo, từ bỏ việc cúng tế bằng súc vật, 
sự kiện Thế Tôn tuần tự thuyết pháp cho Kùtïadanta 
khiến ông chứng được Pháp nhãn (Dhammacakkhu) 
và việc Kùtïadanta mời Thế Tôn và chúng tỷ kheo thọ 
trai tại nhà riêng. 
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6. Kinh Mahaøli (Mahaøli Suttanta):

Bài kinh do đức Phật thuyết giảng cho các sứ giả Bà 
la môn nước Kosala và dân chúng Licchavì tại giảng 
đường Trùng Cát, rừng Đại Lâm ở Vesàli. Nội dung 
bài kinh là sự trả lời của Thế Tôn cho các câu hỏi 
của Otïtïhadda về khả năng thấy các thiên sắc và 
nghe các thiên âm của người tu thiền; về mục đích 
sống Phạm hạnh của các tỷ kheo không phải để thấy 
thiên sắc hay nghe thiên âm thông qua thiền định 
mà vì các mục đích cao thượng hơn, tức sự chứng 
đắc quả vị Dự lưu (Sotàpanna) do đoạn trừ thân 
kiến, nghi, giới cấm thủ; Nhất lai (Sakadàgàmi) 
nhờ đoạn trừ thân kiến, nghi, giới cấm thủ và làm 
muội lược tham, sân, si; Bất lai (Anàgàmi) do đoạn 
trừ thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân; A 
la hán (Arahanta) do đoạn tận thân kiến, nghi, 
giới cấm thủ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, 
trạo cử, vô minh; về con đường đưa đến sự thành 
tựu các quả vị ấy, tức bát Thánh đạo (Ariya-atïtïhangi-
kamagga). Phần cuối của bài kinh là sự nêu trỏ và 
giảng giải của Thế Tôn về lý do ngài không nói “sinh 
mạng và thân thể là một hay khác.” Ngài minh họa 
cho Otïtïhadda thấy mục đích đời sống Phạm hạnh, 
theo đưổi con đường Giới, Định, Tuệ, không liên 
quan đến vấn đề hiểu biết “sinh mạng và thân thể 
là một hay khác.”

7. Kinh Jaøliya (Jaøliya Suttanta): 

Kinh này có nội dung tương tự như phần cuối của 
kinh Mahàli, nghĩa là thái độ của đức Phật về thắc 
mắc “sinh mạng và thân thể là một hay khác.” 
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8. Kinh Đại Sư tử hống (Mahàsìhanàda Suttanta):

Bài kinh là cuộc đàm thoại giữa đức Phật và du sĩ 
lõa thể Kassapa xoay quanh một số quan điểm và thực 
hành tôn giáo được chấp trì ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu 
trước Tây lịch. Câu chuyện diễn ra khi đức Phật đang trú 
tại vườn nai Kanïnïakatthala, xứ Ujunõnõàya (Uy Nhã). Du 
sĩ lõa thể Kassapa đến chỗ đức Phật và hỏi xem có phải 
ngài chỉ trích mọi khổ hạnh (tapo-jigucchà). Đức Phật xác 
nhận ngài không chỉ trích mọi khổ hạnh bởi ngài thấy rõ 
sự nguy hại và lợi ích của lối sống khổ hạnh. Tiếp theo ngài 
xác nhận với Kassapa về sự tương đồng và dị biệt giữa 
quan điểm của ngài và quan điểm của các Sa môn và Bà 
la môn  đương thời, về sự đánh giá đúng đắn của người 
trí đối với ngài và chúng tỷ kheo đệ tử của ngài và về 
phương pháp (bát Thánh đạo) theo đó người ta sẽ hiểu 
ngài là người nói đúng thời, nói lời chân thật, nói điều 
lợi ích, nói đúng pháp, đúng luật. Kassapa trình bày với 
đức Phật các hình thái khổ hạnh khắt khe được chấp 
trì và đề cao bởi các Sa môn và Bà la môn  đương thời. 
Trong phần lập luận của mình, đức Phật không đánh giá 
cao phương pháp khổ hạnh nhưng nhấn mạnh sự thành 
tựu giới đức, thiền định và trí tuệ, sự thực hành tâm từ 
bi, sự diệt tận các lậu hoặc đưa đến tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát. Theo ngài, Sa môn hạnh và Bà la môn 
hạnh không tùy thuộc vào việc thực thi các hình thái khổ 
hạnh khắt khe. Giá trị của một Sa môn hay Bà la môn  
nằm ở chỗ người ta sống thể hiện từ bi tâm, không hận 
thù, không ác hại, sống với sự diệt tận các phiền não lậu 
hoặc, sống với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tiếp theo đức 
Phật giải thích cho Kassapa ý nghĩa giới cụ túc, tâm cụ túc 
và tuệ cụ túc bằng cách nêu rõ con đường Giới, Định, Tuệ 
hướng đến giải thoát và giải thoát tri kiến (nội dung giống 
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như kinh Sa môn quả). Ngài tự nhận là đệ nhất về giới 
luật, đệ nhất về khổ hạnh yểm ly, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất 
giải thoát, rống tiếng rống sư tử giữa các hội chúng. Bài 
kinh kết thúc với việc du sĩ Kassapa xin xuất gia theo 
giáo pháp của đức Phật và thông tin Kassapa chứng quả 
A la hán sau một thời gian tu học. 

9. Kinh Potïtïhapada (Potïtïhapada Suttanta):

Bài kinh thuật câu chuyện đàm luận giữa Thế Tôn 
và du sĩ Potïtïhapada về một số kinh nghiệm thiền 
định, về các quan điểm siêu hình và thái độ của Thế 
Tôn đối với các quan điểm ấy, về các chủ trương trống 
rỗng của các Sa môn và Bà la môn đương thời. Câu 
chuyện xảy ra khi Thế Tôn đến thăm hội chúng du 
sĩ của Potïtïhapada tại ngôi vườn Ekasàlaka ở Xá Vệ 
(Sàvatthi). Potïtïhapada trình bày với đức Phật bốn 
quan điểm về tưởng sinh và diệt: tưởng sinh và diệt 
không do nhân duyên, tưởng là tự ngã, tưởng sinh 
và diệt do ý muốn của các Sa môn hay Bà la môn, 
tưởng sinh và diệt do ý muốn của các thiên thần. Đức 
Phật xác nhận với Potïtïhapada rằng do nhân duyên, 
tưởng sinh và diệt, nghĩa là, do học tập, một loại tưởng 
phát sanh và do học tập, một loại tưởng đoạn diệt. Để 
làm rõ quan điểm của mình, đức Phật nói đến sự thực 
hành giới học đặt nền tảng cho việc thực nghiệm các 
thiền chứng trong đó các tưởng sinh và diệt tùy thuộc 
sự phát triển tâm thức của hành giả thông qua thiền 
chỉ (samatha) và thiền quán (vipassanà). Chẳng hạn, 
khi vị tỷ kheo chứng và trú sơ thiền, dục tưởng của vị 
ấy được diệt trừ và tưởng hỷ lạc do ly dục sanh sinh 
khởi; hoặc khi chứng và trú nhị thiền, tưởng hỷ lạc 
do ly dục sanh của vị ấy được diệt trừ và tưởng hỷ lạc 
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do định sanh sinh khởi. Đức Phật tiếp tục giải thích 
cho Potïtïhapada về ý nghĩa tưởng khác với tự ngã theo 
quan niệm tự ngã do Potïtïhapada nêu ra; lý do ngài 
không trả lời 10 thắc mắc siêu hình như (1) thế giới 
là thường hay (2) vô thường, (3) hữu biên hay (4) vô 
biên, (5) sinh mạng và thân là một hay (6) khác, (7) 
Như Lai tồn tại, (8) không tồn tại, (9) tồn tại và không 
tồn tại, (10) không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết; lý do ngài chỉ tập trung giảng dạy về bốn 
sự thật, khổ, tập, diệt, đạo. Potïtïhapada đồng tình với 
các quan điểm của đức Phật nhưng hội chúng du sĩ của 
ông lại chỉ trích ông về thái độ ấy. Phần cuối của bài 
kinh mô tả cuộc đàm luận thứ hai giữa đức Phật và du sĩ 
Potïtïhapada mấy ngày sau đó. Potïtïhapada cùng với Citta 
Hatthisàriputta đến yết kiến đức Phật và trình bày lại 
sự kiện hội chúng du sĩ của ông chỉ trích ông về thái độ 
thuận theo Sa môn Gotama. Đức Phật tán thán sự hiểu 
biết của Potïtïhapada giữa hội chúng sĩ mù lòa, xác nhận 
lại việc ngài không trả lời dứt khoát về 10 thắc mắc siêu 
hình và thái độ thuyết pháp dứt khoát của ngài về bốn sự 
thật. Ngài thuật cho Potïtïhapda nghe về các chủ trương 
trống không, không có căn cứ của một số Sa môn và Bà 
la môn  xoay quanh ý tưởng tự ngã và sự đeo bám của 
chúng vào bản ngã giả danh, không thực, nêu rõ mục 
đích thuyết pháp của ngài là để diệt trừ ngã tưởng ấy. 
Đức Phật cho rằng những gì được gọi là ngã chỉ là danh tự 
thế gian (lokasamanõnõà), ngôn ngữ thế gian (lokanirutti), danh 
xưng thế gian (lokavohàra), ký pháp thế gian (lokapanõnõatti). 
Ngài dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. Potïtïhapada 
tán thán lời Phật dạy và xin quy y Tam bảo, trong khi 
Citta Hatthisàriputta xin được xuất gia tu học dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn và đắc quả A la hán sau đó. 
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10. Kinh Tu Bà (Subha Suttanta):

Bài kinh là sự giảng giải của Tôn giả Ànanda cho 
thanh niên Bà la môn Subha Todeyyaputta về Thánh 
giới, Thánh định, Thánh tuệ đưa đến giải thoát và giải 
thoát tri kiến. Bài kinh diễn ra tại trú xứ của thanh 
niên Subha Todeyyaputta ở Sàvatthi một thời gian 
sau ngày Thế Tôn nhập Niết bàn. Thanh niên Subha 
Todeyyaputta mời Tôn giả Ànanda đến nhà thọ trai 
và thỉnh vấn tôn giả về giáo pháp của đức Thế Tôn. 
Tôn giả Ànanda tuần tự giải thích cho Todeyyaputta 
về Thánh giới uẩn, Thánh định uẩn, Thánh tuệ uẩn 
hướng đến giải thoát và giải thoát tri kiến (nội dung 
giống như kinh Sa môn quả). Thanh niên Bà la môn 
Subha Todeyyaputta hoan hỷ tán thán lời giải thích 
của Tôn giả Ànanda và xin quy y Tam bảo. 

11. Kinh Kevaddha (Kevaddha Suttanta): 

Bài kinh là sự giải thích của Thế Tôn cho cư sĩ 
Kevaddha về ba loại thần thông, biến hóa thần thông, 
tha tâm thông và giáo hóa thần thông, trong đó ngài 
nhấn mạnh và đề cao vai trò giáo hóa thần thông. Cư 
sĩ Kevaddha đến yết kiến Thế Tôn tại vườn Pavàri-
kampa ở Nàlïandà và thỉnh cầu ngài cho phép các tỷ 
kheo thị hiện phép thần thông để dân chúng Nàlïandà 
vốn đã kính tín ngài càng kính tín ngài nhiều hơn. 
Thế Tôn từ chối lời yêu cầu của Kevaddha bằng cách 
chỉ rõ sự tầm thường và huy hiểm của thần thông 
biến hóa và tha tâm thông. Ngài bảo Kevaddha trong 
ba loại thần thông mà ngài đã chứng đắc và tuyên 
thuyết, ngài cảm thấy nhàm chán, hổ thẹn và ghê sợ 
hai loại thần thông đầu là biến hóa thần thông và tha 
tâm thông trong khi ngài chú trọng vận dụng giáo hóa 



  CHƯƠNG IV: KINH TẠNG PÀLI  § 137

thần thông, tức là sự giảng dạy và huấn luyện các đệ 
tử thực hành chánh pháp. Tiếp theo, đức Phật trình 
bày pháp môn Giới, Định, Tuệ hướng đến giải thoát 
và giải thoát tri kiến để minh họa phương pháp giáo 
hóa thần thông của ngài. Cuối bài kinh Thế Tôn kể 
cho Kevaddha một câu chuyện ngụ ý sự vô ích của các 
thần thông và ý nghĩa thiết thực của phương pháp 
giáo hóa của ngài. Câu chuyện có nội dung như sau: 
Một tỷ kheo rơi vào nghi ngờ, không biết sau khi chết 
bốn đại địa, thủy, hỏa, phong sẽ đi đâu. Vị này nhờ 
định tâm đi hết cảnh giới chư thiên này đến cảnh 
giới chư thiên khác để xem ai có thể giải tỏa mối thắc 
mắc nghi ngờ của mình. Đầu tiên vị ấy đi đến Tứ thiên 
vương thiên nhưng không tìm được câu trả lời. Tiếp theo 
vị ấy đến cảnh giới bốn Đại thiên vương, rồi cảnh trời Tam 
thập tam, rồi cảnh trời Đế thích, rồi Dạ ma thiên, rồi Thiên 
tử Suyàma, rồi Tusità, rồi Thiên tử Santusita, rồi Hóa lạc 
thiên (Nimmànarati), rồi Thiên tử Sunimmita, rồi Tha hóa 
tự tại thiên (Paranimmitavasavatti), rồi Thiên tử Vasavatti, 
rồi cảnh trời Brahma Kàyikà, rồi Đại Phạm thiên nhưng cũng 
không tìm được câu trả lời. Vị ấy đi đến Đại Phạm thiên, vị 
thiên thường được xem là tối tôn, hiểu biết tất cả, nhưng vị 
này cũng không giải đáp được câu hỏi của vị ấy, lại bị Đại 
Phạm thiên quở trách là dám bỏ qua đức Thế Tôn để đi tìm 
câu trả lời ở những người khác vốn không có khả năng và 
không biết cách giải đáp. Sau cùng vị tỷ kheo quay về thỉnh 
vấn Thế Tôn và được ngài chỉ dạy cho cách thức vượt qua 
thắc mắc và nghi ngờ của mình. 

12. Kinh Lohicca (Lohicca Suttanta):

Bài kinh là sự giảng dạy của đức Phật cho Bà la môn 
Lohicca về sự nguy hiểm và đáng khiển trách của tà 
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kiến (micchà-ditïtïhi) hay quan điểm sai lầm. Bài kinh 
diễn ra lúc Thế Tôn đang du hành cùng với 500 tỷ 
kheo tại nước Kosala và đến trú nghỉ ở một ngôi làng 
có tên Sàlavatikà. Bà la môn Lohicca ở Sàlavatikà 
khởi lên tà kiến, cho rằng một Sa môn hay Bà la môn 
nào chứng được thiện pháp thì không nên nói lại cho 
người khác, vì không ai có thể làm giúp cho ai được. 
Bà la môn Lohicca nghe tin Sa môn Gotama đã đến 
tại làng Sàlavatikà liền sai người hớt tóc Bhesika đến 
thỉnh an Thế Tôn và mời ngài cùng chúng tỷ kheo đến 
thọ trai tại nhà mình. Sau khi thọ trai, Thế Tôn muốn 
giúp Lohicca thoát khỏi tà kiến ấy bằng cách nêu các 
ví dụ chứng minh quan điểm của Lohicca là sai lầm, 
đáng khiển trách vì nói như vậy là gây chướng ngại 
cho người khác, không có từ tâm, là hại tâm, rơi vào 
tà kiến. Một người rơi vào tà kiến thì phải chịu sanh 
vào địa ngục hay súc sanh. Tiếp theo, Thế Tôn nói đến 
ba hạng đạo sư đáng bị khiển trách. Thứ nhất là hạng 
đạo sư không thực chứng kết quả Sa môn hạnh, giảng 
dạy cho các đệ tử nhưng các học trò của vị ấy không 
chú tâm học hỏi, không sống theo lời dạy của bậc đạo 
sư. Hạng thứ hai là vị đạo sư không thực chứng kết 
quả Sa môn hạnh, giảng dạy cho các đệ tử và các học 
trò chú tâm học hỏi nhưng sống trái ngược với giáo 
pháp bậc đạo sư. Hạng thứ ba là vị đạo sư không thực 
chứng kết quả Sa môn hạnh, giảng dạy cho các đệ tử 
nhưng các học trò của vị ấy không chú tâm học hỏi, 
không sống theo giáo pháp bậc đạo sư. Sau cùng đức 
Phật nói đến vị đạo sư không đáng bị chỉ trích hay 
khiển trách. Vị ấy chính là Như Lai, bậc A la hán, 
Chánh đẳng giác, đã tự thân chứng được kết quả Sa 
môn hạnh và giảng dạy cho các đệ tử con đường Giới, 
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Định, Tuệ hướng đến kết quả thù thắng của hạnh Sa 
môn là sự giải thoát và giải thoát tri kiến. Lohicca 
cảm ơn Thế Tôn đã cứu ông khỏi rơi vào địa ngục bởi 
tà kiến của ông và xin quy y Tam bảo. 

13. Kinh Tam minh (Tevijjaø Suttanta):

Bài kinh là cuộc thảo luận giữa đức Phật và thanh 
niên Bà la môn  Vàsetïtïha về con đường dẫn đến cộng 
trú với Phạm thiên. Cuộc thảo luận diễn ra khi Thế 
Tôn đang du hành cùng với chúng tỷ kheo của ngài ở 
Kosala và đến trú nghỉ tại một vườn xoài bên bờ sông 
Aciravatì, phía Bắc ngôi làng Manasàkatïa. Hai thanh 
niên Bà la môn, Vàsetïtïha và Bhàradvàja, cùng đi đến 
yết kiến Thế Tôn tại vườn xoài bên bờ sông Acira-
vatì để nhờ ngài phân giải về quan điểm bất đồng 
giữa hai vị này về con đường cộng trú với Phạm thiên. 
Vàsetïtïha cho rằng chính con đường do Bà la môn Pok-
kharasàti giảng dạy mới là chánh đạo, còn Bhàradvàja 
thì bảo con đường do Bà la môn Tàrukkha tuyên thuyết 
mới chánh đạo. Vàsetïtïha trình bày với đức Phật các chủ 
trương khác nhau của các Bà la môn về con đường cộng 
trú với Phạm thiên và cho rằng tất cả những con đường 
ấy đều dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. Đức Phật 
hỏi Vàsetïtïha có vị Bà la môn  nào trong số các Bà la 
môn  tinh thông ba tập kinh Veda hoặc tôn sư bảy đời 
của các vị ấy hay những vị tu sĩ Bà la môn thời cổ, 
tác giả của các kinh Veda như Atïtïhaka, Vàmaka, 
Vaømadeva, Vessaømitta, Yamatagiri, Angirasa, Bhaørad-
vàja, Vàsetïtïha, Kassapa, Bhagu, đã tận mắt thấy Phạm 
thiên. Vàsetïtïha xác nhận không có trường hợp như 
vậy. Rồi đức Phật dùng nhiều ví dụ chứng minh cho 
Vàsetïtïha thấy sự trớ trêu, trống không của các Bà la 
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môn chủ trương con đường cộng trú với Phạm thiên 
và chỉ dạy cho người khác con đường ấy trong khi 
chính bản thân những vị ấy lại không một lần thấy 
Phạm thiên. Các đoạn đối thoại tiếp theo cho thấy 
đức Phật không phủ nhận con đường dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên, nhưng do các Bà la môn không tuân 
thủ con đường ấy nên chủ trương của họ được xem 
là trống không, rỗng không, không thiết thực. Con 
đường cộng trú với Phạm thiên, theo đức Phật, là con 
đường ly dục (sắc, thanh, hương, vị, xúc), con đường 
diệt trừ năm triền cái (dục tham, sân hận, hôn trầm 
thụy miên, trạo hối, nghi ngờ), con đường không có 
dục ái, không sân tâm, không hận tâm, không nhiễm 
ô, tự tại. Các Bà la môn không thực hành con đường 
ly dục, không diệt trừ các triền cái, sống với tâm ái 
dục, sân hận, sống trong sự nhiễm ô, không tự tại 
nên không thể cộng trú với Phạm thiên. Phần cuối 
bài kinh là sự giải thích của đức Phật cho Vàsetïtïha 
về con đường dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. Ở đây 
nếp sống thiền định nhằm nuôi dưỡng và phát triển 
các tâm thái từ (mettà), bi (karunà), hỷ (mudità), xả 
(upekhà) được thực hiện trên cơ sở giới hạnh thanh 
tịnh được xem như là con đường dẫn đến cộng trú với 
Phạm thiên. Hai thanh niên Vàsetïtïha và Bhàradvàja 
bày tỏ sự hân hoan được nghe lời dạy của Thế Tôn và 
xin quy y Tam bảo.  



- CHƯƠNG V -

KINH TẠNG PÀLI

Lược khảo 34 bài kinh Trường bộ (tiếp theo)
Phẩm Mahà (từ kinh số 14-23)

14. Kinh Đại bổn (Mahàpadàna Suttanta):

Bài kinh là câu chuyện dài về cuộc đời bảy đức 
Phật do Thế Tôn kể cho các tỷ kheo nghe khi ngài 
ở tại Sàvatthi (Xá Vệ), rừng Jeta (Kỳ Đà), vườn 
ông Anàthapinïdïika (Cấp Cô Độc), trong am thất 
cây Kareri (Hoa Lâm). Danh từ apadàna đi kèm với 
chữ mahà trong tiêu đề bài kinh có nghĩa là truyền 
thuyết hay câu chuyện về cuộc đời chư Phật, như 
được dùng trong kinh này, hay truyền thuyết về cuộc 
đời chư Phật và chư vị A la hán, như được dùng ở tiêu 
đề tuyển tập thứ mười ba, Apadàna, Tiểu bộ. Bài kinh 
gồm hai phần, phần đầu xem như sự mô tả về các đặc 
điểm chung của bảy đức Phật từ đức Phật Tỳ Bà Thi 
(Vipassì) đến đức Phật Thích Ca, phần hai mô tả chi 
tiết về cuộc đời đức Phật Tỳ Bà Thi và kết thúc với 



142 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

sự xác chứng của Thế Tôn về năng lực nhớ rõ các đặc 
điểm của chư Phật trong quá khứ. Những mô tả trong 
bài kinh gợi ý tưởng rằng bài kinh đã mở đường cho tác 
phẩm Buddhavamïsa và một số truyền thuyết về sau, như 
tác phẩm Mahàvastu, Jàtaka-Nidànakathà và Lalitavistara, 
trong việc mô tả cuộc đời đức Phật Thích Ca.  

- Đặc điểm về bảy đức Phật:

1. Đức Phật Tỳ Bà Thi (Vipassì): ra đời: 91 kiếp về 
trước; chủng tánh: Sát đế lỵ; danh tánh: Konïdïanõnõa; tuổi 
thọ loài người: 80.000 năm; chỗ giác ngộ: dưới gốc cây 
Pàtïali (Ba bà la); hai vị đệ tử ưu tú: Khanïdïa (Kiển Trà) 
và Tissa (Đề Xá); Tăng hội: 3 – một Tăng hội gồm 68 
triệu tỷ kheo lậu tận, một Tăng hội gồm 10 vạn tỷ kheo 
lậu tận, một Tăng hội gồm 8 vạn tỷ kheo lậu tận; đệ nhất 
thị giả: Asoka (A Dục);  phụ thân: vua Bandhumà (Bàn 
Đầu); mẫu thân: hoàng hậu Bandhumati (Bàn Đầu Bà 
Đề); kinh thành: Bandhumatì (Bàn Đầu Bà Đề). 

2. Đức Phật Thi Khí (Sikhì): ra đời: 31 kiếp về 
trước; chủng tánh: Sát đế lỵ; danh tánh: Konïdïanõnõa; tuổi 
thọ loài người: 70.000 năm; chỗ giác ngộ: dưới gốc cây 
Punïdïarika (Phân đà ly); hai vị đệ tử ưu tú: Abhibhù (A 
Tỳ Phù) và Sambhava (Tam Bà Bà); Tăng hội: 3 – một 
Tăng hội gồm 10 vạn tỷ kheo lậu tận, một Tăng hội 8 
vạn tỷ kheo lậu tận, một Tăng hội 7 vạn tỷ kheo lậu tận; 
đệ nhất thị giả: Kemankhara (Nhẫn Hành); phụ thân: 
vua Arunïa (Minh Tướng); mẫu thân: hoàng hậu Pabhà-
vatì (Quang Huy); kinh thành: Pabhàvatì (Quang Huy).

3. Đức Phật Tỳ Xá Phù (Vessabhù): ra đời: 
31 kiếp về trước; chủng tánh: Sát đế lỵ; danh tánh 
Konïdïanõnõa; tuổi thọ loài người: 60.000 năm; chỗ giác 
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ngộ: dưới gốc cây Sàla (Sa la); hai vị đệ tử ưu tú: Sonïa 
(Phù Du) và Uttara (Uất Đa La); Tăng hội: 3 – một 
Tăng hội gồm 8 vạn tỷ kheo lậu tận, một Tăng hội 7 
vạn tỷ kheo lậu tận, một Tăng hội 6 vạn tỷ kheo lậu tận; 
đệ nhất thị giả: Upasannaka (Tịch Diệt); phụ thân: vua 
Suppatìta (Thiện Đăng); mẫu thân: hoàng hậu Yasavatì 
(Xứng Giới); kinh thành Anopama (Vô Dụ). 

4. Đức Phật Câu Lưu Tôn (Kakusandha): ra 
đời: trong khoảng thời gian 31 kiếp trở lại; chủng tánh: 
Bà la môn ; danh tánh: Kassapa; tuổi thọ loài người: 
40.000 năm; chỗ giác ngộ: dưới gốc cây Sirìsa (Thi lợi 
sa); hai vị đệ tử ưu tú: Vidhùra (Tỳ Lâu) và Sanõjìva (Tát 
Ni); Tăng hội: một Tăng hội gồm 4 vạn tỷ kheo lậu tận; 
đệ nhất thị giả: Buddhija (Thiện Giác); phụ thân: Bà 
la môn Aggidatta (Tự Đắc); mẫu thân: nữ Bà la môn 
Visàkhà (Thiện Chi); kinh thành: Kemavatì (An Hòa). 

5. Đức Phật Câu Na Hàm (Konàgamana): ra đời: 
trong khoảng thời gian 31 kiếp trở lại; chủng tánh: Bà la 
môn ; danh tánh: Kassapa; tuổi thọ loài người: 30.000 năm; 
chỗ giác ngộ: dưới gốc cây Udumbara (Ô tam bà la); hai vị 
đệ tử ưu tú: Bhiyyosa (Thư Bàn Na) và Uttara (Uất Đa La); 
Tăng hội: một Tăng hội gồm 3 vạn tỷ kheo lậu tận; đệ nhất 
thị giả: Sotthija (An Hòa); phụ thân: Bà la môn Yanõnõadatta 
(Đạt Đức); mẫu thân: nữ Bà la môn Uttarà (Thiện Thắng); 
kinh thành Sobhavatì (Thanh Tịnh).

6. Đức Phật Ca Diếp (Ksaaspa): ra đời: trong 
khoảng thời gian 31 kiếp trở lại; chủng tánh: Bà la môn; 
danh tánh Kassapa; tuổi thọ loài người: 20.000 năm; chỗ 
giác ngộ: dưới gốc cây Nigrodha (Ni câu luật đà); hai vị 
đệ tử ưu tú: Tissa (Đề Xá) và Bhàradvàja (Bà La Bà); 
Tăng hội: một Tăng hội gồm 2 vạn tỷ kheo lậu tận; đệ 
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nhất thị giả: Sabbamitta (Thiện Hữu); phụ thân: Bà la 
môn Brahmadatta (Phạm Thi); mẫu thân: nữ Bà la môn 
Dhanavatì (Tài Chủ); kinh thành Bàrànïasì (Ba La Nại).

7. Đức Phật Thích Ca hay Cù Đàm (Sakyamuni/
Gotama): ra đời: trong kiếp hiện tại; chủng tánh: Sát 
đế lỵ; danh tánh: Gotama; tuổi thọ loài người: 100 năm; 
chỗ giác ngộ: dưới gốc cây Assattha (Bát đa la); hai đệ 
tử ưu tú: Sàriputta (Xá Lợi Phất) và Moggallàna (Mục 
Kiền Liên); Tăng hội: một Tăng hội gồm 1.250 tỷ kheo 
lậu tận; đệ nhất thị giả: Ànanda (A Nan); phụ thân: vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn); mẫu thân: hoàng hậu Màyà 
(Ma Da); kinh thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). 

- Truyền thuyết về cuộc đời đức Phật Tỳ Bà Thi 
(Vipassì): 

Ngoài các đặc điểm đã được mô tả ở phần trên, 
truyền thuyết hay câu chuyện về cuộc đời Phật Tỳ Bà 
Thi được mô tả trong bài kinh này có nhiều chi tiết 
và tình tiết trùng hợp với cuộc đời đức Phật Thích Ca 
được nói đến chỗ này chỗ kia trong các tập Nikàya và 
Luật tạng Pàli. Chẳng hạn, các mô tả về Bồ tát Vi-
passì sau khi từ giã cảnh trời Đâu Suất, chánh niệm 
tỉnh giác nhập vào thai mẹ cho đến khi từ bụng mẹ 
sanh ra là hoàn toàn giống như các mô tả về đức Phật 
Thích Ca do Tôn giả Ànanda nói lại ở trong bài kinh 
Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariyabbhutadhamm 
Sutta), Trung bộ. Phần mô tả sự kiện các Bà la môn  
xem tướng thái tử Vipassì, thấy dấu hiệu 32 tướng tốt 
trên thân mình thái tử, tiên đoán thái tử sẽ trở thành 
hoặc vị Chuyển luân Thánh vương hoặc bậc Chánh 
giác rất giống các mô tả về đức Phật Thích Ca được 
tìm thấy ở phần đầu bài kinh Nàlaka thuộc Kinh tập 
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(Suttanipàta), Tiểu bộ, kinh Tướng (Lakkhana Suttan-
ta), Trường bộ và đoạn Uttara, học trò của Bà la môn  
Brahmàyu, nói về 32 tướng tốt của Sa môn Gotama ở 
bài kinh Phạm Ma (Brahmàyu Sutta), Trung bộ. Đoạn 
mô tả sự kiện thái tử Vipassì được chăm sóc nuôi nấng 
kỹ lưỡng và được vua cha xây dựng cho ba tòa lâu đài 
thích hợp với ba mùa trong năm có thể được xem là 
đồng nhất với các mô tả về thời niên thiếu của đức 
Phật Thích Ca được tìm thấy trong bài kinh Được nuôi 
dưỡng tế nhị thuộc Tăng chi bộ và trong bài kinh Ma 
Kiến Đề (Màgandiya Sutta), Trung bộ, đoạn đức Phật 
kể cho Màgandiya về kinh nghiệm thọ hưởng đầy đủ 
các dục lạc của ngài trong ba tòa lâu đài dành riêng cho 
ngài. Phần tiếp theo mô tả sự kiện thái tử Vipassì lần 
lượt nhìn thấy cảnh già, bệnh, chết nên sanh ưu buồn 
khiến vua cha lo lắng về ý chí xuất gia từ bỏ vương vị 
của ngài và sự kiện ngài nhìn thấy vị tu sĩ khiến ngài 
quyết định xuất gia hẳn đã mở đường cho các truyền 
thuyết về sau trong phần mô tả động cơ xuất gia của 
thái tử Siddhattha như được thấy trong các tác phẩm 
Mahàvastu và Lalitavistara. So sánh đoạn kinh mô 
tả sự kiện bồ tát Vipassì chứng ngộ quả vị Vô thượng 
Bồ đề trên cơ sở quán sát lý duyên sinh và duyên diệt 
bắt đầu bằng sự kiện già-chết ở trong bài kinh này với 
bài kinh Thành ấp, Tương ưng bộ, mô tả sự kiện giác 
ngộ của đức Phật Thích Ca, ta thấy nội dung hai bản 
kinh hoàn toàn giống nhau. Về tâm lý do dự của đức 
Phật Vipassì trước sự kiện thuyết pháp độ sanh bởi 
ý nghĩ giáo pháp Y tánh duyên khởi (Idappacayatà 
patïiccasamuppàda) do ngài chứng ngộ quá sâu kín, 
rất khó cho quần chúng thấu hiểu, sự kiện vị Đại 
Phạm thiên đến thỉnh cầu ngài thuyết pháp, sự kiện 
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đức Phật Vipassì quan sát các xu hướng và căn cơ 
khác nhau của chúng sinh và việc ngài quyết định lên 
đường thuyết pháp, tất cả lối mô tả này hoàn toàn 
giống như lối mô tả về những gì xảy ra cho đức Phật 
Thích Ca trước khi ngài quyết định lên đường thuyết 
pháp độ sanh, như được thấy trong bài kinh Thánh 
cầu (Ariyapariyesanà Sutta), Trung bộ. Đoạn mô tả 
về bước đầu thuyết pháp của Thế Tôn Vipassì cho hai 
vương tử Khanïdïa và Tissa ở kinh thành Bandhumatì, 
về sự kiện hai vương tử danh giá Khanïdïa và Tissa 
của kinh thành Bandhumatì xuất gia khiến hàng loạt 
người khác ở kinh thành Badhumatì noi gương xuất 
gia, về việc Thế Tôn Vipassì khuyên các đệ tử mình 
du hành mỗi người một ngã để thuyết pháp vì hạnh 
phúc và an lạc cho số đông khi số lượng tăng chúng lên 
đến con số 680 vạn khiến chúng ta liên tưởng đến các 
đoạn văn trong Mahàvagga, Luật tạng, mô tả các sự kiện 
tương tự về bước đầu thuyết pháp của đức Phật Thích Ca 
ở thành phố cổ kính Baranàsì, sự kiện Yasa xuất gia 
kéo theo nhiều bạn bè thân quen của ông đồng loạt xuất 
gia và sự kiện đức Phật khuyên các tỷ kheo đi khắp nơi 
thuyết pháp khi con số tăng chúng lên đế 61 vị, kể cả đức 
Phật. Ngoại trừ một số chi tiết và tình tiết sai khác về 
địa danh, nhân danh, bối cảnh cảnh xã hội, số lượng 
tăng chúng... truyền thuyết về cuộc đời đức Tỳ Bà Thi 
được nói đến bài kinh rất giống các mô tả về cuộc 
đời đức Phật Thích Ca được tìm thấy chỗ này chỗ kia 
trong Kinh tạng và Luật tạng Pàli. 

15. Kinh Đại duyên (Mahànidàna Suttanta):

Bài kinh là sự giải thích chi tiết của đức Phật về lý 
Duyên sinh hay Duyên khởi (Patïiccasamuppàda). Bài 
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kinh được giảng cho tôn giả Ànanda trong thời gian 
đức Phật lưu trú tại bộ lạc Kuru (Câu Lâu), ở ngôi làng 
Kammassadhamma (Kiếm Ma Sắt Đàm). Trong phần 
mở đầu bài kinh, sự nhắc nhở của Thế Tôn cho Tôn giả 
Ànanda về ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của giáo 
lý Duyên khởi rất đáng được chú ý. Tôn giả Ànanda 
đến chỗ đức Phật, tán thán ý nghĩa thâm sâu của giáo 
pháp duyên khởi và cho rằng mình hiểu rất rõ giáo lý 
ấy. Đức Phật khuyên Ànanda không nên nói như vậy 
vì giáo lý Duyên khởi rất thâm thúy đến độ vì không 
giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp ấy mà chúng 
sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một 
ống chỉ, giống như cỏ munõja và lau sậy babaja, không 
thể thoát khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Phần đầu 
nội dung bài kinh là sự lược giảng của đức Phật về công 
thức Duyên khởi bắt đầu bằng các định nghĩa già chết 
do duyên sanh (jàti-paccayà jarà-maranïamï), sanh do 
duyên duyên hữu (bhava-paccayà jàti), hữu do duyên 
thủ (upàdàna-paccayà bhavo), thủ do duyên ái (tanïhà-
paccayà upàdànamï), ái do duyên thọ (vedanà-paccayà 
tanïhà), thọ do duyên xúc (phassa-paccayà vedanà), xúc 
do duyên danh sắc (nàmarùpa-paccayà phasso), danh sắc 
do duyên thức (vinõnõànïa paccayà nàmarùpamï). Điều đáng 
chú ý ở đây là công thức Duyên khởi được diễn đạt chỉ 
gồm chín chi phần (nidàna), thiếu ba chi phần là vô 
minh (ajjià), hành (sanïkhàra), lục nhập (salïayàtana), 
mà theo Tỷ kheo Thích Minh Châu thì “rất có thể giáo 
lý duyên khởi chưa được trở thành 12 nhân duyên hay 
đang trong thời kỳ hình thành hoặc là một thiếu sót 
trong khi kiết tập.”(1) Tiếp theo là phần luận giải chi 
tiết của đức Phật về nhân duyên sinh khởi của mỗi 

1. Thích Minh Châu, Trường bộ kinh, tập III, tr. 55, Viện Đại học Vạn Hạnh, 1972.	
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chi phần trong công thức Duyên khởi. Thêm một phần 
đáng chú ý ở đây nữa là sự luận giải Duyên khởi 
được bắt đầu bằng chi phần già chết (jarà-maranïa) 
và tiếp theo cho đến chi phần ái (tanïha ø), rồi công 
thức Duyên khởi được chuyển sang một hình thức 
giản lược và được thêm vào một số chi phần mới, 
điều mà Rhys Davids cho là sự diễn đạt đầy đủ nhất 
về giáo lý Duyên khởi xuyên suốt các tạng kinh.(2) Các 
chi phần mới tiếp theo chi phần ái được phát biểu 
như sau: “Do duyên ái, tìm cầu sanh (tanïhamï patïicca 
pariyesanà); do duyên tìm cầu, lợi sanh (pariyesanamï 
patïicca làbho); do duyên lợi, quyết định sanh (làbhamï 
patïicca vinicchayo); do duyên quyết định, tham dục 
sanh (vinicchayamï patïicca chanda-ràgo); do duyên tham 
dục, đam mê sanh (changa-ràgamï patïicca ajjhosànamï); 
do duyên đam mê, chấp thủ sanh (ajjhosànamï patïicca 
pariggaho); do duyên chấp thủ, hà tiện sanh (parig-
gahamï patïicca macchariyamï); do duyên hà tiện, thủ 
hộ sanh (macchariyamï patïicca àrakkho), do duyên thủ 
hộ, một số pháp bất thiện như chấp trượng (danïdïàdàna), 
chấp kiếm (satthàdàna), đấu tranh (kalaha), luận tranh 
(viggaha), đấu khẩu (vivàda), chiến khẩu (tuvamïtuva), ác 
khẩu (pesunõnõa), vọng ngữ (musàvàdà) phát sanh.” Sau 
phần luận giải chi tiết về Duyên khởi nhằm nêu rõ 
sự kiện luân hồi tái sinh của con người là do duyên 
sinh, bài kinh được tiếp tục bằng các luận chứng của 
đức Phật phủ nhận mọi quan điểm về ngã (atta); sự 
loại bỏ mọi quan niệm hay ảo tưởng về ngã đưa đến 
thái độ không chấp trước, do không chấp trước nên 
không sợ hãi, do không sợ hãi nên tự thân được hoàn 
toàn tịch diệt (parinibbàyati). Khi một người đã được 

2. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. I, tr. 98. 	
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tịch diệt, giải thoát như vậy, vị ấy sẽ không rơi vào 
các tà kiến “Như lai tồn tại hay không tồn tại sau khi 
chết” bởi vị ấy đã thấy rõ Duyên sanh của các pháp. 
Vị ấy cũng được xem là không có hoan hỷ ưa thích đối 
với bảy cảnh giới của các loài hữu tình, từ cảnh giới 
địa ngục cho đến cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng, 
bởi vị ấy đã thấy rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảnh giới ấy. Vị 
ấy cũng được gọi là người thành tựu tám giải thoát 
đối với (1) các sắc, (2) các ngoại sắc, (3) sắc tưởng, (4) 
Không vô biên xứ, (5) Thức vô biên xứ, (6) Vô sở hữu 
xứ, (7) Phi tưởng phi phi tưởng xứ, (8) Diệt thọ tưởng, 
nhờ trí tuệ thấy rõ pháp sanh diệt.

16. Kinh Đại bát Niết bàn (Mahàparinibbàna 
Suttanta): 

Bản kinh là bức tranh sinh động mô tả cuộc hành 
trình thuyết pháp độ sinh cuối cùng của đức Phật khởi 
sự ở Vương Xá (Ràjgaha) và kết thúc tại Kusinàrà, 
nơi ngài quyết định trút hơi thở cuối cùng. Những địa 
phương đức Phật lần lượt đi qua, những sự kiện và 
những lời dạy cuối cùng của ngài diễn ra trong khoảng 
thời gian bảy tám tháng trước và sau khi ngài nhập 
Niết bàn, hình ảnh bậc Đạo sư trước thời điểm nhập 
Niết bàn, những lời khuyên và nhắn nhủ cuối cùng 
của ngài dành cho các đệ tử, quan cảnh đức Phật nhập 
Niết bàn, lễ hỏa thiêu và phân chia xá lợi là các nội 
dung được đề cập trong bài kinh. Bài kinh cho chúng 
ta biết từ núi Linh Thứu ở Vương Xá, đức Phật lần 
lượt đi đến Ambalatïtïhikà, Nàlïandà, Pàtïaligàma, vượt 
qua sông Hằng, hướng đến Kotïigàma, Nàdikà, Vesàli, 
Baluvà. Rồi từ Vesàli ngài đi đến Bhanïdïagàma, băng 
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qua Hatthigàma, Ambagàma, Jambugàma, nhắm thẳng 
Bhoganagara. Từ Bhoganagara ngài đi đến Pàva, rồi 
từ Pàva ngài đi đến Kusinàràø. Như vậy, cứ dõi theo 
cuộc hành trình của ngài, ta sẽ có được một cái nhìn 
tổng quát về quãng đời cuối cùng của bậc Đạo sư, sự 
ân cần của ngài trong việc dạy dỗ các đệ tử, sự nỗ lực 
không mệt mỏi của ngài trong công tác truyền giáo, sự 
tinh tấn nhẫn nại của ngài trong những lúc ốm đau, sự 
sáng suốt của ngài trong những lời di giáo cuối cùng 
và sự an nhiên tự tại của bậc đạo sư trước sự kiện sinh 
tử. Ngoài ra, nhiều sự kiện xảy ra trong khoảng thời 
gian cuộc hành trình được lưu lại trong bài kinh cũng 
cung cấp nhiều cứ liệu giá trị cho công tác nghiên cứu 
lịch sử đạo Phật và xã hội Ấn Độ trong khoảng thời 
gian những năm tháng cuối cùng của đức Phật. 

Trước hết, con số nhiều địa phương được đề cập 
trong bài kinh chứng tỏ cuộc hành trình trải qua một 
chặng đường dài và chiếm một lượng lớn về thời gian. 
May mắn thay, một số sự kiện được đề cập trong bài 
kinh giúp chúng ta ước lượng được khoảng thời gian 
cuộc hành trình cuối cùng của đức Phật. Con số bảy 
hay tám tháng được ước chừng cho cuộc hành trình là 
hoàn toàn có cơ sở bởi hai sự kiện được tìm thấy trong 
bài kinh. Thứ nhất, ta có thông tin về ba tháng an cư 
cuối cùng của đức Phật diễn ra tại làng Baluvà; sau ba 
tháng an cư mùa mưa tại Baluvà, ngài tiếp tục đi du 
hóa khất thực ở Vesàli và tại điện thờ Càpàla ở Vesàli 
ngài tuyên bố với ác ma rằng ngài sẽ diệt độ ba tháng 
sau đó. Thứ hai, sự kiện Tôn giả Sàriputta thị tịch tại 
làng Nàla được xem là xảy ra khoảng sáu tháng trước 
khi bậc Đạo sư nhập Niết bàn. Trong bài kinh này, 
ta thấy Tôn giả Xá Lợi Phất vẫn còn sống, đến yết 
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kiến đức Phật tại Nàlïandà và trình bày quan điểm 
của mình về truyền thống tu chứng (dhammanvayo) của 
chư Phật. Bài kinh cũng giúp soi sáng thêm mối quan hệ 
thân tình giữa đức Phật và Ajàtassatu (A Xà Thế) trong 
vai trò một đệ tử cư sĩ qua sự kiện Ajàtassatu phái đại 
thần Vassakara thay mặt mình đến yết kiến đảnh 
lễ bậc Đạo sư và trình bày với ngài về ý định muốn 
chinh phạt dân Vajjì. Tại Pàtïaligàma, ta có thông tin 
về hai đại thần của vua Ajàtassatu, Sunìdha và Vassakara, 
đang đốc thúc việc xây dựng thành trì nhằm ngăn chặn dân 
Vajjì, sự kiện Sunìdha và Vassakara thỉnh đức Phật thọ 
trai tại tư dinh và biểu lộ lòng tôn kính của mình bằng cách 
đặt tên các cổng thành và bến nước mà bậc Đạo sư đi qua 
là Gotama. Tại Vesàli, bài kinh cung cấp các thông tin 
liên quan đến việc kỹ nữ lừng danh Ambapàli của kinh 
thành Vesàli quy ngưỡng Tam bảo, sự kiện Ambapàli 
đến yết kiến đức Phật tại vườn xoài của nàng, lắng nghe 
lời dạy của Thế Tôn, mời ngài và chư tăng dùng cơm tại 
nhà riêng và dâng cúng vườn xoài cho giáo hội. Ở Pàvà, 
bài kinh cho ta biết Thế Tôn dùng bữa cơm cuối cùng tại 
nhà thợ sắt Cunda rồi bị nhiễm bệnh nặng, bệnh lỵ 
huyết, và ngài nhẫn nại chịu đựng cơn bệnh, tiếp tục 
cuộc du hành đến Kusinàrà. Tại Kusinàrà, ta có các 
thông tin liên quan đến sự kiện nhập Niết bàn của đức 
Phật; việc ngài báo cho Tôn giả Ànnada ngài sẽ diệt 
độ vào canh cuối, tại Upavattana ở Kusinàrà, trong 
rừng Sàla của dòng họ Mallà, giữa hai cây sàla song 
thọ; sự kiện Thế Tôn tiếp độ du sĩ cao tuổi Subhadda 
trước lúc thị tịch; sự kiện Thế Tôn diệt độ ở thiền 
thứ tư sau khi lần lượt đi qua các tầng thiền, từ sơ 
thiền đến diệt thọ tưởng định; sự kiện dân chúng bộ 
tộc Mallà tiến hành các buổi lễ tôn kính cúng dường 
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nhục thân đức Phật, các thủ tục hỏa thiêu nhục thân, 
thâu nhặt xá lợi và lễ hội tôn kính cúng dường xá lợi 
đức Bổn sư; sự kiện xá lợi đức Phật được phân chia 
thành tám phần dành cho các cá nhân và đơn vị: (1) 
vua Ajàtasattu nước Magadha, (2) những người Lic-
chavì ở Vesàli, (3) các người Sakya ở Kapilavatthu, (4) 
những người Buli ở Allakappa, (5) những người Koli ở 
Raømagaøma, (6) Baø-la-moân Vetïhadìpaka, (7) các người 
Mallà ở Pàvà, (8) các người Mallà ở Kusinàràøø. Bà la 
môn Donïa chịu trách nhiệm phân chia xá lợi xin được 
nhận cái bình dùng để đong chia xá lợi và những 
người Moriyà ở Pipphalivana đến muộn nên chỉ xin 
nhận lấy phần tro còn lại. 

Về phương diện giáo lý, bài kinh lưu lại nhiều lời 
dạy và nhắn nhủ quan trọng của đức Phật trước khi 
thị tịch. Nội dung các pháp thoại được đề cập trong bài 
kinh song song với sự nhấn mạnh nhiều lần các giáo 
lý căn bản cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và thái độ ân 
cần của đức Phật đối với đệ tử trước lúc đi xa. Tại Rà-
jagaha, sau khi nói về bảy yếu tố khiến một quốc gia 
hưng thịnh, bậc Đạo sư đưa ra một loạt những lời dạy 
liên quan đến sự hưng thịnh của giáo hội Tăng già: 

7 yếu tố khiến Tăng chúng hưng thịnh:

1. (Chư tăng) thường hay tụ họp và tụ họp đông 
đảo với nhau; 2. Tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán 
trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng sự trong niệm 
đoàn kết; 3. Không ban hành những luật lệ không 
được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được 
ban hành, sống đúng với những học giới được ban 
hành; 4. Tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các bậc Tỷ-kheo thượng tọa, những vị này là những 
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vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của 
chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời 
dạy của những vị này; 5. Không bị chi phối bởi tham 
ái, tham ái này tác thành một đời sống khác; 6. Thích 
sống những chỗ nhàn tịnh; 7. Tự thân an trú chánh 
niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn 
đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được 
sống an lạc. 

7 yếu tố khác: 

1. (Tăng chúng) không ưa thích làm thế sự, không 
hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự; 2. Không 
ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không 
đam mê phiếm luận; 3. Không ưa thích ngủ nghỉ; 4. 
Không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không 
đam mê quần tụ; 5. Không có ác dục vọng, không bị chi 
phối bởi ác dục vọng; 6. không bạn bè ác dục vọng, không 
thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng; 
7. Không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả 
vị thấp kém và những quả vị thù thắng.  

7 yếu tố khác: 

1. Có tín tâm, 2. có tàm, 3. có quý, 4. có nghe nhiều, 
5. có tinh tấn, 6. có chánh niệm, 7. có trí tuệ.  

7 yếu tố khác: 

1. Tu tập niệm giác chi, 2. tu tập trạch pháp giác 
chi, 3. tu tập tinh tấn giác chi, 4. tu tập hỷ giác chi, 
5. tu tập khinh an giác chi, 6. tu tập định giác chi, 7. 
tu tập xả giác chi. 

7 yếu tố khác:  
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1. Tu tập vô thường tưởng, 2. tu tập vô ngã tưởng, 3. tu 
tập bất tịnh tưởng, 4. tu tập nguy hiểm tưởng, 5. tu tập 
xả ly tưởng, 6. tu tập vô tham tưởng, 7. tu tập diệt tưởng. 

6 yếu tố khiến Tăng chúng hưng thịnh: 

1. Thực hiện từ thân hành đối với các vị đồng phạm 
hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng; 2. Từ khẩu hành đối 
với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng; 
3. Từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước 
mặt lẫn sau lưng; 4. Chia sẻ tứ sự cúng dường với các 
vị đồng phạm hạnh; 5. Sống đồng thọ trì giới luật với 
các vị đồng phạm hạnh; 6. Sống đồng chánh kiến với 
các vị đồng phạm hạnh. 

Tại Raøjagaha, Ambalatïtïhikaø, Naølïandaø, Kotïigaøma, 
Naødikaø, Vesaøli, Bhanïdïagaøma và Bhoganagara, đức 
Phật nhấn mạnh và nhắc nhở các tỷ kheo về sự tu tập 
Giới (Sìla), Định (Samàdhi), Tuệ (Panõnõà) đưa đến giải 
thoát các lậu hoặc. Sự nhấn mạnh và nhắc nhở nhiều 
lần về Giới, Định, Tuệ của bậc Đạo sư nói rõ tầm quan 
trọng của giáo lý này.

Tại giảng đường Kùtàgàra ở Vesàli, đức Phật khuyên 
các tỷ kheo phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và 
truyền rộng 37 pháp căn bản (37 phẩm trợ đạo, gồm 
4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 
Bồ đề phần, 8 Thánh đạo) để phạm hạnh được trường 
tồn, vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc và an lạc 
cho loài Trời và loài Người. Ở Bhoganagara, ngài đề 
cập bốn trường hợp trong đó các tỷ kheo cần phải có 
thái độ xem xét và cân nhắc kỹ giáo pháp của ngài để 
quyết chắc chúng được lưu truyền chính xác: (1) Các 
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tỷ kheo cần phải cẩn thận so sánh, đối chiếu với Kinh 
và Luật những gì mình được nghe từ một người tự 
nhận đã từng nghe lời dạy của Thế Tôn để quyết chắc 
sự đúng sai của giáo pháp. (2) Các tỷ kheo cần phải 
cẩn thận so sánh, đối chiếu với Kinh và luật những gì 
mình được nghe từ một người tự nhận đã nghe giáo 
pháp từ tăng chúng có các vị Thượng tọa cầm đầu để 
đoan chắc sự đúng sai của giáo pháp. (3) Các tỷ kheo 
cần phải cẩn thận so sánh, đối chiếu với Kinh và Luật 
những gì mình được nghe từ một người tự nhận đã 
nghe giáo pháp từ các vị Thượng tọa đa văn, gìn giữ 
truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu để quyết 
chắc sự đúng sai của giáo. (4) Các tỷ kheo cần phải 
cẩn thận so sánh, đối chiếu với Kinh và Luật những 
gì mình được nghe từ một người tự nhận đã nghe giáo 
pháp từ vị Thượng tọa sống ở trú xứ nào đó, vị này là 
bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, 
trì pháp yếu, để quyết chắc sự đúng sai của giáo pháp. 

Ở Kotïigàma, đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng 
của giáo lý tứ Thánh đế (Cattàri Ariya-saccàni) bằng 
cách chỉ rõ nguyên nhân luân hồi sanh tử là do không 
hiểu rõ khổ thánh đế (ariya-dukkha-sacca), khổ tập 
thánh đế (ariya-dukkhasamudaya-sacca), khổ diệt 
thánh đế (ariya-dukkhanirodha-sacca) và khổ diệt đạo 
thánh đế (ariya-dukkhanirodhagàmini-patïipadà-sacca). 
Tại Bhanïdïagàma, ngài nêu lý do luân hồi sanh tử để 
nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh giới (Ariya-sìla), 
Thánh định (Ariya-samàdhi), Thánh tuệ (Ariya-panõnõà), 
Thánh giải thoát (Ariya-vimutti). 

Tại Pàtïaligàma, ngài giảng cho các cư sĩ Pàtïaligàma 
về năm nguy hiểm của sự vi phạm giới luật (hao tổn tiền 
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của, tiếng xấu đồn xa, bối rối lo sợ khi đi vào chỗ đông 
người, tâm hồn rối loạn khi mạng chung, bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục) và năm lợi ích của 
việc gìn giữ giới luật (tiền của được dồi dào, tiếng lành 
đồn khắp, tự tin khi vào chỗ đông người, tâm hồn tỉnh 
táo khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này). Tại Nàdikà, đức Phật giảng cho 
Tôn giả Ànanda về Pháp kính (Dhamàdàsa) hay gương 
Chánh pháp, nghĩa là bốn điều kiện ((1) có chánh tín đối 
với Phật, (2) có chánh tín đối với Pháp, (3) có chánh tín 
đối với Tăng, (4) đầy đủ giới hạnh) theo đó một người 
Phật tử có thể quyết chắc vận mệnh tương lai của mình. 
Ở Kusinàràø, ngài nói về lợi ích của việc chiêm bái bốn 
Thánh tích (Lumbinì – nơi Phật đản sanh, Bodhgayà – 
nơi Phật giác ngộ, Isipatana – nơi Phật thuyết pháp đầu 
tiên, Kusinàràø – nơi Phật nhập Niết bàn). 

Tại Baluvà, nhân sự kiện Tôn già Ànanda trình 
bày tâm sự của mình sau khi Thế Tôn vừa trải qua 
cơn bệnh nặng, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ 
nếu ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo, 
đức Phật cởi bỏ tâm lý trông chờ của học trò mình 
bằng lời khuyên nhắc rất trí tuệ: “Này Ànanda, chúng 
tỷ kheo còn mong điều gì ở Ta nữa! Này Ànanda, Ta 
đã giảng chánh pháp không có phân biệt trong ngoài 
(mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ànanda, 
đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo 
sư còn nắm lại trong tay (còn giữ lại một ít mật giáo 
chưa giảng dạy). Vậy nên, này Ànanda, hãy tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa 
chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương 
tựa, chớ nương tựa một gì khác.” 
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Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, dùng chánh pháp làm ngọn 
đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa ở đây đồng 
nghĩa với việc thực hành bốn niệm xứ: quán thân 
trên thân (kàye kàyànupassanà), quán thọ trên các 
cảm thọ (vedanàsu vedanànupassanà), quán tâm trên 
tâm (citte cittànupassanà), quán pháp trên các pháp 
(dhammesu dhammànupassanà), nhiệt tâm, tinh cần, 
chánh niệm, tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời. 

Tại Kusinàràø, Thế Tôn giáo giới lần cuối cho các tỷ 
kheo, bảo rằng chính Pháp và Luật ngài đã giảng dạy 
và trình bày sẽ là Đạo Sư của các tỷ kheo, sau khi ngài 
diệt độ. Ngài bảo chúng tỷ kheo có thắc mắc hay nghi 
ngờ gì về giáo pháp của ngài thì nêu lên để ngài giải 
đáp nhưng tất cả tỷ kheo hiện diện đều im lặng; họ đã 
vượt qua mọi nghi ngờ. Thế Tôn di giáo lần cuối cho 
các tỷ kheo: “Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh 
tấn, chớ có phóng dật.”

17. Kinh Đại Thiện Kiến vương (Mahà-Sudassa-
na Suttanta):

Bài kinh là câu chuyện về vua Đại Thiện Kiến 
(Mahà-Sudassana), tiền thân của đức Phật, do bậc Đạo 
sư kể cho Tôn giả Ànanda nghe nhân sự kiện Tôn giả 
thỉnh cầu đức Phật không nên diệt độ tại đô thị nhỏ bé 
Kusinàràø. Nội dung bài kinh xoay quanh việc mô tả 
về kinh đô tráng lệ Kusàvati và những đặc điểm của vị 
minh quân cai trị bằng chánh pháp gọi là Chuyển luân 
Thánh vương (Cakkavattì). Chuyện xảy ra lúc Thế Tôn 
đang trú tại Upavattana, ở Kusinàrà, trong rừng cây 
Sàla của dòng họ Mallà, giữa hai cây Sàla song thọ, 
khi ngài sắp nhập Niết bàn. Tôn giả Ànanda đến chỗ 
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Thế Tôn và thỉnh cầu ngài không nên diệt độ ở tại đô 
thị nhỏ bé, hoang vu Kusinàrà. Thế Tôn bảo Ànanda 
không nên xem thường đô thị này bởi nó từng là kinh 
đô Kusàvati (Câu Xá Bà Đề) của Chuyển luân Thánh 
vương Đại Thiện Kiến, rất rộng lớn, phồn thịnh, dân 
cư đông đúc, ngày đêm vang dậy mười loại âm thanh 
nói rõ sức sống phú cường của một kinh thành tráng 
lệ. Lối mô tả về kinh đô Kusàvati ở trong kinh này có 
nhiều nét tương đồng với lối mô tả về cõi Cực lạc của 
kinh Di Đà hay Cực lạc kinh (Sukhàvatì Vyùha Sùtra) 
mà theo Tỷ kheo Thích Minh Châu thì rất có thể có 
những liên hệ giữa hai bản kinh.(3) 

Kinh đô Kusàvati có bảy bức thành bao bọc, một 
bằng vàng, một bằng bạc, một bằng lưu ly, một bằng 
thủy tinh, một bằng san hô, một bằng xa cừ, một bằng 
mọi thứ báu. Kinh thành có bốn cửa, một bằng vàng, 
một bằng bạc, một bằng lưu ly, một bằng thủy tinh; 
tại mỗi cửa thành có bảy cột trụ cao lớn, một bằng 
vàng, một bằng bạc, một bằng lưu ly, một bằng thủy 
tinh, một bằng san hô, một bằng xa cừ, một bằng 
mọi thứ báu, được dựng lên. Kinh thành có bảy hàng 
cây Tàla bao bọc, một bằng vàng, một bằng bạc, một 
bằng lưu ly, một bằng thủy tinh, một bằng san hô, 
một bằng xa cừ, một bằng mọi thứ báu. Loại cây Tàla 
bằng vàng, có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây 
bằng bạc. Loại cây Tàla bằng bạc, có thân cây bằng 
bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Loại cây Tàla bằng 
lưu ly, có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng 
thủy tinh. Loại cây Tàla bằng thủy tinh, có thân cây 
bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Loại cây 

3. Thích Minh Châu, Trường Bộ Kinh, tập III, tr. 168, Đại học Vạn Hạnh, 1972. 	
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Tàla bằng san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và 
trái cây bằng xa cừ. Loại cây Tàla bằng xa cừ, có thân 
cây bằng xa cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Loại cây 
Tàla bằng mọi thứ báu, có thân cây bằng mọi thứ báu, 
có lá và trái cây bằng mọi thứ báu. Khi những cây tàla 
này được gió rung chuyển, một âm thanh vi diệu, khả 
ái, đẹp ý, mê ly khởi lên và những kẻ cờ bạc, rượu chè 
nhảy múa theo những âm điệu của những hàng cây 
tàla này khi được gió thổi. 

Trong kinh thành, các hồ sen được xây dựng lên 
giữa các hàng cây tàla, được lát bằng bốn loại gạch, 
một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng 
lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Trong bốn loại hồ sen 
ấy có bốn loại tầm cấp, một loại bằng vàng, một loại 
bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy 
tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có 
chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc 
có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có 
chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng 
thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang 
và đầu trụ bằng lưu ly. Những hồ sen ấy được hai 
hàng lan can bao bọc, một bằng vàng, một bằng bạc. 
Hàng lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn 
ngang và đầu trụ bằng bạc. Hàng lan can bằng bạc 
có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng 
vàng. Trong những hồ sen ấy các loại sen xanh, sen 
hồng, sen vàng, sen trắng được đem trồng để những ai 
muốn làm tràng hoa có thể lấy dùng. Trên bờ những 
hồ sen ấy những người hầu tắm túc trực sẵn để tắm 
cho những người qua lại, những vật bố thí, đồ ăn được 
dành sẵn cho những kẻ đói, đồ uống dành cho người 
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khát, áo quần cho những người cần áo quần, xe cộ cho 
những ai cần xe cộ, đồ nằm cho những ai cần nằm, 
phụ nữ cho những ai cần phụ nữ, vàng bạc cho những 
ai cần vàng bạc. 

Trong kinh thành Kusàvati, nhiều nhà cửa, lâu đài 
nguy nga tráng lệ được trời người xây dựng lên cho 
vua Đại Thiện Kiến. Trong số các nhà cửa, cung điện 
của kinh thành Kusàvati, lâu đài Dhamma do Thiên 
tử Vissakamma xây dựng là hoành tráng đệ nhất. Lâu 
đài Dhamma dài một do tuần và rộng đến nửa do tuần. 
Nền nhà của lâu đài cao đến ba thân người và làm bằng 
ba loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng lưu ly, 
một loại bằng thủy tinh. Lâu đài Dhamma có đến tám 
vạn bốn ngàn cột trụ bằng bốn loại, một loại bằng 
vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại 
bằng thủy tinh. Lâu đài có hai mươi bốn tầm cấp bằng 
bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một 
loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp 
bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu 
trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, 
có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng 
lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ 
bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ 
bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. 

Lâu đài Dhamma có tám vạn bốn ngàn phòng ốc 
bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, 
một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Trong 
phòng ốc bằng vàng có chỗ nằm bằng bạc được trải 
ra. Trong phòng ốc bằng bạc, có chỗ nằm bằng vàng 
được trải ra. Trong phòng ốc bằng lưu ly có chỗ nằm 
bằng ngà được trải ra. Trong phòng ốc bằng thủy tinh, 



  CHƯƠNG V: KINH TẠNG PÀLI  § 161

có chỗ nằm bằng san hô được trải ra. Tại cửa phòng 
ốc bằng vàng, có dựng lên một cây tàla bằng bạc, với 
thân cây bằng bạc, với lá và trái cây bằng vàng. Tại 
cửa phòng ốc bằng bạc, có dựng lên một cây tàla bằng 
vàng, với thân cây bằng vàng, với lá và trái cây bằng 
bạc. Tại cửa phòng ốc bằng lưu ly, có dựng lên một 
cây tàla bằng thủy tinh, với thân cây bằng thủy tinh, 
với lá và trái cây bằng lưu ly. Tại cửa phòng ốc bằng 
thủy tinh, có dựng lên một cây tàla bằng lưu ly, với 
thân cây bằng lưu ly, với lá và trái cây bằng thủy tinh. 
Trước cửa phòng lầu Đại Trang Nghiêm, một rừng cây 
tàla toàn bằng vàng được dựng lên làm chỗ nghỉ ban 
ngày cho vua Đại Thiện Kiến. Lâu đài Dhamma được 
hai dãy lan can bao bọc, một dãy bằng vàng, một dãy 
bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có 
chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có 
cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. 
Lâu đầi Dhamma có hai màn lưới chuông linh, một màn 
bằng vàng, một màn bằng bạc. Màn lưới bằng vàng có 
chuông linh bằng bạc, màn lưới bằng bạc có chuông linh 
bằng vàng. Khi những màn lưới chuông linh này được 
gió rung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp 
ý, mê ly khởi lên, giống như năm loại nhạc khí cùng lúc 
được phát ra bởi một nhạc công thiện xảo. 

Trước mặt lâu đài Dhamma, một hồ sen tên gọi 
Dhamma được xây dựng lên, bề dài đến một do tuần 
và bề rộng đến nửa do tuần. Hồ sen Dhamma được 
xây bằng bốn loại gạch, một loại bằng vàng, một loại 
bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy 
tinh. Hồ sen Dhamma có hai mươi bốn tầm cấp bằng 
bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một 
loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp 
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bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu 
trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, 
có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng 
lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ 
bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ 
bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. 
Hồ sen Dhamma có hai loại lan can bao bọc, một loại 
bằng vàng, một loại bằng bạc. Lan can bằng vàng có 
cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. 
Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang 
và đầu trụ bằng vàng. Hồ sen Dhamma có bảy hàng 
cây tàla bao bọc, một hàng cây bằng vàng, một hàng 
cây bằng bạc, một hàng cây bằng lưu ly, một hàng cây 
bằng thủy tinh, một hàng cây bằng san hô, một hàng 
cây bằng xa cừ, một hàng cây bằng mọi thứ báu. Cây 
tàla bằng vàng có thân cây bằng vàng, có lá và trái 
cây bằng bạc. Cây tàla bằng bạc có thân cây bằng bạc, 
có lá và trái cây bằng vàng. Cây tàla bằng lưu ly có thân 
cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh. Cây 
tàla bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh, có lá và 
trái cây bằng lưu ly. Cây tàla bằng san hô có thân cây 
bằng san hô, có lá và trái cây bằng xa cừ. Cây tàla bằng 
xa cừ có thân cây bằng xa cừ, có lá và trái cây bằng san 
hô. Cây tàla bằng mọi thứ báu có thân cây bằng mọi thứ 
báu, có lá và trái cây bằng mọi thứ báu. Khi những hàng 
cây tàla này được gió rung chuyển, thời một âm thanh vi 
diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. 

Về vua Đại Thiện Kiến, bài kinh tiêu biêu cho quan 
niệm trị quốc hay lý tưởng lãnh đạo quốc gia của Phật 
giáo nguyên thủy. So sánh một vài tương đồng giữa 
các mô tả trong bài kinh và các thi ca Vệ đà, Rhys 
Davids cho rằng truyền thuyết về vua Đại Thiện Kiến 
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ít nhiều chịu ảnh hưởng của huyền thoại thần mặt 
trời. Tuy nhiên, cũng theo ông thì dù câu chuyện có 
hoàn toàn dựa vào truyền thuyết thần mặt trời hay 
không, cơ bản nó là quan điểm Phật giáo.(4) B. C. Law 
nói rằng bài kinh là một huyền thoại hay mà mục đích 
của nó nhằm chỉ rõ rằng tất cả là trống rỗng ngoại 
trừ đạo đức chân chánh. Bài kinh cũng bảo chúng ta 
mọi thứ là vô thường, có sinh tức có diệt.(5) Các nhận 
xét này ít nhiều phản ánh đúng tinh thần và mục đích 
mà bài kinh muốn nhắm đến. Trước hết bài kinh cho 
ta hình ảnh về vị Chuyển luân Thánh vương, dùng 
chánh pháp trị nước, khuyến khích nếp sống đạo đức 
chân chánh, đem lại an ổn, thái bình, thịnh vượng cho 
muôn dân. Vua có đủ bảy món báu và bốn như ý đức. 
Vua có xa luân báu có khả năng hàng phục địa cầu 
cho đến hải biên bằng đạo đức nhân ái. Xa luân báu 
này lăn đến đâu ở đó trở thành nước chư hầu của vua, 
dân chúng ở đó được khuyên dạy nếp sống không sát 
sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong 
các dục, không nói láo, không uống rượu và sống tri 
túc. Ngoài xa luân báu, nhà vua còn có voi báu, ngựa 
báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu, cư sĩ báu, tướng 
quân báu, những thứ giúp cho nhà vua có đủ nghị lực 
và sáng suốt trong việc cai trị đất nước rộng lớn. Vua 
cũng có đủ bốn như ý đức, nghĩa là, đẹp trai, sống 
lâu, ít bệnh tật, được muôn dân kính yêu. Nhà vua 
là người sống ly dục, tự điều, tự chế và có tâm bố thí 
rộng rãi. Vua thường xuyên hành thiền, chứng đạt 
và an trú bốn thiền sắc giới (rùpajjhàna), phát triển 

4. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, tập II, tr. 196-197; Lectures on 
some points in the history of Indian Buddhism, tr. 131-134. 	

5. B. C. Law, A History of Paøli Literature, taäp I, tr. 102. 	
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các tâm thái từ (mettà), bi (karunïà), hỷ (mudità), xả 
(upekhà). Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm không nói dối, không uống rượu, tri túc, không 
dục vọng, không sân hận, không não hại là các tư 
tưởng dùng để dạy dân của nhà vua. Nhà vua sở hữu 
vô số kinh thành rộng lớn, vô số lâu đài cung điện 
nguy nga tráng lệ, vô số sàng tọa sang trọng, vô số 
voi quý, ngựa quý, xe quý, vô số châu báu, vô số phụ 
nữ, gia chủ, Sát-đế-lỵ, vô số nhũ ngưu, vô số vải tốt, 
vô số loại cháo sữa (thàlipàka), nhưng nhà vua không 
ái luyến chúng khi mạng chung. Nhà vua thấm nhuần 
tư tưởng vô thường, khổ, vô ngã của đạo Phật: “Tất cả 
mọi sự vật khả ái, khả lạc đều thay đổi, không có thực 
thể, chịu sự biến hóa. Chớ có mệnh chung với tâm quyến 
luyến chúng. Đau khổ thay, sự mệnh chung với tâm còn 
ái luyến. Đáng trách thay, sự mệnh chung còn ái luyến.” 
Bài kinh bảo nhà vua mạng chung và sanh lên cõi Phạm 
thiên, nhẹ nhàng như một người sau khi dùng bữa cơm 
ngon cảm thấy buồn ngủ và rơi vào một giấc ngủ sâu.

18. Kinh Xà Ni Sha (Janavasabha Suttanta):

 Bài kinh là câu chuyện nói về các hàng chư thiên 
gặp gỡ nhau và tán thán quả báo tái sanh thiên giới 
của những người thực hành lời Phật dạy. Câu chuyện 
do thần Dạ xoa Janavasabha, hậu thân vua Bim-
bisàra, kể cho Thế Tôn nghe nhân lúc ngài đang chú 
tâm quan sát về cảnh giới tái sanh của những người 
cư sĩ Magadha mệnh chung, thể theo lời thỉnh cầu của 
Tôn giả Ànanda. Tài liệu Kinh tạng Pàli thỉnh thoảng 
nêu sự kiện Thế Tôn xác chứng một số trường hợp tái 
sinh thiên giới của các đệ tử ngài để khích lệ sự tu tập 
của các môn đệ, nhưng về sau, lúc sắp nhập Niết bàn, 
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ngài quyết định không tuyên bố các sự kiện tái sanh nữa 
và thay vào đó ngài giảng pháp thoại Gương chánh pháp 
(Dhammàdàso) để các đệ tử ngài tự xác tín về vận mệnh 
tương lai của chính mình (xem kinh Đại Bát Niết Bàn). 
Như vậy bài kinh này chắc chắn đã xảy ra trước khi đức 
Phật thuyết giảng pháp thoại Dhammàdàso. 

Trong bài kinh này, ta có thông tin mô tả về vua 
Bimbisàra với những đặc điểm giống như một vị 
Chuyển luân Thánh vương (Cakkavatì): “Vua Seniya 
Bimbisaøra (Tö-ni-du Taàn-baø-sa) xứ Magadha sống như 
Pháp, dùng Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng 
các vị Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán như 
sau: ‘Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp trị nước, 
đã làm cho chúng ta sung sướng. Chúng ta đã sống thật 
hạnh phúc dưới thời vua sống như Pháp và dùng Chánh 
pháp trị nước này. Vị vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ.’” 

Vua Bimbisàra mệnh chung ở Magadha và được 
sanh vào dòng họ vua Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên 
vương) với tên gọi Janavasabha, có khả năng biết 
được đời sống quá khứ của mình và mong muốn trở 
thành bậc Nhất lai (Sakadàgàmì). Janavasabha đến 
yết kiến Thế Tôn trong lúc ngài đang chú tâm xem xét 
vện mệnh của các cư sĩ Magadha đã mệnh chung, thuật 
cho ngài nghe sự kiện toàn thể chư thiên ở cõi Tam thập 
tam (Tàvatimïsà) hội họp ở Thiện Pháp đường (Sud-
dhamma) vào đêm trăng tròn, cùng tán thán Phật, 
Pháp và cùng nhau tùy hỷ về sự kiện nhờ Phật pháp 
mà “Thiên giới được hưng thịnh, A tu la giới bị suy 
giảm.” Thiên giới hưng thịnh và A tu la giới bị suy 
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giảm ở đây đồng nghĩa với sự kiện thiện pháp tăng 
trưởng và ác pháp giảm thiểu. Rồi Janavasabha tiếp 
tục kể về sự kiện Phạm thiên Sanamïkumàra (Thường 
Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện ở cõi Tam thập tam 
với sắc tướng, uy lực và âm thanh vượt trội hơn các 
hàng chư thiên khác. Vị này đến cõi Tam thập tam 
và nói lên lời tán thán công đức phụng sự hạnh phúc 
cho chúng sanh của đức Phật, bảo rằng nhờ hồng ân 
Tam bảo mà một số người được sanh lên Thiên chúng 
Parinimmita-Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), một số 
được sanh lên Thiên chúng Nimmànaratì (Hóa Lạc 
thiên), một số được sanh lên Thiên chúng Tusità (Đâu-
suất thiên), một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà 
(Dạ-ma-thiên), một số được sanh lên Thiên chúng Tà-
vatimïsà (Tam thập tam thiên), một số được sanh lên 
Thiên chúng Catummahàràjikà (Tứ Đại Thiên vương 
thiên), một số được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-
thát-bà). Rồi Phạm thiên Sanamïkumàra nói đến bốn 
thần túc (cattàro iddhipàdà) mà Thế Tôn đã giảng 
dạy (thần túc câu hữu với dục định, thần túc câu hữu 
với tinh tấn định, thần túc câu hữu với tâm định, thần 
túc câu hữu với tư duy thiền định) và nêu rõ sự kiện 
mình có đầy đủ đại thần lực như hiện nay là nhờ tu 
tập và phát triển bốn loại thần túc. Vị này tiếp tục nói 
về ba con đường tắt hướng đến an lạc (tayo sukhas-
sàdhigamàyà) do Thế Tôn giảng dạy (ly dục, ly ác 
pháp đạt được an lạc; từ bỏ thân, khẩu, ý thô lậu đạt 
được tịnh lạc; biết rõ điều thiện nên làm, điều ác cần 
bỏ đạt được vô minh diệt và minh sanh); về bốn niệm 
xứ (Cattàro satipatïtïhànà) hướng đến hàng phục tham 
ưu ở đời (quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm 
thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp); về 
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bảy pháp làm tư lương cho định (satta samàdhi-parik-
khàrà) (chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nhiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm). Sau cùng Phạm 
thiên Sanamïkumàra nói lên lời tán thán đức Phật, giáo 
pháp của ngài và cho rằng hơn 2.400.000 cư sĩ Magadha 
từ trần với sự diệt trừ ba kiết sử (thân kiến, nghi, giới 
cấm thủ), chứng quả Dự lưu (Sotàpattiphalamï), nhờ theo 
đuổi lời dạy của đức Phật. 

19. Kinh Đại Điển Tôn (Mahà-Govinda Suttanta): 

Bài kinh có bố cục tương tự như kinh Janavasabha, 
mô tả các hàng chư thiên cùng hội họp ở Thiện Pháp 
đường cõi Tam thập tam, hoan hỷ với sự kiện Thiên 
giới hưng thịnh, A tu la giới suy giảm, lắng nghe 
Thiên chủ Đế Thích (Sakka) giảng về Phật pháp, sau 
đó Phạm thiên Sanamïkumàra xuất hiện và kể câu 
chuyện về quốc sư Bà la môn Đại Điển Tôn (Mahà-
Govinda), tiền thân của đức Phật. Toàn bộ câu chuyện 
do Càn thát bà (Gandhabba) Panõcasikha (Ngũ Kế) 
thuật lại với Thế Tôn trong lúc ngài trú ở núi Linh 
Thứu (Gijjhakùtïa) gần thành Vương Xá. Nội dung bài 
kinh gồm ba phần, thứ nhất là phần giải thích của 
Thiên chủ Sakka về tám pháp như thật hay tám phẩm 
chất (atïtïha yathàbhucca-vanïnïà) của Thế Tôn, thứ hai 
là câu chuyện về quốc sư Bà la môn Mahà-Govinda do 
Phạm thiên trình bày, cuối cùng là phần xác chứng 
của Thế Tôn về Bà la môn Mahà-Govinda là tiền thân 
của ngài, sự kiện ngài từng giảng dạy con đường cộng trú 
với Phạm thiên, nhưng nay ngài giới thiệu con đường 
đưa đến giải thoát, Niết bàn, siêu việt Phạm thiên giới. 

Tám pháp như thật của Thế Tôn do Thiên chủ 
Sakka nêu ra gồm: (1) Như Lai là bậc đạo sư dấn thân 
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vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì hạnh phúc và an lạc 
cho chư thiên và loài người. (2) Chánh pháp do Thế 
Tôn khéo thuyết giảng là thiết thực hiện tại, vượt 
ra ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng 
thượng, để người có trí tự mình giác hiểu. (3) Thế Tôn 
đã giải thích rõ đâu là thiện pháp nên theo và đâu 
là ác pháp cần phải từ bỏ. (4) Thế Tôn đã khéo giải 
thích Niết bàn và con đường đưa đến Niết bàn phối 
hợp thành một. (5) Thế Tôn đã đào tạo được hội chúng 
hữu học đang theo đuổi mục tiêu lậu tận và tăng chúng 
vô học đã hoàn tất Thánh đạo, và ngài cùng sống hòa 
hợp lạc trú với các đệ tử. (6) Thế Tôn sống thọ hưởng 
các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng với tâm không 
kiêu mạn. (7) Thế Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời 
nói vậy. (8) Thế Tôn đã vượt khỏi mọi nghi ngờ, do dự, 
tự hài lòng về tâm nguyện và phạm hạnh. 

Câu chuyện quốc sư Mahà-Govinda tiêu biểu cho 
truyền thống Bà la môn  giáo nói về một thanh niên 
Bà la môn học thức tên là Jotipàla, rất giỏi vương 
pháp (chính trị) (rajja) và chú thuật (manta), kế thừa 
địa vị quốc sư của cha mình, từng cố vấn thành công 
cho vua Renïu trong việc điều hành quốc độ trung 
ương, giáo hóa vương pháp (rajja) cho bảy vị Sát đế lỵ 
được phong vương và dạy chú thuật (manta) cho bảy 
vị triệu phú Bà la môn và 700 vị tu tịnh hạnh. Thanh 
niên Bà la môn  Jotipàla rất thành công ở vị trí quốc sư 
và do đó được phong tặng danh hiệu Mahà-Govinda (Đại 
Điển Tôn). Mahà-Govinda phục vụ triều chính một thời 
gian rồi quyết chí xuất gia tu phạm hạnh theo truyền 
thống Bà la môn. Mahà-Govinda xuất gia kéo theo 
hàng ngàn người cùng xuất gia bởi danh tiếng của ông. 
Mahà-Govinda thực hành từ (mettà), bi (karunïà), hỷ 
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(mudità), xả (upekhà) và giảng dạy cho môn đồ mình 
pháp môn tứ vô lượng tâm, hướng đến cộng trú với 
Phạm thiên, nhờ đó các đệ tử của ông một số tái sanh 
Phạm thiên giới (Brahmàloka), một số tái sanh vào 
Tha hóa tự tại thiên, một số tái sanh ở Hóa lạc thiên, 
một số tái sanh cõi Dạ ma thiên, một số tái sanh ở 
Tam thập tam thiên, một số tái sanh ở Tứ thiên vương 
thiên, số khác sanh vào Càn thát bà. Thông tin Bà 
la môn Mahà-Govinda theo đuổi pháp môn từ, bi, hỷ, 
xả ở trong kinh này gợi giả thiết rằng giáo lý bốn 
Phạm trú (catu-Brahmavihàrà) hay tứ vô lượng tâm 
(catu-appamanõnõà) (từ, bi, hỷ, xả) đã xuất hiện trước 
đó, về sau được tiếp tục sử dụng trong Phật giáo cho 
mục tiêu nuôi dưỡng và phát triển tâm thức nhưng 
không giới hạn ở mục đích cộng trú với Phạm thiên. 
E. J. Thomas cho rằng Brahmavihàra là một thuật 
ngữ Bà la môn nhưng được các Phật tử sử dụng nhằm 
mô tả một dạng thiền định. Theo ông, pháp môn này 
đã được đưa vào Phật giáo từ một trường phái khác, 
có lẽ từ phái Yoga.(6) Bản kinh Dhànanõjàni, Trung 
bộ, thuật câu chuyện Tôn giả Sàriputta giảng dạy cho 
Bà la môn Dhànanõjàni pháp môn từ, bi, hỷ, xả khiến 
Dhànanõjàni sau chết được tái sanh Phạm thiên giới, 
bị đức Phật quở trách là đã an trú vị ấy vào “cảnh giới 
thấp kém” (hìna-loke) trong khi có những cảnh giới 
cao thượng hơn. 

Phần cuối bài kinh thêm một bằng chứng cho thấy 
đức Phật không đánh giá cao giáo lý từ, bi, hỷ, xả hay 
tứ vô lượng tâm mà trong đời quá khứ ngài từng giảng 
dạy cho các đệ tử. Quan điểm này của ngài cũng được 

6. E. J. Thomas, The Life of Buddha as legend and history, tr. 126-127. 	
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tìm thấy rất rõ ở bài kinh Makhàdeva, Trung bộ. Sự 
xác chứng của ngài về tiền thân Mahà-Govvinda và 
việc ngài từng dạy cho các đệ tử pháp môn từ, bi, hỷ, 
xả song song với sự nhận xét và đánh giá của ngài về 
giới hạn của con đường sanh Phạm thiên giới so với 
con đường giải thoát, giác ngộ, chấm dứt sanh tử, dựa 
trên sự thực hành bát Thánh đạo cũng cho thấy sự 
vượt trội của giáo lý đức Phật so với quan niệm Phạm 
thiên của Bà la môn giáo. 

20. Kinh Đại hội (Mahà-Samaya Suttanta):

Bài kinh diễn tả bằng thể văn kệ (gàthà) sự hội tụ 
đông đảo các hàng chư thiên và các thần linh cùng đến 
chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo tại Kapilavatthu 
(Ca Tỳ La Vệ). Một loạt danh tánh các hàng chư thiên, các 
thần linh được nêu ra trong bài kinh cho thấy lối sống giàu 
trí tưởng tượng của người Ấn Độ cổ xưa và các hình thái 
tín ngưỡng rất phong phú của họ. Sự tổng hợp này cũng 
cho thấy thái độ dung nhiếp và hòa bình của Phật giáo 
đối với các hình thái tín ngưỡng hay đức tin vốn đã xuất 
hiện rất lâu và ăn sâu vào đời sống quần chúng. Hầu hết 
các thần linh Ấn Độ giáo kể từ các thời Vệ đà xa xưa đều 
quy tụ dưới ánh từ quang của đức Phật. Chính vì thế 
mà B. C. Law bảo bài kinh rất quan trọng đối với các 
nhà nghiên cứu tôn giáo trong việc xem xét sự chuyển 
biến liên tục của tín ngưỡng vật linh thịnh hành ở Ấn 
Độ lúc bấy giờ.(7)   

Bài kinh mở đầu bằng sự kiện bốn vị Tịnh cư thiên 
(Suddhàvàsa) đến chiêm ngưỡng và đọc lên những bài 
kệ tán thán Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Tiếp theo bài 

7. B. C. Law, A History of Paøli Literature, tập I, tr. 105. 	
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kinh thuật lời Thế Tôn nói về vô lượng chư thiên và 
thần linh khắp mười phương thế giới cùng đến chiêm 
ngưỡng bậc Đạo sư và tăng chúng của ngài. Bảy ngàn 
Dạ xoa (Yakkha) tại trú xứ Kapilavatthu, sáu ngàn 
đến từ Tuyết sơn, ba ngàn từ đồi Sàtà, năm trăm đến 
từ Vessàmitta, rồi hơn trăm ngàn Dạ xoa ở Vepulla 
cũng kéo đến. Tiếp theo vua Dhatarattha (Trì quốc 
thiên vương), chúa tể loài Gandhabba, trị vì phương 
Đông, đến cùng với các tùy tùng, rồi vua Virùlha (Tăng 
trưởng thiên vương), chú tể loài Kumïbhanïdïa, trị vì 
phương Nam, và tùy tùng, vua Virùpakkha (Quảng 
mục thiên vương), chú tể loài Nàgà, trị vì phương Tây, 
cùng tùy tùng, rồi vua Kuvera (Đa văn thiên vương), 
chúa tể loài Yakkha, trị vì phương Bắc, cùng đến với 
tùy tùng. Đến lượt các thuộc hạ của bốn thiên vương 
này gồm Mayaø, Kutïenïdïu, Vetendu, Vitïu, Vitucca, 
Candana, Kaømasettha, Kinnughandu, Nighanïdïu, 
Panaøda, Opamanõnõa, Maøtali, Càn thát bà Cittasena, 
vua Nala, Janasabha, Panõcasikha, Timbaruø, Suri-
yavaccassà. Tiếp đến là các loài Nàgà từ Nàbhasa, 
Vesaøli, Tacchakaø, Kambala, Assataraø, Paøyaøgaø cùng 
đến với các quyến thuộc, các Nàgà và tùy tùng đến từ 
Yamuna, Dhatarattha và Eràvana. Rồi đến các loài 
chim trời thường làm kinh động Long cung như Citrà, 
Supannà (Kim xí điểu), các Asura ở giữa biển như 
Kaølakanõjaø, Daønaveghasaø, Sucitti, Vepacitti, Pahaøraø-
da, ác quỷ Namuci, các con của Bali. Các vị thần lửa, 
thần đất, thần nước, thần gió cũng đến với các thần 
Varuna, Soma, và Yasa. Rồi đến lượt các chư thiên 
Từ bi sanh (Mettà-karunïà-kàyikà àgu devà) và thiên 
chúng quyến thuộc. Tiếp theo là các thần Venhù, Sa-
hali, Asamà, Yamà, các thần măt trăng, mặt trời, các 
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thần mây, thần tinh tú, Vàsava và Sakka. Tiếp đến 
là các thiên thần Sahabhù, Aritthaka, Rojà, Varunà, 
Sahadhammaø, Accutaø, Anejakaø, Suøleyya, Ruciraø, 
Vàsavanesi. Rồi đến các vị như Samànà, Mahàsa-
maønaø, Manusaø, Maønusuttamaø, Khiddaø-paduøsikaø, 
Manopaduøsikaø, Harayaø, Lohitaø, Paøragaø, Mahaøpaøragaø. 
Xong đến lượt các vị Sukhà, Karumhà, Arunà, Veghana-
sà, Odaøtagayhaø, Vicakkhanaø, Sadaømattaø, Haøragajaø, 
Missakaø, Pajjunna. Chư vị Khemiyaø, Tusitaø, Yaømaø, 
Katïtïhakaø, Lambìtakaø, Laømasetïtïhaø, Jotinaømaø, AØsavaø, 
Nimmànarati, Paranimmità cũng đến chiêm ngưỡng và 
xưng tán Thế Tôn với những bài kệ. Kế đến là các vị 
Sanamïkumaøra Tissa, Paramattaø, Subrahmaø, Mahaøbrah-
mà. Sau cùng là Màra và các đạo quân của nó. 

21. Kinh Đế Thích sở vấn (Sakkapanõha Suttanta):

Bài kinh có phần mở đầu bằng một bài ca rất trữ 
tình và lãng mạn, rất giống các khúc tình ái trong 
các sử thi Ấn Độ hay các tình ca trong thần thoại Hy 
Lạp. Thiên chủ Sakka (Đế Thích) muốn đến yết kiến 
Thế Tôn đang an trú trong hang động Indasàla, trên 
ngọn núi Vediya (Tỳ Đà Sơn) nằm ở phía Đông thành 
Vương Xá, nhờ Càn thát bà Panõcasikha tìm cách báo 
tin cho Thế Tôn. Panõcasikha dùng đàn cầm hát lên 
một khúc nhạc trữ tình ca ngợi tình yêu và lòng khao 
khát tình yêu được đồng hóa với chân lý và lòng khát 
khao chứng nhập chân lý. “... Nàng là tình của ta, như 
Pháp với Ứng Cúng... Như người tu sung sướng, chứng 
Bồ đề tối thượng; kiều nữ, ta sung sướng, được nhập 
một với nàng.” Khúc nhạc vọng đến chỗ Thế Tôn và 
ngài hỏi Panõcasikha về nguồn gốc bài ca. Panõcasikha 
kể với đức Phật chàng từng yêu say đắm người con gái 
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của vua Càn thát bà tên là Bhaddà nhưng cô ấy lại 
để tâm yêu một người con trai khác. Quá thất vọng, 
Panõcasikha cầm đàn đến chỗ Bhaddà và hát lên khúc 
nhạc này, thiếu nữ nghe khúc nhạc liền đồng ý cho 
Panõcasikha một cuộc hẹn gặp mặt. Câu chuyện tình 
lãng mạn của Panõcasikha được kết thúc ở đây và được 
nhắc lại ở đoạn cuối bài kinh trong đó Sakka hứa giúp 
cho Panõcasikha được kết duyên với Bhaddà. 

Nội dung tiếp theo của bài kinh là cuộc hội kiến giữa 
Thiên chủ Sakka và Thế Tôn. Sakka vui mừng trình 
bày với Thế Tôn sự kiện nhờ hồng ân Phật pháp mà 
Thiên giới của ông được hưng thịnh, A tu la giới suy 
giảm. Rồi ông kể cho Thế Tôn câu chuyện về một tín 
nữ dòng họ Thích Ca nhờ lòng tin Tam bảo, chuyên 
trì giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm 
đàn ông nên sau khi chết được sanh lên cõi Tam thập 
tam thiên (Tàvatimïsa) làm con gái Thiên chủ Sakka 
với tên gọi Gopakà và sự kiện ba vị tỷ kheo tu phạm 
hạnh nhưng vì tham dục nên bị sanh vào Càn thát 
bà giới hạ đẳng phải đến hầu hạ Gopakà. Gopakà 
quở trách ba vị này không chuyên tâm thực hành lời 
Phật dạy nên phải chịu cảnh bất hạnh. Bị Gopakà 
quở trách, hai vị sanh tâm tàm quý và nỗ lực tu tập 
nên được sanh làm phụ tá cho Phạm thiên, vị thứ ba 
tiếp tục chịu bất hạnh vì không thoát khỏi tham dục. 
Câu chuyện tiếp tục với cuộc vấn đáp giữa Thiên chủ 
Sakka và Thế Tôn xoay quanh các vấn đề: 

- Nguyên nhân dây chuyền của đấu tranh, tranh 
chấp, thù hận: do tật đố xan tham nên tranh chấp, 
hận thù sanh khởi; do yêu ghét nên tật đố xan tham 
sanh khởi; do ham muốn (dục) nên yêu ghét sanh 
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khởi; do tầm cầu nên ham muốn sanh khởi; do điên 
đảo vọng tưởng (vô minh) nên tầm cầu sanh khởi. 

- Phương pháp diệt trừ các vọng tưởng hướng đến 
chấm dứt đấu tranh, tranh chấp, thù hận: thân cận 
các loại hỷ (somanassa), ưu (domanassa) và xả (up-
ekhà) khiến thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp 
giảm thiểu; tránh xa các loại hỷ, ưu và xả khiến bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp giảm thiểu. 

- Sống theo sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha 
(Pàtimokkhasamïvaràya patïipanno): thân cận các 
loại thân hành (kàya-samàcàra), khẩu hành (vacì-sa-
màcàra) và tầm (pariyesanà) khiến thiện pháp tăng 
trưởng, bất thiện pháp giảm thiểu; tránh xa các loại 
thân hành, khẩu hành và tầm khiến bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp giảm thiểu. 

- Thực hành sự hộ trì các căn (Indriya-samvaràya 
patïipanno): thân cận các loại sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp khiến thiện pháp tăng trưởng, bất thiện 
pháp giảm thiểu; tránh xa các loại sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp khiến bất thiện pháp tăng trưởng, thiện 
pháp giảm thiểu. 

- Tất cả Sa môn và Bà la môn không đồng một tư 
tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong 
cầu, không đồng một chí hướng bởi lý do thiên chấp và 
định kiến. Tất cả Sa môn và Bà la môn không đồng một 
cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm 
hạnh, không đồng một mục đích bởi lý do tham ái. Chỉ 
những Sa môn hay Bà la môn nào đã giải thoát tham ái, 
những người ấy mới đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, 
đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. 
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Bài kinh kết thúc với lời nhận xét của Thiên chủ 
Sakka về sự nguy hại của tham ái khiến con người phải 
luân hồi tái sanh, về sự kiện các Sa môn và Bà la môn  
ngoại đạo không có câu trả lời cho vấn đề diệt trừ tham 
ái nên đành nhờ Sakka giảng giải và họ trở thành đệ tử 
của Sakka, về sự an lạc nhờ nghe và thực hành chánh 
pháp mà Thiên chủ Sakka từng được hưởng so với hỷ 
lạc do đấu tranh hay chiến tranh mang lại. Thông tin 
cuối bài kinh cho hay Thiên chủ Sakka quá vui mừng 
hoan hỷ được hội kiến và nghe pháp với Thế Tôn nên 
hứa giúp Panõcasikha hoàn thành ước nguyện được lấy 
nàng Bhaddà làm vợ. Sakka và 80.000 chư thiên khác 
chứng được Pháp nhãn (Dhammacakkhu) sau cuộc hội 
kiến với Thế Tôn. 

22. Kinh Đại niệm xứ (Mahàsatipatïtïhàna Suttanta): 

Trong Kinh tạng Pàli, có hai bài kinh nói về chủ đề 
Niệm xứ hoàn toàn giống nhau về xuất xứ, nội dung 
và bố cục mà ta có thể xem là có cùng nguồn gốc: kinh 
Đại niệm xứ (Mahàsatipatïtïhàna Suttanta), Trường bộ 
và kinh Niệm xứ (Satipatïtïhàna Sutta), Trung bộ. Cả 
hai bài kinh đều do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các 
tỷ kheo tại đô thị Kammàssadhamma, xứ Kuru và đều 
nói về bốn cơ sở hay nền tảng thực hành phép quán 
niệm (tứ niệm xứ) gồm thân (kàya), thọ (vedanà), tâm 
(citta), pháp (dhamma), được đức Phật gọi là con đường 
duy nhất (ekàyana-magga) đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sinh, vượi khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Chỉ một khác biệt 
nhỏ là ở bài kinh Niệm xứ, Trung bộ, phần quán niệm 
về bốn sự thật được nêu rất tổng quát, trong khi ở bài 
kinh Đại niệm xứ, Trường bộ, bốn sự thật được định 
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nghĩa và giải thích rất chi tiết. Có lẽ do sự khác biệt 
nhỏ này mà mặc dù hoàn toàn giống nhau, hai bản 
kinh được sắp xếp vào hai tuyển tập khác nhau của 
Kinh tạng, một ở Trung bộ và một ở Trường bộ. Sự 
xuất hiện cùng lúc hai bài kinh hoàn toàn giống nhau 
ở hai tuyển tập khác nhau này chứng tỏ sự dụng ý 
của các nhà biên tập Kinh tạng Pàli trong việc thêm 
bớt một vài chi tiết của một bản kinh để đưa vào hai 
tuyển tập khác nhau. Việc làm này cũng cho thấy 
pháp môn Tứ niệm xứ rất được nhấn mạnh và đề cao 
trong Kinh tạng Pàli. Bốn cơ sở quán niệm gồm:  

I. Quán thân trên thân, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh 
giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời.

II. Quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tinh cần, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời.

III. Quán tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tinh cần, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời.

IV. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh cần, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời.

I. Quán thân trên thân (kàye kàyànupassanà):

Đề mục này bao gồm 6 phương pháp quán niệm sau đây:

1. Quán niệm hơi thở: Vị hành giả tìm nơi thanh 
vắng như khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống...ngồi kiết 
già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh 
giác quán niệm hơi thở vào ra:

- Thở vô dài, tuệ tri: “Tôi thở vô dài” ; thở ra dài, 
tuệ tri: “Tôi thở ra dài.”
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- Thở vô ngắn, tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn” ; thở ra 
ngắn, tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn.”

- “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô” ; “Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở ra.”

-“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô” ; “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra.”

Khi thực hành pháp quán niệm trên, vị hành giả 
cần tuệ tri hay biết rõ từng pháp quán niệm, tựa như 
người thợ quay, khi quay dài, biết rõ mình quay dài; 
hay khi quay ngắn, biết rõ mình quay ngắn. Vị hành 
giả thực hành như vậy thì được gọi là sống quán thân 
trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; 
hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán 
tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. “Có thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy với hy vọng hướng đến chánh trí và chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nhương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. 

2. Quán niệm các cử chỉ của thân: Vị hành giả 
khi đi, biết rõ: “Tôi đi”; hay khi đứng, biết rõ: “Tôi 
đứng”; hay khi ngồi, biết rõ: “Tôi ngồi”; hay khi nằm, 
biết rõ: “Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thế 
nào, vị ấy biết rõ như thế ấy. Đây gọi là sống quán 
thân trên nội thân...

3. Quán niệm các hành tướng của thân: Vị 
hành giả, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang 
làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; 
khi mang áo Tăng già lê (Sanghàti), mang y, bát, ăn, 
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uống, nhai, nếm, đại tiện, tiểu tiện, đi, đứng, nằm, 
ngồi, thức, ngủ, nói năng, im lặng, biết rõ việc mình 
đang làm. Đây gọi là sống quán thân trên nội thân...

4. Quán niệm các thân phần: Vị hành giả chánh 
niệm quán sát thân này gồm 32 vật bất tịnh – tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, não, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng 
ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước khớp xương, nước 
tiểu. Khi thực hành pháp quán niệm này, vị hành giả 
cần tuệ tri hay biết rõ từng thân phần của cơ thể, tựa 
như một người phân biệt rõ từng loại ngũ cốc được 
trộn lẫn với nhau đựng trong một chiếc túi. Đây gọi là 
sống quán thân trên nội thân...

5. Quán niệm vị trí các giới hay yếu tố (dhàtu) 
trên thân: Vị hành giả quán sát vị trí của địa, thủy, 
hỏa, phong, và sự sắp đặt của chúng trên thân. Vị ấy 
phân biệt rõ vị trí và sự sắp đặt của bốn yếu tố trong 
thân thể, tựa như người đồ tể thiện xảo phân biệt rõ 
từng phần thân thể con bò. Đây gọi là sống quán thân 
trên nội thân...

6. Quán niệm các gian đoạn của tử thi: Vị hành 
giả quán niệm về 9 giai đoạn phân hủy của thi thể, biết 
rõ tính chất, bản chất không thể khác của thân thể: 

(1). Thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một, hai, ba 
ngày, trương phồng lên, xanh đen lại, thối nát ra.

(2). Thi thể bị các loài quạ, diều hâu, chim kên, chó, 
giả can, côn trùng ăn.

(3). Thi thể với bộ xương còn liên kết với nhau, còn 
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dính thịt và máu, được các đường gân cột lại. 

(4). Thi thể với bộ xương còn liên kết, không còn dính 
thịt nhưng còn dính máu, được các đường gân cột lại. 

(5). Thi thể chỉ còn xương nằm rải rác chỗ này chỗ kia.

(6). Thi thể chỉ còn toàn xương trắng như vỏ ốc.

(7). Thi thể chỉ còn là một đống xương lâu hơn một năm.

(8). Thi thể chỉ còn là xương thối biến thành tro bụi. 

Vị hành giả thực hành quán niệm như vậy được gọi 
là sống quán thân trên nội thân....

II. Quán thọ trên các cảm thọ (vedanàsu vedan-
aønupassanaø):

Vị hành giả tập trung quán niệm và biết rõ về ba 
cảm thọ, lạc thọ (sukha-vedanà), khổ thọ (dukkha-
vedanà) và bất khổ bất lạc thọ (adukkha-m-asukha 
vedanà), về ba cảm thọ ấy thuộc vật chất hay không 
thuộc vật chất. Ví dụ khi cảm giác lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết rõ từng loại cảm thọ 
mình đang cảm nhận. Tương tự, khi cảm giác lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ liên hệ đến vật chất 
hay không liên hệ đến vật chất, vị ấy biết rõ từng loại 
cảm thọ mình đang cảm nhận. Vị hành giả thực hành 
như vậy thì được gọi là sống quán thọ trên các nội thọ; 
hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán 
thọ trên các nội thọ, ngoại thọ; hay sống quán tánh 
sanh khởi trên các thọ; hay sống quán tánh diệt tận 
trên các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt trên các 
thọ. “Có các thọ đây,” vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy với hy vọng hướng đến chánh trí và chánh niệm. 
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Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. 

III. Quán tâm trên tâm (citte cittànupassanà):

Vị hành giả tập trung quán niệm và biết rõ về 16 
loại tâm sau đây:

(1) tâm có tham, hay (2) tâm không có tham;

(3) tâm có sân, hay (4) tâm không có sân;

(5) tâm có si, hay (6) tâm không có si;

(7) tâm tập trung, hay (8) tâm tán loạn;

(9) tâm quảng đại, hay (10) tâm không quảng đại;

(11) tâm giới hạn, hay (12) tâm vô thượng;

(13) tâm có định, hay (14) tâm không có định;

(15) tâm giải thoát, hay (16) tâm không giải thoát.

Vị hành giả thực hành quán niệm và biết rõ về 16 
loại tâm như trên thì được gọi là sống quán tâm trên 
nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống 
quán tánh sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt 
tận trên tâm; hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. 
“Có tâm đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy 
vọng hướng đến chánh trí và chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 

IV. Quán pháp trên các pháp (Dhammesu dham-
maønupassanaø):

Phương pháp này bao gồm các pháp môn quán niệm 
sau đây:
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1. Quán niệm về 5 triền cái (panõca-nìvaranïà): Vị hành 
giả xem xét tâm mình, nếu có ái dục (kàmacchanda), biết 
rõ “nội tâm tôi có ái dục”; không có ái dục, biết rõ “nội 
tâm tôi không có ái dục”; đối với ái dục chưa sanh nay 
sanh khởi, hay ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, hay 
ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị ấy biết rõ như vậy. Vị ấy quán niệm theo cách như 
trên đối với 4 triền cái còn lại, tức sân hận (byàpàda/
patigha), hôn trầm thụy miên (thìnamiddha), trạo hối 
(uddhaccakukkucca), nghi (vicikicchà). Vị hành giả thực 
hành như vậy thì được gọi là sống quán pháp trên các 
nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. “Có các pháp đây,” vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí và chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. 

2. Quán niệm về 5 thủ uẩn (panõca-upàdànakkhandhà): 
Vị hành giả tập trung suy tư, biết rõ về 5 thủ uẩn, sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, sự tập khởi và đoạn diệt của chúng. Vị 
hành giả thực hành như vậy thì được gọi là sống quán pháp 
trên các nội pháp...không chấp trước một vật gì ở đời.

3. Quán niệm về sáu nội ngoại xứ (cha-ajjhattikaba-
hira-àyatanà): Vị hành giả biết rõ mắt (cakkhu) và các 
sắc (rùpa), biết rõ do duyên mắt và sắc, kiết sử (samïyo-
jana) sanh khởi; đối với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, hay kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, hay kiết 
sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị ấy biết rõ như vậy. Vị ấy biết rõ như trên đối với 
các nội và ngoại xứ còn lại, tức là, tai (sota) và tiếng 
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(sadda), mũi (ghàna) và hương (gandha), lưỡi (jivhà) 
và vị (rasa), thân (kàya) và cảm xúc (photïtïhabba), 
ý (mana) và các pháp (dhamma). Vị hành giả thực 
hành như vậy thì được gọi là sống quán pháp trên 
các nội pháp...không chấp trước một vật gì ở đời.

4. Quán niệm về bảy giác chi (Satta-sambojjhanïgà): 
Vị hành giả xem xét tâm mình, nếu có niệm giác chi 
(satisambojjhanïga), biết rõ ‘nội tâm tôi có niệm giác chi”; 
hay không có niệm giác chi, biết rõ “nội tâm tôi không có 
niệm giác chi”; đối với niệm giác chi chưa sanh nay sanh 
khởi, hay niệm giác chi đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy biết rõ như vậy. Vị ấy thực hành sự xem 
xét như cách trên đối với các giác chi còn lại, tức trạch 
pháp giác chi (dhammavicayasambojjhanaga), tinh tấn 
giác chi (viriyasambojjhanïga), hỷ giác chi (pìtisambo-
jjhanïga), khinh an giác chi (passaddhisambojjhanïga), 
định giác chi (samàdhisambojjhanïga), xả giác chi (up-
ekhàsambojjhanïga). Vị hành giả thực hành như vậy 
thì được gọi là sống quán pháp trên các nội pháp...
không chấp trước một vật gì ở đời.

5. Quán niệm về bốn sự thật (cattàri ariyasaccàni): Vị 
hành giả xem xét và biết như thật về khổ (dukkha), khổ 
tập (dukkhasamudaya), khổ diệt (dukkhanirodha) và con 
đường đưa đến khổ diệt (dukkhanirodhagàminì-magga). 
Thực hành như vậy được gọi là sống quán pháp trên các 
nội pháp...không chấp trước một vật gì ở đời.

Phần tiếp theo của bài kinh là phần định nghĩa và 
giải thích chi tiết về bốn sự thật hay Tứ đế:

(1) Khổ thánh đế: Sanh là khổ, già, (bệnh), chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, 
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tóm lại năm thủ uẩn là khổ. 

- Sanh (jàti): Sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, 
tái sanh của chúng sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự tựu 
thành các căn.

- Già (jarà): Sự niên lão, hủ hoại, trạng thái rụng răn, 
tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại.

- Chết (maranïa): Sự tạ thế, từ trần, thân hoại, sự 
diệt vong, sự chết, tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận 
diệt, sự vất bỏ tử thi.

- Sầu (soka): Sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự 
sầu, sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, nội khổ sầu của 
một người gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác.

- Bi (parideva): Sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự 
bi ai, bi thảm, than van, than khóc, bi thán, bi thống của 
một người gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác.

- Khổ (dukkha): Sự đau khổ về thân, sự không sảng 
khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không 
sảng khoái do thân cảm thọ. 

- Ưu (domanassa): Sự đau khổ về tâm, sự không 
sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự 
không sảng khoái do tâm cảm thọ của một người gặp 
phải tai nạn này hay tai nạn khác.

- Não (upàyàsa): Sự áo não, bi não, thất vọng, tuyệt 
vọng của một người gặp phải tai nạn này hay tai nạn 
khác, cảm thọ sự đau khổ này hay đau khổ khác. 

- Cầu không được là khổ: Sự mong cầu thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não không được như ý. 
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- Tóm lại năm thủ uẩn là khổ: Cái khổ hàm tàng 
trong sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành 
thủ uẩn, thức thủ uẩn. 

(2) Khổ tập thánh đế: Sự tham ái đưa đến tái 
sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này 
chỗ kia. Tham ái do duyên sanh, hiện hữu do sáu căn 
tiếp xúc với sáu trần. Khi sáu căn và sáu trần tiếp xúc 
với nhau thì gọi là xúc; do duyên xúc, thức sanh khởi, 
thọ sanh khởi, tưởng sanh khởi, tư sanh khởi, ái sanh 
khởi. Ái sanh khởi dẫn đến tầm (tìm kiếm) sanh khởi, 
tứ (bám chặt) sanh khởi. 

(3) Khổ diệt thánh đế: Sự diệt tận, không còn luyến 
tiếc, sự xả ly, buông bỏ, giải thoát, không nhiễm trước 
đối với ái (ấy). Sự phòng hộ các căn đối với các trần 
khiến thức đoạn diệt, thọ đoạn diệt, tưởng đoạn diệt, tư 
đoạn diệt, ái đoạn diệt, tầm đoạn diệt, tứ đoạn diệt. 

(4) Khổ diệt đạo thánh đế: Bát Chánh đạo 
(Ariya atïtïhangikamagga) – chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

- Chánh tri kiến (Sammà ditïtïhi): Tri kiến về khổ, 
khổ tập, khổ diệt, con đường đưa đến khổ diệt.

- Chánh tư duy (Sammà sanïkappa): Tư duy về ly 
dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại.

- Chánh ngữ (Sammà vàcà): Không nói láo, không nói 
hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm.

- Chánh nghiệp (Sammà kammanta): Không sát sanh, 
không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục.
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- Chánh mạng (Sammà àjìva): Từ bỏ các nghề nghiệp 
phi pháp, nuôi sống bằng nghề nghiệp hợp pháp. 

- Chánh tinh tấn (Sammà vàyàma): Sự quyết 
tâm, nỗ lực khiến cho các bất thiện pháp chưa 
sanh không sanh khởi, đã sanh được đoạn diệt; 
các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, đã sanh 
được tăng trưởng. 

- Chánh niệm (Sammà sati): Sống quán thân trên 
thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh cần, chánh 
niệm, tỉnh giác để diệt trừ tham ưu ở đời.

- Chánh định (Sammà samàdhi): Chứng và trú 
thiền thứ nhất, có tầm và tứ; chứng và trú thiền thứ 
hai, không tầm không tứ, nội tỉnh, nhất tâm; chứng 
và trú thiền thứ ba với xả niệm lạc trú; chứng và trú 
thiền thứ tư với xả niệm thanh tịnh. 

Bài kinh kết thức với lời tuyên bố của đức Phật 
rằng tùy theo ý chí và nỗ lực, vị nào thực hành bốn 
niệm xứ này trong thời gian 7 năm... 7 tháng... 
thậm chí trong bảy ngày có thể đạt được hai quả 
vị: chánh trí ngay trong hiện tại (ditïtïhadhamme 
anõnõa ø)(8) hay bất hoàn (anàgàmita),(9) nếu còn hữu dư 
y (upaødisesa).(10)  

8. Chỉ cho quả vị A la hán hay giải thoát khổ đau ngay trong đời này. 	
9. Thánh quả thứ hai trong quan niệm về bốn quả thánh của Phật giáo 

nguyên thủy. Người thành tựu quả vị này được tái sanh ở cõi Tịnh cư thiên (Sud-
dhavàsa) và tại đó nhập Niết bàn hay thành tựu giải thoát, không còn trở lại đời 
này nên được gọi là Bất lai (Anàgàmì). 	

10. Upàdisesa có nghĩa là nguồn liệu cho sự tái sanh hay nghiệp hữu, ở đây 
ngụ ý nghiệp sinh tử chưa hoàn toàn chấm dứt, còn sót lại ít nhiều nên chỉ có thể 
thành tựu quả Bất lai. 	



186 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

23. Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Suttanta): 

Kinh này mô tả cuộc đàm luận giữa Tôn giả Kumàra 
Kassapa, đệ tử của đức Phật và Tiểu vương Pàyàsi xứ 
Setavyà về đời sau. Chuyện xảy ra lúc Tôn giả Kumàra 
Kassapa cùng 500 tỷ kheo du hành trong nước Kosala 
(Câu Tát La), đi đến một đô thị tên là Setavyà (Tư Ba Ê) 
và trú trong rừng cây Simïsapà (Thi Xá Bà). Tiểu vương 
Pàyàsi xứ Setavyà, một thuộc hạ của vua Pasenadi 
nước Kosala, người chủ trương không có đời sau (n’atthi 
paro loko), không có các loài hóa sanh (n’atthi sattà opap-
àtikà), không có quả báo của các hành vi thiện ác (n’atthi su-
katïa-dukkatïaønamï kammaønamï phalamï vipaøko), nghe tin Toân 
giả Kumàra Kassapa và chúng tỷ kheo đã đến Setavyà liền 
cùng các Bà la môn và gia chủ xứ Setavyà đi đến rừng 
cây Simïsapà viếng thăm Tôn giả và trình bày quan 
điểm của mình. Kùmàra Kassapa dùng nhiều ví dụ 
bác bỏ quan điểm không có đời sau của Pàyàsi và 
cố thuyết phục Pàyàsi từ bỏ kiến chấp sai lầm của 
mình. Câu chuyện nêu nhiều quan điểm và lập luận 
cho thấy Pàyàsi theo đuổi đường lối hoài nghi của một 
số tư tưởng gia đương thời như Pùrana Kassapa, Makhai 
Gosàla, Pakudha Kaccàyana, rõ nét nhất là quan điểm 
không có đời sau (na-paralokavàda) hay lý thuyết đoạn 
diệt (ucchedavàda) của Ajita Kesakambali. Các luận 
chứng của Kumàra Kassapa cũng rất thuyết phục, cung 
cấp nhiều thông tin mới lạ như thế giới loài người hôi 
hám khiến chư thiên không đến gần, phải đứng cách 
xa một trăm do tuần, 100 năm tuổi thọ loài người 
bằng một ngày đêm ở cảnh giới Tam thập tam thiên 
(Tàvatimïsà). Thông tin cuối bài kinh cho hay Tiểu 
vương Pàyàsi hoàn toàn bị chinh phục ngay ở luận 
chứng đầu tiên của Tôn già Kumàra Kassapa, nhưng 
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vì muốn nghe các lập luận thông minh của Kassapa nên 
ông rán kéo dài câu chuyện bằng cách không chấp nhận 
các luận thuyết của Kassapa. Pàyàsi bày tỏ nỗi vui mừng 
được nghe Tôn giả Kumàra Kassapa thuyết giảng, xin 
quy y Tam bảo và mong muốn tổ chức một đại tế đàn. 
Kumàra Kassapa chỉ cho Pàyàsi cách thực hiện lễ tế 
đàn không sát sanh, cúng dường cho người đức độ và 
bố thí cho kẻ nghèo khó, lễ tế đàn tỏ rõ lối sống bát 
Thánh đạo và khuyến khích những người khác sống 
theo bát Thánh đạo. Pàyàsi nghe theo lời khuyên của 
Kumàra Kassapa tiến hành lễ tế đàn nhưng do không 
dốc tâm vào công việc nên sau khi chết chỉ được tái 
sanh vào cảnh giới Tứ Đại thiên vương. 





- CHƯƠNG VI -

KINH TẠNG PÀLI

Lược khảo 34 bài kinh Trường bộ (tiếp theo)
Phẩm Pàtïika (từ kinh số 24-34)

24. Kinh Ba Lê (Pàtïika Suttanta):

Bài kinh là sự giải thích của Thế Tôn cho du sĩ 
Bhaggava về sự kiện tỷ kheo Sunakkhatta thuộc bộ 
lạc Licchavì từ bỏ đời sống xuất gia, trở về đời sống 
thế tục. Câu chuyện xảy ra nhân lúc đức Phật ghé 
thăm du sĩ Bhaggava tại tinh xá của ông trong thời 
gian ngài đang thực hiện công cuộc du hóa tại Anupiya 
(A Dật Di), một thành thị của bộ lạc Malla. Lý do Suna-
kkhatta rời bỏ đời sống xuất gia được nói đến trong bài 
kinh liên quan đến quan điểm sai lầm của ông đối với mục 
đích xuất gia, bởi Sunakkhatta cho rằng đức Thế Tôn 
không giúp cho ông chứng được các pháp thượng nhân 
thần thông (uttari-manussadhammà iddhi), không giải 
thích cho ông về khởi nguyên thế giới (agganõnõa), những 
thứ mà đức Phật rất thận trọng và dè dặt khi đề cập, 



190 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

nếu không muốn nói là ngài hoàn toàn không muốn 
đụng đến. Đức Phật đưa ra các chứng cứ xác nhận sự 
kiện rằng ngài không hứa hẹn sẽ giảng dạy những 
vấn đề trên cho những ai xuất gia theo đuổi giáo pháp 
của ngài bởi theo ngài sự thành tựu thần thông hay hiểu 
biết về khởi nguyên thế giới không phải là mục tiêu của 
đời sống xuất gia, không đưa đến an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết bàn hay giải thoát khổ đau. Có lẽ vì lý do này 
mà Sunakkhatta rời bỏ đời sống xuất gia với lời tuyên bố 
về đức Phật: “Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, 
không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh” (Natthi 
samanïassa Gotamassa uttarimï manussadhammaø alamari-
yànõànïadassanaviseso), như được ghi lại trong Đại kinh Sư 
tử hống (Mahàsìhanàda Sutta), Trung bộ. 

Nhưng dù không được xem trọng, nội dung bài kinh 
cũng cho thấy đã nhiều lần Thế Tôn thị hiện năng 
lực thần thông của ngài cho Sunakkhatta thông qua 
sự kiện ngài tiên đoán vận mệnh của hai vị du sĩ lõa 
thể Korakkhatiya và Kandaramasuka, và sự kiện lõa 
thể Pàtïikaputta kiêu căng tự phụ muốn thi thố thần 
thông với ngài liền bị thất bại thảm hại, những việc 
làm mà M. Winternitz cho là sự thêm thắt về sau 
vào bản kinh.(1) Về quan niệm khởi nguyên thế giới, 
bài kinh có lối mô tả rất giống với kinh Phạm võng 
(Brahmajàla Suttanta) trong đó đức Phật xác nhận 
ngài biết rất rõ các quan điểm và giới hạn của chúng 
và còn biết nhiều hơn thế nữa nhưng ngài không chấp 
trước sở kiến ấy. Ngài thuật cho Bhaggava trường hợp 
một số các Sa môn và Bà la môn tin theo truyền thống 
cho rằng thế giới hoặc do đấng Tự tại (Issara) sanh 

1. M. Winternitz, History of Indian Literature, tập II, tr. 41.	
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hoặc do Phạm thiên (Brahmà) tạo ra, hoặc hiện hữu 
do bị nhiễm hoặc bởi dục lạc (khidïdïàpadùsika) hoặc 
do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí (manopadùsika) hay do 
vô nhân sanh (adhiccasamuppanna) nhưng họ không 
thể giải thích quan điểm của mình. Các vị này cầu xin 
đức Phật giảng giải và ngài chỉ cho họ nguyên nhân 
dẫn đến những quan điểm ấy:   

- Về nguyên nhân dẫn đến quan điểm thế giới do 
Issara hay Brahmà tạo ra: Đến một thời gian nào đó 
rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới 
này chuyển hoại, các loài hữu tình phần lớn sinh qua 
cõi Quang Âm thiên (Àbhassara). Các loài hữu tình 
này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu sáng, phi 
hành trên hư không và sống như vậy trong một thời 
gian dài. Rồi đến một gian đoạn nào đó rất lâu, thế 
giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển 
thành, Phạm thiên (Brahmàloka) được hiện ra nhưng 
trống không. Lúc bấy giờ một hữu tình thọ mạng đã 
tận, mạng chung ở Quang Âm thiên và sanh qua Phạm 
thiên. Vị ấy do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu sáng, 
phi hành trên hư không và sống như vậy trong một thời 
gian dài. Vị này sau khi sống lâu một mình như vậy 
nên tâm tư chán nản, khởi niệm mong muốn có các 
hữu tình khác cùng đến sống với mình. Bấy giờ một số 
hữu tình khác mạng chung ở Quang Âm thiên và sanh 
qua cõi Phạm thiên. Các chúng sanh này cũng do ý 
sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chói sáng, phi hành trên 
hư không và sống như vậy trong một thời gian dài. 
Vị hữu tình đầu tiên sanh qua Phạm thiên nghĩ rằng: 
“Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, 
Thượng đế, Sáng tạo chủ, Chúa tể mọi định mệnh, Tổ 
phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Vì do ta khởi niệm 
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mong muốn mà các chúng sanh này mới có mặt.” Còn 
các hữu tình đến sau cũng nghĩ rằng vị hữu tình đầu 
tiên ấy là Đại Phạm thiên...Sáng tạo chủ, vị ấy sáng 
tạo ra chúng ta. Vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy có 
tuổi thọ cao hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và có uy quyền 
nhiều hơn so với các hữu tình sanh sau. Sự kiện xảy ra 
là một trong số các hữu tình ấy mạng chung ở Phạm 
thiên và sanh ra ở đời này. Khi đến cõi đời này, vị ấy 
xuất gia tu tập thiền định; nhờ tu thiền vị ấy nhớ tới 
đời sống trước đây của mình nên cho rằng vị ấy là Đại 
Phạm thiên...Sáng tạo chủ, thường hằng, thường trú, 
không biến chuyển, sống như vậy mãi mãi; còn chúng 
ta, do vị ấy sanh ra, được tái sanh ở chỗ này, là vô 
thường, không kiên cố, chịu biến hoại.   

- Về nguyên nhân của quan điểm thế giới hiện hữu 
do bị nhiễm hoặc bởi dục lạc: Có hạng chư thiên gọi là 
Khidïdïàpadùsikà (bị nhiễm hoặc bởi dục lạc). Những vị 
này sống lâu ngày trong sự say mê hý tiếu dục lạc nên 
bị thất niệm. Do thất niệm, những vị chư thiên ấy mạng 
chung và sanh ra ở đời này. Khi đến cõi đời này, những 
vị ấy xuất gia tu thiền định; nhờ tu thiền định vị ấy nhớ 
tới đời sống trước kia của mình nên cho rằng những chư 
thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, không mê say hý 
tiếu dục lạc nên không thất niệm; do không thất niệm, 
những chư thiên ấy không bị mạng chung, sống thường 
hằng, thường trú mãi mãi; còn chúng ta do mê say hý 
tiếu dục lạc nên bị thất niệm, bị mạng chung tái sanh, 
chịu vô thường, biến diệt.

- Về nguyên nhân của quan điểm thế giới hiện hữu 
do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí: Có hạng chư thiên gọi 
là Manopadùsikà (bị nhiễm hoặc bởi tâm trí). Những 
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vị này sống lâu ngày trong sự nung nấu đố kỵ lẫn nhau 
nên trở thành oán ghét lẫn nhau. Do sống trong đố kỵ 
oán ghét nên thân tâm những vị ấy trở nên mệt mỏi. 
Rồi những vị ấy mạng chung và sanh ra ở đời này. Khi 
đến đời này, những vị ấy xuất gia tu thiền định; nhờ tu 
thiền, những vị ấy nhớ tới đời sống trước kia của mình 
nên cho rằng những chư thiên tâm trí không bị nhiễm 
hoặc bởi đố kỵ và ghanh ghét có được thân tâm không 
mệt mỏi; chúng không bị thác sanh, sống thường hằng, 
thường trú mãi mãi; còn chúng ta tâm trí bị nhiễm hoặc 
bởi đố kỵ và ghanh ghét nên thân tâm mệt mỏi và bị tái 
sanh, chịu sự vô thường, biến diệt.  

- Về quan điểm thế giới do vô nhân sanh: Có hạng 
chư thiên gọi là Vô tưởng hữu tình (Asanõnõa-sattà). 
Khi chư thiên ấy khởi lên một tưởng niệm nào thời 
chư thiên ấy sẽ mạng chung và thác sanh. Sự kiện xảy 
ra là một trong các chư thiên ấy mạng chung và thác 
sanh ở cõi đời này. Khi đến cõi đời này, vị ấy xuất gia 
tu thiền định nên đạt được tâm định. Do tâm nhập 
định, vị ấy nhớ đến sự kiện tưởng niệm phát sanh và 
tuyên bố: “Bản ngã và thế giới là vô nhân sanh, vì 
trước kia tôi không có, nay tôi có. Từ trạng thái không 
có, tôi trở thành loài hữu tình.”

Cuối bài kinh, đức Phật đính chính lại một nhận xét 
sai lầm xuất phát từ một số Sa môn và Bà la môn cho 
rằng ngài đã tuyên bố câu: “Khi một ai đạt đến thanh 
tịnh, giải thoát, bấy giờ vị ấy biết mọi thứ là bất tịnh.” 
Quan điểm của ngài là: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh, 
giải thoát, bấy giờ vị ấy biết mọi thứ là thanh tịnh.” 
(Yasmimï samaye subhamï vimokhamï upasampajja vi-
harati, subhamï t’eva tasmimï samaye sanõjaønaøtìti.) 
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25. Kinh Ưu Đàm Bà La Sư tử hống (Udumbari-
ka-Sìhanaøda Suttanta): 

Bài kinh là cuộc đàm luận giữa đức Phật và du sĩ 
Nigrodha về khổ hạnh (tapa), về sự cấu uế, thanh tịnh 
và sự tối thượng của pháp môn khổ hạnh. Sự viếng 
thăm hội chúng du sĩ của gia chủ Sandhàna (Tán Đà 
Na) tại ngôi vườn Nữ hoàng Udumbarikà ở Vương Xá 
là nhân duyên dẫn đến cuộc đàm luận giữa Thế Tôn 
và du sĩ Nigrodha. Học giả B. C. Law cho rằng bài 
kinh là sự mở rộng nội dung một đoạn văn (đoạn 23) 
trong bài kinh Mahàsìhanàda,(2) trong đó đức Phật 
thông báo với du sĩ lõa thể Kassapa rằng Phạm chí 
Nigrodha từng đến núi Linh Thứu để hỏi ngài về tối 
thắng khổ hạnh. Nhận định này không hoàn toàn 
chính xác bởi địa điểm hai cuộc gặp gỡ không giống 
nhau giữa hai bản kinh. Đoạn 23 trong bài kinh Ma-
hàsìhanàda bảo Nigrodha đến núi Linh Thứu để tham 
vấn đức Phật về tối thắng khổ hạnh, trong khi ở trong 
kinh này, cuộc đàm luận giữa đức Phật và Nigrodha 
diễn ra tại ngôi vườn Udumbarikà trong đó đức Phật 
chủ động đến chỗ Nigrodha. 

Các thông tin mô tả ở phần đầu bài kinh (và ở một 
vài bản kinh khác như kinh Potïtïhapada, Trường bộ; 
kinh Sandaka, Trung bộ) cho thấy sự khác biệt rất 
căn bản giữa hội chúng các du sĩ ngoại đạo và hội 
chúng tỷ kheo đệ tử đức Phật đương thời: thói quen ồn 
ào chuyên bàn thế sự của các hội chúng du sĩ và sự ưa 
mến an tịnh, chánh niệm tỉnh giác của các tỷ kheo đệ 
tử đức Phật trong mọi sinh hoạt cá nhân và tập thể. 

2. B. C. Law, A History of Paøli Literature, tập I, tr. 93. 	
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Cách thái khác biệt này nói rõ kết quả của đường lối 
giáo dục của đức Phật: tránh bàn thế sự, không ngồi 
lê đôi mách, tập trung thì giờ và năng lực cho sự hoàn 
thiện và giải thoát tự thân. Có thể nói rằng sức sống 
tâm linh và minh triết Phật giáo nằm ở chỗ này, tức 
là khuynh hướng giáo dục hướng nội của đức Phật 
được vận dụng và phát huy cao độ bởi mỗi cá nhân.  

Giống như Đại kinh Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda 
Suttanta), kinh này cho ta một số thông tin về các 
hình thái khổ hạnh được tuân thủ bởi các Sa môn và 
Bà la môn đương thời: “Sống lõa thể, sống phóng túng 
không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực 
không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận 
lời mời đi ăn, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn 
từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn 
bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang 
cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang 
giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ 
ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có 
ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống nước nấu 
rượu men. Vị ấy chỉ nhận ăn tại nhà hay chỉ nhận ăn 
một miếng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn 
bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống 
chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị này chỉ ăn cỏ 
lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn hột vải nivara, ăn da 
vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây 



196 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô 
lẫn với các khác vải khác, mặc vải tẩm liệm đã quăng 
đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải vỏ cây tititaka làm 
áo, mặc áo da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát 
tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc 
áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa 
bện lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ 
râu tóc, là người sống theo tập tục sống nhổ râu tóc, 
là người theo hạnh thường đứng, không ngồi, là người 
ngồi chỏ hỏ; sống theo hạnh ngồi chỏ hỏ một cách 
tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ 
nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, 
sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên 
hông, sống để bụi và nhớp che kín thân mình, sống và 
ngủ ngoài trời; theo hạnh bạ đâu nằm đó, sống ăn các 
uế vật; theo hạnh ăn các uế vật, sống không uống các 
nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một 
đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm.” 

Trong phần giải thích về sự cấu uế của người tu 
khổ hạnh, đức Phật nêu ra một số các biểu hiện tiêu 
cực cho thấy tâm lý bất ổn thường hay mắc phải bởi 
những người theo đuổi con đường cực đoan này: tâm tư 
thỏa mãn do siêng tu khổ hạnh, khen mình chê người, 
phóng dật, tự bằng lòng hay thỏa mãn do được cung 
kính danh vọng, khen mình chê người do được cung 
kính danh vọng, phóng dật do được cung kính danh 
vọng, sinh tâm phân biệt đối với các món ăn, khao 
khát được cung kính danh vọng, chê bai người khác, 
ghanh tỵ đối với người khác, trở thành người ngồi giữa 
công chúng, biểu lộ dáng vẻ khổ hạnh, làm bộ có vẻ bí 
mật, không chấp nhận phương pháp của người khác, 
hay tức giận và ôm lòng oán thù, thường hay giả dối, 
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lừa đảo, tật đố, hà tiện, giảo hoạt, ngụy trá, cứng cỏi, 
quá mạn, ác ý, tà kiến, tư tưởng cực đoan, chấp trước 
kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. 

Tuy nhiên, khi một người chấp trì các pháp khổ hạnh 
mà không rơi vào các tâm lý tiêu cực trên thì bấy giờ khổ 
hạnh của người ấy được xem là thanh tịnh. 

Bài kinh tiếp tục với sự nhận xét của đức Phật về 
giới hạn của các pháp khổ hạnh mà các Sa môn và Bà 
la môn đương thời đang nỗ lực theo đuổi – chúng chỉ 
mới là khổ hạnh bên ngoài, chưa đạt đến căn bản tối 
thượng – và sự giảng giải của ngài về con đường Giới, 
Định, Tuệ, được xem là các pháp khổ hạnh đạt đến 
căn bản và tối thượng, gồm các bước:

- Tu tập bốn pháp chế ngự: không sát sanh, không lấy 
của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói láo. 

- Lựa chọn nơi thích hợp để hành thiền.

- Tẩy trừ năm triền cái: tham, sân, hôn trầm thụy 
miên, trạo hối, nghi.

- Phát triển bốn tâm thái: từ, bi, hỷ, xả.

- Thành tựu túc mạng minh, thấy rõ các đời sống 
quá khứ của mình.

- Thành tựu thiên nhãn minh, thấy rõ kết quả tái 
sinh của chúng sinh do nghiệp lực. 

Nội dung Giới, Định, Tuệ được đề cập trong kinh 
này kết thúc với sự thành tựu thiên nhãn minh (dibba-
cakkhu/ yathaø-kammuøpaga-nõaønïa/ cutuøpapaøta-nõaønïa) 
mà không phải lậu tận minh (àsavakkhaya-nõànïa) như 
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ta thường thấy ở các bản kinh khác. Điều này hẳn là 
một thiếu sót cần được xem xét và bổ sung bởi tầm quan 
trọng của nội dung lời Phật dạy. Chúng ta hiểu rằng 
lậu tận minh đóng vai trò rất quan trọng trong tiến 
trình giải thoát của đạo Phật. Yếu tố này vừa nói rõ 
cơ sở giải thoát của một người theo đuổi lời Phật dạy 
(trí tuệ thấy rõ khổ đau (dukkha) và lậu hoặc (àsava), 
nguyên nhân, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự 
chấm dứt của chúng) vừa chứng minh sự khác biệt rất 
căn bản và tế nhị giữa giáo lý của ngài và các giáo 
lý khác. Ta cũng hiểu rằng trong đoạn kinh này đức 
Phật chú ý giới thiệu cho du sĩ Nigrodha về giáo lý 
Giới, Định, Tuệ của ngài được mệnh danh là các khổ 
hạnh đạt đến tối thượng và căn bản. Mà khi nói đến 
giáo lý giải thoát của đức Phật hay Giới, Định, Tuệ thì 
lậu tận minh là yếu tố không thể thiếu. Như vậy sự 
bỏ qua yếu tố lậu tận minh rất căn bản và quan trọng 
này trong bản kinh (trong nguyên bản tiếng Pàli và 
các bản dịch) chứng tỏ sự thiếu sót của các nhà biên 
tập Kinh tạng Pàli và một sự bổ sung yếu tố này vào 
bản kinh là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. 

Phần tiếp theo của bài kinh là sự xác chứng của đức 
Phật về một số đặc điểm của chư vị Thế Tôn, Chánh 
đẳng giác: Chư vị là những người ưa mến an tịnh, 
không thích ồn ào, những người đã giác ngộ và thuyết 
giảng con đường đưa đến giác ngộ, những người đã 
điều phục và thuyết pháp đưa đến điều phục, những 
người đã tịch tịnh và thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, 
những người đã đạt tịnh lạc và thuyết pháp đưa đến 
tịnh lạc, những người đã vượt qua bờ bên kia và thuyết 
pháp để vượt qua. 
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Cuối bài kinh, đức Phật đưa ra một lời tuyên bố rất 
nổi tiếng nêu rõ thái độ và mục đích thuyết pháp của 
ngài, được xem là tiếng rống sư tử (sìhanàda) của bậc 
Toàn giác giữa cuộc đời: 

“Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa 
đảo, chân trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp. 
Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ 
tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm 
hạnh và mục tiêu vô thượng của phạm hạnh, trong 
thời gian bảy năm, thậm chí chỉ trong bảy ngày... Này 
Nigrodha, ngươi có thể nghĩ rằng: ‘Sa môn Gotama 
nói vậy là muốn có đệ tử.’ Này Nigrodha, ngươi chớ 
có hiểu như vậy. Bổn sư ngươi là ai, hãy giữ nguyên 
vị Bổn sư ấy cho ngươi. Này Nigrodha, ngươi có thể 
nghĩ rằng: ‘Sa môn Gotama nói vậy là muốn chúng tôi 
từ bỏ kinh tụng của chúng tôi.’ Này Nigrodha, ngươi 
chớ có hiểu như vậy. Kinh tụng ngươi là gì, hãy giữ 
nguyên kinh tụng ấy cho ngươi. Này Nigrodha, ngươi 
có thể nghĩ rằng: ‘Sa môn Gotama nói như vậy là 
muốn chúng tôi từ bỏ nghề sống của chúng tôi.’ Này 
Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Nghề sống của ngươi 
là gì, hãy giữ nguyên nghề sống ấy cho ngươi. Này 
Nigrodha, ngươi có thể nghĩ rằng: ‘Sa môn Gotama 
nói vậy là muốn xác tín cho chúng tôi đối với các pháp 
bất thiện mà truyền thống Tổ sư chúng tôi đã xem là 
bất thiện.’ Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Những 
pháp bất thiện gì của ngươi và được xem là bất thiện do 
Tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này 
Nigrodha, ngươi có thể nghĩ rằng: ‘Sa môn Gotama nói 
vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những thiện pháp mà 
truyền thống Tổ sư chúng tôi đã xem là thiện pháp.’ 
Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Những thiện pháp 
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của ngươi và được xem là thiện pháp do Tổ sư truyền 
thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ. Này Nigrodha, 
Ta nói vậy không phải vì muốn có đệ tử; Ta nói vậy 
không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ kinh tụng; 
Ta nói vậy không phải vì muốn khiến các ngươi từ bỏ 
nghề sống; Ta nói vậy không phải vì muốn xác tín cho 
các ngươi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống 
Tổ sư đã xem là bất thiện; Ta nói vậy không phải vì 
muốn cho các ngươi từ bỏ những thiện pháp mà truyền 
thống Tổ sư đã xem là thiện pháp. Này Nigrodha, có 
những pháp bất thiện không được từ bỏ, làm cho cấu uế, 
đưa đến tái sanh, đem lại đau khổ, đưa lại quả khổ, đem 
lại già, bệnh, chết trong tương lai. Những pháp ấy, Ta 
thuyết giảng để diệt trừ chúng. Nếu các ngươi thực hành 
đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp cấu uế của ngươi 
được trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và 
các ngươi sẽ tự chứng biết, chứng ngộ, đạt đến an trú 
ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc, viên mãn.” 

26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống 
(Cakkavatti-Sìhanaøda Suttanta):

Bài kinh là một dự báo về hiện tượng suy giảm 
đạo đức của con người dẫn đến hiện tượng suy giảm 
tuổi thọ loài người, thông qua truyền thuyết về vị vua 
Chuyển luân Thánh vương Dalïhanemi và các hậu duệ 
của vị vua này và hiện tượng phục hồi nếp sống đạo 
đức dẫn đến hiện tượng tuổi thọ loài người được tăng 
trưởng, qua câu chuyện con người nhận ra lợi ích của 
nếp sống đạo đức và nỗ lực theo đuổi. Bài kinh cũng 
dự báo việc đức Phật Di Lặc (Metteyya) sẽ xuất hiện 
ở đời vào lúc tuổi thọ loài người lên đến 80.000 năm. 
Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ kheo 
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khi ngài đang trú tại Matulà (Ma Du La) thuộc vương 
quốc Magadha (Ma Kiệt Đà). 

Phần lớn nội dung của bài kinh tập trung vào việc 
mô tả cuộc đời và sự nghiệp trị quốc của vị vua Chuyển 
luân Thánh vương Dalïhanemi và các vị vua kế nhiệm 
vua Dalïhanemi, nhưng ý chính của bài kinh có lẽ nằm 
ở phần đầu và phần cuối bài kinh trong đó đức Phật 
khuyên các tỷ kheo phải nỗ lực thực hành pháp môn 
Tứ niệm xứ, được mệnh danh là tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không 
nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, 
dùng chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa 
một gì khác. Sự thực hành Tứ niệm xứ của các tỷ kheo 
ở đây cũng đồng nghĩa với việc duy trì truyền thống 
Chánh pháp của chư Phật, khiến cho Chánh pháp ấy 
được tăng thịnh, không suy giảm, được tồn tại lâu dài để 
làm lợi ích cho nhiều người. Chủ ý của đức Phật ở trong 
bài kinh này rất giống với chủ ý của ngài ở trong bài 
kinh Makhàdeva, Trung bộ, trong đó ngài cũng kể câu 
chuyện về vua Makhàdeva đã thiết lập được một truyền 
thống trị quốc tốt đẹp nhưng đã bị con cháu các đời sau 
từ bỏ để nhắc nhở tỷ kheo Ànanda phải nỗ lực duy trì 
truyền thống bát Thánh đạo do ngài thiết lập, chớ để 
cho truyền thống ấy bị mai một. Trong bài kinh này, câu 
chuyện về vua Chuyển luân Thánh vương Dalïhanemi 
dùng Chánh pháp trị nước khiến đạo đức con người gia 
tăng dẫn đến tuổi thọ loài người được gia tăng và sự kiện 
các hậu duệ của vị vua này lần lần bỏ quên truyền thống 
trị quốc tốt đẹp ấy khiến đạo đức con người bị suy giảm 
dẫn đến tuổi thọ suy giảm có thể xem là một minh họa 
hay làm sáng tỏ ý nghĩa lời khuyên của đức Phật về việc 
duy trì truyền thống Chánh pháp. 
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Vua Dalïhanemi là vị Chuyển luân Thánh vương, 
có đầy đủ bảy món báu giúp cho nhà vua có đủ nghị 
lực và sáng suốt trong việc thu phục các thù địch và 
cai trị vương quốc rộng lớn. Nhà vua sống thực hành 
Chánh pháp, dùng Chánh pháp để hàng phục các nước 
chư hầu và trị quốc. Vua là người theo Thánh vương 
Chánh pháp (Ariyamï cakkavatti-vattamï), y cứ vào 
Chánh pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, tôn 
trọng pháp, lấy Chánh pháp làm pháp tràng, pháp 
kỳ, xem Chánh pháp là thầy dẫn đường, dùng Chánh 
pháp bảo vệ cho thứ dân, cho quân đội, cho Sát đế lỵ, 
cho thần dân, cho Bà la môn, cho gia chủ, cho thị dân, 
thôn dân, cho các Sa môn và Bà la môn, cho các loài 
thú và loài chim. Nhà vua sống đúng với Chánh pháp, 
không làm điều phi pháp, luôn giúp đỡ và tạo công 
ăn việc làm thích hợp cho dân, giáo dục và khuyến 
khích thần dân làm điều thiện, ngăn chận dân chúng 
làm điều ác. Không sát sanh, không lấy của không 
cho, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, 
không uống rượu và tri túc là nếp sống của mọi người 
dân trong vương quốc vua Dalïhanemi. Do cai trị theo 
Thánh vương Chánh pháp, vương quốc vua Dalïhanemi 
được hưng thịnh, quần chúng an cư lạc nghiệp, tuổi 
thọ loài người thời ấy đạt đến con số rất lớn. Truyền 
thống này được duy trì một thời gian dài bởi một số 
vị vua kế nhiệm vua Dalïhanemi. Nhưng một thời gian 
sau, truyền thống này bắt đầu bị mai một bởi vị vua 
kế nhiệm không theo đúng Thánh vương Chánh pháp, 
trị nước nước theo ý riêng của mình dẫn đến tình trạng 
nghèo đói lan rộng. Do nghèo đói (dalïiddiyamï) phát triển 
nên trộm cắp (adinnàdanamï) phát triển; do trộm cắp phát 
triển nên đao kiếm (satthamï) phát triển; do đao kiếm 
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phát triển nên sát sanh (pànïàtipàto) phát triển; do 
sát sanh phát triển nên nói láo (musàvàdo) phát 
triển; do nói láo phát triển nên nói hai lưỡi (pisunà 
vàcà) phát triển; do nói hai lưỡi phát triển nên tuổi 
thọ (àyu) và sắc đẹp (vanïnïo) loài người bị suy giảm 
đáng kể. Những người sống vào thời ấy có tuổi thọ 
80.000 năm nhưng đến đời con của họ tuổi thọ chỉ còn 
lại 40.000 năm. Cứ thế tuổi thọ loài người tiếp tục suy 
giảm tỷ lệ thuận với tình trạng suy giảm đạo đức. Khi 
tuổi thọ loài người tụt giảm đến 10.000 năm, bấy giờ 
hiện tượng tà dâm (kàmesu micchàcàro) nảy sinh và 
phát triển. Khi tuổi thọ loài người xuống đến 5.000 
năm, ác khẩu (pharusà vàcà) và ỷ ngữ (samphappa-làpo) 
phát triển mạnh. Khi tuổi thọ loài người tụt xuống 2.500 
năm, tham dục (abhijjhà) và sân hận (vyàpàdo) đi đến 
tăng trưởng. Khi tuổi thọ loài người còn lại 1.000 năm, 
tà kiến (micchà-ditïtïhi) xuất hiện và chi phối mạnh mẽ. 
Khi tuổi thọ loài người còn 500 năm, phi pháp dục 
(adhamma-ràgo), phi lý tham (visama-lobho) và tà 
kiến (micchà-dhammo) là các pháp lớn mạnh. Khi tuổi 
thọ loài người xuống còn 250 năm, con người thường tỏ ra bất 
hiếu đối với cha mẹ, bất kính đối với các Sa môn và Bà la 
môn, thiếu lễ độ đối với người đứng đầu trong gia đình. 
Vì bất hiếu đối với cha mẹ, bất kính đối với các Sa môn 
và Bà la môn, thiếu lễ độ đối với người đứng đầu trong 
gia đình nên tuổi thọ loài người thời ấy chỉ còn 250 năm 
và đến đời con thì tụt giảm xuống còn 100 năm. 

Như vậy, do không theo đúng Thánh vương Chánh 
pháp, các vị vua kế nhiệm vua Dalïhanemi tỏ ra yếu 
kém trong việc trị quốc khiến đạo đức con người bị 
suy giảm dẫn đến tuổi thọ loài người lần lượt bị suy 
giảm. Bài kinh tiếp tục đưa ra một dự báo cho thấy 
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đến một thời nào đó tuổi thọ loài người chỉ còn 10 
năm và bấy giờ thế giới loài người có những biểu hiện 
rất đáng kinh ngạc: con gái năm tuổi sẽ lấy chồng, 
10 thiện nghiệp hoàn toàn biến mất và thay vào đó 
10 bất thiện nghiệp chi phối toàn bộ cuộc sống, chữ 
thiện hoàn toàn biến mất trên cuộc đời, bất hiếu, bất 
kính, thiếu lễ độ được tán dương và đánh giá cao, loài 
người rơi vào thông dâm như dê già, con người đối với 
nhau hại tâm rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, 
ác ý rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Vào thời 
kỳ này, một trận chiến xảy ra trong thời gian bảy 
ngày và loài người rơi vào tàn sát lẫn nhau, chém giết 
nhau, xem nhau như kẻ thù, đối xử với nhau như loài 
thú. Sự kiện xảy ra là trong số chúng sanh ấy, có một 
số không muốn sát hại lẫn nhau, chúng bồng bế nhau 
vào rừng để tránh họa gươm đao. Sau bảy ngày, chúng 
từ rừng quay về, sung sướng trông thấy nhau còn sống 
sót, tự an ủi màø nói với nhau rằng chúng ta đã tàn sát 
lẫn nhau, đã làm điều bất thiện, nay chúng ta chớ có 
làm điều bất thiện nữa mà hãy làm thiện. Và chúng từ 
bỏ sát sanh, không đan tâm sát hại nhau nữa. Chúng 
bắt đầu cuộc sống từ hòa, từ bỏ gươm đao, tránh xa 
sát sanh. Do thiện hạnh này, tuổi thọ của chúng chỉ 
có 10 năm nhưng đến đời con của chúng tuổi thọ loài 
người tăng lên 20 năm. Các thế hệ con cháu tiếp theo 
của chúng, được giáo dục điều lành và được củng cố bởi 
kết quả thiện hạnh, tiếp tục nếp sống làm lành, tuân 
giữ 10 điều thiện, sống hiếu kính cha mẹ, tôn trọng 
các Sa môn và Bà la môn, lễ phép đối với người đứng 
đầu trong gia đình. Do nhân thiện hạnh này, tuổi thọ 
loài người tiếp tục tăng trưởng dần lên cho đến 80.000 
năm. Bài kinh tiếp tục mô tả một số đặc điểm của thế 
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giới loài người khi tuổi thọ con người lên tới 80.000 
năm, chẳng hạn, con gái đến 500 tuổi mới lập gia 
đình, dân số thế giới rất lớn, quốc gia Jambudìpa (Ấn 
Độ) sẽ có 84.000 thành phố trong đó Ketumatì là kinh 
đô, đức vua trị vị sẽ là vị Chuyển luân Thánh vương 
tên Sankha, đặc biệt vào thời kỳ này, đức Phật Di Lặc 
(Metteyya) sẽ ra đời và thuyết giảng Chánh pháp. 

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganõnõa Suttanta): 

Bài kinh là một giả thuyết Phật giáo về sự xuất hiện 
của con người trên hành tinh và bước đầu sự hình thành 
nên các chủng tánh hay giai cấp của loài người, có thể 
xem là một nỗ lực về sau của các nhà tôn giáo trong việc 
mô tả khởi nguyên của thế giới và xã hội loài người. Bài 
kinh gắn đức Phật là tác giả của sự giải thích về khởi 
nguyên thế giới, nhưng xem ra điều này hoàn toàn trái 
với thái độ dè dặt của ngài khi đề cập vấn đề này. Kinh 
Pàtïika cho thấy đức Phật không muốn giảng giải cho 
Sunakkhatta về khởi nguyên thế giới (agganõnõa), điều 
mà Sunakkhatta đã viện dẫn trong bài kinh như là một 
trong các lý do khiến ông từ bỏ đời sống xuất gia. Có lẽ 
vì lý do này mà cả M. Winternitz và G. C. Pande đều cho 
rằng bản kinh là sự nỗ lực của một giai đoạn về sau.(3) 
B. C. Law bảo bài kinh luận về sự tiến hóa của thế giới, 
con người và xã hội nhưng cách luận giải này dường như 
không thỏa mãn trước các quan điểm khoa học hiện đại 
về vấn đề này.(4)  

Nhân duyên ra đời của bài kinh là sự kiện hai thanh 
niên dòng dõi Bà la môn, Vàsetïtïha và Bhàradvàja, muốn 

3. G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism, tr. 111. 	
4. B. C. Law, A History of Paøli Literature, taäp I, tr. 111. 	
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trở thành tỷ kheo dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn, bị các 
vị Bà la môn chỉ trích là đã từ bỏ giai cấp tối thượng (Bà 
la môn) để cúi mình trước một giai cấp hạ tiện (sa môn, 
đệ tử của đức Phật). Đức Phật dẫn một số trường hợp 
chứng minh cho thanh niên Vàsetïtïha thấy quan điểm 
của các Bà la môn là sai lầm khi tự cho mình là giai 
cấp tối thượng, còn các giai cấp khác là hạ liệt. Lập 
trường của ngài nêu rõ rằng không phải sinh ra trong 
một dòng họ hay giai cấp nào đó thì con người được 
xem là cao cả hay hạ liệt mà chính hành động thiện 
hay ác của người ấy mới nói rõ anh ta là cao quý hay 
hạ liệt. Trong kinh này, các lập luận của đức Phật về 
các hành vi thiện ác được tìm thấy trong bốn giai cấp, 
Sát đế lỵ, Bà la môn, Phệ xá, Thủ đà, rất giống các 
lập luận ngài nêu ra cho Assalàyana ở trong bài kinh 
Assalàyana, Trung bộ. Bởi cả bốn giai cấp đều có thể làm 
ác và làm thiện, và thực sự đã là như vậy, nên không 
thể bảo chỉ giai cấp Bà la môn là tối thượng, các giai cấp 
khác là hạ liệt. Tiếp theo, đức Phật nhấn mạnh vai 
trò giới đức và trí tuệ siêu việt giai cấp và chứng minh 
bằng sự kiện rằng vua Pasenadi nước Kolasa rất tôn 
kính ngài, mặc dù ngài xuất thân từ dòng họ Sàkyà, 
một bộ tộc chư hầu của nhà vua. Luận chứng này của 
ngài ở trong bài kinh cung cấp một vài thông tin quan 
trọng về phương diện lịch sử. Một mặt nó củng cố 
thêm sự kiện rằng vua Pasenadi rất mến mộ Phật 
giáo mà nhiều nơi khác trong Kinh tạng Pàli đã đề 
cập, đặc biệt trong bài kinh Dhammacetiya, Trung bộ, 
và mặt khác xác nhận rõ sự kiện rằng Sàkyà bấy giờ 
là một chư hầu của quốc vương Pasenadi nước Kosala mà 
trong bài kinh Xuất gia thuộc Kinh tập (Suttanipàta), 
Tiểu bộ, đức Phật đã ít nhiều nói đến. 
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Giả thuyết về khởi nguyên thế giới và bình minh 
của lịch sử loài người được mô tả trong bài kinh ít 
nhiều nhuốm màu huyền thoại và giới hạn trong các 
khái niệm và quan điểm phát xuất từ nền văn minh 
Aryan Ấn Độ. Giả thuyết này bảo chúng ta rằng đến 
một giai đoạn nào đó thế giới này bị biến hoại, lúc 
ấy phần lớn loài hữu tình tái sanh qua cõi Àbhassara 
(Quang Âm thiên). Rồi một thời gian rất lâu sau đó, 
thế giới lại hình thành và bấy giờ một số lớn chúng 
sanh từ Àbhassara lại sanh vào cõi đời này. Lúc này 
thế giới chỉ  toàn là nước đem sẩm, không có mặt 
trăng mặt trời, không có các vì sao, không có ngày 
và đêm, không có tháng và năm, không có đàn bà 
và đàn ông. Các chúng sanh từ Quang Âm thiên đến 
thế giới này tự nuôi sống bằng hỷ (pìty), thân mình 
tự chiếu sáng, bay lượn trên hư không. Rồi một thời 
gian sau, đất hiện ra, có màu sắc, có vị ngọt; một số 
chúng sanh có lòng tham dùng đất ấy để ăn và do vậy 
ánh sáng của chúng biến mất, bấy giờ mặt trăng mặt 
trời, ngày và đêm, tháng và năm xuất hiện. Các hữu 
tình lấy đất làm thức ăn nên một thời gian lâu sau 
đó thân mình của chúng trở nên cứng rắn và sắc đẹp 
trở nên sai biệt. Rồi đến một thời gian, một loại nấm 
đất hiện ra và trở thành thức ăn của chúng sanh, đến 
lượt cỏ và cây leo xuất hiện, rồi đến lúa xuất hiện. Khi 
lúa xuất hiện và trở thành món ăn của chúng sanh, 
bấy giờ giới tính xuất hiện, tình dục xuất hiện, sinh 
nở xuất hiện. Thời điểm lúa xuất hiện cũng là lúc con 
người bắt đầu chuyển sang một giai đoạn phát triển 
mới: tích trữ lương thực, phân đất lao động. Lao động 
phát triển, lương thực phát triển dẫn đến hiện tượng 
trộm cắp sản phẩm lao động của người khác và dẫn 
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đến thưa kiện và phân xử. Những người thưa kiện là 
những người chủ ruộng vườn, được gọi là Mahà-sammato 
hay còn gọi là Khattiyà (Sát đế lỵ). Người được chọn ra 
để phân xử là người đứng đắn, có công tâm, gọi là ràja 
(vua). Như vậy, giai cấp bắt đầu xuất hiện. Lại nữa, 
trong số những con người thời ấy có một số người thấy 
rõ các hành vi bất thiện của con người như trộm cắp, 
nói láo... dẫn đến thưa kiện, phân xử, khiển trách, 
hình phạt nên quyết tâm từ bỏ chúng và họ được gọi 
là Bràhmanïà (Bà la môn). Những người này lâp lên 
những chòi lá trong rừng để tu thiền, không tham gia 
thế sự, nuôi sống bằng khất thực. Rồi một số Bà la 
môn ấy không thể tu thiền trong các chòi lá ở trong 
rừng, bỏ xuống các làng mạc và thị trấn để làm sách 
và họ được xem là tác giả hay những người viết lại các 
tập Vệ đà. Những người khác trong cộng đồng theo 
đuổi nhiều ngành nghề khác nhau và họ được gọi là 
Vessà (Phệ xá). Thời đó những ai sống bằng nghề 
săn bắn được xem là hèn mọn và được gọi là Suddà 
(Thủ đà). Một thời gian sau, có người Khattiyà xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, rồi người 
Bràhmanïà, rồi Vessà rồi Suddà xuất gia, từ bỏ gia 
đình sống không gia đình. Danh từ Samanïa (Sa môn) 
dùng để chỉ những người xuất gia ra đời từ đó. Bài 
kinh kết thúc với lời xác nhận của đức Phật về khả 
năng giống nhau của bốn giai cấp trong khi theo 
đuổi nếp sống xuất gia. Tất cả họ đều có khả năng 
diệt trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại và người 
nào trong số đó là bậc A la hán, đã dứt sạch lậu 
hoặc, đã diệt trừ kiết sử, tu hành thành mãn, được 
chánh trí, giải thoát, vị ấy được xem là tối thượng 
trong tất cả giai cấp. 
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28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya Suttanta):

Bài kinh là sự mở rộng của một trích đoạn trong kinh 
Mahàparinibbàna, đề cập sự kiện Tôn giả Xá Lợi Phất 
(Sàriputta) đến yết kiến Thế Tôn tại Nàlïandà và trình bày 
với ngài về pháp truyền thống (dhammanvayo) hay truyền 
thống tu chứng của chư Phật. Trong tác phẩm Lịch sử văn 
minh Ấn Độ, sử gia Will Durant dẫn lời của Tôn giả Sàriputta 
trong bài kinh và đưa ra nhận xét rằng vào khoảng cuối 
đời của ngài (đức Phật), tín đồ đã bắt đầu tôn ngài là thần, 
mặc dầu ngài luôn luôn nhắc họ phải tự suy nghĩ lấy, đừng 
tin hẳn những lời ngài dạy.(5) Nhận xét này phản ánh lối 
suy luận một chiều của nhà học giả. Kỳ thực lời thưa 
trình của Tôn giả Xá Lợi Phất trong bài kinh không 
hoàn toàn là một lời tôn vinh hay đề cao bậc đạo sư của 
mình mà xác nhận một truyền thống Chánh pháp theo 
đó bất cứ bậc Chánh đẳng giác nào cũng trải qua: “Bạch 
Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến độ con nghĩ rằng ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có 
một vị Sa môn hay một vị Bà la môn nào khác có thể vĩ 
đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
giác ngộ.” Vì sao? “Bạch Thế Tôn, tất cả những vị A la 
hán, Chánh đẳng giác trong quá khứ, tất cả những vị A 
la hán, Chánh đẳng giác trong tương lai, tất cả những 
vị Thế Tôn ấy đã diệt trừ năm triền cái (tham, sân, hôn 
trầm thụy miên, trạo hối, nghi), đã khéo an trú tâm 
vào bốn niệm xứ, đã tu tập bảy giác chi, đã chứng ngộ 
Vô thượng Chánh đẳng giác. Và nay Thế Tôn, bậc A la 
hán, Chánh đẳng giác đã diệt trừ năm triền cái, đã khéo 
an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã tu tập bảy giác chi, đã 
chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.” 

5. Nguyễn Hiến Lê, Lịch sử Văn minh Ấn Độ, tr. 89. 	
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Phần tiếp theo của bài kinh là sự tán thán của Tôn giả 
Xá Lợi Phất về các giáo pháp mà Thế Tôn đã khéo thuyết:

- Thế Tôn thuyết pháp tuần tự từ thấp lên cao, từ đơn 
giản đến thâm sâu, hắc bạch đều được phân tích rõ ràng. 

- Thế Tôn thuyết về các thiện pháp một cách rốt 
ráo, gồm bốn Niệm xứ, bốn Chánh cần, bốn Như ý túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy Giác chi, tám Thánh đạo.

- Thế Tôn thuyết về 12 xứ, tức mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. 

- Thế Tôn thuyết về nhập thai với bốn trường hợp: 
(1) Có người không biết mình nhập vào bụng mẹ, 
không biết mình trú trong bụng mẹ và không biết 
mình ra khỏi bụng mẹ. (2) Có người biết mình nhập 
vào bụng mẹ, nhưng không biết mình trú trong bụng 
mẹ và không biết mình ra khỏi bụng mẹ. (3) Có người 
biết mình nhập vào bụng mẹ, biết mình trú trong 
bụng mẹ, nhưng không biết mình ra khỏi bụng mẹ. (4) 
Có người biết mình nhập vào bụng mẹ, biết mình trú 
trong bụng mẹ, biết mình ra khỏi bụng mẹ. 

- Thế Tôn thuyết về các sai khác trong sự biểu lộ 
tư tưởng (àdesana-vidhà): (1) Có hạng biểu lộ tư tưởng 
của mình bằng hình tướng. (2) Có hạng biểu lộ tư 
tưởng của mình sau khi nghe tiếng người, phi nhân hay 
chư Thiên. (3) Có hạng biểu lộ tư tưởng của mình sau khi 
suy tầm, tư duy. (4) Có hạng biểu lộ tư tưởng của mình 
sau khi chứng thiền thứ hai, không tầm không tứ. 

- Thế Tôn thuyết về bốn loại kiến định (dassana-
samàpatti): (1) Trường hợp người nhập định quán lấy 
32 vật bất tịnh trên thân làm đối tượng. (2) Trường 
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hợp người nhận định quán lấy 32 vật bất tịnh và bộ 
xương người còn liên kết với nhau, còn dính thịt và 
máu làm đối tượng. (3) Trường hợp người nhập định 
quán lấy dòng tâm thức trôi chảy không ngừng của 
con người làm đối tượng an trú đời này và đời sau. (4) 
Trường hợp người nhập định quán lấy dòng tâm thức 
trôi chảy của con người làm đối tượng nhưng không an 
trú đời này và đời sau. 

- Thế Tôn thuyết về bảy hạng người: (1) Câu phần 
giải thoát (ubhato-bhàga-vimutto), (2) tuệ giải thoát 
(panõnõà-vimutto), (3) thân chứng (kàya-sakkhi), (4) 
kiến đáo (ditïtïhi-patto), (5) tín giải thoát (saddhà-
vimutto), (6) tùy pháp hành (dhammànusàrì), (7) 
tùy tín hành (saddhànusàrì).  

- Thế Tôn thuyết về bảy giác chi tinh cần: Niệm, 
trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả.

- Thế Tôn thuyết về đạo hành hay sự tiến bộ trong 
tu hành (patïipàda): Hành trì khổ chứng ngộ chậm, 
hành trì khổ chứng ngộ mau, hành trì lạc chứng ngộ 
chậm, hành trì lạc chứng ngộ mau. 

- Thế Tôn thuyết về chánh hạnh trong ngôn ngữ: 
Không nói láo, không dùng lời vu khống, ác khẩu, ly 
gian nhưng nói lời từ hòa, sáng suốt, đáng được gìn 
giữ và nói đúng thời. 

- Thế Tôn thuyết về giới hạnh của con người: Chân 
thật, thành tín, không dối trá, không lừa gạt, không 
gợi ý, không chiêm tướng, không lấy lợi cầu lợi, hộ trì 
các căn, ăn uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn 
cảnh giác, không chán nản, tinh cần, trầm tư, chánh 



212 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

niệm, ngôn từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, biết 
điều, không tham dục, tỉnh giác, cẩn trọng. 

- Thế Tôn thuyết về các sai khác trong sự giảng dạy 
(anusàsana-vidhà): (1) Theo sự giảng dạy và hành trì 
như vậy, người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, chứng quả 
Dự lưu (Sotàpanna), không còn bị đọa lạc, quyết chắc 
sẽ được giác ngộ. (2) Theo sự giảng dạy và hành trì 
như vậy, người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm muội 
lược tham, sân, si, chứng quả Nhất lai (Sakadàgàmì), 
phải sanh lại đời này một lần nữa trước khi diệt tận 
khổ đau. (3) Theo sự giảng dạy và hành trì như vậy, 
người này sẽ diệt trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ được 
hóa sanh tại cảnh giới (Tịnh cư thiên) ấy và sẽ nhập 
Niết bàn, không còn trở lại đời này. (4) Theo sự giảng 
dạy và hành trì như vậy, người này sẽ diệt trừ các lậu 
hoặc, tự mình giác tri, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, vô lậu tâm giải thoát (ceto-vimutti) và tuệ 
giải thoát (panõnõà-vimutti). 

- Thế Tôn thuyết về giải thoát trí của người khác (vimut-
ti-nõànïa): Thế tôn nhờ chánh tư duy biết rõ một người nào 
đó chứng quả Dự lưu (Sotàpanna), Nhất lai (Sakadàgàmì), 
Bất lai (Anàgàmì) hay A la hán (Arahanta). 

- Thế Tôn thuyết về thường trú luận (sassatavàda): 
(1) Có người nhờ tu định nên nhớ được các đời sống 
quá khứ, từ một cho đến 100.000 đời với các nét đại 
cương và chi tiết rồi cho rằng bản ngã và thế giới là 
thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ 
đá, còn các loài hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, 
chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. (2) Có 
người nhờ tu định nên nhớ được các đời sống quá khứ, 
từ một thành kiếp hoại kiếp cho đến mười thành kiếp 
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hoại kiếp rồi cho rằng bản ngã và thế giới là thường 
trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá, 
còn các hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi 
sống lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. (3) Có người 
nhờ tu định nên nhớ được nhiều đời sống quá khứ, từ 
muời thành kiếp hoại kiếp cho đến 40 thành kiếp hoại 
kiếp rồi cho rằng bản ngã và thế giớ là thường trú, 
bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá, còn các 
chúng sanh kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sống 
lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú.  

- Thế Tôn thuyết về túc mạng trí (pubbe-nivàsanus-
sati-nõànïa): Có người nhờ tu định nên nhớ được các đời 
sống quá khứ của mình, từ một đời cho đến nhiều hoại 
kiếp thành kiếp với đầy đủ các nét đại cương và chi tiết 
về các đời sống ấy. 

- Thế Tôn thuyết về sanh tử trí (sattànamï cutù-
papàta-nõànïa): Có người nhờ tu định nên đạt được 
thiên nhãn, thấy rõ kết quả tái sanh khác nhau của 
chúng sanh do nhiệp lực. 

- Thế tôn thuyết về thần túc thông (iddhi-vidhà) 
gồm hai loại: (1) Thần thông hữu lậu, hữu dư y, không 
phải bậc thánh và (2) thần thông vô lậu, vô dư y, 
thuộc bậc thánh. 

Cuối bài kinh, Tôn giả Xá Lợi Phất tán thán pháp 
môn hiện tại lạc trú, xa lìa dục lạc và khổ hạnh, của 
Thế Tôn và một lần nữa khẳng định không có ai trong 
quá khứ, hiện tại và tương lai có thể cao thượng hơn 
và sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện giác ngộ. 
Sàriputta giải thích tiếp rằng trong quá khứ đã từng 
có những bậc Thế Tôn, Chánh đẳng giác ra đời, nhưng 
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chư vị ấy đều đồng đẳng với Thế Tôn về phương diện 
giác ngộ. Hiện tại chỉ có Thế Tôn là bậc Chánh đẳng 
giác. Tương lai sẽ xuất hiện chư vị Thế Tôn, Chánh 
đẳng giác và chư vị ấy cũng sẽ ngang hàng với Thế 
Tôn về phương diện giác ngộ. Lời giải thích này xác 
nhận một truyền thống Chánh pháp theo đó chư Thế 
Tôn, Chánh đẳng giác là đồng đẳng, không khác nhau 
về phương diện tu chứng và giác ngộ. 

29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Suttanta): 

 Bài kinh là sự giảng dạy của Thế Tôn cho Sa di 
Cunda nhân dịp vị này cùng Tôn già Ànanda đến báo 
cho ngài về một vài sự kiện tranh chấp xảy ra cho các 
tu sĩ Kỳ na giáo không lâu sau khi vị giáo chủ của họ, 
Niganïtïha Nàthaputta, từ trần ở Pàvà. Đúng như lý do 
ra đời của nó, nội dung bài kinh tập trung nói về về 
nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, về vai trò của bậc 
đạo sư và đệ tử, sự viên mãn và không viên mãn của 
một hội chúng xuất gia, sự nhắc nhở của Thế Tôn cho 
các tỷ kheo về việc nỗ lực học tập, tụng đọc và tìm 
hiểu những giáo pháp do ngài giảng dạy, tránh tranh 
chấp và cãi cọ nhau, cùng với một số vấn đề liên quan. 

Đức Phật cho rằng sự kiện đáng tiếc xảy ra cho hội 
chúng tu sĩ của Niganïtïha ấy là bởi pháp luật của họ 
đã được trình bày một cách vụng về, không có hiệu 
năng hướng dẫn, không đưa đến an tịnh, không do vị 
Chánh đẳng giác (Sammà sambuddho) tuyên thuyết. 
Rồi ngài nói đến sự kiện may mắn của một người đệ 
tử trong trường hợp gặp một vị đạo sư Chánh đẳng 
giác và trường hợp không may mắn của người ấy nếu 
gặp phải một vị đạo sư không phải Chánh đẳng giác, 
nhấn mạnh trách nhiệm của vị đạo sư trong vai trò 
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người hướng dẫn và trách nhiệm của người đệ tử trong 
việc chọn thầy chọn giáo pháp để học tập. Phần tiếp 
theo của bài kinh nêu rõ các lý do về sự ưu tư lo lắng 
và không ưu tư lo lắng của các đệ tử khi bậc Đạo sư 
tạ thế, sự viên mãn và không viên mãn của một hội 
chúng xuất gia và khẳng định sự viên mãn của giáo 
pháp và tăng chúng của đức Phật. 

Trường hợp các đệ tử rơi vào ưu tư lo lắng ấy là 
bởi giáo pháp được một vị đạo sư Chánh đẳng giác 
thuyết giảng nhưng không may vị ấy qua đời sớm để 
lại nhiều thắc mắc và phân vân cho các đệ tử. Trái lại, 
các đệ tử không rơi vào tình trạng ưu tư hay lo lắng 
nếu giáo pháp ấy được một vị Chánh đẳng giác tuyên 
thuyết đầy đủ và rõ ràng cho họ trước khi ngài qua 
đời. Trong phần giải thích về sự viên mãn của một hội 
chúng xuất gia, đức Phật nhấn mạnh các yếu tố: (1) 
giáo pháp được khéo tuyên thuyết bởi một vị Chánh 
đẳng giác, (2) người lãnh đạo là người sáng suốt, đạo 
cao đức trọng, (3) có đầy đủ các nam tu sĩ, nữ tu sĩ, 
nam cư sĩ và nữ cư sĩ nỗ lực sống đúng pháp. Trái lại 
với các điều trên là một hội chúng không viên mãn. Đức 
Phật xác nhận với Cunda rằng hội chúng của ngài là 
hoàn toàn viên mãn bởi hội chúng ấy có ngài là bậc Đạo 
sư, có giáo pháp thanh tịnh do ngài khéo thuyết giảng 
và hội chúng ấy có đầy đủ các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ nỗ lực sống đúng với giáo pháp của ngài. 

Bài kinh tiếp tục với lời giáo giới của bậc Đạo sư, 
khuyên nhắc Cunda (và tất cả tỷ kheo) hãy cùng nhau 
khéo học tập và nắm bắt kỹ các giáo pháp căn bản 
của ngài (gồm 4 Niệm xứ, 4 Chánh cần, 4 Như ý túc, 
5 Căn, 5 lực, 7 Giác chi, 8 Thánh đạo) để phạm hạnh 
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hay đạo của ngài được tồn tại lâu dài vì lợi ích, hạnh 
phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Các tỷ 
kheo không được cãi lộn và bất hòa mà phải hội họp 
trong tinh thần hòa đồng tương kính để cùng nhau 
xem xét văn cú và nghĩa lý các giáo lý của bậc Đạo sư. 

Phần tiếp của bài kinh khẳng định rõ các đệ tử 
của đức Phật không rơi vào bốn loại hỷ lạc hèn hạ, 
phàm phu, đê tiện – hỷ lạc do sát sanh, hỷ lạc do lấy 
của không cho, hỷ lạc do nói láo, hỷ lạc cho đam mê 
các dục – nhưng chú tâm vào bốn loại lạc cao thượng, 
hướng đến yểm ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết bàn – hỷ lạc do chứng và trú sơ thiền, nhị 
thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự thích thú bốn loại lạc 
như vậy đưa đến lợi ích lớn bởi nhờ chúng mà tứ thánh 
quả, Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, A la hán, được thành tựu. 
Bài kinh cũng nêu rõ lập trường và cách thái đúng đắn 
của một tỷ kheo đã thành tựu quả vị A la hán; vị ấy 
không phạm phải chín lỗi lầm: (1) cố ý tước đoạt mạng 
sống của loài hữu tình, (2) lấy của không cho, (3) dâm 
dục, (4) nói láo (5) tích lũy tiền của để hưởng dục, (6) 
tham lam, (7) sân hận, (8) si mê, (9) sợ hãi. Tiếp đến bài 
kinh đề cập một số đặc điểm của Như Lai: 

- Như Lai là người nói đúng thời, nói chơn chánh, 
nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng 
luật, bởi: 

(1) Nếu những gì thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai là hư 
vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. 

(2) Nếu những gì thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai 
là chơn chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như 
Lai cũng không trả lời. 
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(3) Nếu những gì thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai 
là chơn chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời 
trả lời câu hỏi ấy. 

- Như Lai là người biết rõ những gì được thấy, được 
nghe, được cảm giác, được phân biệt, được đạt đến, 
được tìm cầu, được suy tư với ý. 

- Trong thời gian từ thời điểm ngài giác ngộ cho đến 
thời điểm nhập Niết bàn, những gì Như Lai nói, trình 
bày, thuyết giảng, tất cả là như vậy, không thay đổi. 

- Như Lai là người nói sao làm vậy, làm gì thời nói vậy. 

- Như Lai là bậc tối thắng, không ai sánh được, bậc 
toàn kiến, bậc tự tại giữa chư thiên và loài người. 

Như Lai cũng được xem là người không quan tâm 
giải đáp các vấn đề sau đây, bởi chúng không lợi ích, 
không liên hệ đến phạm hạnh, không hướng đếm yểm 
ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn: (1) 
Như Lai tồn tại sau khi chết, (2) Như Lai không tồn 
tại sau khi chết, (3) Như Lai tồn tại và không tồn tại 
sau khi chết, (4) Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết. Trái lại, Như Lai quan 
tâm giảng giải các vấn đề khổ (dukkha), khổ tập 
(dukkhasamudaya), khổ diệt (dukkhanirodha), con 
đường đưa đến khổ diệt (dukkhanirodhamagga), bởi 
chúng có lợi ích, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến 
yểm ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. 

Sau cùng, bài kinh xác nhận Thế Tôn có trí tuệ 
siêu việt, vượt ra ngoài mọi kiến chấp về ngã (atta) 
và thế giới (loka) mà các Sa môn và Bà la môn đương 
thời hay mắc phải, như cho rằng bản ngã và thế giới 
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là thường còn hay không thường còn, do mình tạo ra 
hay do người khác tạo ra hoặc do tự nhiên sanh; lạc 
khổ là thường còn hay vô thường, do mình tạo ra hay 
do người khác tạo ra hoặc do tự nhiên sanh... và ngài 
giảng dạy pháp môn Tứ niệm xứ để giúp các đệ tử 
mình vượt qua mọi quan điểm tà kiến ấy.

30. Kinh Tướng (Lakkhanïa Suttanta): 

Bài kinh là sự giải thích của đức Phật về 32 tướng 
đại trượng phu mà theo quan điểm truyền thống Ấn 
Độ thì bất cứ ai có đủ 32 hảo tướng này sẽ trở thành 
hoặc vị Chuyển luân Thánh vương, nếu ở gia đình, 
hoặc bậc A la hán, Chánh đẳng giác, nếu xuất gia, từ 
bỏ gia đình sống không gia đình. Chúng ta gọi đây 
là quan điểm truyền thống Ấn Độ bởi không chỉ đạo 
Phật mới nêu quan điểm này mà ngay Bà la môn 
giáo và các ẩn sĩ thời đó cũng có quan điểm tương tự. 
Khoa tướng số vốn xuất hiện rất sớm ở Ấn Độ và khá 
thịnh hành dưới thời đức Phật. Các thông tin ở kinh 
Phạm võng (Brahmajàla Suttanta) và kinh Sa môn quả 
(Sàmanõnõaphala Suttanta) cho thấy các Sa môn và Bà la 
môn đương thời rất thông thạo và say mê trong các hoạt 
động xem tướng, đoán mộng, những việc mà đức Phật 
xem là tà mạng (micchà-àjìva) và khuyên các học trò 
mình không nên theo. 

Trong bài kinh này, đức Phật thông báo cho chúng 
ta trường hợp các ẩn sĩ ngoại đạo chấp trì quan điểm 
32 đại nhân tướng nhưng không biết do nhân gì mà 
có được phước báo ấy. Tương truyền khi thái tử 
Siddhattha vừa mới chào đời, ẩn sĩ Asita phát 
hiện ngài có các mỹ tướng của bậc đại trượng 
phu và đã tiên đoán ngài hoặc sẽ trở thành một bậc 
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Chánh đẳng giác, nếu xuất gia, hoặc sẽ trở thành một 
minh quân cai trị thiên hạ bằng Chánh pháp, nếu lưu 
lại thế gian.(6) Trong các kinh Ambatïtïha (Ambatïtïha 
Suttanta), Trường bộ và Brahmaøyu (Brahmaøyu Sutta), 
Trung bộ, các Bà la môn Pokkharasàdi và Brahmàyu 
bảo các học trò mình là Ambatïtïha và Uttara theo sát 
đức Thế Tôn để dò xem ngài có đầy đủ 32 hảo tướng 
hay không, “bởi theo Thánh điển (kinh Vệ đà) của 
chúng ta truyền lại thì những ai có 32 tướng ấy sẽ 
chọn một trong hai con đường, không có con đường 
nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị Chuyển luân 
Thánh vương, cai trị bằng Chánh pháp. Nếu xuất gia, 
vị này sẽ thành A la hán, Chánh đẳng giác, quét sạch 
mê lầm ở đời.” Kinh Sela, số 7, Đại phẩm (Mahàvagga) 
thuộc Kinh tập (Suttanipàta) cho ta một thông tin tương 
tự về niềm tin của các Bà la môn đối với 32 mỹ tướng. 

Từ các thông tin trên, ta có thể nói rằng truyền 
thuyết 32 đại nhân tướng đã từng có mặt ở Ấn Độ 
trước thời đức Phật và rất thịnh hành trong thời đại 
của ngài và đức Phật cũng không ngại việc sử dụng nó 
như một phương tiện nhằm mục đích khuyến thiện, 
đúng như dụng ý của ngài mà chúng ta sẽ thấy ở trong 
bài kinh này. 

Trong bài kinh, đức Phật dùng truyền thuyết 32 đại 
nhân tướng để khẳng định một điều: làm phước, làm 
thiện được phước báo kết quả mỹ mãn. Ngài xác nhận 
mình có đủ các hảo tướng đại trượng phu và nêu rõ nguyên 
nhân dẫn đến phước báo của các tướng tương ứng:

- Bàn chân bằng phẳng: kết quả phước báo của sự kiên 

6. Xem Kinh Nàlaka, số 11, Đại phẩm, Kinh Tập (Sutta Nipàta). 	
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trì và không dao động đối với thiện pháp, thiện hạnh về 
thân, về lời, về ý, sự bố thí, thủ hộ giới luật, tuân giữa các 
ngày trai giới, hiếu kính đối với cha mẹ, cung kính cúng 
dường các Sa môn và Bà la môn, tôn trọng anh chị em 
trong gia đình. Nếu làm vua thì không bị người thù hay 
kẻ địch làm trở ngại. Nếu là Phật thì không bị người thù 
hay kẻ địch làm hại, không bị tham, sân, si hay bất kỳ 
loài hữu tình nào làm trở ngại. 

- Dưới bàn chân có hình bánh xe với đầy đủ trục 
xe, bánh xe và 1000 căm xe: kết quả phước báo của 
nếp sống vì hạnh phúc của chúng sinh, diệt trừ mọi 
sợ hãi kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ 
đúng pháp, bố thí cho các tùy tùng. Nếu làm vua thì 
có nhiều người hầu cận, được mọi người từ quan chí 
dân chăm lo bảo vệ. Nếu là Phật thì có đại chúng đông 
đảo, được thiên, nhân, quỷ, thần tôn kính bảo hộ. 

- Gót chân thon dài, ngón tay, ngón chân dài và 
tay chân mền mại: kết quả phước báo của sự từ bỏ sát 
sanh, chế ngự sát sanh, từ bỏ gươm đao, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh và loài hữu tình. Nếu làm vua thì được thọ 
mạng lâu dài, không một người nào có thể hại mạng 
sống. Nếu là Phật thì cũng được phước báo tương tự.

- Hai tay tròn đầy, hai chân tròn đầy, hai vai tròn 
đầy và thân mình tròn đầy: kết quả phước báo của 
việc bố thí các loại thức ăn thức uống mỹ vị. Nếu làm 
vua thì hưởng được các loại cao lương mỹ vị. Nếu là 
Phật thì được cúng dường các loại cao lương mỹ vị.

- Tay chân mềm mại và có lưới da giữa ngón tay, 
ngón chân: kết quả phước báo của sự thực hành bốn 
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nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Nếu làm 
vua thì có khả năng thâu nhiếp tất cả quần thần. Nếu 
là Phật thì thu nhiếp tất cả trời người. 

- Mắt cá tròn như con sò và lông mọc xoay tròn 
thẳng lên: kết quả phước báo của việc nói lời liên hệ 
đến lợi ích của chúng sanh, liên hệ đến pháp, giải 
thích cho đại chúng, đem lại an lạc cho chúng sanh, 
tán dương chánh hạnh. Nếu làm vua thì được tài vật 
dục lạc tối thắng. Nếu là Phật thì trở thành bậc tối 
thắng giữa nhân thiên.

- Ống chân giống như con dê rừng: kết quả phước 
báo của việc siêng năng học hỏi nghề nghiệp, mọi kỹ 
thuật, oai nghi hay hành động. Nếu làm vua thì nhanh 
chóng đạt được tài sản, sở hữu xứng đáng vương vị. 
Nếu là Phật thì nhanh chóng nhận được tứ sự cúng 
dường thích đáng. 

- Da trơn mịn: kết quả phước báo của việc thường 
xuyên yết kiến các Sa môn và Bà la môn để học hỏi 
điều thiện, điều bất thiện. Nếu làm vua thì có được trí 
tuệ vượt trội và tài sản vượt trội. Nếu là Phật thì có 
trí tuệ tối thắng, không ai sánh được. 

- Sắc hoàng kim, da màu đồng, sáng bóng: kết quả 
phước báo của thái độ không sân hận, không ảo não, 
không phẫn nộ, không hiềm khích và sự bố thí các thứ 
che, đắp, mang, mặc mền mại, mịn màn. Nếu làm vua 
thì được các thứ che, đắp, mang, mặc mềm mại, mịn 
màn. Nếu là Phật thì được cúng dường các thứ tương tự.

- Mã âm tàng: kết quả phước báo của hành nghiệp 
làm cho cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con và bạn 
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bè xa cách lâu ngày được sum họp, hòa hợp, sống vui 
vẻ. Nếu làm vua thì được nhiều con cái và con cái 
trở thành những bậc anh hùng. Nếu là Phật thì được 
nhiều đệ tử giỏi giang. 

- Thân hình tròn như cây Nigrodha và đứng thẳng, 
có tay dài có thể đứng thẳng mà xoa lên hai đầu gối: 
Kết quả phước báo của việc thường xuyên quan sát và 
hiểu biết về mình, về người, sự khác biệt giữa mình 
và người khác. Nếu làm vua thì được của cải, vàng bạc, 
châu báu, lúa gạo đầy kho. Nếu là Phật thì được tài 
sản lớn về tín, giới, tàm, quý, văn, thí, trí tuệ. 

- Nửa thân trên như thân sư tử, hai vai không có 
lỏm khuyết và thân hình tròn đầy: kết quả phước báo 
của lòng tha thiết đối với lợi ích của mọi người, đối 
với hạnh phúc và thoải mái của số đông. Nếu làm vua 
thì không mất mát tài sản lúa gạo, đất đai, gia súc, vợ 
con, người làm công, bạn bè, quyến thuộc. Nếu là Phật 
thì chứng Vô thượng Bồ đề, không mất mát tài sản và 
Bồ đề quyến thuộc. 

- Cảm vị hết sức nhạy thính khi vật gì chạm vào 
đầu lưỡi: kết quả của việc không làm hại các loài hữu 
tình bằng bất cứ phương tiện gì. Nếu làm vua thì ít 
bệnh, ít não, tiêu hóa tốt đẹp, thân nhiệt điều hòa, 
không lạnh quá cũng không nóng quá. Nếu là Phật thì 
được phước báo tương tự. 

- Cặp mắt xanh và lông mi giống như con bò cái: 
kết quả phước báo của tâm tư chánh trực, mở rộng, cao 
thượng, không liếc ngó xiên xẹo, không nhìn trộm. 
Nếu làm vua thì mọi người ưa nhìn. Nếu là Phật thì 
chư thiên và loài người thương kính, đón chào. 



  CHƯƠNG VI: KINH TẠNG PÀLI  § 223

-  Nhục kế trên đầu: kết quả phước báo của việc 
lãnh đạo đại chúng về thiện pháp, là vị tiên phong 
của đại chúng về thiện hành thân, khẩu, ý, sự phân 
phát bố thí, hộ trì giới luật, tham dự các lễ Bố tát, 
hiếu kính cha mẹ, kính trọng Sa môn, tôn trọng các vị 
trưởng thượng trong gia đình và thực hành các thiện 
pháp đặc biệt khác. Nếu làm vua thì nhận được sự 
trung thành đại chúng, từ quan chí dân. Nếu là Phật 
thì được đại chúng trời người trung thành.

- Có lông mọc tại mỗi lỗ chân lông, giữa hai lông 
mày có tướng bạch hào màu trắng và mềm mại: kết 
quả phước báo của việc từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, 
chỉ nói lời chân thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không 
thất hứa với một ai. Nếu làm vua thì được đại chúng, 
từ quan chí dân, tuân theo ý muốn của mình. Nếu là 
Phật thì được đại chúng trời người nghe theo ý mình. 

- Có 40 răng và giữa răng không có kẽ hở: kết quả 
phước báo của việc từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai 
lưỡi, không gây chia rẽ người khác vì lời nói, khuyến 
khích mọi người sống hòa hợp. Nếu làm vua thì chúng 
tùy tùng không chia rẽ, quan dân không chia rẽ. Nếu 
là Phật thì đồ chúng trời người không chia rẽ. 

- Lưỡi dài và giọng nói dịu ngọt như tiếng chim 
Karavìka (Ca Lăng Tần Già): kết quả phước báo của 
việc từ bỏ lời nói độc ác, tránh nói lời độc ác, nói những 
lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng người. Nếu làm vua thì lời nói 
được mọi người, từ dân chí quan, chấp nhận. Nếu là 
Phật thì lời nói được trời người chấp nhận.

- Có hàm như hàm sư tử: kết quả phước báo của việc 
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từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, 
nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có ý nghĩa, 
liên hệ đến pháp, liên hệ đến luật, hợp thời, thuận lý, 
có mạch lạc, có lợi ích. Nếu làm vua thì không bị kẻ 
khác chinh phục. Nếu là Phật thì không bị tham, sân, 
si hay bất cứ ai chinh phục. 

- Răng đều đặn và sáng chói: kết quả phước báo của 
việc từ bỏ tà mạng, sống theo chánh mạng, tránh xa 
các sự gian lận bằng cân, đo, đong, đếm, không hối 
lộ, lừa đảo, không làm tổn thương, sát hại, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. Nếu làm vua thì quần thần có 
tâm thanh tịnh. Nếu là Phật thì đồ chúng trời người 
có tâm thanh tịnh. 

31. Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt (Singalovàda 
Suttanta): 

Bài kinh do Thế Tôn thuyết giảng cho thanh niên 
Singàlaka, đề cập nếp sống của người cư sĩ theo tinh 
thần giáo pháp của ngài hay còn gọi là giới luật của 
bậc Thánh (Ariyassa vinaya). Thanh niên Singàlaka 
y theo lời trăn trối của phụ thân mình, cứ mỗi sáng 
thức dậy thật sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay 
lễ bái sáu phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, Hạ. 
Đức Phật gặp Singàlaka đang hành lễ lục phương ở 
bên ngoài cửa thành và thuyết giảng bài kinh này. 
Bài kinh cũng có thể được xem là tiêu biểu cho quan 
điểm của đức Phật về ý nghĩa thiết thực của việc lễ 
lạy. Tương tự tinh thần bài kinh Kùtïadanta trong đó 
đức Phật dùng hình ảnh vị Bà la môn chủ tế khuyên 
vua Mahàvijjita nên chuyển đổi lễ tế đàn tốn kém 
bằng các chính sách thiết thực chăm lo đời sống cho 
dân; trong kinh này, đức Phật khuyên thanh niên 
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Singàlaka nên làm tốt sáu bổn phận của người gia chủ 
thay vì chấp tay lễ bái sáu phương.

Nội dung bài kinh đề cập nếp sống đạo đức cá nhân, 
đạo đức gia đình và đạo đức xã hội của người Phật tử 
thông qua sự nỗ lực của người ấy nhằm diệt trừ bốn 
nghiệp phiền não, không làm ác nghiệp theo bốn lý 
do, không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản, từ 
bỏ bạn ác, giao du bạn lành, che chở sáu phương, một 
nếp sống được mệnh danh là chiến thắng hai đời, đời 
này và đời sau, đúng như kinh Pháp cú bảo:

“Nay vui đời sau vui,
Làm thiện hai đời vui;

Nó vui, nó an vui,
Thấy nghiệp thiện mình làm.”

Có lẽ do nội dung khá đặc biệt của nó, bài kinh đã 
được chú ý rất nhiều bởi các nhà Phật học. Buddhaghosa 
gọi bài kinh là Gihìvinaya, giới luật của người tại gia cư 
sĩ, bởi theo ngài, “không một bổn phận nào của người gia 
chủ không được nói đến trong bài kinh.” Bài kinh cũng 
được chú ý phiên dịch và giới thiệu rất sớm bởi các học 
giả Tây phương. Năm 1847, Gogerly cho công bố bài 
kinh trên tạp chí Journal of the Royal Asiatic Society. 
R. C. Childers giới thiệu bài kinh ở London Anh quốc 
vào năm 1876 và Grimbolt cho xuất bản ở Paris năm 
1879. Rhys Davids(7) cho rằng hơn đâu hết, bài kinh đề 
cập rất chi tiết và dễ hiểu về tình thương và thiện chí 
giữa con người và con người được thể hiện qua các mối 
quan hệ mang tính đạo đức gia đình và đạo đức xã hội. 
B. M. Barua đồng hóa bài kinh với tiêu đề bản kinh 

7. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, part III, tr. 168-169. 	
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thứ nhất, Vinaya-samukasa, ghi trong kia bý Bhabrù 
của Asoka bởi theo ông, kinh Singàlovàda đề cập nếp 
sống đạo đức kỷ cương của những người tại gia cư sĩ 
mà Buddhaghosa đã gọi là Giới luật dành cho người 
gia chủ (Gihivinaya), tức là vấn đề mà Asoka rất quan 
tâm.(8) Nhận xét này của Barua rất đáng chú ý bởi 
tính xác đáng của nó, nếu chúng ta có sự so sánh kỹ 
giữa hai nguồn tài liệu, kinh Singàlovàda và nội dung 
các kia ký và trú đá Asoka. Do đó, nếu chấp nhận ý 
kiến của Barua thì bài kinh đã từng được Asoka vận 
dụng vào chính sách trị quốc và trong chừng mực nào 
đó đã góp phần mang lại thái bình cho xứ sở rộng lớn 
của ông. Bài kinh khuyên dạy các vấn đề sau đây: 

- Diệt trừ bốn nghiệp phiền não: Diệt trừ nghiệp phiền 
não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền 
não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo.

- Không làm ác nghiệp theo bốn lý do: Không làm ác 
nghiệp do tham dục, do sân hận, do ngu si, do sợ hãi.

- Không theo sáu nguyên nhân khiến phung phí 
tài sản: Đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung 
phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên 
nhân phung phí tài sản. La cà đình đám hí viện là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Đam mê cờ bạc là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Giao du ác hữu là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng 
là nguyên nhân phung phí tài sản.

+ Đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản 
hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật 

8. Journal of the Royal Asiatic Society, 1915, tr. 809. 	
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dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ âm tàng, trí 
lực tổn hại. 

+ Du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: Tự 
mình không được che chở hộ trì, vợ con không được 
che chở hộ trì, tài sản không được che chở hộ trì, bị 
tình nghi là tác giả các ác sự, nạn nhân của các tin 
đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não. 

+ La cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm: Luôn 
luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào 
có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, chỗ 
nào có trống. 

+ Đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thắng thì 
sanh oán thù, nếu thua thì sanh sầu muộn, tài sản 
hiện tại bị tổn thất, tại hội trường (pháp đình) lời nói 
không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn 
đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ 
bạc không xứng để có vợ. 

+ Thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Những kẻ 
cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, 
lường gạt, bạo động là những người bạn, là những 
thân hữu của người ấy. 

+ Quen thói lười biếng có sáu  nguy hiểm:  “quá 
lạnh,” không làm vịêc; “quá nóng,” không làm việc; 
“quá  trễ,” không làm việc; “quá sớm,” không làm việc; 
“tôi đói quá,” không làm việc; “tôi no quá,” không làm 
việc. Trong khi những công việc phải làm lại không 
làm. Tài sản chưa có không xây dựng nên, tài sản có 
rồi bị tiêu thất. 

- Xa lánh bốn loại bạn ác: Xa lánh người vật gì cũng 
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lấy, người chỉ biết nói giỏi, người khéo nịnh hót, người 
tiêu xài xa xỉ.

+ Bốn trường hợp, người vật gì cũng lấy phải được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Người vật gì  
cũng lấy, cho ít xin nhiều, vì sợ mà làm, làm vì mưu 
lợi cho mình. 

+ Bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi phải được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Tỏ lộ thân 
tình việc đã qua; tỏ lộ thân tình việc chưa đến; mua 
chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; khi có công việc, tự tỏ 
sự bất lực của mình. 

+ Bốn trường hợp, kẻ nịnh hót phải được xem không 
phải bạn, dầu tự cho là bạn: Đồng ý các việc ác; không đồng 
ý các việc thiện; trước mặt tán thán; sau lưng chỉ trích. 

+ Bốn trường hợp, người tiêu xài xa xỉ phải được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Là bạn khi 
mình đam mê các loại rượu; là bạn khi mình du hành 
đường phố phi thời; là bạn khi mình la cà đình đám 
hý viện; là bạn khi mình đam mê cờ bạc.

- Thân cận bốn loại bạn lành: Gần gũi người bạn 
có tâm hay giúp đỡ, người bạn chung thủy trong khổ 
cũng như trong vui, người bạn khuyên điều lợi ích, 
người bạn có lòng thương tưởng bạn bè.

+ Bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được xem là 
bạn chân thật: Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật: che 
chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật; là chỗ nương 
tựa cho bạn khi bạn sợ hãi; khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ 
cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. 
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+ Bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ 
cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân 
thật: Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ kín 
điều bí mật của bạn; không bỏ bạn khi bạn gặp khó 
khăn; dám hy sinh thân mạng vì bạn. 

+ Bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích 
phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chận bạn 
làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; nói cho 
bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường 
lên cõi chư Thiên. 

 + Bốn trường hợp, người bạn thương tưởng phải 
được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỷ khi 
bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; 
ngăn chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những 
ai tán thán bạn.

- Hộ trì sáu phương: Phương Đông cần được hiểu là 
cha mẹ và cần được che chở. Phương Nam cần được 
hiểu là sư trưởng và cần được che chờ. Phương Tây cần 
được hiểu là vợ con và cần được che chở. Phương Bắc 
cần được hiểu là bạn bè và cần được che chở. Phương 
Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công và cần được che 
chở. Phương Trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn 
và cần được che chở.

+ Năm cách, người con phải phụng dưỡng cha mẹ 
như phương Đông: “Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng 
lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ 
gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi sẽ bảo vệ tài sản 
thừa tự; tôi sẽ  làm tang lễ khi cha mẹ qua đời.” Được 
con phụng dưỡng theo năm cách như vậy, cha mẹ có 
lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận 



230 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy 
con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời 
trao của thừa tự cho con. 

+ Năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng 
như phương Nam: Đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, 
hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi 
nghề nghiệp. Được đệ tử phụng dưỡng theo năm cách 
như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến 
các đệ tử theo năm cách: Huấn luyện đệ tử những gì 
mình đã được khéo huấn luyến; dạy cho bảo trì những 
gì mình được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các nghề 
nghiệp; khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc; bảo đảm 
nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 

+ Năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như 
phương Tây: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; 
trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ 
trang cho vợ. Được chồng đối xử theo năm  cách như vậy, 
người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách: Thi 
hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; 
trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; 
khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 

+ Năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như 
phương Bắc: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không 
lường  gạt. Được vị thiện nam tử đối xử theo năm cách 
như vậy, bạn bè có lòng thương kính vị thiện nam tử 
theo năm cách: Che chở nếu vị thiện nam tử phóng 
túng; bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này 
phóng túng; trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam 
tử gặp nguy hiểm; không tránh xa khi vị thiện nam tử 
gặp khó khăn; kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. 
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+ Năm cách một vị chủ nhân đối xử với hạng nô bộc 
như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức lực của họ; 
lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi 
bệnh hoạn; chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh 
thoảng cho họ nghỉ phép. Được chủ nhân đối xử theo 
năm cách như vậy, các hàng nô bộc có lòng thương đối 
với vị chủ nhân theo năm cách: Dậy trước khi chủ dậy; 
đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo 
làm các công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 

+ Năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn như phương Trên: Có lòng từ trong hành 
động về thân; có lòng từ trong hành động về lời; có lòng 
từ trong hành động về ý; mở rộng cửa để đón các vị ấy; 
cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Được vị 
thiện nam tử đối xử theo năm cách như vậy, các vị Sa-
môn, Bà-la-môn có lòng thương tưởng vị thiện nam tử 
ấy theo năm cách: Ngăn họ không làm điều ác; khuyến 
khích họ làm điều thiện; thương xót họ với tâm từ bi; dạy 
cho những điều chưa nghe; làm cho thanh  tịnh điều đã 
được nghe; chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. 

Bài kinh kết thúc với sự kiện thanh niên Singàlaka hoan 
hỷ tán thán lời dạy của đức Phật và xin quy y Tam bảo.

32. Kinh Ashaù Nang Chi (AØtïaønaøtïiya Suttanta):

Bài kinh là câu chuyện khá huyền bí đề cập sự kiện 
Đại vương Vessavana (Tỳ Sa Môn) thuộc Tứ Đại thiên 
vương (Cattàro Mahàràjà) cùng các tùy tùng gồm các 
loài Dạ xoa (Yakkha), Càn thát bà (Gandhabba), Cưu 
bàn trà (Kumbhanïdïa) và loài rồng (Nàga) đến yết 
kiến đức Thế Tôn ở núi Linh Thứu, trình bày với ngài 
sự kiện có một số Dạ xoa không tin tưởng lời dạy của 
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Thế Tôn, không tuân giữ năm giới cấm của ngài, và đề 
nghị Thế Tôn cho phép các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ học thuộc bài hộ kinh Àtïànàtïiya để tạo 
tín tâm cho các Dạ xoa chưa có tín tâm, khiến chúng 
trở thành những kẻ hộ trì, không làm hại các đệ tử 
Phật, che chở cho những ai thực hành Phật pháp. 

Bài hộ kinh Àtïànàtïiya do Vessavana trình bày bằng 
thể kệ, phần đầu dùng để tán thán và kính lễ bảy đức 
Phật quá khứ và hiện tại; các đoạn sau đề cập bốn vị 
Thiên vương trị vì bốn phương chính. Phương Đông do 
Trì Quốc Thiên Vương (Dhataratïtïha) trị vì, có các Càn 
thát bà (Gandhabba) hầu quanh; phương Nam do Tỳ 
Lâu Lặc Thiên Vương (Virttha) trị vì, có các loài Cửu 
bàn trà (Kumbhanïdïa) vây quanh; phương Tây do Tỳ 
Lâu Bác Xoa Thiên Vương trị vì (Virùpakkha), có các 
loài Nàga đoanh vây; phương Bắc được gọi là Bắc Cu 
Lô Châu (Uttarakurù), do vua Kuvera trị vì, có các loài 
Dạ xoa (Yakkha) hầu hạ; đặc điểm của xứ sở này là 
có nhiều thành phố lâu đài đẹp đẽ cao sang, đời sống 
vật chất sung túc, dân cư sống thanh nhàn, không sở 
hữu, không tranh chấp, cây cối tự đơm hoa kết trái, 
có các loài chim hót tiếng khiến tâm hoan hỷ, có núi 
Tu Di (Neru) cao ngất, nhiều hồ sen và cảnh vật đẹp 
đẽ của chốn thần tiên. Tất cả bốn vị Thiên vương này 
đều một lòng quy kính đức Phật, bậc trí đức viên mãn. 

Một chi tiết khác thường được tìm thấy trong bài 
kinh là sự kiện Đại thiên vương Vessavana yêu cầu 
các đệ tử đức Phật niệm danh hiệu các vị Dạ xoa Inda, 
Soma, Varuna, Pajaøpati, Bhaøradvaøja... trong trường 
hợp có các loài phi nhân nhiễu hại. Ta thấy rằng danh 
tánh các vị Dạ xoa được cầu cứu ở đây trùng hợp với 
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các thần thánh trong tín ngưỡng Vệ đà-Bà la môn! 
Như vậy, từ bài hộ kinh Àtïànàtïiya mang tính cách hộ 
thân cho đến việc niệm danh các Dạ xoa Inda, Soma, 
Varuna để cầu giúp đỡ cho thấy bài kinh không còn 
mang tính nguyên thủy của Phật giáo và hình thái tín 
ngưỡng đã len lỏi vào bài kinh. Có lẽ vì lý do này mà 
G. C. Pande đã xem bài kinh là sản phẩm của những 
giai đoạn về sau.(9)

33. Kinh Phúng tụng (Sanïgìti Suttanta):

Bài kinh có tên Sanïgìti gợi cho ta ý tưởng về các cuộc 
hội nghị kiếp tập Phật giáo được tổ chức sau ngày bậc 
Đạo sư nhập Niết bàn. Sanïgìti có nghĩa là sự nói lại hay 
nhắc lại, được dùng để chỉ cho những cuộc kiết tập kinh 
điển Phật giáo trong đó các tỷ kheo tiêu biểu được mời 
nhóm họp lại để tụng đọc lại lời Phật dạy và giải quyết 
các vấn đề về giáo lý. Như vậy, bài kinh có thể được xem 
là mở đường cho những cuộc kiết tập về sau. Học giả 
Rhys Davids đồng hóa bài kinh này với bài kinh thứ hai, 
Aliya-vàsàni, nêu trong bia ký Bhabrù của Asoka.(10) Tuy 
nhiên nhận xét này của Davids không hoàn toàn chính xác, 
bởi tiêu đề bài kinh nêu trong bia ký Bhabrù, Aliya-vàsàni, 
hoàn toàn trùng hợp với tiêu đề bài kinh Ariya-vàsà 
(Thánh cư) được tìm thấy ở Tăng chi bộ.  

Bài kinh gồm hai phần. Phần đầu mô tả sự kiện 
dân chúng Mallà vừa xây xong một hội trường mới 
tên là Ubbhatïaka, muốn mời Thế Tôn sử dụng trước 
tiên nhân lúc ngài cùng 500 tỷ kheo đang du hành ở 
Kusinàrà và đến trú tại vườn xoài của thợ rèn Cunda ở 

9. G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism, tr. 113. 	
10. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, part I, tr. xiii.  	
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Pàvà. Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của dân chúng 
Mallà, đến hội trường Ubbhatïaka và thuyết pháp cho 
dân chúng Malà cho đến đêm tối rồi bảo Tôn giả Xá 
Lợi Phất tiếp tục buổi thuyết giảng cho chúng tỷ kheo. 
Phần hai mô tả bài thuyết giảng của Tôn giả Xá Lợi 
Phất cho chúng tỷ kheo, bao gồm một tổng hợp các 
giáo lý của bậc Đạo sư được nói lại dưới hình thức 
liệt kê theo thứ tự pháp số. Tôn giả Xá Lợi Phất cố 
ý thuyết trình bài pháp này, nhân sự kiện Niganïtïha 
Nàthaputta vừa mới từ trần ở Pàvà và đồ chúng của 
vị này rơi vào tranh chấp và cãi vã nhau về giáo lý, 
nhằm khuyên nhắc chúng tỷ kheo không nên tranh 
chấp và cãi vã mà phải cùng nhau học tập và đọc tụng 
giáo pháp do bậc Đạo sư thuyết giảng để giáo pháp ấy 
được trường tồn, mang lại lợi ích và an lạc cho nhiều 
người. Bài thuyết trình của Tôn giả có hình thức trình 
bày giống như hình thức sau này của tuyển tập Tăng chi 
bộ (Anguttara-nikàya) và có nhiều điểm có thể xem là 
mở đường cho bộ luận Puggalapanõnõatti. Bài pháp nêu trỏ 
các pháp theo thứ tự từ một đến mười pháp:  

1. Một pháp: Tất cả loài hữu tình do các món ăn 
(àhàrà) mà an trú; tất cả loài hữu tình do các hành 
(samïkhàrà) mà an trú.

2. Hai pháp: Danh và sắc; vô minh và hữu ái; hữu kiến 
và vô hữu kiến; vô tàm và vô quý; tàm và quý; ác ngôn và 
ác hữu; thiện ngôn và thiện hữu... tận trí và vô sanh trí.

3. Ba pháp: Tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, 
si bất thiện căn; vô tham thiện căn, vô sân thiện 
căn, vô si thiện căn; thân ác hành, khẩu ác hành, ý 
ác hành; thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện 
hành; dục tầm, sân tầm, hại tầm; ly dục tầm, vô sân 
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tầm, bất hại tầm... thần túc thông, tha tâm thông, 
giáo hóa thần thông.

4. Bốn pháp: Bốn niệm xứ; bốn chánh cần; bốn như 
ý túc; bốn thiền; bốn vô lượng tâm... 

5. Năm pháp: Năm uẩn; năm thủ uẩn; năm dục 
trưởng dưỡng; năm triền cái; năm hạ phần kiết sử; 
năm thượng phần kiết sử...

6. Sáu pháp: Sáu nội xứ (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
khẩu, ý); sáu ngoại xứ (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp); sáu ái (sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, 
pháp ái); sáu pháp hòa kính (lục hoà)...

7. Bảy pháp: Bảy giác chi (niệm, trạch pháp, tinh tấn, 
hỷ, khinh an, định, xả); bảy định cụ (chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm); bảy tùy miên ( dục tùy 
miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn 
tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên)...

8. Tám pháp: Tám tà đạo (tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định); 
tám chánh (thánh) đạo (chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định); tám giải thoát (tự mình 
có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất; quán 
tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là giải 
thoát thứ hai; quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên 
suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba; vượt khỏi hoàn 
toàn sắc tưởng, diệt trừ chướng ngại tưởng, với ý nghĩ 
“hư không là vô biên,” chứng và trú Không vô biên xứ, 
đó là giải thoát thứ tư; vượt khỏi hoàn toàn Không vô 
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biên xứ, với suy tư “thức là vô biên,” chứng và trú Thức 
vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm; vượt khỏi hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, với ý nghĩ “không có vật gì,” 
chứng và trú Vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu; 
vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy; vượt 
khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định, đó là giải thoát thứ tám)...

9. Chín pháp: Chín chỗ an trú của loài hữu tình (nhân 
gian và cõi trời, Phạm chúng thiên, Quang âm thiên, 
Tịnh cư thiên, Vô tưởng thiên, Không vô biên xứ, Thức 
vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ); 
chín thứ đệ trú (ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và 
trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ; diệt tầm và thứ, chứng và trú thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tỉnh nhất tâm; ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú thiền thứ ba; xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh; sau khi vượt qua các sắc tưởng... 
chứng và trú Không vô biên xứ; sau khi vượt qua Không 
vô biên xứ một cách hòn toàn... chứng và trú Thức vô biên 
xứ; sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn... 
chứng và trú Vô sở hữu xứ; sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ 
một cách hoàn toàn... chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ; sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn... chứng và trú Diệt thọ tưởng định)...

10. Mười pháp: Mười bất thiện nghiệp đạo (sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
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tham dục, sân hận, tà kiến); mười thiện nghiệp đạo 
( không sát sanh, không lấy của không cho, không 
tà hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai 
lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, 
không tham, không sân, chánh kiến)... mười pháp vô 
học (chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định, chánh trí, chánh giải thoát). 

34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Suttanta):

Kinh này do Tôn giả Xá Lợi Phất trình bày cho các 
tỷ kheo ở Campà, trên bờ hồ Gaggara. Bài kinh mang 
ý nghĩa giống như kinh Sanïgìti, tức là một tổng hợp 
các pháp do Thế Tôn thuyết giảng được nói lại dưới 
hình thức phân tích và liệt kê theo pháp số. Chúng ta 
có thể nói rằng kinh này và kinh Sanïgìti là hai bài 
kinh được nói ra dưới hình thức phân tích (vibhanga) 
và trùng tuyên (sanïgìti) và do đó mở đường cho các bộ 
luận và công tác kiết tập về sau. 

Bài kinh có tên Dasuttara (Thập thượng), do tập 
hợp hai từ dasa, nghĩa là 10 (mười) và uttara có nghĩa 
là vượt lên, tăng thượng, dùng con số 10 làm cơ sở cho 
sự phân tích và liệt kê các pháp. Do đó, nếu như ở bài 
kinh Sanïgìti, các pháp được liệt kê từ một đến muời, 
thì ở bài kinh này, các pháp cũng được liệt kê từ một 
đến mười nhưng mỗi pháp số được liệt kê như vậy lại 
được phân ra thành mười nghĩa: (1) có nhiều tác dụng, 
(2) cần phải tu tập, (3) cần phải biến tri, (4) cần phải 
đoạn trừ, (5) chịu phần tai hại, (6) đưa đến thù thắng, 
(7) rất khó thể nhập, (8) cần được sanh khởi, (9) cần 
được thắng tri, (10) cần được tác chứng. Nội dung bài 
kinh gồm các phân tích liệt kê như sau:



238 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

1. Một pháp: Bất phóng dật đối với thiện pháp là 
một pháp có nhiều tác dụng; niệm thân câu hữu với 
khả ý là một pháp cần phải tu tập; xúc hữu lậu hữu 
thủ là một pháp cần phải biến tri; ngã mạn là một 
pháp cần phải đoạn trừ; phi như lý tác ý là một pháp 
chịu phần tai hại; như lý tác ý là một pháp đưa đến 
thù thắng; vô gián tâm định là một pháp rất khó thể 
nhập; bất động trí là một pháp cần được sanh khởi; 
tất cả loài hữu tình do ăn uống mà an trú là một pháp 
cần được thắng tri; bất động tâm giải thoát là một 
pháp cần được tác chứng. 

2. Hai pháp: Niệm và tỉnh giác là hai pháp có nhiều 
tác dụng; chỉ và quán là hai pháp cần phải tu tập; 
danh và sắc là hai pháp cần được biến tri; vô minh và 
hữu ái là hai pháp cần phải đoạn trừ; ác ngôn và ác 
hữu là hai pháp chịu phần tai hại; thiện ngôn và thiện 
hữu là hai pháp đưa đến thù thắng; nhân và duyên 
làm ô nhiễm và làm thanh tịnh các loài hữu tình là 
hai pháp rất khó thể nhập; tận trí và vô sanh trí là 
hai pháp cần được sanh khởi; hữu vi giới và vô vi giới 
là hai pháp cần được thắng tri; minh và giải thoát là 
hai pháp cần được tác chứng.

3. Ba pháp: Giao thiệp với thiện nhân, nghe diệu 
pháp, hành trì pháp và tùy pháp là ba pháp có nhiều 
tác dụng; hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô 
tầm vô tứ định là ba pháp cần phải tu tập; lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ là ba pháp cần phải biến tri; 
dục ái, hữu ái, phi hữu ái là ba pháp cần phải đoạn trừ; 
tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện 
căn là ba pháp chịu phần tai hại; vô tham thiện căn, 
vô sân thiện căn, vô si thiện căn là ba pháp đưa đến 
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thù thắng; xuất ly khỏi các dục vọng, xuất ly khỏi các 
sắc pháp, xuất ly khỏi pháp hữu vi, do duyên sanh là 
ba pháp rất khó thể nhập; trí đối với quá khứ, trí đối 
với tương lai, trí đối với hiện tại là ba pháp cần được 
sanh khởi; dục giới, sắc giới, vô sắc giới là ba pháp 
cần được thắng tri; túc mạng minh, thiên nhãn minh, 
lậu tận minh là ba pháp cần được tác chứng.

4. Bốn pháp: Trú ở trung quốc, thân cận thắng 
nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ 
là bốn pháp có nhiều tác dụng; bốn niệm xứ là bốn 
pháp cần phải tu tập; đoàn thực, xúc thực, tư niệm 
thực, thức thực là bốn pháp cần phải biến tri; dục bộc 
lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộ lưu là bốn 
pháp cần phải đoạn trừ; dục ách, hữu ách, kiến ách, 
vô minh ách là bốn pháp chịu phần tai hại; ly dục ách, 
ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách là bốn pháp 
hướng đến thù thắng; xả phần định, chỉ phần định, 
thắng phần định, quyết trạch phần định là bốn pháp 
rất khó thể nhập; pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế 
tục trí là bốn pháp cần được sanh khởi; Khổ thánh đế, 
Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế, Khổ diệt đạo 
thánh đế là bốn pháp cần được thắng tri; Dự lưu quả, 
Nhất lai quả, Bất lai quả, A-la-hán quả là bốn pháp 
cần được tác chứng. 

5. Năm pháp: Năm cần chi (có lòng tin tưởng sự 
giác ngộ của Như Lai; thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu 
hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình hợp với sự tinh tấn; không lường đảo, dối 
gạt, nêu rõ tự mình như chơn đối với bậc Đạo sư và các 
vị đồng phạm hạnh; sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ 
các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, 
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kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp; 
có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt 
của các pháp, thành tự Thánh quyết trạch, đưa đến 
sự đoạn diệt chơn chánh các khổ đau) là năm pháp có 
nhiều tác dụng. Năm chánh định chi (hỷ biến mãn, 
lạc biến mãn, tâm biến mãn, quang biến mãn, quán 
sát tướng) là năm pháp cần được tu tập. Năm thủ uẩn 
(sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ 
uẩn, thức thủ uẩn) là năm pháp cần phải biến tri. 
Năm triền cái( tham dục, sân, thụy miên hôn trầm, 
trạo cử hối quá, nghi) là năm pháp cần phải đoạn trừ. 
Năm tâm hoang vu (nghi ngờ, do dự, không quyết 
đoán, không có thỏa mãn đối với vị Đạo sư; nghi ngờ 
... đối với Pháp... đối với Tăng... đối với học Pháp... đối 
với các vị đồng phạm hạnh) là năm pháp chịu phần 
tai hại. Năm căn (tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn) là năm pháp hướng đến thù thắng. Năm 
giới hướng đến giải thoát (có tác ý đối với dục vọng, 
có tác ý đối với sân hận, có tác ý đối với hại tâm, có 
tác ý đối với sắc, có tác ý đối với tự thân nhằm mục 
đích giải thoát chúng) là năm pháp rất khó thể nhập. 
Năm chánh định trí (trí biết rõ “Đây là định đưa đến 
hiện tại lạc và lạc quả tương lại”; trí biết rõ “Định 
này thuộc bậc Thánh, xuất thế”; trí biết rõ “Định này 
thuộc hàng hiền thiện thực hành”; trí biết rõ “Định 
này là thanh lương, thù thắng, hướng đến an tịnh, 
quy về nhất tâm, không cần nhắc bảo, không bị chống 
đối, không bị thất bại”; trí biết rõ “Tôi với chánh niệm 
nhập định này, và với chánh niệm xuất định này”) là 
năm pháp cần được sanh khởi. Năm giải thoát xứ (giải 
thoát nhờ tâm được định tỉnh trên cơ sở nghe pháp, 
giải thoát nhờ tâm được định tỉnh trên cơ sở theo đuổi 
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điều đã nghe, giải thoát nhờ tâm được định tỉnh trên 
cơ sở tụng đọc, giải thoát nhờ tâm được định tỉnh trên 
cơ sở suy tư quán sát điều đã nghe, giải thoát nhờ tâm 
được định tỉnh trên cơ sở nắm giữ một định tướng) 
là năm pháp cần được thắng tri. Năm pháp uẩn (giới 
uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri 
kiến uẩn) là năm pháp cần được tác chứng. 

6. Sáu pháp: Sáu hòa kính pháp (từ thân nghiệp, 
từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp đối với các vị đồng phạm 
hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng; chia sẻ với các vị đồng 
phạm hạnh các vật được cúng dường; sống gìn giữ 
những giới luật với các vị đồng phạm hạnh; sống nuôi 
dưỡng chánh kiến với các vị  đồng phạm hạnh, trước 
mặt hay sau lưng) là sáu pháp có nhiều tác dụng. Sáu 
tùy niệm xứ (Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy 
niệm, Giới tùy niệm, Thí tùy niệm, Thiên tùy niệm) 
là sáu pháp cần phải tu tập. Sáu nội xứ (nhãn xứ, nhĩ 
xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ) là sáu pháp cần phải 
biến tri. Sáu ái thân (sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, 
xúc ái, pháp ái) là sáu pháp cần phải đoạn trừ. Sáu 
bất cung kính pháp (sống không cung kính, chống đối 
bậc Đạo sư, đối với Pháp... đối với Tăng... đối với học 
pháp... đối với bất phóng dật... sống không cung kính, 
chống đối sự tiếp đón niềm nở) là sáu pháp chịu phần 
tai hại. Sáu cung kính pháp. (cung kính, không phản 
đối bậc Đạo sư... đối với Pháp... đối với Tăng... đối với 
học pháp... đối với bất phóng dật... cung kính, không 
chống đối sự tiếp đón niềm nở) là sáu pháp hướng 
đến phù thắng. Sáu xuất ly giới (từ tâm giải thoát có 
khả năng giải thoát sân tâm, bi tâm giải thoát có khả 
năng giải thoát hại tâm, hỷ tâm giải thoát có khả 
năng giải thoát bất lạc tâm, xả tâm giải thoát, có khả 
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năng giải thoát tham tâm, vô tướng tâm giải thoát có 
khả năng giải thoát tất cả tướng, do dự nghi ngờ được 
giải thoát) là sáu pháp rất khó thể nhập. Sáu hằng trú 
pháp (mắt thấy sắc không có hoan hỷ, không có ưu phiền, 
an trú xả, chánh niệm tỉnh giác; tai nghe tiếng... mũi 
ngửi hương... lưỡi niếm vị... thân cảm xúc... ý nhận 
thức pháp không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an 
trú xả, chánh niệm tinh giác) là sáu pháp cần được 
sanh khởi. Sáu vô thượng chi (kiến vô thượng, văn 
vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành 
vô thượng, ức niệm vô thượng) là sáu pháp cần được 
thắng tri. Sáu thắng trí (thần túc thông, thiên nhĩ 
thông, tha tâm thông, túc mạng minh, thiên nhãn 
minh, lậu tận minh) là sáu pháp cần được tác chứng. 

7. Bảy pháp: Bảy tài sản (tín tài, giới tài, tàm tài, 
quí tài, văn tài, thí tài, tuệ tài) là bảy pháp có nhiều 
tác dụng. Bảy giác chi (niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, định, xả) là bảy pháp cần phải tu tập. Bảy 
thức trú (thế giới loài người, chư thiên và các đọa xứ; 
Phạm chúng thiên; Quang âm thiên; Biến tịnh thiên; 
Không vô biên xứ; Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ) là 
bảy pháp cần được biến tri. Bảy tùy miên (tham dục 
tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, 
mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên) 
là bảy pháp cần phải đoạn trừ. Bảy phi diệu pháp (bất 
tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác 
tuệ) là bảy pháp chịu phần tai hại. Bảy diệu pháp (có 
lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cần, niệm hiện 
tiền, có trí tuệ) là bảy pháp hướng đến thù thắng. 
Bảy thượng nhân pháp (tri pháp, tri nghĩa, tri ngã, 
tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân) là bảy pháp 
rất khó thể nhập. Bảy tưởng (vô thường tưởng, vô ngã 
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tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, 
ly tham tưởng, diệt tưởng) là bảy pháp cần phải sanh 
khởi. Bảy thù diệu sự (tha thiết hành trì học pháp và 
khát vọng hành trì học pháp trong tương lai; tha thiết 
quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai; 
tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều 
phục các dục vọng trong tương lai; tha thiết sống an 
tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai; tha 
thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong 
tương lai; tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng 
quán sát tự niệm trong tương lai; tha thiết với kiến 
giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai) 
là bảy pháp cần phải thắng tri. Bảy lậu tận lực (chánh 
quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với 
chánh tuệ; chánh quán như chân với chánh tuệ các dục 
vọng như lửa than hừng; tâm hướng xuất ly, tâm thiên 
xuất ly, tâm nặng về xuất ly, tâm lấy xuất ly làm mục 
đích, tâm hoan hỷ ly dục, đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu 
hoặc trú; bốn niệm an trú được tu tập, khéo tu tập; năm 
căn được tu tập, khéo tu tập; bảy Giác chi đã được tu tập, 
khéo tu tập; bát Thánh đạo được tu tập, khéo tu tập nhờ 
đó được lậu tận) là bảy pháp cần được tu chứng. 

8. Tám pháp: Có tám nhân, tám duyên đưa đến 
chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh (sống gần bậc 
Đạo sư hay một vị đồng Phạm hạnh đáng tôn kính; 
sống gần bậc Đạo sư hoặc một vị đồng Phạm hạnh 
đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, ái 
lạc và cung kính được an trú, nêu rõ những gì bị che 
khuất, phơi bày ra những gì bị giấu kín, và diệt trừ 
mọi nghi ngờ đối với những vấn đề đang còn nghi ngờ; 
thân tâm được an tịnh; giữ giới, sống chế ngự với sự 
chế ngự giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh 



244 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ 
lãnh và tu học trong các học pháp; đa văn, ghi nhớ 
điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe; sống tinh cần, 
tinh tấn, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện 
pháp; có chánh niệm, có chánh niệm tối thượng; sống 
quán sát sự sanh diệt của năm thủ uẩn) là tám pháp có 
nhiều tác dụng. Bát Thánh đạo (Chánh kiến, Chánh tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định) là tám pháp cần 
phải tu tập. Tám thế pháp (đắc và không đắc, không 
có thanh danh và có thanh danh, chê và khen, lạc và 
khổ) là tám pháp cần phải biến tri. Tám tà (tà kiến, 
tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà 
niệm, tà định) là tám pháp cần phải đoạn trừ. Tám 
giải đãi sự (nằm dài khi có việc cần phải làm; nằm 
dài sau khi làm một việc; nằm dài khi có đoạn đường 
phải đi; nằm dài sau khi đi được một đoạn đường; 
nằm dài khi không nhận được đồ ăn khất thực; nằm 
dài sau khi ăn no; nằm dài khi có bệnh nhẹ; nằm dài 
sau khi vừa khỏi bệnh) là tám pháp chịu phần tai hại. 
Tám tinh tấn sự (tinh tấn khi có việc cần làm, tinh 
tấn sau khi làm một công việc, tinh tấn khi có con 
đường phải đi, tinh tấn sau khi đã đi hết con đường, 
tinh tấn khi không nhận được đồ ăn khất thực, tinh 
tấn sau khi ăn xong, tinh tấn khi có bệnh nhẹ, tinh 
tấn sau khi vượt qua cơn bệnh) là tám pháp hướng đến 
thù thắng. Phạm hạnh trú, tám bất thời bất tiết 
(có Như Lai xuất hiện ở đời nhưng (người ấy) bị sanh 
vào địa ngục; có Như Lai xuất hiện ở đời nhưng bị 
sanh vào bàng sanh, ... sanh vào ngạ quỷ... sanh vào 
hàng chư Thiên được thọ mạng lâu dài... sanh vào 
các biên địa, giữa các loài mọi rợ vô trí; được sanh vào 
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các trung quốc nhưng lại theo tà kiến điên đảo; sinh 
vào các trung quốc nhưng ác tuệ, ngu si, điếc, ngọng, 
không biết nghĩa lý; có Như Lai xuất hiện ở đời nhưng 
Pháp không được thuyết giảng) là tám pháp rất khó thể 
nhập. Tám Đại nhân tầm (Pháp này cho người thiểu dục, 
pháp này không phải cho người đa dục; pháp này cho 
người tri túc, pháp này không phải cho người không 
tri túc; pháp này cho người an tịnh độc cư, pháp này 
không phải cho người ưa tụ hội; pháp này cho người 
siêng năng tinh tấn, pháp này không phải cho người 
giải đãi; pháp này cho người có niệm, pháp này không 
phải cho người thất niệm; pháp này cho người có định 
tâm, pháp này không phải cho người không có định 
tâm; pháp này cho người có trí tuệ, pháp này không 
phải cho người có ác tuệ; pháp này cho người không ưa 
thích lý luận, pháp này không phải cho người ưa thích 
lý luận) là tám pháp cần được sanh khởi. Tám thắng 
xứ (quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn 
lượng, đẹp, xấu, nhận thức rằng “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy”; quán tưởng nội sắc, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu... quán tưởng vô sắc ở 
nội tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu... 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô 
lượng, đẹp, xấu... quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh... quán tưởng vô sắc ở 
nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc 
vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng... quán tưởng vô 
sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu 
đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ... quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu 
trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, 
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ánh sáng trắng, nhận thức rằng “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy”) là tám pháp cần được thắng 
tri. Tám giải thoát (tự mình có sắc, thấy các sắc; quán 
tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; vượt khỏi 
hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các chướng ngại tưởng, 
chứng và trú Không vô biên xứ; chứng và trú Thức vô 
biên xứ; chứng và trú Vô sở hữu xứ; chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; chứng và trú Diệt thọ tưởng) 
là tám pháp cần được tác chứng. 

9. Chín pháp: Chín pháp tư duy về căn pháp (do 
chánh tư duy, hân hoan sinh; do hân hoan, hỷ sanh; 
do tâm hoan hỷ, thân được khinh an; do thân khinh 
an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tỉnh; do 
tâm định tỉnh, biết được, thấy được sự vật như chân; 
do biết, thấy như chơn, yểm ly sanh; do yểm ly, ly dục 
sanh; do ly dục, được giải thoát) là chín pháp có nhiều 
tác dụng. Chín thanh tịnh cần chi (giới hạnh thanh 
tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi 
thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri 
kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, 
giải thoát thanh tịnh) là chín pháp cần được tu tập. 
Chín hữu tình trú (thế giới loài người, loài trời và các 
chúng sanh thấp kém khác, Phạm chúng thiên, Quang 
âm thiên, Tịnh cư thiên, Vô tưởng thiên, Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ) là chín pháp cần được biến tri. Chín ái 
căn pháp (do duyên ái, tầm cầu sanh; do duyên tầm 
cầu, đắc lợi sanh; do duyên đắc lợi, phân biệt sanh; 
do duyên phân biệt, tham dục sanh; do duyên tham 
dục, thủ trước sanh; do duyên thủ trước sanh, chấp 
trì sanh; do duyên chấp trì, xan tham sanh; do duyên 
xam tham, hộ trì sanh; do duyên hộ trì, chấp trượng, 
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chấp kiến, tránh tụng, tranh luận, tương phản, ly gián 
ngữ, vọng ngôn, và các ác bất thiện pháp sanh) chín 
pháp cần phải đoạn trừ. Chín hại tâm (“nó đã làm hại 
tôi”, xung đột khởi lên; “nó đang làm hại tôi”, xung đột 
khởi lên; “nó sẽ làm hại tôi”, xung đột khởi lên; “nó đã 
làm hại người tôi thương, người tôi mến”... “nó đang 
làm hại...” ... “nó sẽ làm hại...”, xung đột khởi lên; “nó 
đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến”... 
“nó đang làm lợi...” ... “nó sẽ làm lợi...”, xung đột khởi 
lên) là chín pháp chịu phần tai hại. Chín điều phục 
hại tâm (“Nó đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
vậy?” Nhờ vậy xung đột được điều phục; “Nó đang làm 
hại tôi. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung 
đột được điều phục; “Nó sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì 
mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được điều phục; 
“Nó đã làm hại người tôi thương...”, ... “Nó đang làm 
hại...”, ... “Nó sẽ làm hại người tôi thương, người tôi 
mến. Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung 
đột được điều phục; “Nó đã làm lợi cho người tôi không 
thương, không mến...”, ... “Nó đang làm lợi...”, ... “nó 
sẽ làm lợi... Có ích lợi gì mà nghĩ như vậy?” Nhờ vậy 
xung đột được điều phục) là chín pháp hướng đến thù 
thắng. Chín loại sai biệt (do duyên giới sai biệt, xúc 
sai biệt sanh; do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh; 
do duyên thọ sai biệt; tưởng sai biệt sanh; do duyên 
tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh; do duyên tư duy 
sai biệt, dục sai biệt sanh; do duyên dục sai biệt, nhiệt 
tình sai biệt sanh; do duyên nhiệt tình sai biệt; tầm 
cầu sai biệt, đắc lợi sai biệt sanh) là chín pháp rất khó 
thể nhập. Chín tưởng (bất tịnh yểm ly tưởng, nhứt 
thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tâm 
tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên ngã, đoạn 
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trừ tưởng, vô tham tưởng) là chín pháp cần được sanh 
khởi. Chín thứ đệ trú (chứng và trú thiền thứ nhất, 
thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng định) là chín pháp cần 
được thắng tri. Chín thứ đệ diệt (Thành tựu Sơ thiền, 
các dục tưởng bị đoạn diệt; thành tựu đệ Nhị thiền, 
các tầm tứ bị đoạn diệt; thành tựu đệ Tam thiền, hỷ 
bị đoạn diệt; thành tựu đệ Tứ thiền, hơi thở vào hơi 
thở ra bị đoạn diệt; thành tựu Hư không vô biên xứ, 
sắc tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Thức vô biên xứ, hư 
không tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Vô hữu xứ, thức 
tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt; thành tựu Diệt 
thọ tưởng (định), các tưởng và các thọ bị đoạn diệt) là 
chín pháp cần được chứng ngộ. 

10. Mười pháp: Mười hộ trì nhân pháp (có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimok-
kha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp; nghe 
nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã 
nghe; thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng; thiện 
ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại 
và nhận sự chỉ trích một cách cung kính;  làm tròn các 
trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh 
niên lạp cao hơn; ưa Pháp, thích nói Pháp, nói Luật; tự 
mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y phục, 
ẩm thực, sàng tọa, bệnh dược; sống tinh tấn siêng năng 
đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương 
quyết, kiên trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện 
pháp; có chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh 
giác; có trí tuệ, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết 
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trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ mọi đau khổ) là 
mười pháp có nhiều tác dụng. Mười biến xứ (địa biến xứ, 
thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, xanh biến xứ, 
vàng biến xứ, đỏ biến xứ, trắng biến xứ, hư không biến 
xứ, thức biến xứ) là mười pháp cần phải tu tập. Mười xứ 
(nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, thanh xứ, nhĩ xứ, hương xứ, thiệt 
xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ) là mười pháp cần được biến 
tri. Mười tà pháp (tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát) 
là mười pháp cần được đoạn trừ. Mười bất thiện nghiệp 
đạo (sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, 
ác khẩu, ỷ ngữ, tham, sân, tà kiến) là mười pháp chịu 
phần tai hại. Mười thiện nghiệp đạo (ly sát sanh, ly thâu 
đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, 
ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly si) là mười pháp hướng đến 
thù thắng. Mười thánh tri (đoạn trừ năm chi (tham dục, 
sân, hôm trầm thụy miên, trạo hối, nghi); đầy đủ sáu chi 
(an trú xả, chánh niệm tỉnh giác khi sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần); một hộ trì (hộ trì niệm); thực hiện bốn y (sau 
khi suy tư, thọ dụng một pháp; sau khi suy tư, nhẫn thọ 
một pháp; sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp; sau khi suy 
tư tránh xa một pháp); loại bỏ các giáo điều (tất cả những 
giáo điều thông thường mà các vị Sa môn thông thường 
chủ trương); đoạn tận các mong cầu (đoạn trừ các mong 
cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm 
cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh);  tâm tư không 
hệ phược (đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm 
tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại); thân thể khinh 
an (đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, 
chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả 
niệm thanh tịnh); tâm thiện giải thoát (tâm giải thoát 
khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi 
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si); tuệ thiện giải thoát (biết rằng: “Tham tâm của ta đã 
được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến chỗ 
không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong 
tương lai”; biết rằng: “Sân tâm của ta đã đoạn trừ, cắt 
tận gốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến chỗ không hiện 
hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai”; biết 
rằng: “Si tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây 
ta-la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai) là mười pháp rất khó 
thể nhập. Mười tưởng (bất tịnh tưởng, tư tưởng, thực yểm 
ly tưởng, nhứt thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường 
tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, 
đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng) là mười pháp 
cần được sanh khởi. Mười đoạn tận sự (tà kiến do chánh 
kiến đoạn tận; do duyên tà kiến, các ác bất thiện pháp 
khởi lên, các pháp này được đoạn tận; do duyên chánh 
kiến các thiện pháp được tăng cường, viên mãn; tà tư duy 
do chánh tư duy đoạn tận... tà ngữ do chánh ngữ đoạn 
tận... tà nghiệp cho chánh nghiệp đoạn tận... tà mạng 
do chánh mạng đoạn tận... tà niệm do chánh niệm đoạn 
tận... tà định do chánh định đoạn tận... tà trí do chánh 
trí đoạn tận... tà giải thoát do chánh giải thoát đoạn 
tận... do duyên tà giải thoát, các ác bất thiện pháp khởi 
lên, các pháp này được đoạn tận; do duyên chánh giải 
thoát, các thiện pháp này được tăng cường viên mãn) 
là mười pháp cần được thắng tri. Mười vô học pháp (vô 
học Chánh tri kiến, vô học Chánh tư duy, vô học Chánh 
ngữ, vô học Chánh nghiệp, vô học Chánh mạng, vô học 
Chánh tinh tấn, vô học Chánh niệm. vô học Chánh định, 
vô học Chánh trí, vô học Chánh giải thoát) là mười pháp 
cần phải tác chứng. 



- CHƯƠNG VII -

KINH TẠNG PÀLI

Lược khảo 152 bài kinh Trung bộ
Phẩm Mùlapariyàya (từ kinh số 1-10)

1. Kinh Pháp môn căn bản (Mùlapariyàya Sutta):

Bài kinh có tên Mùlapariyàya(1) (Pháp môn căn bản) 
hay còn gọi là Sabbadhammamùlapariyàya (Cương yếu 
về tất cả pháp), do đức Phật giảng cho các tỷ kheo tại khu 
rừng Subhaga nằm trong thị trấn Ukkatïtïhà(2) thuộc 
vương quốc Kosala. Bài kinh đề cập 24 pháp và 
quan điểm hay thái độ của bốn hạng người đối với 
24 pháp này. 

24 pháp: (1) địa, (2) thủy, (3) hỏa, (4) phong, (5) 

1. Mùlapariyàya, pháp môn căn bản hay cương yếu, do kết hợp 2 từ mùla (gốc 
hay căn bản) và pariyàya (pháp môn hay cương yếu).	

2. Xem B. C. Law, Geography of early Buddhism, tr. 5, Nhà xuất bản Mun-
shiram Manoharlal, Delhi, 1979. 	
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sanh vật(3), (6) chư thiên(4), (7) sanh chủ(5)û, (8) Phạm 
thiên(6), (9) Quang Âm thiên, (10) Biến Tịnh thiên, 
(11) Quảng Quả thiên, (12) Thắng giả(7), (13) Không 
vô biên(8), (14) Thức vô biên, (15) Vô sở hữu, (16) Phi 
tưởng phi phi tưởng, (17) sở kiến(9), (18) sở văn, (19) sở 
tư niệm, (20) sở tri, (21) đồng nhất(10), (22) sai biệt(11), 
(23) tất cả(12)û, (24) Niết bàn.(13)  

Bốn hạng người: 1. kẻ vô văn phàm phu 

3. Bhùta – cái đã sinh thành, hiện hữu. (Xem thêm phần giải thích về bhùta ở Tương 
Ưng II, phẩm Kalara và trong bài kinh Mahàtanïhàsankhàya, Trung Bộ) 	

4. Deva, ở đây ngụ ý sáu hạng chư thiên thuộc cõi trời dục giới (kàmaloka), 
gồm: Tứ Thiên Vương (Càtumahàràjika), Tam Thập Tam (Tàvatimïsa), Dạ Ma 
(Yàma), Đâu Suất Đà (Tusita), Hóa Lạc (Nimmàna-rati), Tha Hóa Tự Tại (Para-
nimmita-vasavatti). 	

5. Pajàpati, thường chỉ cho vị Tạo hóa, Thượng đế hay chủ thể sáng tạo. 	
6. Các cảnh giới Phạm thiên (Brahmà), Quang Âm thiên (Àbhassara), Biến 

Tịnh thiên (Subhakinïnïa), Quảng Quả thiên (Vehapphala) thuộc sắc giới (rù-
paloka). (Xem Nyanatiloka, Buddhist Dictionary, tr. 54, Buddhist Publication 
Society, Sri Lanka, 1980) 	

7. Abhibhù, chỉ cho một loại chúng sanh sống ở cảnh giới không có tưởng. 	
8. Các cảnh thiền Không vô biên (Àkàsànanõcàyatanùpaga), Thức vô biên 

(Vinõnõànanõcàyatanùpaga), Vô sở hữu (Àkinõcanõnõàyatanùpaga) và Phi tưởng phi 
phi tưởng (Nevasanõnõà-nàsanõnõàyatanùpaga) thuộc vô sắc giới (arùpaloka). 	

9. Sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri ngụ ý hoạt động của 6 căn trong đó sở kiến 
(ditïtïha) tiêu biểu cho hoạt động của mắt, sở văn (suta), hoạt động của tai, sở tư niệm 
(muta), hoạt động của mũi, lưỡi và thân, sở tri (vinõnõàta), hoạt động của ý. 	

10. Ekatta, một trong số các quan điểm siêu hình thịnh hành đương thời. 
(Xem thêm Tương Ưng II, phẩm Gia chủ (Gahapati), kinh số 7, 8). 	

11. Nànatta, (xem như trên).  	
12. Sabba, (xem như trên).  	
13. Nibbàna, sự dập tắt tham, sân, si, nhưng ở đây ngụ ý sự thỏa mãn năm dục 

lạc – sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu, bởi theo quan điểm của 
những người theo trường phái Thuận thế (Lokàyata) hay Duy vật, chủ trương lý 
thuyết đoạn diệt (ucchedavàda), thì con người và hết thảy mọi thứ đều bị hủy diệt, do 
đó con người cần tận hưởng tối đa các ham muốn dục lạc bao lâu còn sống; khi con 
người tận hưởng đầy đủ các khoái lạc cuộc đời bấy giờ vị ấy đạt đến trạng thái Niết 
bàn hay còn gọi là hiện tại Niết bàn lạc. (Xem thêm quan niệm “Hiện tại Niết bàn 
lạc” được đề cập khá chi tiết trong bài kinh Brahmajàla, Trường Bộ) 	
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(puthujjana)(14), 2. vị tỷ kheo hữu học (sekha-bhikkhu)(15), 
3. vị tỷ kheo A la hán (Arahanta-bhikkhu)(16), 4. đức Như 
Lai (Tathaøgata).

- Đặc điểm của kẻ vô văn phàm phu (puthujjana) và 
thái độ của vị ấy đối với 24 pháp: Là người không yết 
kiến, không gần gũi, không thân cận các bậc thánh 
(ariya)(17) và các bậc chân nhân (sappurisa)(18), không 
hiểu rõ, không thuần thục, không tu tập pháp của các 
bậc thánh và các bậc chân nhân. Do đặc điểm kể trên, 
kẻ vô văn phàm phu tưởng tri (sãjànàti)(19) địa đại là 
địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, vị ấy nghĩ đến 
địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ tự 
ngã là địa đại, nghĩ rằng “địa đại là của ta,” dục hỷ 
(abhinandati) địa đại. Vì sao? Vì vị ấy không liễu tri 
(aparinõnõàtamï) địa đại. (Vị ấy có thái độ tương tự đối 
với 23 pháp còn lại) 

- Đặc điểm của vị tỷ kheo hữu học (sekha-bikkhu) 
và thái độ của vị ấy đối với 24 pháp: Là người đang 
tu học, tâm chưa thành tựu(20), đang sống cần cầu vô 

14. Chỉ những người không học tập và thực hành lời dạy của đức Phật; ngược 
lại với kẻ vô văn phàm phu (puthujjana) là vị đa văn thánh đệ tử (ariyasàvaka), 
tức đệ tử Phật hay đệ tử của các đệ tử Phật gọi chung là Phật tử. 	

15. Đây chỉ cho các tỷ kheo từ địa vị tân học tỷ kheo đến hạng tỷ kheo chứng quả 
Bất lai (Anàgàmì) được gọi chung là tỷ kheo hữu học bởi họ còn phải nỗ lực học hỏi 
và tu tập để thành tựu quả vị giải thoát cuối cùng là A la hán (Arahanta) 	

16. Vị tỷ kheo đã thành tựu quả vị A la hán, đã hoàn tất việc tu học, chấm 
dứt sanh tử, do đó còn được gọi là bậc vô học (asekha). 	

17. Chỉ cho đức Phật, Bích Chi Phật (Paccekabuddha) và các đệ tử Phật.  	
18. Ngụ ý các vị Bích Chi và đệ tử Phật.  	
19. 5 Hiểu biết do tưởng tượng hay suy luận suông. Phật giáo nói đến nhiều 

cấp độ hiểu biết khác nhau, ví dụ, sanõjànàti (tưởng tri), hiểu biết do trí tưởng 
tượng, vijànàti (thức tri), hiểu biết qua 6 căn, abhijànàti (thắng tri), hiểu biết nhờ 
kinh nghiệm thiền định, pajànàti (tuệ tri), hiểu biết nhờ trí tuệ, parijànàti (liễu 
tri), hiểu biết rốt ráo về bản chất của các pháp hay thấy biết các pháp đúng như 
thật (yathaøbhuøtamï pajaønaøti). 	

20. Chưa thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát hay thánh quả A la hán.  	
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thượng an ổn khỏi các khổ ách.(21) Do đặc điểm trên, 
vị tỷ kheo hữu học thắng tri (abhijànàti)(22) địa đại là 
địa đại. Do thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không 
nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với 
địa đại, không nghĩ tự ngã là địa đại, không nghĩ “địa 
đại là của ta,” không dục hỷ (nàbhinandati) địa đại. 
Vì sao? Vì vị ấy có thể liễu tri (parinõnõeyyamï) địa đại. 
(Đối với 23 pháp còn lại, vị ấy có thái độ tương tự)

- Đặc điểm của vị tỷ kheo A la hán (Arahanta-bhikkhu) 
và thái độ của vị ấy đối với 24 pháp: Là người đã đoạn tận 
các lậu hoặc (dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu), đã hoàn tất việc 
tu hành, đã làm xong các việc cần làm (cho sự giải thoát), 
đã đặt xuống gánh nặng (khổ đau sanh tử), đã thành 
đạt lý tưởng (giải thoát và giác ngộ), đã tận trừ mọi 
kiết sử (thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân, sắc 
ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh), đã thành tựu chánh 
trí (sammà-nõànïa), chánh giải thoát (sammà-vimutti).(23) Do 
đặc điểm trên, vị tỷ kheo A la hán thắng tri (abhijànàti) 
địa đại là địa đại. Do thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy 
không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối 
chiếu với địa đại, không nghĩ tự ngã là địa đại, không 
nghĩ “địa đại là của ta,” không dục hỷ (nàbhinandati) 
địa đại. Vì sao? Vì vị ấy liễu tri (parinõnõàtamï) địa đại. 
(Vị ấy có thái độ như vậy đối với 23 pháp còn lại) 

21. Ngụ ý sự chứng đắc Niết bàn vì Niết bàn có nghĩa chấm dứt mọi khổ đau.  	
22. Hiểu biết nhờ kinh nghiệm thiền định, thấy các pháp là vô thường (an-

icca), khổ (dukkha) và vô ngã (anattà). 	
23. A la hán (Arahanta) hay bậc vô học (asekha) được xem là đã thành tựu 10 

thánh đạo, tức 8 thánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) cộng thêm chánh trí 
(sammà-nõànïa) và chánh giải thoát (sammà-vimutti), trong khi vị hữu học (sekha) 
chỉ thành tựu 8 thánh đạo. (Xem phần định nghĩa về đạo lộ của vị hữu học và bậc 
vô học trong bài kinh Mahàcattàrìsaka, Trung Bộ) 	
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Vị tỷ kheo A la hán cũng được xem là không có 
thái độ hoan hỷ, chấp trước 24 pháp nói trên bởi vị ấy 
đã đoạn trừ tham dục (lobha/ràga), sân hận (dosa/
patïigha) và si mê (moha/avijjà). 

- Đặc điểm của Như Lai (Tathàgata) và thái độ của 
ngài đối với 24 pháp: Như Lai, bậc A la hán, Chánh 
đẳng giác, thắng tri (abhijànàti) địa đại là địa đại. Do 
thắng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ tự ngã là địa đại, không nghĩ “địa đại là 
của ta,” không dục hỷ (nàbhinandati) địa đại. Vì sao? 
Vì Như Lai liễu tri (parinõnõàtamï) địa đại. (Đức Như 
Lai có thái độ tương tự đối với 23 pháp còn lại)

Một đặc điểm khác của Như Lai là thấy rõ dục hỷ 
(nandì)(24) là gốc rễ của khổ đau, từ hữu, sanh khởi lên, 
và già chết đến với loài hữu tình; do vậy, chẳng những 
ngài không hoan hỷ, chấp thủ 24 pháp nói trên mà 
ngài còn diệt trừ, xả ly, từ bỏ tất cả mọi tham ái. 

2. Kinh Nhất thiết lậu hoặc (Sabbàsava Sutta): 

Bài kinh có tên Sabbàsava(25) (Tất cả lậu hoặc) hay 
còn gọi là Sabbàsavasamïvarapariyàya (Pháp môn 
phòng hộ tất cả lậu hoặc), do đức Phật giảng cho các tỷ 
kheo tại tinh xá Anàthapinïdïika trong khu vườn Jeta 
thuộc kinh đô Sàvatthi. Mở đầu bài kinh, đức Phật 
tuyên bố một câu rất nổi tiếng cho thấy tôn giáo của 

24. Ngụ ý tham ái (tanïhà) hay chấp thủ (upàdàna), một trong các chi phần 
của công thức duyên khởi khiến toàn bộ hệ thống duyên khởi vận hành dẫn đến 
khổ đau sanh khởi. 	

25. Sabba+àsava, ở đây ngụ ý dục lậu (kàmàsava), hữu lậu (bhavàsava) và vô 
minh lậu (avijjàsava), tức các bất thiện pháp (akusala-dhammà) hay các pháp 
chướng ngại (antaràyikà-dhammà) đối vớ sự giác ngộ. 	
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ngài kêu gọi lý trí và đề cao trí tuệ: “Này các tỷ kheo, 
Ta giảng về sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, 
cho người thấy; không phải cho người không biết, cho 
người không thấy.” (Jaønato ahamï bhikkhave passato 
aøsavaønamï khayamï vadaømi, no ajaønato no apassato.)

Bài kinh đề cập bảy phương pháp đoạn trừ các lậu 
hoặc, gồm:

1. Phương pháp dùng tri kiến (dassana). 

2. Phương pháp phòng hộ (samïvara). 

3. Phương pháp thọ dụng (patïisevana).

4. Phương pháp kham nhẫn (adhivàsana). 

5. Phương pháp tránh né (parivajjana).

6. Phương pháp trừ diệt (vinodana).

7. Phương pháp tu tập (bhàvanà). 

- Phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc nhờ tri kiến: 
Phương pháp này nhấn mạnh vai trò của chánh kiến 
(sammà-dassana/sammà-ditïtïhi) hay như lý tác ý 
(yoniso-manasikàra) nhờ đó các tà kiến được chế 
ngự và các lậu hoặc được đoạn tận. Hai hạng người, 
kẻ vô văn phàm phu và vị đa văn thánh đệ tử, được nêu 
ra ở đây nhằm minh họa ý nghĩa của phương pháp này:

	 A. Kẻ vô văn phàm phu (puthujjana), do không 
hiểu rõ, không thuần thục, không tu tập pháp các 
bậc thánh và các bậc chân nhân nên không biết rõ 
(appajànàti=không tuệ tri) các pháp cần phải tác ý và 
các pháp không cần phải tác ý. Vì không hiểu rõ các 
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pháp cần và không cần phải tác ý, vị ấy tác ý các pháp 
khiến dục lậu (kàma-àsava), hữu lậu (bhava-àsava) và 
vô minh lậu (avijja-àsava) chưa sanh được sanh khởi 
hay đã sanh được tăng trưởng. Vị ấy tác ý 12 pháp 
sau đây khiến sáu tà kiến khởi lên đưa đến sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não:

	 a/. 12 pháp gồm:

	 1. Ta có mặt hay không trong quá khứ?

	 2. Ta có mặt trong quá khứ như thế nào?

	 3. Ta có mặt trong quá khứ với vóc dáng thế nào?

	 4. Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào 
trong quá khứ?

	 5. Ta sẽ có mặt hay không trong vị lai?

	 6. Ta sẽ có mặt trong vị lai như thế nào?

	 7. Ta sẽ có mặt trong vị lai với vóc dáng thế nào?

	 8. Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong vị lai?

	 9. Hiện tại ta có mặt hay không?

	 10. Hiện tại ta có mặt như thế nào?

	 11. Hiện tại ta có mặt với dáng vóc thế nào?

	 12. Chúng sanh này từ đâu đến và sẽ đi đâu?

	 b/. 6 tà kiến là:

	 1. Ta có tự ngã.
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	 2. Ta không có tự ngã.

	 3. Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã.

	 4. Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã.

	 5. Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã.

	 6. Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, 
chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, 
không biến chuyển, tồn tại vĩnh viễn. 

	 B. Vị đa văn thánh đệ tử (ariyasàvaka) do hiểu rõ, 
thuần thục, tu tập pháp các bậc thánh và các bậc chân 
nhân nên biết rõ (tuệ tri: pajànàti) các pháp cần phải tác 
ý và các pháp không cần phải tác ý. Vị ấy, do biết rõ các 
pháp cần và không cần tác ý, tác ý các pháp khiến dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi 
hay đã sanh được đoạn diệt. Vị ấy tác ý về khổ (dukkha), 
tập (samudàya), diệt (nirodha), đạo (magga) nhờ đó thân 
kiến (sakkàyaditïtïhi)(26), nghi (vicikicchà)(27), giới cấm thủ 
(sìlabbataparàmàsa) được diệt trừ.(28)  

26. Xem (chấp thủ) 5 uẩn là tự ngã hay tự ngã là 5 uẩn, xem 5 uẩn là trong 
tự ngã hay tự ngã như là trong 5 uẩn. (Xem định nghĩa chi tiết ở bài kinh Mahà-
punïnïama, Trung Bộ) 	

27. Nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng, về sự tu tập, về các pháp quá khứ và tương 
lai, về lý duyên khởi, ngụ ý một trạng thái không quyết chắc về các pháp thiện, bất 
thiện, nên tu tập hay không nên tu tập, có giá trị hay không có giá trị. 	

28. Ở đây ngụ ý sự thành tựu quả vị Dự lưu hay Thất lai (Sotàpanna), bởi theo 
truyền thống Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravàda), khi một người đoạn trừ ba 
kiết sử đầu trong số năm hạ phần kiết sử (thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham 
dục, sân hận) thì vị ấy được xem là người chứng quả Dự lưu, còn tái sanh qua lại 
trong cõi trời và cõi người tối đa bảy lần trước khi chấm dứt mọi khổ đau. Cũng 
theo truyền thống này, khi một người đoạn trừ thân kiến, nghi, giới cấm thủ và 
làm cho muội lược tham, sân, si hay vô minh bấy giờ vị ấy thành tựu quả vị Nhất 
lai (Sakadàgàmì), tức còn sanh lại cõi đời này thêm một lần nhữa trước khi chấm 
dứt sanh tử khổ đau một cách hoàn toàn. Một vị đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, 
tức thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, thì thành tựu quả vị Bất lai 
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- Phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc do phòng hộ: 
Phương pháp này ngự ý sự phòng hộ hay chế ngự các 
căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khiến tham ái, ưu bi, 
các bất thiện pháp không có điều kiện sanh khởi. 

- Phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc nhờ thọ dụng: 
Phương pháp này ngụ ý sự thọ dụng đúng pháp bốn 
vật phẩm cúng dường (y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, 
thuốc trị bệnh) nhằm hổ trợ cho đời sống phạm hạnh 
hướng đến diệt tận các lậu hoặc. 

- Phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc nhờ kham 
nhẫn: Phương pháp này ngụ ý hạnh kham nhẫn đối 
với các điều kiện hay cảnh ngộ hà khắc của tự thân, tự 
nhiên và xã hội như sự đau đớn của thân thể, thời tiết 
lạnh, nóng, sự đói, khát, sự xúc chạm của ruồi muỗi, 
những lời mạ lỵ hay phỉ báng của người khác... khiến 
các phiền não hay lậu hoặc được chấm dứt. 

- Phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc nhờ tránh né: 
Phương pháp này ngụ ý sự tránh né các đối tượng cần tránh 
né (các loài thú dữ, các nơi nguy hiểm, bạn bè xấu...) khiến 
các phiền não hay lậu hoặc đi đến đoạn diệt. 

- Phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc do trừ diệt: 
Phương pháp này ngụ ý sự từ bỏ, trừ diệt ngay trong 
ý tưởng các ý niệm liên hệ đến dục (dục niệm hay dục 
tầm=kàmavitakka), sân (sân niệm=byàpàdavitakka) 

(Anàgàmì); vị ấy sau khi chết được tái sanh trong cõi Tịnh cư thiên (Suddhavàsa) 
thuộc sắc giới thiên (rùpaloka) và tại đó nhập Niết bàn hay đoạn tận mọi phiền 
não khổ đau, không còn trở lại đời này hay bất kỳ cảnh giới sanh tử nào nhữa 
nên gọi là bất lai. Một người đoạn sạch hết 10 kiết sử, tức năm hạ phần kiết sử 
gồm thân kiến (sakkàyaditïtïhi), nghi (vicikicchà), giới cấm thủ (sìlabbataparàmà-
sa), tham dục (kàmaràga), sân hận (patïigha/byàpàda) và năm thượng phần kiết 
sử, sắc ái (rùpatanïhà), vô sắc ái (arùpatanïhà), mạn (màna), trạo cữ (uddhacca), 
vô minh (avijjà), thì thành tựu quả vị A la hán (Arahanta). 	
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và hại (hại niệm=vihimïsavitakka) khiến các ác bất 
thiện pháp không có cơ hội sanh khởi. 

- Phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc nhờ tu tập: 
Phương pháp này ngụ ý sự tu tập hay đào luyện bảy giác 
chi (sattà sambojjhangà) liên hệ đến viễn ly, ly tham, 
diệt tận, gồm niệm (sati), trạch pháp (dhamma-vicaya), 
tinh tấn (viriya), hỷ (pìti), khinh an (passaddhi), định 
(samàdhi), xả (upekhà) hướng đến chấm dứt các lậu hoặc. 

Trong phần kết thúc bài kinh, đức Phật nhấn mạnh 
rằng vị tỷ kheo nào thực hành bảy phương pháp đoạn 
trừ các lậu hoặc trên đây thì được gọi là vị tỷ kheo đã 
sống phòng hộ với sự phòng hộ các lậu hoặc, đã đoạn 
diệt khát ái, thoát ly kiết sử, chánh quán kiêu mạn(29), 
diệt tận khổ đau. 

3. Kinh Thừa tự pháp (Dhammadàyàda Sutta): 

Bài kinh được thuyết giảng tại tinh xá Cấp Cô Độc 
(Anàthapinïdïika), trong vườn Kỳ Đà (Jeta) ở Sàvatthi, 
gồm hai phần. Phần đầu do Thế Tôn thuyết giảng, 
có nội dung khuyên các tỷ kheo nêu cao lý tưởng của 
người xuất gia, lấy Chánh pháp (Dhamma) làm của 
thừa tự, không thừa tự tài vật danh vọng (àmisa) thế 
gian. Phần thứ hai do Tôn giả Xá Lợi Phất trình bày, 
tiếp tục nhấn mạnh lý tưởng xuất gia của các tỷ kheo 
bằng cách chỉ rõ các trường hợp trong đó các tỷ kheo 
đáng bị khiển trách hay xứng đáng được tán thán khi 
theo đuổi giáo pháp của bậc đạo sư. Bài kinh cũng nêu rõ 
các ác pháp (pàpakadhammà/akusaladhammà) và nhấn 

29. Sammà mànàbhisamaya =sammà màna+abhisamaya, hiểu rõ hay thấy 
rõ kiêu mạn. Kiêu mạn (mànà) ở đây chỉ cho kiết sử thứ tám trong số 10 kiết sử 
trói buộc con người vào vòng sinh tử khổ đau.  	
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mạnh con đường Trung đạo (Majjhimà patïipadà) có khả 
năng diệt trừ mọi ác pháp. 

Trong phần giáo giới cho các tỷ kheo ở phần đầu 
bài kinh, Thế Tôn dùng hình ảnh hai vị tỷ kheo bị 
kiệt sức bởi đói lả để minh họa cho lời dạy của ngài 
về lý tưởng của người xuất gia, lấy Chánh pháp làm 
trọng, xem thường mọi lợi dưỡng thế gian. Chuyện kể 
rằng một hôm đương lúc Thế Tôn vừa dùng bữa xong 
thì có hai tỷ kheo đến yết kiến ngài trong tình trạng 
bị kiệt sức bởi đói lả. Thế Tôn bảo hai tỷ kheo ấy có 
một số thức ăn còn lại trong bình bát của ngài, nếu 
muốn thì lấy dùng, nếu không dùng thì ngài sẽ quăng 
bỏ thức ăn ấy vào chỗ không có cỏ xanh hay nhận 
chìm xuống nước không có các loài côn trùng sinh 
sống. Vị tỷ kheo thứ nhất nghĩ đến lời dạy “thừa tự 
pháp, không thừa tự vật chất” của Thế Tôn nên quyết 
định nhịn đói qua đêm. Vị thứ hai quyết định dùng 
thức ăn còn lại của ngài. Đức Phật kể câu chuyện này 
rồi nhấn mạnh rằng dù cho vị tỷ kheo thứ hai trừ bỏ 
được sự đói lả và kiệt sức, nhưng đối với ngài, vị tỷ 
kheo thứ nhất đáng được tán thán, đáng được kính nể 
hơn bởi thái độ cương quyết (không ăn phi thời) của vị 
ấy sẽ giúp ích cho vị ấy lâu dài về phương diện thiểu 
dục, tri túc, kham nhẫn, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh 
tấn. Chúng ta hiểu rằng câu chuyện Thế Tôn nêu ra 
nhằm minh họa cho lời dạy của ngài về lý tưởng cao 
cả của người xuất gia, lấy Chánh pháp hay lời dạy của 
ngài của thừa tự, xem thường mọi danh vọng và lợi 
dưỡng thế gian. Câu chuyện cũng ngụ ý một thói quen 
tốt về thiểu dục, tri túc, kham nhẫn, dễ nuôi dưỡng, 
tinh cần, tinh tấn, nghĩa là những đức tính tuyệt đối 
cần thiết cho nếp sống của người xuất gia. Một chi tiết 



262 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

khác được tìm thấy trong câu chuyện là sự kiện đức 
Phật rất tôn trọng sự sống và môi trường sống của các 
chúng sinh khác, thậm chí đến loài cây cỏ. Ngài tuân 
giữ một thói quen không đổ thức ăn dư thừa (xả rác) 
lên đám cỏ xanh hay nhấn chìm vào chỗ nước có các 
chúng sanh trong ấy.

Phần trình bày của Tôn giả Xá Lợi Phất nêu ba 
trường hợp trong ấy tất cả tỷ kheo, cao niên, trung 
niên và tân học, đáng bị quở trách, và ba trường hợp 
ngược lại, tất cả họ đáng được tán thán. Ba trường hợp 
đáng bị quở trách gồm: 

- Vị Đạo sư sống viễn ly (pavivitassa vihatarato) 
nhưng các đệ tử không tùy học viễn ly.

- Những pháp nào vị Đạo sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy các đệ tử không từ bỏ.

- Các đệ tử sống sung túc, lười biếng, dẫn dầu về 
đọa lạc(30), bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly.(31)  

Trong phần cuối bài kinh, Tôn giả Xá Lợi Phất 
liệt ra một số các ác pháp và nêu rõ con đường Trung 
đạo, tức bát Thánh đạo, có khả năng diệt trừ mọi ác 
pháp, khiến nhãn sanh, trí sanh, hướng đến tịch tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Danh mục các ác pháp 
được nêu ra ở đây gồm: tham, sân, phẫn nộ, hiềm hận, 
giả dối, não hại, tật đố, xan lẫn, man trá, phản bội, 
ngoan cố, bồng bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu căng, 
phóng dật. Con đường diệt trừ các ác pháp ấy chính là 

30. Chỉ cho năm triền cái: tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi.  	
31. Nếp sống viễn ly tham ái được xem là một trách nhiệm nặng nề mà người 

xuất gia không bao giờ được xao lãng hay bỏ quên.  	
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con đường Trung đạo – bát Thánh đạo, gồm chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

4. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (Bhayabherava Sutta):

Bài kinh là sự xác chứng của Thế Tôn về lời nhận 
xét của Bà la môn Jànïussonïi: “Thật khó kham nhẫn 
những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu! Thật 
khó khăn đời sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời 
sống độc cư! Rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo 
chưa chứng thiền định.” Bà la môn Jànïussonïi đến yết 
kiến đức Phật tại Jetavana, tán thán ngài là vị lãnh 
đạo đã giúp ích rất lớn cho các đệ tử, luôn luôn khích 
lệ và sách tấn các đệ tử, khiến cho những vị này chấp 
nhận theo quan điểm của ngài. Rồi Bà la môn Jànïus-
sonïi nói lên sự khó khăn của đời sống xuất gia sống ở 
rừng núi và cho rằng rừng núi sẽ làm rối loạn tâm trí 
vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Đức Phật đồng ý với 
lời nhận xét của Jànïussonïi và nói lại các kinh nghiệm 
mà ngài đã trải qua truớc lúc giác ngộ. Nội dung bài 
kinh do đó gồm một tổng hợp các kinh nghiệm tu tập 
của Sa môn Gotama ở những nơi rừng núi hoang vu 
trước khi giác ngộ, cách thức ngài vượt qua các sợ hãi, 
thành tựu các tầng thiền, chứng đắc tam minh và trở 
thành bậc giác ngộ. 

Các kinh nghiệm tu tập của đức Phật ở trong bài 
kinh cho thấy ngài từng đối diện với cảnh ngộ sợ hãi 
và khiếp đảm nhưng xét tự thân được thanh tịnh, 
không lỗi lầm nên tâm ngài được an tịnh, lòng tin được 
củng cố vững chắc, không dao động. Từ kinh nghiệm 
của bản thân, ngài cho rằng những ai có hay rơi vào các 
trường hợp sau đây sẽ khó tránh khỏi sợ hãi và khiếp 
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đảm khởi lên khi sống ở những nơi rừng núi hoang vu:

- Thân nghiệp không thanh tịnh.

- Khẩu nghiệp không thanh tịnh.

- Ý nghiệp không thanh tịnh.

- Mạng sống không thanh tịnh (nuôi sống bằng các 
nghề nghiệp không chính đáng).

- Có tham dục, có ái dục cường liệt.

- Có tâm sân hận, ác ý.

- Bị hôm trầm thụy miên chi phối.

- Dao động, tâm không an tịnh.

- Nghi ngờ do dự.

- Khen mình chê người.

- Run rẩy sợ hãi.

- Ham muốn danh lợi, ưa thích tiếng tăm.

- Lười biếng, không tinh tấn.

- Thất niệm.

- Không định tỉnh, tâm bị tán loạn.

- Ngu si ám độn. 

Phần tiếp theo của bài kinh đề cập sự kiện Thế Tôn 
từng tìm đến những nơi đầy kinh hãi như các am miếu 
hoang vắng nằm dưới những táng cây rậm rạp vào các 
đêm tối để thử xem cảm giác sợ hãi và khiếp đảm như 
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thế nào. Ở đây cách thức đối trị sợ hãi và khiếp đảm 
của ngài phản ánh một kinh nghiệm nội tâm (thiền 
định) rất sáng suốt. Ngài nhận biết các cảm giác sợ 
hãi và khiếp đảm nảy sinh nhưng không cố gắng xua 
đuổi chúng bằng cách này hay cách khác. Ngài không 
thay đổi các tư thế đi, đứng, nằm hay ngồi của mình 
nhằm lẫn tránh hay xua đuổi các cảm giác sợ hãi và 
khiếp đảm khi chúng khởi lên. Ngài chỉ nhận biết và 
thức tỉnh về chúng. Chúng đến và rồi ra đi. Tất cả chỉ 
là duyên sanh. Một cách thức đối trị khác nói rõ kinh 
nghiệm thiền định của ngài là không cố gắng thay 
đổi cục diện hay hoàn cảnh gây sợ hãi bằng trí tưởng 
tượng, chẳng hạn, nghĩ ngày là đêm hay tưởng đêm là 
ngày. Đối với ngài, đêm là đêm, ngày là ngày, không 
cần phải tưởng tượng ra một cục diện trái ngược. Kinh 
Tiểu không (Cùlasunõnõata Sutta) gọi phương pháp này 
là sự an trú không tánh (sunõnõatàvakkanti), tức là an 
trú vào pháp hiện tại, không điên đảo vọng tưởng, 
thấy rõ các pháp do duyên sinh. 

Phần cuối của bài kinh mô tả sự kiện Thế Tôn nhờ 
tinh cần tinh tấn, không lười biếng, an trú chánh 
niệm, tâm không tán loạn, thân được khinh an nên 
ngài tuần tự chứng và trú thiền thứ nhất, thiền thứ 
hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, thành tựu túc mạng 
minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, hướng đến giải 
thoát (vimutti) và giải thoát tri kiến (vimutta-nõànïa). 
Phần mô tả sự kiện giác ngộ của đức Phật trong bài 
kinh này hoàn toàn giống như cách mô tả ở nhiều nơi 
khác trong Kinh tạng Pàli, điều đặc biệt ở trong phần 
mô tả này là ta có thêm thông tin về thời điểm giác ngộ 
của ngài, vào lúc nửa đêm, và sự kiện giác ngộ diễn ra 
trong khoảng thời gian từ canh một đến canh ba. 
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5. Kinh Vô uế (Ananïganïa Sutta):

Bài kinh do Tôn giả Xá Lợi Phất (Sàriputta) thuyết 
giảng cho các tỷ kheo tại Jetavana. Bài kinh có tên 
Vô uế (Ananïganïa) nhưng nội dung thì nhấn mạnh 
các tâm lý tiêu cực, ý chừng đã nảy sinh trong Tăng 
chúng mà Tôn giả Xá Lợi Phất gọi là cấu uế (anïganïa). 
Danh từ anïganïa (cấu uế) được dùng ở đây đồng nghĩa 
với các từ lobha (tham), dosa (sân), moha (si), pàpaka 
(ác), akusala (bất thiện), icchàvacara (tham dục), tức 
những thứ khiến cho tâm tư ô nhiễm hay bất tịnh. 
Những vấn đề được đề cập trong bài kinh cho thấy 
kinh nghiệm nội tâm rất phong phú của Tôn giả Xá 
Lợi Phất và khả năng phân tích tâm lý của ngài 
trong công tác giảng dạy. Mở đầu bài kinh, Tôn 
giả đưa ra sự phân tích về bốn hạng người trong đó 
nhấn mạnh về vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân 
đối với tự thân thông qua việc thường xuyên thẩm 
sát hay xem xét chính mình để xem tự thân có được 
thanh tịnh hay không. Ở đây yếu tố như thật biết 
rõ về tự thân (ajjhattamï yathàbhùtamï pajànàti) hay 
“know thyself” như lời Socrates đóng vai trò rất quan 
trọng. Bốn hạng người gồm: 

1. Hạng người có cấu uế nhưng không như thật biết 
rõ nội thân mình có cấu uế.

2. Hạng người có cấu uế và như thật biết rõ nội 
thân mình có cấu uế.

3. Hạng người không có cấu uế nhưng không như 
thật biết rõ nội thân mình không có cấu uế.

4. Hạng người không có cấu uế và như thật biết rõ 
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nội thân mình không có cấu uế.

Trong số bốn hạng người này, theo Tôn giả Xá Lợi 
Phất, hạng thứ nhất được xem là hạ liệt bởi hạng 
người này sẽ không khởi lên ước muốn, không cố gắng, 
không tinh cần tinh tấn để diệt trừ cấu uế; hạng người 
này sẽ từ trần trong khi còn tham, sân, si, tâm còn 
cấu uế và ô nhiễm. Hạng thứ hai được gọi là ưu thắng 
bởi hạng người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, 
tinh cần tinh tấn để diệt trừ cấu uế; hạng người này 
sẽ từ trần trong khi không còn tham, sân, si, trong 
khi tâm không còn cấu uế hay ô nhiễm. Hạng thứ ba 
được gọi là hạ liệt bởi hạng người này sẽ tư niệm tịnh 
tướng (subhanimittamï manasikarissati) và do vậy 
tham (ràga) sẽ làm cho tâm người này ô nhiễm; hạng 
người này sẽ từ trần trong khi có tham, sân, si, trong 
khi tâm còn cấu uế và ô nhiễm. Hạng thứ tư được gọi 
là ưu thắng bởi hạng người này sẽ không tư niệm tịnh 
tướng và do vậy tham sẽ không làm cho tâm vị ấy ô 
nhiễm; hạng người này sẽ từ trần trong khi không có 
tham, sân, si, tâm không còn cấu uế hay ô nhiễm. 

Tiếp theo, Tôn giả Xá Lợi Phất chỉ rõ nguyên nhân 
của các cấu uế bằng cách nêu ra một loạt các ý tưởng 
tiêu cực khiến phẫn nộ và bất mãn nảy sinh, ở đây 
tâm lý phẫn nộ và bất mãn được xem là đồng nghĩa 
với cấu uế: 

- Một tỷ kheo vi phạm giới tội mong muốn các tỷ 
kheo khác không biết về sự vi phạm của mình nhưng 
sự việc không diễn ra như ý muốn nên vị tỷ kheo ấy 
sinh tâm phẫn nộ và bất mãn.

- Vị tỷ kheo vi phạm giới tội mong được người khác 
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quở trách ở chỗ kín đáo, không phải giữa Tăng chúng 
nhưng sự việc không như vậy nên vị ấy sinh tâm phẫn 
nộ và bất mãn. 

- Vị tỷ kheo vi phạm giới tội mong muốn được một 
tỷ kheo ngang hàng với mình quở trách, không phải 
một vị không ngang hàng nhưng sự tình không như 
vậy nên vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn.

-  Một tỷ kheo mong được vị Đạo sư chú ý hỏi mình 
nhiều lần trong khi thuyết pháp, không hỏi các tỷ 
kheo khác nhưng sự việc không diễn ra như ý muốn 
nên vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn.

- Một tỷ kheo mong muốn các tỷ kheo khác nhường 
cho mình đi trước trong khi đi khất thực nhưng sự 
việc không như vậy nên vị ấy sinh tâm phẫn nộ và 
bất mãn.

- Một tỷ kheo mong muốn được mời chỗ ngồi và 
được mời các món ăn thức uống tốt nhất tại chỗ cúng 
dường nhưng không được như ý nên vị ấy sinh tâm 
phẫn nộ và bất mãn.

- Một tỷ kheo mong muốn mình sẽ là người thuyết hoan 
hỷ pháp sau buổi lễ cúng dường nhưng sự việc không như ý 
muốn nên vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn.

- Một tỷ kheo mong muốn mình sẽ là người thuyết 
pháp cho các tỷ kheo tại tinh xá chớ không phải vị tỷ 
kheo khác nhưng sự việc không diễn ra như ý muốn 
nên vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn.

- Cũng vậy, tỷ kheo ấy mong muốn mình sẽ là người 
thuyết pháp cho các tỷ kheo ni... các nam cư sĩ... các 
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nữ cư sĩ tại tinh xá nhưng sự việc không được như ý 
muốn nên vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn. 

- Một tỷ kheo mong muốn các tỷ kheo khác tôn 
trọng, cung kính, cúng dường, mình, không tôn trọng, 
cung kính, cúng dường người khác nhưng sự việc không 
như vậy nên vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn. 

- Cũng vậy, tỷ kheo ấy mong muốn các tỷ kheo ni... 
các nam cư sĩ... các nữ cư sĩ tôn trọng, cung kính, cúng 
dường mình, không tôn trọng, cung kính, cúng dường 
người khác nhưng sự việc không diễn ra như vậy nên 
vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn. 

- Một tỷ kheo mong nhận được y phục tối thắng hơn 
các tỷ kheo khác nhưng không được như ý muốn nên 
vị ấy sinh tâm phẫn nộ và bất mãn.

- Cũng vậy, tỷ kheo ấy mong nhận được các đồ ăn 
khất thực... dược phẩm trị bệnh... sàng tọa tốt hơn các 
tỷ kheo khác nhưng không được như ý muốn nên vị ấy 
sinh tâm phẫn nộ và bất mãn. 

Trong phần tổng kết, Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng 
nếu vị tỷ kheo nào mà các ác (pàpakà), bất thiện pháp 
(akusalà), tham dục (icchàvacarà) được thấy nghe là 
chưa được đoạn trừ thì dù cho vị ấy có sống các trong 
rừng núi xa vắng, sống hạnh khất thực từng nhà một, 
mang phấn tảo y, vị ấy cũng không được các tỷ kheo 
đồng phạm hạnh (bạn đồng tu) tôn trọng, cung kính, 
cúng dường. Trái lại, nếu vị nào mà những điều trên 
được thấy nghe là đã diệt trừ thì dù vị ấy có sống gần 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y phục do 
gia chủ cúng, vị ấy vẫn được các tỷ kheo đồng phạm 
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hạnh tôn trọng, cung kính, cúng dường. 

Bài kinh kết thúc với lời nhận xét của Tôn giả Đại 
Mục Kiền Liên (Mahàmoggallàna) về bài pháp do Tôn 
giả Xá Lợi Phất thuyết giảng. Tôn giả cho rằng bài 
pháp đã đánh trúng tâm lý những ai xuất gia không 
vì lòng tin, chỉ vì mục đích sinh sống, sống gian trá, 
xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không phòng hộ các căn, không tiết độ 
trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh sa môn, không tinh chuyên trong tu 
tập, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, 
chối bỏ trách nhiệm sống viễn ly, giải đãi, không tinh 
tấn, không chánh niệm, không định tâm, tán loạn, 
liệt tuệ, ngu si dần độn. Mặt khác, bài pháp khiến cho 
hoan hỷ những ai xuất gia do lòng tin, không gian trá, 
không xảo trá... không bỏ rơi trách nhiệm sống viễn ly, 
tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chánh niệm, định tâm, không 
tán loạn, có trí tuệ, không si mê đần độn. Nhận xét này 
của Tôn giả Mahàmoggallàna vừa phản ánh khả năng và 
trách nhiệm giáo dục Tăng chúng của ngài Xá Lợi Phất 
vừa nói lên một thực tế rằng trong bất kỳ tổ chức nào, 
tăng hay tục, cái xấu luôn luôn có mặt bên cạnh cái tốt. 
Vấn đề là nhận ra và tỏ rõ trách nhiệm giáo dục. 

6. Kinh Ước nguyện (Àkankheyya Sutta): 

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo ở Jetavana, nhấn mạnh vai trò giới đức hay 
kỷ luật tâm linh của nếp sống xuất gia. Bài kinh 
nhấn mạnh tầm quan trọng của giới đức hay giới 
luật của người xuất và dùng chữ àkankheyya làm tiêu 
đề với dụng ý rất hay. Bài kinh không dùng danh 
từ àkankhana (sự ước nguyện hay lòng mong muốn) 
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mà dùng động từ àkankhati (mong muốn, ước nguyện) 
ở dạng khả năng cách (sattamì) năng động thể (kattukàraka) 
để làm tiêu đề. Động từ àkankhati ở dạng này thì biến thành 
àkankheyya và đi cùng với chữ “ce” hay “sace” (nếu) đứng 
ở đầu câu thì ngụ ý một mệnh đề giả định: “Nếu (ai 
đó) ước nguyện hay mong ước...” Chẳng hạn ta có 
câu văn trong bài kinh: Àkankheyya ce bhikkhave 
bhikkhu... “Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo có ước 
nguyện...” Có lẽ vì muốn cho tiêu đề bài kinh được 
rõ ràng mà tỷ kheo NÕànïamoli và tỷ kheo Bodhi đã 
dùng câu văn trên để dịch tiêu đề bài kinh. Tiêu đề bản 
dịch tiếng Anh của hai vị là “If a Bhikkhu should wish.” 

Nội dung bài kinh nêu một loạt các mong ước giả 
định về lợi ích và tiến bộ tâm linh và cho rằng chỉ 
có nếp sống đầy đủ giới hạnh, tuân giữ giới luật trọn 
vẹn mới khiến các mong ước (giả định) ấy đi đến hiện 
thực. Nói khác đi, giới đức hay kỷ luật tâm linh là 
tuyệt đối căn bản cho sự tiến bộ tâm linh, hướng đến 
giải thoát; có giới đức tức là có tiến bộ, dù người ta có 
mong ước tiến bộ hay không. Bài kinh dùng các mệnh 
đề giả định nhưng để khẳng định một vấn đề quan 
trọng: có làm tức có kết quả. Quan điểm này được đức 
Phật xác chứng và làm sáng tỏ bởi ẩn dụ của ngài về 
con gà mái ấp trứng (được tìm thấy vài nơi trong các 
tuyển tập Nikàya): Một con gà mái ấp mười hay muời 
hai quả trứng. Nó không nghĩ: “Mong rằng những con 
gà con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng 
chân hay với mỏ của chúng, có thể thoát ra một cách 
yên ổn.” Nó chỉ làm mỗi công việc là khéo ấp các quả 
trứng ấy và đến thời thì các con gà con của nó tự phá 
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vở vỏ trứng mà ra.(32) Sau đây là các mong ước giả định 
được nêu trong bài kinh và được xem là có kết quả 
thiết thực nhờ công phu trì giới và hành thiền: 

- Nếu vị tỷ kheo mong muốn được các vị đồng phạm 
hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, 
vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nột 
tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định (jhàna), 
thành tựu quán hạnh (vipassanà), thích sống tại các 
trú xứ không tịnh (sunõnõàgàra).  

- Nếu vị ấy mong muốn nhận được tứ sự cúng dường, 
vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn những người dâng cúng tứ 
sự cúng dường cho mình được quả báo lớn, lợi ích lớn, 
vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn các bà con của mình nghĩ 
đến mình khi mệnh chung nhờ vậy được quả báo lớn, 
lợi ích lớn, vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn mình nhiếp phục lạc và bất 
lạc chứ không phải lạc và bất lạc chi phối mình, vị ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn mình nhiếp phục khiếp đảm 
và sợ hãi chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi chi 
phối mình, vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn dễ dàng chứng và trú tứ 
thiền sắc giới (catu-rùpajjhànà), nghĩa là thiền thứ 
nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, vị ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

32. Xem Kinh Tâm hoang vu, Trung bộ.  	
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- Nếu vị ấy mong muốn dễ dàng chứng và trú tứ thiền 
vô sắc giới (catu-arùpajjhànà), tức là Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn diệt trừ ba kiết sử (thân 
kiến, nghi, giới cấm thủ) hay chứng quả Dự lưu, vị ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn diệt trừ ba kiết sử (thân 
kiến, nghi, giới cấn thủ) và làm muội lược tham, sân, 
si hay chứng quả Nhất lai, vị ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn diệt trừ năm hạ phần kiết sử 
(thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân) hay chứng 
quả Bất lai, vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn chứng được các loại thần thông 
(iddhividhamï), vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn chứng được thiên nhĩ thông 
(dibbasotamï), vị ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn chứng được tha tâm thông 
(ceto-pariyanõànïamï), vị ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn chứng được túc mạng minh 
(pubbe-nivàsànussati-nõànïamï), vị ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật, ...

- Nếu vị ấy mong muốn chứng được thiên nhãn minh 
(dibbacakkhu-nõànïamï), vị ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, ...
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- Nếu vị ấy mong muốn chứng được lậu tận minh 
(àsavànamï khaya-nõànïamï), hướng đến tâm giải thoát 
(cetovimutti) và tuệ giải thoát (panõnõàvimutti), vị ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm 
tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán 
hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh.

Cuối bài kinh, đức Phật nhắc lại lời khuyên của ngài 
về giới đức: “Này các tỷ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh 
(sampannasìla), đầy đủ giới bổn (sampannapàtimokkha), 
sống phòng hộ với sự phòng hộ giới bổn Pàtimokkha, 
đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới 
(samaødaøya sikkhatha sikkhaøpadesuøti)”

7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama Sutta): 

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại Jetavana, có nội dung tương tự như kinh 
Ananïganïa, nhấn mạnh về các cấu uế (anïganïa) hay 
những thứ làm cho tâm ô nhiễm. Bài kinh dùng ví 
dụ tấm vải (vatthùpama) minh hoạ cho sự cấu uế và 
thanh tịnh của tâm và xác nhận cõi ác (duggati) chờ 
đợi một tâm tư cấu uế (aparisuddha-citta), trong khi 
cõi lành (sugati) chào đón một tâm tư trong sạch 
(parisuddha-citta). Tâm được ví như tấm vải, rất dễ 
ăn màu nhuộm; nếu cấu bẩn mà đem nhuộm thì màu 
nhuộm sẽ không tốt đẹp, không sạch sẽ; nếu trong 
sạch thì màu nhuộm sẽ tưới sáng, tốt đẹp. Bài kinh nêu 
một loạt các tâm lý và biểu hiện tiêu cực được xem là các 
cấu uế của tâm và nói đến sự nỗ lực đoạn trừ chúng 
nhờ hiểu rõ chúng là cấu uế: 
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Tham dục và tà tham,(33) (abhijjhàvisamalobho), sân 
(byaøpaødo), phẫn (kodho), hận (upanaøho), phú (makkho),(34)  
não hại (palïàso), tật đố (issà), xam tham (macchayri-
yam), man trá (màyà), khi cuống (sàtïheyyam), ngoan cố 
(thambho), cấp tháo (sàrambho), mạn (màno), quá mạn 
(atimàno), kiêu (mado), phóng dật (pamàdo). 

Đức Phật cho rằng vị tỷ kheo nào diệt trừ được các 
cấu uế của tâm như được nói trên, vị ấy thành tựu 
lòng tin tuyệt đối đối với Phật, Pháp, Tăng. Vị ấy nhờ 
sự diệt trừ, từ bỏ, đoạn trừ, xả ly, giải thoát các cấu 
uế, có lòng tin đối với Phật, Pháp, Tăng nên chứng 
được nghĩa tín thọ (atthavedamï) và pháp tín thọ 
(dhammavedam ï), đạt được sự hân hoan liên hệ 
đến pháp. Do hân hoan nên hỷ sanh, do hỷ sanh 
nên thân được khinh an, do thân khinh an nên cảm 
giác được lạc thọ, do lạc thọ nên tâm được định tĩnh. 
Rồi vị ấy an trú, biến mãn cùng khắp với tâm từ, tâm 
bi, tâm hỷ, tâm xả. Vị ấy biết rõ có cái này,(35) có cái 
hạ liệt,(36) có cái cao thượng,(37) có sự giải thoát vượt 
qua các tưởng. Do biết và thấy như vậy, tâm vị ấy 
thoát khỏi dục lậu (kàmàsava), hữu lậu (bhavàsava), vô 
minh lậu (avijjàsava). Đối với tự thân đã giải thoát, vị 
ấy biết rõ: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái (sanh tử) 
này nữa.” Đến đây, vị ấy được gọi là đã tắm rửa với sự 
tắm rửa nội tâm (antarena sinànena). 

33. Tham dục (abhijjhà) là tham đắm sở hữu của mình. Tà tham (visamlobho) 
là tham đắm sở hữu của người khác. 	

34. Coi thường giá trị của người khác.  	
35. Chỉ cho quả vị A la hán.  	
36. Khổ và khổ tập.  	
37. Chỉ cho những phương pháp diệt trừ khổ.  	



276 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

Cuộc đối thoại giữa đức Phật và Bà la môn Sundar-
ikabhàradvàja ở phần cuối bài kinh cho thấy sự khác 
biệt căn bản giữa quan điểm của đức Phật vaWø chủ 
trương của các Bà la môn đương thời về phương pháp 
giải thoát. Đức Phật chủ trương sự giải thoát thông 
qua sự đoạn trừ các cấu uế nội tâm, trong khi các Bà 
la môn đi tìm sự giải thoát nhờ các phương tiện bên 
ngoài. Bà la môn Sundarikabhàradvàja hỏi đức Phật 
có thường đến tắm ở sông Bàhukà hay không, bởi con 
sông này được xem là có khả năng gội sạch các ác 
nghiệp, đem lại nhiều công đức, giúp cho con người 
được giải thoát. Đức Phật đáp câu hỏi của Bà la môn 
Sundarikabhàradvàja bằng một bài kệ nêu rõ các con 
sông mà nhiều người thường lui tới để tắm rửa với hy 
vọng sẽ tẩy sạch tội lỗi là hoàn toàn vô ích bởi chúng 
không thể rửa sạch các ác nghiệp. Chỉ có sự nỗ lực 
không làm điều ác, thành tựu các hạnh lành mới giúp 
con người rửa sạch các tội lỗi: 

		  Trong sông Bàhukà 

		  Tại Adhikakkà, 

		  Tại cả sông Gayà 

		  Và Sundarikà, 

		  Tại Sarassatì

		  Và tại Payàna,

		  Tại Bàhumatì, 

		  Kẻ ngu dầu thường tắm,

		  Ác nghiệp không rửa sạch.



  CHƯƠNG VII: KINH TẠNG PÀLI  § 277

		  Sông Sundarikà

		  Có thể làm được gì?

		  Payàga làm gì?

		  Cả sông Bàhukà?

		  Không thể rửa nghiệp đen 

		  Của kẻ ác gây tội.

		  Đối kẻ sống thanh tịnh,

		  Ngày nào cũng ngày tốt,

		  Với kẻ sống thanh tịnh, 

		  Ngày nào cũng ngày lành,

		  Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 

		  Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 

		  Này vị Bà-la-môn,

		  Chỉ nên tắm ở đây, 

		  Khiến mọi loài chúng sanh, 

		  Được sống trong an ổn.

		  Nếu không nói dối trá,

		  Nếu không hại chúng sanh,

		  Không lấy của không cho, 

		  Có lòng tín, không tham, 

		  Đi Gayà làm gì, 
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		  Gayà một giếng nước?

Thông tin cuối bài kinh cho hay sau cuộc nói chuyện 
với Thế Tôn, Bà la môn Sundarikabhàradvàja xin xu-
ất gia tu học và sau đó chứng quả A la hán. 

8. Kinh Đoạn giảm (Sallekha Sutta): 

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho Tôn giả 
Mahàcunda tại Jetavana, nhấn mạnh một số phương 
pháp thực hành khiến thiện pháp tăng trưởng, ác pháp 
suy giảm. Tôn giả Mahàcunda đến thỉnh vấn Thế Tôn 
về phương pháp diệt trừ các sở kiến (ditïtïhi) liên hệ 
đến ngã luận (attavàda) và thế giới luận (lokavàda). 
Thế Tôn dạy phàm có sở kiến nào khởi lên hoặc 
liên hệ đến ngã luận hoặc liên hệ đến thế giới luận, 
vị tỷ kheo cần như thật quán sát sở kiến ấy: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi;” có như vậy thời những sở 
kiến ấy đi đến đoạn diệt. Bài kinh nêu ra 44 cặp các 
pháp thiện ác đối nghịch và năm pháp môn thực hành 
khiến thiện pháp tăng trưởng, ác pháp đoạn giảm. 44 
cặp các pháp đối nghịch gồm:

(1) Làm hại và (2) không làm hại;

(3) Sát sanh và (4) không sát sanh;

(5) Lấy của không cho và (6) từ bỏ lấy của không cho;

(7) Tà hạnh trong các dục và (8) từ bỏ tà hạnh trong các dục;

(9) Nói láo và (10) từ bỏ nói láo;

(11) Nói lời hai lưỡi và (12) từ bỏ nói lời hai lưỡi;
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(13) Nói lời độc ác và (14) từ bỏ nói lời độc ác;

(15) Nói lời phù phiếm và (16) từ bỏ nói lời phù phiếm;

(17) Tham dục và (18) từ bỏ tham dục;

(19) Sân hận và (20) từ bỏ sân hận;

(21) Tà kiến và (22) chánh kiến;

(23) Tà tư duy và (24) chánh tư duy;

(25) Tà ngữ và (26) chánh ngữ;

(27) Tà nghiệp và (28) chánh nghiệp;

(29) Tà mạng và (30) chánh mạng;

(31) Tà tinh tấn và (32) chánh tinh tấn;

(33) Tà niệm và (34) chánh niệm;

(35) Tà định và (36) chánh định;

(37) Tà trí và (38) chánh trí;

(39) Tà giải thoát và (40) chánh giải thoái;

(41) Hôn trầm thụy miên và (42) không hôn trầm 
thụy miên;

(43) Trạo hối và (44) không trạo hối;

(45) Nghi ngờ và (46) không nghi ngờ;

(47) Phẩn nộ và (48) không phẩn nộ;

(49) Oán hận và (50) không oán hận;

(51) Hư ngụy và (52) không hư ngụy;
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(53) Não hại và (54) không não hại;

(55) Tật đố và (56) không tật đố;

(57) Xan tham và (58) không xan tham;

(59) Khi cuống và (60) không khi cuốn;

(61) Man trá và (62) không man trá;

(63) Ngoan mê và (64) không ngoan mê;

(65) Quá mạn và (66) không quá man;

(67) Khó nói và (68) dễ nói;

(69) Ác hữu và (70) thiện hữu;

(71) Phóng dật và (72) không phóng dật;

(73) Bất tín và (74) có tín tâm;

(75) Vô tàm và (76) có tàm;

(77) Vô quý và (78) có quý;

(79) Ít nghe và (80) nghe nhiều;

(81) Biếng nhác và (82) siêng năng;

(83) Thất niệm và (84) có chánh niệm;

(85) Liệt tuệ và (86) có trí tuệ;

(87) Tâm nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả và (88) tâm không nhiễm thế tục, không cố 
chấp tư kiến, tánh dễ hành xả.

Năm pháp môn: Pháp môn đoạn giảm, pháp môn 
khởi tâm, pháp môn đối trị, pháp môn hướng thượng, 
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pháp môn giải thoát hoàn toàn.

- Pháp môn đoạn giảm (Sallekhapariyàya): Đức Phật 
dạy tứ thiền sắc giới (sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền) không phải là pháp đoạn giảm mà được gọi là 
hiện tại lạc trú (ditïtïhadhammasukhavihàra) và tứ thiền 
vô sắc giới (không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu 
xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ) cũng không phải là pháp 
đoạn giảm mà được gọi là tịch tịnh trú (santàvihàra) 
trong giới luật bậc thánh. Pháp môn đoạn giảm được 
thực hiện bằng cách quyết tâm bỏ ác làm lành: “Người 
khác có thể làm hại, nhưng chúng ta sẽ không làm hại; 
người khác có thể sát sanh, nhưng chúng ta sẽ từ bỏ sát 
sanh.” Một người quyết tâm bỏ ác làm lành như thế thì 
gọi là người theo đuổi pháp môn đoạn giảm. (Các pháp 
còn lại được áp dụng theo cách trên)

-  Pháp môn khởi tâm (Cittùppàdapariyàya): Đức 
Phật dạy sự khởi tâm rất có lợi cho việc nuôi dưỡng các 
thiện pháp (kusaladhamma), huống nữa thân hành và 
khẩu hành được tu tập phù hợp với tâm ý ấy. Pháp 
môn khởi tâm được ứng dụng bằng cách khởi nghĩ 
như sau: “Người khác có thể làm hại, nhưng chúng ta 
sẽ không làm hại; người khác có thể sát sanh, nhưng 
chúng ta sẽ từ bỏ sát sanh.” Một người khởi tâm không 
làm ác và nuôi dưỡng điều lành như thế thì được gọi là 
thực hành pháp môn khởi tâm. (Các pháp còn lại được 
vận dụng theo cách tương tự)

- Pháp môn đối trị (Parikhamanapariyàya): Đức 
Phật dạy ví như một con đường không bằng phẳng, 
có con đường bằng phẳng đối trị; một bến nước không 
bằng phẳng, có bến nước bằng phẳng đối trị. Cũng 
vậy, đối với người làm hại, có không làm hại đối trị; 
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đối với người sát sanh, có từ bỏ sát sanh đối trị. Đây 
gọi là pháp môn đối trị, tức là dùng thiện pháp để đối 
trị hay thay thế ác pháp. (Các pháp còn lại được vận 
dụng theo cách tương tự)

- Pháp môn hướng thượng (Uparibhàvapariyàya): 
Đức Phật dạy các thiện pháp hướng thượng, trong khi 
các ác pháp hướng hạ. Trong ý nghĩa như vậy, người 
không làm hại được xem hướng thượng đối với kẻ làm 
hại; người từ bỏ sát sanh hướng thượng đối với kẻ sát 
sanh. Đây là ý nghĩa pháp môn hướng thượng. (Các 
pháp còn lại được hiểu theo cách tương tự)

- Pháp môn giải thoát hoàn toàn (Parinibbànapari-
yàya): Đức Phật dạy một người tự mình được nhiếp phục, 
được huấn luyện, được giải thoát hoàn toàn mới có khả 
năng giúp người khác thực hiện mục tiêu tương tự. Các 
thiện pháp có khả năng đưa đến giải thoát hoàn toàn 
cho người thực hành. Do vậy không làm hại, không sát 
sanh được xem là pháp môn đưa đến giải thoát hoàn 
toàn. Đây là ý nghĩa pháp môn giải thoát hoàn toàn. 
(Các pháp còn lại được hiểu theo nghĩa trên)

9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditïtïhi Sutta): 

Bài kinh do Tôn giả Sàriputta thuyết giảng cho 
tỷ kheo tại Jetavana, nêu trỏ một số các định nghĩa 
căn bản về chánh tri kiến. Bài kinh tập trung nói 
về sự hiểu biết hay quan điểm đúng đắn (chánh tri 
kiến=sammàditïtïhi) về các vấn đề sau đây nhờ đó một 
vị tỷ kheo đạt được chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin pháp tuyệt đối, thành tựu diệu pháp 
(saddhamma), có khả năng đoạn trừ tham tùy miên 
(ràgànusaya), sân tùy miên (patïighànusaya), ngã kiến 
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mạn tùy miên (attaditïtïhimànànusaya), vô minh tùy 
miên (avijjànusaya), khiến minh (vijjà) sanh khởi, 
hướng đến chấm dứt khổ đau: 

1. Thiện (kusala) và bất thiện (akusala), cội rễ của 
thiện (kusalamùla) và cội rễ bất thiện (akusalamùla).

2. Thức ăn (àhàra).

3. Bốn sự thật hay tứ đế (cattàri ariyasaccàni).

4. 12 nhân duyên (nidàna) hay công thức duyên 
khởi (patïiccasamuppàda/hetupaccayavàda).

5. Các lậu hoặc (àsavà). 

- Hiểu biết đúng đắn hay chánh tri kiến về thiện và 
bất thiện, cội rễ của thiện và bất thiện: Chánh kiến ở 
đây ngụ ý sự hiểu biết đúng đắn hay tuệ tri (pajànàti) 
10 ác nghiệp (sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói 
lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến) là bất 
thiện (akusala), tham (lobha), sân (dosa), si (moha) là 
cội rễ của bất thiện (akusalamùla); 10 thiện nghiệp 
(không sát sanh, không lấy của không cho, không tà 
hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, 
không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không 
tham, không sân, có chánh kiến) là thiện (kusala), vô 
tham (alobha), vô sân (adosa), vô si (amoha) là căn 
bản của thiện (kusalamùla). 

- Hiểu biết đúng đắn hay chánh tri kiến về thức ăn 
(àhàra): Chánh tri kiến ở đây ngụ ý sự hiểu biết đúng 
đắn hay tuệ tri (pajànàti) về 4 loại thức ăn (giúp duy 
trì chúng sinh đã sanh và hổ trợ chúng sinh sẽ sanh), 
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sự tập khởi, sự đoạn diệt và con đương đưa đến sự 
đoạn diệt của chúng: 

+ 4 loại thức ăn: đoàn thực (kabalïimïkara), xúc thực (phas-
sa), tư niệm thực (manosanõcetanà), thức thực (vinõnõànïa).

+ Sự tập khởi của thức ăn (àhàrasamudaya): ái tập 
khởi (tanïhàsamudaya).

+ Sự đoạn diệt của thức ăn (àhàranirodha): ái đoạn 
diệt (tanïhànirodha).

+ Con đường đưa đến thức ăn đoạn diệt: Bát thánh đạo 
(Ariya-atïtïhangikamagga): chánh tri kiến (sammà ditïtïhi), 
chánh tư duy (sammà sankappa), chánh ngữ (sammà vàcà), 
chánh nghiệp (sammà kammanta), chánh mạng (sammà 
àjìva), chánh tinh tấn (sammà vàyàma), chánh niệm (sam-
mà sati), chánh định (sammà samàdhi). 

- Hiểu biết đúng đắn hay chánh tri kiến về 4 sự 
thật (cattàri ariyasaccàni): Chánh tri kiến ở đây ngụ 
ý sự nắm bắt ý nghĩa về tứ đế - khổ, tập, diệt đạo:

+ Khổ (dukkha): sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não, cầu không được, tóm lại, 5 thủ uẩn 
(panõca-upàdànakkhandhà) là khổ. 

+ Khổ tập (dukkhasamudàya): chính tham ái 
(tanïhà), hướng đến một đời sống khác, câu hữu với hỷ 
(nandi) và tham (ràga), tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái (kàmatanïhà), hữu ái (bhavatanïhà), 
phi hữu ái (vibhavatanïhà).

+ Khổ diệt (dukkhanirodha): sự đoạn diệt hoàn 
toàn, từ bỏ, xả ly, giải thoát, không chấp trước khát 
ái (tanïhà) ấy. 
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+ Con đường đưa đến khổ diệt (dukkhanirodhagàminì-
patïipadà): Bát thánh đạo (Ariya-atïtïhangikamagga).

- Hiểu biết đúng đắn hay chánh tri kiến về 12 chi 
phần (nidàna) nhân duyên hay lý Duyên khởi (Patïic-
casamuppàda): Chánh tri kiến ở đây ngụ ý sự hiểu biết 
đúng đắn hay tuệ tri về 12 chi phần nhân duyên của công 
thức duyên khởi bắt nguồn từ già chết, sự tập khởi, sự 
đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt của chúng: 

+ Già-chết (jaràmaranïa): sự già cả, suy lão, rụng 
răng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ hao mòn, các căn bại 
hoại gọi là già (jarà); sự mệnh chung, từ trần, hủy 
hoại, tử biệt, hủy diệt các căn gọi là chết (maranïa). 
Do sanh (jàti) tập khởi nên già-chết tập khởi. Do sanh 
đoạn diệt nên già-chết đoan diệt. Bát thánh đạo là 
con đường đưa đến già-chết đoạn diệt. 

+ Sanh (jàti): sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện 
diện, sự hiện hành các uẩn (khandha), tụ đắc các xứ 
(àyatana). Do hữu (bhava) tập khởi nên sanh tập khởi. 
Do hữu đoan diệt nên sanh đoạn diệt. Bát thánh đạo 
là con đường đưa đến sanh đoạn diệt. 

+ Hữu (bhava): dục hữu (kàmabhava), sắc hữu (rùpab-
hava) và vô sắc hữu (arùpabhava). Do thủ (upàdàna) tập 
khởi nên hữu tập khởi. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn 
diệt. Bát thánh đạo là con đường đưa đến hữu đoạn diệt.

+ Thủ (upàdàna): dục thủ (kàmupàdàna), kiến thủ 
(ditïtïhupàdàna), giới cấm thủ (sìlabbatupàdàna), ngã 
luận thủ (attavàdupàdàna). Do ái (tanïhà) tập khởi 
nên thủ tập khởi. Do ái đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. 
Bát thánh đạo là con đường đưa đến thủ đoạn diệt.
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+ Ái (tanïhà): sắc ái (rùpatanïha ø), thanh ái, (sad-
datanïha ø), hương ái (gandhatanïha ø), vị ái (rasatanïha ø), 
xúc ái (photïtïhabbatanïha ø), pháp ái (dhammatanïhà); 
hay dục ái (kàmatanïhà), hữu ái (bhavatanïhà), phi 
hữu ái (vibhavatanïhà). Do thọ (vedanà) tập khởi nên 
ái tập khởi. Do thọ đoạn diệt nên ái đoạn diệt. Bát 
thánh đạo là con đường đưa đến ái đoạn diệt.

+ Thọ (vedanà): thọ do nhãn xúc sanh (cakkusampha-
ssajà vedanà), thọ do nhĩ xúc sanh (sotasamphassajà ve-
danà), thọ do tỷ xúc sanh (ghànasamphassajà vedanà), 
thọ do thân xúc sanh (kàyasamphassajà vedanà), thọ do 
thiệt xúc sanh (jivhàsamphassajà vedanà), thọ do ý xúc 
sanh (manosamphassajà vedanà). Do xúc (phassa) tập 
khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn 
diệt. Bát thánh đạo là con đường đưa đến thọ đoạn diệt.

+ Xúc (phassa): nhãn xúc (cakkhusamphassa), nhĩ 
xúc, (sotasamphassa), tỷ xúc (ghànasamphassa), thiệt 
xúc (jivhàsamphassa), thân xúc (kàyasamphassa), ý xúc 
(manosamphassa). Do lục nhập (salïàyatana) tập khởi 
nên xúc tập khởi. Do lục nhập đoạn diệt nên xúc đoạn 
diệt. Bát thánh đạo là con đường đưa đến xúc đoạn diệt. 

+ Lục nhập (salïàyatana): nhãn nhập (cakkhàyatana), 
nhĩ (sotàyatana), tỷ (ghànayatana), thiệt (jivhàyatana), 
thân (kàyàyatana), ý nhập (manàyatana). Do danh-sắc 
(nàma-rùpa) tập khởi nên lục nhập tập khởi. Do danh-
sắc đoạn diệt nên lục nhập đoạn diệt. Bát thánh đạo là 
con đường đưa đến lục nhập đoạn diệt.

+ Danh-saéc (naøma-ruøpa): thọ (vedanaø), tưởng 
(sanõnõà), tư (cetanà), xúc (phassa), tác ý (manasikàra) 
gọi là danh (nàma); bốn đại chủng (đất-pathavì, nước-
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apa, lửa-teja, gió-vàyu) và sắc do bốn đại chủng tạo 
thành gọi là sắc (rùpa). Do thức (vinõnõànïa) tập khởi 
nên danh-sắc tập khởi. Do thức đoạn diệt nên danh-
sắc đoạn diệt. Bát thánh đạo là con đường đưa đến 
danh-sắc đoạn diệt.

+ Thức (vinõnõànïa): nhãn thức (cakkhuvinõnõànïa), nhĩ 
thức (sotavinõnõànïa), tỷ thức (ghànavinõnõànïa), thiệt 
thức (jivhàvinõnõànïa), thân thức (kàyavinõnõànïa), ý thức 
(manovinõnõànïa). Do hành (sanïkhàra) tập khởi nên thức tập 
khởi. Do hành đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Bát thánh 
đạo là con đường đưa đến thức đoạn diệt.

+ Hành (sanïkhàra): thân hành (kàyasanïkhàra), 
khẩu hành (vacìsanïkhàra), ý hành (cittasanïkhàra). 
Do vô minh (avijjà) tập khởi nên hành tập khởi. Do 
vô minh đoạn diệt nên hành đoạn diệt. Bát thánh đạo 
là con đường đưa đến hành đoạn diệt.

+ Vô minh (avijjà): không biết về khổ (dukkha), khổ 
tập (dukkhasamudaya), khổ diệt (dukkhanirodha), con 
đường đưa đến khổ diệt (dukkhanirodhagàminì-magga). 
Do lậu hoặc (àsava) tập khởi nên vô minh tập khởi. Do 
lậu hoặc đoạn diệt nên vô minh đoạn diệt. Bát thánh đạo 
là con đường đưa đến vô minh đoạn diệt. 

- Hiểu biết đúng đắn hay chánh tri kiến về các lậu 
hoặc (àsava): Chánh tri kiến ở đây ngụ ý sự hiểu biết 
đúng đắn hay tuệ tri về ba lậu hoặc, sự tập khởi, sự đoạn 
diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt của chúng:

+ Ba lậu hoặc: dục lậu (kàmàsava), hữu lậu (bhavàsava), 
vô minh lậu (avijjàsava).

+ Do vô minh tập khởi (avijjàsamudaya) nên lậu 
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hoặc tập khởi (àsavasamudaya).

+ Do vô minh đoạn diệt (avijjànirodha) nên lậu 
hoặc đoạn diệt (àsavanirodha).

+ Bát thánh đạo (Ariya-atïtïhanïgikamagga) là con 
đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. 

10. Kinh Niệm xứ (Satipatïtïhàna Sutta): 

(Kinh này có nội dung và bố cục tương tự bài kinh 
Đại Niệm xứ, số 22, đã đề cập ở Trường bộ).  
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KINH TẠNG PÀLI

Lược khảo 152 bài kinh Trung bộ
Phẩm Sìhanàda (từ kinh số 11-20)

11. Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda Sutta): 

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại Jetavana, nhấn mạnh một số khác biệt giữa 
giáo pháp của ngài và chủ trương của các Sa môn và 
Bà la môn đương thời. 

Mở đầu bài kinh, đức Phật khẳng định chỉ trong 
giáo pháp của ngài mới có đệ nhất Sa môn, đệ nhị Sa 
môn, đệ tam Sa môn, đệ tứ Sa môn, ngoại đạo không 
có bốn hạng Sa môn này. Lời khẳng định của đức 
Phật trong bài kinh này rất giống với tuyên bố của 
ngài được đề cập trong bài kinh Mahàparinibbàna, 
Trường bộ, trong đó ngài xác nhận với du sĩ Subhadda 
rằng trong giáo pháp nào có bát Thánh đạo thời trong 
giáo pháp ấy có đệ nhất Sa môn, đệ nhị Sa môn, đệ 
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tam Sa môn, đệ tứ Sa môn. Giáo pháp của ngài chính 
là bát Thánh đạo và do đó giáo pháp của ngài sản 
sinh bốn hạng Sa môn nói trên. Bốn hạng Sa môn ở 
đây ngụ ý bốn thánh quả giải thoát hay bốn hạng hiền 
thánh, nghĩa là những người nhờ theo đuổi lời dạy của 
đức Phật nên diệt trừ được các kiết sử (samïjoyanàni) 
và đạt được các cấp độ giải thoát thanh tịnh. Đệ nhất 
Sa môn chỉ cho hạng Dự lưu (Sotàpanna). Đệ nhị Sa 
môn ngụ ý hạng Nhất lai (Sakadàgàmì). Đệ tam Sa 
môn tiêu biểu cho hạng Bất lai (Anàgàmì). Đệ tứ Sa 
môn chỉ cho hạng A la hán (Arahanta). Theo quan 
điểm truyền thống bàn về các cấp độ giải thoát và 
thanh tịnh của bốn hạng thánh nhân này thì hạng Dự 
lưu diệt trừ ba kiết sử gồm thân kiến (sakkàyaditïtïhi), 
nghi (vicikicchà), giới cấm thủ (sìlabbataparàmàsa), 
luân hồi trong cảnh trời người tối đa là bảy lần rồi 
chấm dứt sanh tử khổ đau. Hạng Nhất lai diệt trừ 
thân kiến, nghi, giới cấm thủ và làm muội lược tham 
(kàmacchanda), sân (patïigha), si (avijjà); hạng người 
này còn tái sanh thêm một lần nữa thì được giải thoát 
khổ đau. Hạng Bất lai diệt trừ năm hạ phần kiết sử 
gồm thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân, tái 
sanh ở cõi Tịnh cư thiên (Suddhavàsa) và tại đó chứng 
nhập Niết bàn, không  còn sanh tử nữa. Hạng A la hán 
diệt sạch mười kiết sử gồm thân kiến, nghi, giới cấm 
thủ, tham, sân, sắc ái (rùparàga), vô sắc ái (arùparàga), 
mạn (màna), trạo cử (uddhacca), vô minh (avijjà), chấm 
dứt sanh tử ngay trong hiện tại. Do đặc điểm giải thoát 
các kiết sử trói buộc và thanh tịnh của họ, Tăng chi bộ 
kinh gọi hạng Dự lưu là Sa môn bất động, hạng Nhất 
lai là Sa môn sen xanh, hạng Bất lai là Sa môn sen 
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trắng, hạng A la hán là Sa môn tối thắng.(1)  

Đức Phật khuyên các tỷ kheo xác nhận như vậy 
về giáo pháp của mình và trong trường hợp bị các Sa 
môn hay Bà la môn khác chất vấn thì phải nêu rõ các 
chứng cứ để chứng minh. Các chứng cứ gồm thứ nhất, 
vì có lòng tin tưởng bậc Đạo sư, có lòng tin Pháp, có 
sự thành tựu viên mãn các giới luật và có các vị đồng 
phạm hạnh xuất gia cũng như tại gia đáng tôn trọng. 
Thứ hai, vì hiểu rõ cứu cánh là một, không phải đa 
diện(2); cứu cánh ấy dành cho người không tham, dành 
cho người không sân, dành cho người không si, dành 
cho người không có ái, dành cho người không chấp 
thủ, dành cho người có trí, dành cho người không chịu 
áp lực, không chịu chi phối, dành cho người không có 
hỷ chướng, không có lạc chướng. Tiếp theo đức Phật 
nói đến hai quan điểm, hữu kiến (bhavaditïtïhi/sassat-
avàda) và phi hữu kiến (vibhavaditïtïhi/ucchedavàda), 
và cho rằng những ai rơi vào quan điểm này sẽ không 
chấp nhận quan điểm kia và ngược lại. Họ chấp thủ 
quan điểm của mình bởi họ không thấy được sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của quan điểm ấy. Những người này là những người 
có tham, có sân, có si, có ái, có chấp thủ, không có trí, 
chịu áp lực, chịu chi phối, có hỷ chướng, lạc chướng; 
những người như vậy không giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tiếp đến đức Phật trình 

1. F. L. Woodward, The Book of Gradual Sayings, tập II, tr. 98-99.	
2. Bản sớ giải kinh Trung bộ giải thích sự kiện rằng tất cả ngoại đạo đều 

tuyên bố mục đích của họ là chứng đắc A la hán quả, tuy nhiên mục đích cứu cánh 
của họ được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Chẳng hạn, các Bà la môn tuyên 
bố mục đích của mình là thế giới Phạm thiên (Brahmaloka), các ẩn sĩ hướng vào 
Quang âm thiên, các du sĩ nhắm đến các thiên đường rực rỡ, các vị Àjìvika tuyên 
bố mục đích Vô tưởng. 	
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bày bốn loại chấp thủ gồm dục thủ (kàmupàdàna), kiến 
thủ (ditïtïhupàdàna), giới cấm thủ (sìlabbatupàdàna), ngã 
luận thủ (attavàdupàdàna) và cho rằng các Sa môn và 
Bà la môn ngoại đạo tuyên bố hiểu rõ tất cả các chấp 
thủ này nhưng kỳ thực họ chỉ biết được từ một cho đến 
ba loại, loại cuối cùng, ngã luận thủ, họ không biết 
được. Theo đức Phật đấy là hệ quả của một pháp luật 
không khéo thuyết giảng, không khéo chỉ rõ, không 
hướng thượng, không dẫn đến tịch tịnh, không được 
một bậc Chánh đẳng giác tuyên thuyết. Trong một 
pháp luật như thế, theo ngài, nếu có sự tịnh tín đối 
với bậc Đạo sư, đối với giáo pháp, sự tịnh tín ấy được 
xem là không hoàn toàn; nếu có sự thành tựu viên 
mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là không 
hoàn toàn; nếu có sự tôn trọng dối với các đồng phạm 
hạnh, sự tôn trọng ấy được xem là không hoàn toàn. 
Rồi đức Phật xác nhận sự kiện ngài là bậc A la hán, 
Chánh đẳng giác, đã hiểu rõ tất cả các loại chấp thủ, 
pháp luật của ngài được khéo thuyết giảng, khéo chỉ 
rõ, hướng thượng, dẫn đến tịch tịnh, do đó nếu bất kỳ 
niềm tin hay nỗ lực nào được thực hiện ở trong pháp 
luật ấy thời niềm tin và nỗ lực ấy hoàn toàn có cơ sở. 

Phần cuối bài kinh là sự giải thích của đức Phật về 
nguyên nhân dẫn đến bốn loại chấp thủ nói trên theo 
quan điểm duyên sinh của ngài. Bốn chấp thủ (upàdàna) 
lấy ái làm nhân duyên, ái (tanïhà) lấy thọ làm nhân duyên, 
thọ (vedanà) lấy xúc làm nhân duyên, xúc (phassa) lấy 
sáu nhập làm nhân duyên, sáu nhập (salïàyatana) lấy 
danh sắc làm nhân duyên, danh sắc (nàmarùpa) lấy 
thức làm nhân duyên, thức (vinõnõànïa) lấy hành làm 
nhân duyên, hành (sanïkhàra) lấy vô minh (avijjà) làm 
nhân duyên. Từ quan điểm này, đức Phật đi đến kết 
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luận rằng vị tỷ kheo nào đoạn trừ được vô minh thời bốn 
chấp thủ đi đến đoạn diệt. Do không chấp thủ nên không 
hoảng hốt dao động, do không hoảng hốt dao động nên 
tự thân chứng được Niết bàn. 

12. Đại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda Sutta):

Bài kinh là sự giảng giải của đức Phật cho Tôn giả 
Sàriputta về các năng lực và trí tuệ siêu phàm của 
ngài, nhân sự kiện tỷ kheo Sunakkhatta thuộc bộc 
Licchavì vừa từ bỏ đời sống xuất gia, quay trở về đời 
sống thế tục với lời tuyên bố: “Sa môn Gotama không 
có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh; Sa môn Gotama thuyết pháp, 
pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, 
có khả năng hướng thượng, dẫn người thực hành diệt 
tận khổ đau.” Bài kinh có phần đầu tương tự như kinh 
Pàtïika, Trường bộ, dùng sự kiện hoàn tục của Sunak-
khatta làm nhân duyên cho những vấn đề được đề 
cập. Tuy nhiên nội dung mỗi bài kinh chuyển tải một 
số vấn đề khác nhau. Nếu như kinh Pàtïika chủ yếu 
thiên về giải thích lý do Sanukkhatta từ bỏ đời sống 
xuất gia và mang tính đối thoại với các du sĩ ngoại 
đạo thì nội dung bài kinh Mahàsìhanàda nhấn mạnh 
thuần tuý về các năng lực và trí tuệ của Thế Tôn cùng 
với một số kinh nghiệm hành trì khổ hạnh của ngài. 

Trước hết đức Phật cho rằng lời chỉ trích của Sunakkhatta 
về ngài đã vô tình tán thán giáo pháp của ngài khi nói 
rằng pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu 
đặc biệt, có khả năng hướng thượng, dẫn người thực 
hành diệt tận khổ đau. Tiếp theo ngài xác nhận với 
Sàriputta rằng Sunakkhatta không hiểu được ngài có 
đầy đủ các khả năng siêu việt như sự hiện hóa thân 



294 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

mình thành nhiều thân khác nhau (thần túc thông), 
nghe các âm thanh gần xa của chư thiên và loài người 
(thiên nhĩ thông), hiểu được tâm tư của người khác 
(tha tâm thông). Rồi ngài tự nhận mình có đầy đủ 
mười Như Lai lực (Tathàgatassa dasabalàni): (1) biết 
rõ xứ là xứ, phi xứ là phi xứ; (2) biết rõ quả báo tuỳ 
thuộc nhân duyên các nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại; 
(3) biết rõ con đường đưa đến các cảnh giới; (4) biết rõ 
thế giới với nhiều cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều 
căn tánh khác nhau; (5) biết rõ chí hướng sai biệt của 
các chúng sanh; (6) biết rõ căn tánh cao thấp của con 
người và các loài hữu tình; (7) biết rõ sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh và sự xuất ly về thiền, giải thoát và định; 
(8) thành tựu túc mạng minh, nhớ đến nhiều kiếp 
quá khứ; (9) thành tựu thiên nhãn minh, thấy rõ quả 
báo tái sanh khác nhau của các chúng sanh tuỳ thuộc 
nghiệp lực; (10) thành tựu lậu tận minh, thấy rõ bốn 
Thánh đế và các lậu hoặc, hướng đến giải thoát và 
giải thoát tri kiến.

Tiếp đến đức Phật tự nhận mình có đầy đủ bốn vô 
sở úy (cattàri vesàrajjàni) nên ngài sống ở đời làm tất 
cả công việc của một bậc Đạo sư thuyết pháp độ sinh 
mà vẫn đạt được an ổn, không lo lắng: (1) Ngài đã 
chứng ngộ các pháp một cách hoàn toàn nên không lo 
lắng người khác chỉ trích về sự chứng ngộ của ngài. (2) 
Ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc một cách triệt để nên 
không lo lắng kẻ khác chỉ trích ngài về phương diện 
đoạn trừ lậu hoặc. (3) Ngài đã biết rõ các pháp chướng 
ngại là thật sự chướng ngại (khi hành trì) nên không 
lo lắng người khác chỉ trích ngược lại. (4) Ngài hiểu rõ 
pháp do ngài thuyết giảng đưa đến mục tiêu đặc biệt, 
có khả năng hướng hượng, đưa người thực hành đến 
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sự diệt tận khổ đau nên không lo người khác phê bình 
ngược lại. Phần tiếp theo là sự xác nhận của Thế Tôn 
về khả năng tiếp xúc một cách an nhiên tự tại của 
ngài với các hội chúng Sát đế lỵ, Sa môn, Bà la môn, 
gia chủ, Tứ thiên vương, Tam thập tam thiên, Phạm 
thiên, ác ma (màra) nhờ ngài có đầy đủ bốn vô sở uý. 
Con số hàng trăm các hội chúng Sát đế lỵ, Sa môn, 
Bà la môn... mà ngài từng tiếp xúc như được nêu trong 
bài kinh chứng tỏ đức Phật rất hoạt bác trong nghệ 
thuật giao tiếp và rất năng động công tác truyền giáo. 

Các đoạn tiếp theo của bài kinh là sự giải thích 
mở rộng của Thế Tôn xoay quanh vấn đề mười Như 
Lai lực, chẳng hạn, ngài xác nhận ngài biết rõ bốn 
loại chúng sanh gồm noãn sanh (sanh ra từ trứng), 
thai sanh (sanh từ bào thai), thấp sanh (sanh từ môi 
trường dơ bẩn), hóa sanh (biến hóa nhanh chóng do 
nghiệp lực), ngài cũng biết rõ năm loại sanh thú, địa 
ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, loài người, chư thiên, con 
đường dẫn đến các sanh thú ấy và các cảm thọ mà 
chúng sanh phải cảm nhận trong các cảnh giới ấy. 
Ngài cũng biết rõ Niết bàn, con đường đưa đến Niết 
bàn, sự an lạc và giải thoát của sự thực nghiệm Niết 
bàn. Các phần cuối bản kinh nêu trỏ các kinh nghiệm 
tu tập khổ hạnh của đức Phật, sự xác nhận của ngài 
về các phương pháp khổ hạnh, bần uế, yểm ly, độc 
cư mà ngài đã hành trì, sự phê bình của ngài về các 
chủ trương giải thoát không có cơ sở của các Sa môn 
và Bà la môn đương thời. Các thông tin mô tả về các 
pháp tu khổ hạnh, bần uế, yểm ly, độc cư của Sa môn 
Gotama trong kinh này giúp cho chúng ta hình dung 
được những năm tháng gian nan học đạo của đức Phật 
và nội dung các pháp khổ hạnh mà ngài đã hành trì. 
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Nếu kết hợp các thông tin khổ hạnh được mô tả trong 
kinh này với các thông tin mô tả trong bản kinh Đại 
kinh Saccaka (Mahà-Saccaka Sutta) và một số thông 
tin rút ra từ kinh Khiếp đảm và sợ hãi (Bhayabherava 
Sutta), chúng ta sẽ có được một bức tranh khá đầy đủ 
và sinh động về quãng thời gian gọi là “sáu năm khổ 
hạnh” của đức Phật. Ngoài ra, các phê bình của ngài 
đối với các quan điểm của các Sa môn và Bà la môn 
đương thời cho rằng sự thanh tịnh đạt được nhờ món 
ăn (àhàrasuddhi), nhờ luân hồi (samïsàrasuddhi), nhờ 
sanh khởi (upapattisuddhi), nhờ an trú (àvàsasuddhi), 
nhờ tế tự (yanõnõasuddhi) hay nhờ thờ lửa (aggiparicari-
yasuddhi) cung cấp thêm thông tin về các chủ trương giải 
thoát của các nhóm Sa môn và Bà la môn hiện diện ở Ấn 
Độ khoảng thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch. Đoạn cuối bài 
kinh đức Phật khẳng định với Sàriputta rằng trí tuệ của 
ngài không thay đổi dù tuổi thọ của ngài đã đến tám mươi. 
Thông tin này xác nhận trí tuệ siêu phàm của Thế Tôn, mặt 
khác thông tin này cũng cho chúng ta biết bài kinh được 
thuyết giảng vào năm cuối cùng cuộc đời của bậc Đạo sư. 

13. Đại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhandha Sutta): 

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại Jetavana, nhân sự kiện các du sĩ ngoại đạo 
chất vấn các tỷ kheo về sự đặc thù, sự sai khác giữa 
quan điểm của họ và của Sa môn Gotama đối với các 
dục (kàmà), sắc pháp (rùpa) và cảm thọ (vedana ø). 
Nội dung bài kinh phản ánh một số quan điểm và 
kinh nghiệm của đức Phật về các dục (kàmà), về 
sắc pháp (rùpa) và cảm thọ (vedana ø)ï, nhấn mạnh 
vị ngọt (assàda), sự nguy hiểm (àdìnava) và sự xuất 
ly (nissaranïa) của chúng. 
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Các mô tả về sự nguy hiểm của các dục ở trong bài 
kinh khiến chúng ta liên tưởng đến lời tuyên bố rất 
xác đáng của bậc Đạo sư trong bài kinh Ratïtïhapàla, 
do Tôn giả Ratïtïhapàla nói lại: “Thế giới là thiếu thốn, 
khao khát, nô lệ cho dục vọng (tanïhà).”(3) Các mô tả 
về sự vô thường, biến đổi nhanh chóng của sắc pháp 
mà bài kinh gọi là sự nguy hiểm cũng gợi ý tưởng rằng 
đây là đề tài thiền quán thường được đức Phật giảng 
dạy cho các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nặng về tham dục 
hay có tâm tư kiêu hãnh về sắc thân của mình. Để 
nhận rõ tính chất đầy phiền toái của sắc thân, các tỷ 
kheo thường được khuyên thẩm sát về 32 phần bất 
tịnh của thân thể, thậm chí họ còn được khuyên thăm 
viếng các nghĩa địa, nơi các thi thể bị quăng bỏ, để 
nhận chân “tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh 
nằm trong sức khỏe, tánh chết nằm trong sự sống.”(4)  
Các tuyển tập Udàna, Therìgàthà và Therìgàtha lưu 
giữ một vài câu chuyện trong đó Thế Tôn biểu hiện 
phương pháp giáo hóa rất ấn tượng của ngài đối với 
một số cá nhân có những tâm lý khá đặc biệt. Chẳng 
hạn, ở tuyển tập Udàna, chúng ta có câu chuyện Thế 
Tôn chuyển hóa người em trai Nanda nặng về tham 
dục bằng cách tạo ra một số cảnh tượng khác biệt về 
sắc đẹp giữa loài người và chư thiên để dẫn dắt Nanda 
vào chánh đạo. Câu chuyện Thế Tôn cảm hóa công tử 
Kimbila đẹp trai luôn tự hào về dòng dõi huyết thống 
của mình và mang nặng tâm tư tình ái được lưu trong 
tuyển tập Theragàthà có nội dung tương tự như những 
gì mô tả trong bài kinh về sự biến đổi nhanh chóng 
của sắc pháp. Ở đây Thế Tôn vận dụng thần thông 

3. Kinh Ratïtïhapàla, Trung bộ. 	
4. F. L. Woodward, The Book of Kindred Sayings, tập V, tr. 192. 	
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khiến cho Kimbila thấy cảnh tượng một cô gái trẻ đẹp 
bỗng chốc biến thành một bà già xấu xí, lưng còm, 
tay chân run rẩy. Chuyện thuật rằng tâm tư Kimbila 
bị dao động mạnh khi mục kích cảnh tượng này. Vị 
công tử liền xuất gia, sống đời sống phạm hạnh và 
sau đó đắc quả A la hán. Tập Therìgàthà thuật câu 
chuyện hoàng hậu Khema, người vợ yêu quý của vua 
Bimbisàra, rất hãnh diện về sắc đẹp của mình. Một 
hôm, theo gợi ý của nhà vua, nàng thực hiện một cuộc 
viếng thăm đức Phật tại Trúc Lâm (Velïuvana). Thế 
Tôn dùng thần lực biểu lộ cho nàng thấy cảnh tượng 
tấm thân tiều tụy của một cô gái kiều diễm lúc nàng 
về già. Ưu tư về thân phận của chính mình, Khema 
xin xuất gia được sự chấp thuận của vua Bimbisàra và 
chứng quả La hán. Tất cả các câu chuyện nêu trên được 
mô tả dưới một hình thức khá đặc biệt và được lồng vào 
một số tình tiết huyền bí, có lẽ do dụng ý của các nhà 
biên tập Kinh tạng về sau. Đối với các trường hợp trên 
có lẽ đức Phật đã áp dụng một hình thức giảng dạy theo 
lối phân tích về con người, được minh họa bằng các hình 
ảnh hãi hùng về cuộc đời một cô gái trẻ đẹp gắn liền, 
theo thời gian, với sự già chết kinh khiếp nhằm nêu rõ 
sự nguy hiểm của sắc pháp, giống như lối mô tả về sắc 
pháp được tìm thấy trong bài kinh này. 

Mở đầu bài kinh đức Phật xác nhận rằng chỉ có 
Như Lai và các đệ tử ngài mới có thể giải đáp đầy đủ 
các vấn đề về dục, về sắc pháp, về cảm thọ, vị ngọt, sự 
nguy hiểm, sự xuất ly của chúng; các ngoại đạo không 
thể giải đáp đầy đủ bởi những vấn đề này không thuộc 
phạm vi hiểu biết của họ. Tiếp theo ngài nêu các định 
nghĩa và mô tả sau đây: 
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- Các dục, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly:

+ Các dục (Kàmà): Chỉ cho 5 dục trưởng dưỡng (kàma-
gunïa) hay 5 yếu tố khiến tăng trưởng lòng ham muốn, gồm 
sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. 

+ Vị ngọt các dục (Kàmànamï assàda): Các sắc do mắt 
nhận thức, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ với dục, hấp 
dẫn; các tiếng do tai nhận thức, khả lạc, khả ý, khả hỷ, 
liên hệ với dục, hấp dẫn; các hương do mũi nhận thức, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ với dục, hấp dẫn; các vị 
do lưỡi nhận thức, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ với dục, 
hấp dẫn; các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả ý, khả 
hỷ, liên hệ với dục, hấp dẫn. Y cứ vào 5 pháp này, hỷ lạc 
gì khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục.  

+ Sự nguy hiểm của các dục (Kàmànamï àdìnava): 

a/. Con người phải nuôi sống mình bằng sức lao 
động. Do kế sinh nhai, người ta phải chịu cực chịu khổ 
làm nhiều việc khác nhau, phải đương đầu với lạnh 
nóng, đói khác, bị áp ức bởi thời tiết, gió, sức nóng 
mặt trời, sự xúc chạm của ruồi muỗi, các loài bò sát... 
Như vậy gọi là sự nguy hiểm của các dục. 

b/. Người ấy nỗ lực, tinh cần tinh tấn làm việc nhưng 
tài sản không đến tay mình nên sinh sầu muộn, than 
vản, buồn phiền, khóc than: “Ôi sự nỗ lực của ta thật 
vô ích, sự tinh cần tinh tấn của ta không có kết quả.” 
Như vậy là sự nguy hiểm của các dục. 

c/. Người ấy nhờ nỗ lực làm việc nên thu hoạch được 
tài sản. Có tài sản rồi thì lo lắng gìn giữ: “Làm sao vua 
chúa, trộm cướp không cướp đoạt tài sản, lửa không 
thiêu cháy, nhước không cuốn trôi, con cái không tiêu 
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xài hoang phí.” Dầu lo lắng như vậy, tài sản của người 
ấy có thể rơi vào các dịch nạn trên nên vị ấy sinh sầu 
muộn, than vản, buồn phiền,khóc than: “Những gì đã 
là của ta, nay không còn nhữa.” Như vậy là sự nguy 
hiểm của các dục.

d/. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nhân duyên, vua chúa tranh đoạt với vua chúa; 
các giai cấp tranh đoạt với nhau; con cái tranh chấp với 
cha mẹ, cha mẹ tranh chấp với con cái; anh chị em tranh 
chấp với nhau; bạn bè tranh chấp với bạn be, dẫn đến 
đấu tranh, luận tranh, tranh chấp, tranh đoạt, công kích 
nhau bằng lời, đánh đập nhau bằng gậy, đả thương nhau 
bằng gươm đao khiến đi đến tử vong hay đau khổ gần 
như tử vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục.

e/. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nhân duyên, con người dùng vũ khí, giàn trận 
đánh nhau, chém giết lẫn nhau bằng gươm đao khiến 
đi đến tử vong hay đau khổ gần như tử vong. Như vậy 
là sự nguy hiểm của các dục. 

f/. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nhân duyên, con người dùng vũ khí, công phá 
thành quách, chém giết lẫn nhau bằng gươm đao khiến 
đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Như vậy là sự 
nguy hiểm của các dục.

g/. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nhân duyên, con người rơi vào trộm cắp, cướp 
bóc, cướp giật đồ đạc, đột nhập cướp của, đi đến vợ 
người. Do nhân này, vị ấy có thể bị tù tội, bị đập đánh 
khảo tra khiến đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 
Như vậy là sự nguy hiểm của các dục.
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h/. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nhân duyên, con người làm các ác hạnh về 
thân (sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các 
dục), về lời (nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói 
lời phù phiếm), về ý (tham, sân, tà kiến). Do nghiệp 
nhân này, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là 
sự nguy hiểm của các dục. 

+ Sự xuất ly các dục (Kàmànamï nissaranïa): Sự điều 
phục dục tham, đoạn trừ lòng ham muốn các dục. 

- Sắc pháp, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly:

+ Sắc pháp (Rùpa): Các pháp do mắt nhận thức.

+ Vị ngọt của sắc pháp (Rùpànamï assàda): Sắc đẹp 
người thiếu nữ, y cứ sắc đẹp ấy hỷ và lạc gì khởi lên, 
như vậy gọi là vị ngọt của sắc pháp.

+ Sự nguy hiểm của sắc pháp (Rùpànamï àdìnava): 
Sự vô thường, biến đổi của sắc pháp: 

a/. Sự biến đổi của cô gái trẻ đẹp, 16, 17 tuổi sang 
một bà già 90, 100 tuổi, răng rụng, da nhăn, lưng còm, 
run rẩy – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng đã biến 
mất và sự nguy hiểm (tuổi già) đã hiện ra.” Như vậy 
là sự nguy hiểm của sắc pháp. 

b/. Bà chị ấy bị bệnh tật, khổ đau trầm trọng, nằm 
đắm mình trong phân và nhước tiểu, phải nhờ người 
khác chăm sóc – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng 
đã biến mất và sự nguy hiểm (bệnh hoạn) đã hiện ra.” 
Như vậy là sự nguy hiểm của sắc pháp.

c/. Bà chị ấy qua đời, thi thể bị quăng bỏ ở nghĩa 
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địa một, hai, ba ngày, trương phồng lên, xanh đen lại, 
thối nát ra – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng đã 
biến mất và sự nguy hiểm (chết chóc) đã hiện ra.” Như 
vậy là sự nguy hiểm của sắc pháp.

d/. Thi thể bà chị ấy bị các loài thú ăn và côn trùng 
đục khoét – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng đã 
biến mất và sự nguy hiểm (chết chóc) đã hiện ra.” Như 
vậy là sự nguy hiểm của sắc pháp.

e/. Thi thể bà chị ấy với các bộ xương còn liên kết 
với nhau, còn dính thịt và máu, được các đường gân 
cột lại – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng đã biến 
mất và sự nguy hiểm (chết chóc) đã hiện ra.” Như vậy 
là sự nguy hiểm của sắc pháp.

f/. Thi thể bà chị ấy với các bộ xương còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, 
được các đường gân cột lại – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia 
của nàng đã biến mất và sự nguy hiểm (chết chóc) đã 
hiện ra.” Như vậy là sự nguy hiểm của sắc pháp.

g/. Thi thể bà chị ấy chỉ còn xương không dính với 
nhau, nằm rải rác chỗ này chỗ kia – “Sắc đẹp mỹ diệu 
xưa kia của nàng đã biến mất và sự nguy hiểm (chết 
chóc) đã hiện ra.” Như vậy là sự nguy hiểm của sắc pháp.

h/. Thi thể bà chị ấy chỉ còn toàn xương trắng, màu 
vỏ ốc – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng đã biến 
mất và sự nguy hiểm (chết chóc) đã hiện ra.” Như vậy 
là sự nguy hiểm của sắc pháp.

i/. Thi thể bà chị ấy chỉ còn bộ xương lâu hơn một 
năm – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng đã biến mất 
và sự nguy hiểm (chết chóc) đã hiện ra.” Như vậy là sự 
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nguy hiểm của sắc pháp.

j/. Thi thể bà chị ấy chỉ còn xương thối biến thành 
bột – “Sắc đẹp mỹ diệu xưa kia của nàng đã biến mất 
và sự nguy hiểm đã hiện ra.” Như vậy là sự nguy hiểm 
của sắc pháp. 

+ Sự xuất ly sắc pháp (Rùpànamï nissaranïa): Sự điều 
phục dục tham, diệt trừ ham muốn đối với sắc pháp. 

- Cảm thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly:

+ Cảm thọ (Vedanà): Cảm thọ ở đây chỉ cho các 
trạng thái thiền định.

+ Vị ngọt của cảm thọ (Vedanànamï assàda): Hỷ lạc 
do ly dục sanh thuộc sơ thiền, hỷ lạc do định sanh 
thuộc thiền thứ hai, lạc và nhất tâm thuộc tam thiền, 
trạng thái không khổ không lạc thuộc thiền thứ tư.

+ Sự nguy hiểm của cảm thọ (Vedanànamï àdìnava): 
Tính chất vô thường, biến đổi thường xuyên của cảm thọ.

+ Sự xuất ly cảm thọ (Vedanànamï nissaranïa): Sự điều 
phục tham ái đối với cảm thọ, diệt trừ tham ái ấy. 

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùlïadukkhakkhandha Sutta): 

Bài kinh do Thế Tôn thuyết giảng cho Mahànàma, 
một cư sĩ dòng họ Sàkya, tại Kapilavatthu (Ca Tỳ La 
Vệ). Nội dung bài kinh đề cập một số kinh nghiệm của 
đức Phật về cách thức đối trị hay chế ngự tham dục 
(kàma) nhờ hành thiền, quan điểm của ngài về lối tu 
khổ hạnh của các du sĩ Kỳ na giáo. 

Mahànàma đến thăm đức Phật đang trú tại ngôi 
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vườn Nigrodha ở Kapilavatthu, trình bày với ngài cảm 
giác bị tham, sân, si chi phối, dù bản thân ông hiểu 
rất rõ lời dạy của ngài rằng tham, sân, si là các cấu uế 
của tâm. Đức Phật xác nhận sự kiện của Mahànàma 
và dạy rằng có một pháp chưa được đoạn trừ trong 
người cư sĩ như Mahànàma – sự hưởng thụ các dục 
– và do vậy tham, sân, si không ngừng chi phối tâm 
người ấy. Rồi đức Phật thuật cho Mahànàma nghe 
kinh nghiệm của ngài về cảm giác bị các dục chi phối 
và cách thức ngài đối trị các dục vọng. Khi còn là một 
vị Bồ tát, sống ở gia đình, mặc dù ý thức rất rõ ‘các 
dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm của các 
dục càng nhiều hơn,’ đức Phật vẫn không thoát khỏi 
sự chi phối của các dục lạc (các đối tượng hấp dẫn do 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhận thức) bởi ngài chưa tìm 
thấy hỷ lạc do ly dục sanh (tức hỷ lạc của thiền thứ 
nhất) hay một mục tiêu nào cao thượng hơn. Nhưng 
khi ngài hành thiền, chứng được hỷ lạc do ly dục sanh 
hay một pháp nào đó cao thượng hơn, bấy giờ ngài 
thoát khỏi sự chi phối của các dục lạc. Bản kinh Ma 
Kiến Đề (Màgandiya Sutta), số 75, làm rõ thêm sự 
kiện bằng lời xác nhận của đức Phật rằng ngài từng 
hưởng thụ đầy đủ các dục lạc hàng tháng trời ở trong 
ba ngôi lâu đài dành riêng cho ngài, không thoát khỏi 
niềm đam mê trói buộc ấy. Nhưng sau đó, nhờ hành 
thiền, chứng được thiền lạc, ngài không còn bị chi 
phối bởi dục lạc nữa. 

Kinh nghiệm này của đức Phật rất thực tế và tuyệt 
đối bổ ích cho những ai mong muốn tìm kiếm các mục 
tiêu tâm linh. Nó là câu trả lời xác đáng về hiệu năng 
thiết thực của thiền định, xứng đáng được đề xuất như 
một giải pháp cho việc khắc phục các khủng hoảng 
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của con người và thế giới hiện nay cơ bản do lòng ham 
muốn thái quá của con người gây ra. Kinh nghiện này 
cũng giúp giải tỏa các thắc mắc liên quan đến thiền 
định Phật giáo bởi ta thấy muốn hành thiền hay theo 
đuổi các mục tiêu tâm linh trước hết hành giả phải ly 
dục và hành thiền sẽ có thiền lạc (tức hỷ lạc do ly dục 
sanh ở thiền thứ nhất, hỷ lạc do định sanh ở thiền 
thứ hai, lạc và nhất tâm ở thiền thứ ba và cảm giác xả 
niệm thanh tịnh ở thiền thứ tư), có khả năng đối trị 
hay thay thế dục lạc (tức các thú vui thuộc giác quan). 
Thông thường chúng ta khó tìm thấy một mục tiêu nào 
đó cao thượng hơn bởi chúng ta không muốn hy sinh 
mục tiêu hiện tại. Chúng ta thích cảm giác an toàn 
hơn là mạo hiểm. Tuy nhiên kinh nghiệm hành thiền 
của đức Phật bảo cho chúng ta rằng bỏ đi cái nhỏ sẽ 
được cái lớn hơn hay như người ta thường nói “phần 
lợi lớn lao so với phần mất mát.” Mọi nghi ngờ về hiệu 
năng của hành thiền do đó sẽ được diệt trừ bao lâu 
con người có quyết tâm và dám mạo hiểm. Trong kinh 
Điều ngự địa (Dantabhùmi Sutta), số 125, đức Phật ví 
người hành thiền tựa như người leo núi cao, có khả 
năng thưởng lãm vẻ đẹp toàn cảnh của một cảnh quan 
thiên nhiên kỳ bí, trong khi người không hành thiền, 
bị dục lạc chi phối, giống như người đứng dưới chân 
đồi, chẳng nhìn thấy gì khác ngoài vài mảnh vườn và 
mấy ngôi nhà tranh lúp xúp. Nhưng người hành thiền, 
leo núi cao, không thể chia sẻ kinh nghiệm của mình 
cho người không hành thiền, đứng dưới chân đồi. Muốn 
có được kinh nghiệm ấy người kia phải hành thiền, 
phải leo lên đỉnh đồi. Xem ra hành thiền cũng cần 
tâm lý mạo hiểm như leo núi, nhưng chắc chắn không 
quá nguy hiểm như leo núi.  
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Phần tiếp theo của bài kinh nêu trỏ các định nghĩa 
về các dục và sự nguy hiểm của chúng (giống như phần 
định nghĩa và mô tả về các dục ở bản kinh Mahàduk-
khakkhandha) nhằm nêu bật lý do tại sao đức Phật 
khuyên hành thiền để đối trị dục vọng. 

Cuộc đối thoại của đức Phật và các vị tu sĩ Kỳ na giáo 
ở phần cuối bài kinh cung cấp một số thông tin về chủ 
trương của giáo chủ Kỳ na giáo Niganïtïha Nàthaputta và 
lối tu khổ hạnh của giáo phái này. Dùng khổ hạnh thiêu 
đốt các ác nghiệp quá khứ. Sự xác nhận của đức Phật về 
sự kiện ngài không di động thân thể, không nói một lời 
nào, sống cảm giác thuần tuý lạc thọ trong suốt thời 
gian bảy ngày ở đoạn cuối bài kinh cho thấy năng lực 
nội tâm thiền định của ngài đồng thời xác nhận khả 
năng hiện tại lạc trú (ditïtïhadhammasukhavihàra) của 
pháp môn hành thiền. 

15. Kinh Tư lượng (Anumàna Sutta): 

Kinh này do Tôn giả Mahàmoggallàna (Đại Mục 
Kiền Liên) thuyết giảng cho các tỷ kheo tại vườn nai 
ở rừng Bhesakàlïa, thuộc dòng họ Bhagga. Bài kinh có 
nội dung tương tự như kinh Đoạn giảm, nêu một loạt 
các tâm lý và biểu hiện tiêu cực nhưng nhấn mạnh việc 
xem xét (anuminïana) và thẩm sát (paccavekkhana) của cá 
nhân đối với các tâm lý và biểu hiện ấy đặt trong mối quan 
hệ với các vị đồng phạm hạnh. Mở đầu bài kinh, Tôn 
giả Mahàmoggallàna nói rằng một vị tỷ kheo sống giữa 
tăng chúng mong muốn được các bạn đồng phạm hạnh 
khuyên bảo hay giáo giới, vị ấy phải có các đức tính 
khiến trở thành người dễ nói hay dễ khuyên bảo. Nếu 
vị ấy có các nhược điểm khiến trở thành người khó 
nói hay khó khuyên bảo, vị ấy sẽ không nhận được 
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sự giảng dạy, giáo huấn hay tin tưởng từ các vị đồng 
phạm hạnh. Có lẽ do nhấn mạnh đến giới đức và tầm 
quan trọng của giới đức trong nếp sống cộng đồng của 
các tỷ kheo mà Buddhaghosa bảo bài kinh từng được 
xem là giới luật của các tỷ kheo (Bhikkhuvinaya). Sau 
đây là các tâm lý và biểu hiện tiêu cực khiến một tỷ 
kheo trở thành kẻ khó nói hay khó khuyên bảo: 

(1)	 Có ác dục và bị ác dục chi phối.

(2)	 Khen mình chê người.

(3)	 Phẫn nộ và bị phẫn nộ chi phối.

(4)	 Có uất hận.

(5)	 Cố chấp.

(6)	 Thốt ra những lời đầy phẫn nộ.

(7)	 Chống đối người khiển trách.

(8)	 Trở lại chỉ trích người khiển trách.

(9)	 Trở lại chất vấn người khiển trách.

(10) Tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời 
ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn 
khi bị khiển trách.

(11) Không giải thích hành động của mình cho 
người khiển trách.

(12) Hư ngụy và não hại.

(13) Tật đố và xam tham.

(14) Lừa đảo và lường gạt.
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(15) Ngoan mê và quá mạn.

(16) Chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả. 

Tiếp theo Tôn giả Mahàmoggallàna nêu rõ các đức 
tính đối lập với các tâm lý và biểu hiện tiêu cực trên cho 
thấy một tỷ kheo trở thành người dễ nói, dễ khuyên bảo 
và như vậy vị ấy có thể trông chờ sự giảng dạy, giáo huấn 
và tin tưởng từ các bạn đồng phạm hạnh. 

Đoạn tiếp theo nhấn mạnh phương pháp tư lượng 
hay cân nhắc chính mình thông qua sự xem xét các 
tâm lý và biểu hiện tiêu cực ở người khác nhằm quyết 
tâm từ bỏ chúng. Cách thức tư lượng được thực hiện 
như sau: “Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên 
ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta 
có ác dục, bị ác dục chi phối, các người sẽ không ưa ta, 
không thích ta. Vậy ta sẽ không có ác dục, sẽ không 
bị ác dục chi phối.” Vị tỷ kheo tiếp tục tư lượng theo 
cách ấy đối với các tâm lý và biểu hiện tiêu cực còn lại. 

Phần cuối của bài kinh nêu phương pháp xem xét 
hay thẩm sát chính mình có hay không có các tâm lý 
và biểu hiện tiêu cực nói trên, nếu có thì vị tỷ kheo 
cần phải nỗ lực tinh tấn đoạn trừ, nếu không có thì 
sống với tâm hoan hỷ, ngày đêm tu học trong các 
thiện pháp. Cách thức thẩm sát được đề xuất như sau: 
“‘Không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối không?’ 
Nếu vị ấy xem xét và biết rằng: ‘Ta có ác dục, ta bị 
ác dục chi phối.’ Bấy giờ vị ấy phải nỗ lực đoạn trừ ác 
dục ấy. Nếu vị ấy xem xét và biết rằng: ‘Ta không có 
ác dục, ta không bị ác dục chi phối.’ Bấy giờ vị ấy cần 
phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
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thiện pháp.” Vị tỷ kheo áp dụng cách thức xem xét như 
trên đối với các tâm lý và biểu hiện tiêu cực còn lại. 

Tôn giả Mahàmoggallàna ví vị tỷ kheo vận dụng 
phương pháp xem xét hay thẩm sát này giống như một 
người trẻ tuổi ưa thích trang điểm, thường xuyên soi 
mình trong tấm gương, nếu thấy bụi bặm hay vết nhơ 
nào trên mặt mình, vị ấy sẽ lau sạch nó ngay, nếu không 
thấy bụi bặm hay vết nhơ nào trên mặt thời vị ấy sẽ được 
hoan hỷ với khuôn mặt trong sáng sạch sẽ của mình. 

16. Kinh Tâm hoan vu (Cetokhila Sutta):

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ kheo 
tại Jetavana, chú trọng giải quyết một số các tâm lý tiêu 
cực nảy sinh trong đời sống xuất gia của các tỷ kheo, 
nhấn mạnh cách thức khắc phục song song với việc đề 
xuất một vài pháp môn tu tập nhằm giúp cho các đệ tử 
ngài thành tựu mục tiêu cứu cánh của phạm hạnh. Nội 
dung bài kinh chuyển tải ba vấn đề sau đây: 

- Sự đoạn trừ năm tâm hoang vu (panõca cetokhilà) 
khiến tâm không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tinh tấn:

(1) Nghi ngờ bậc Đạo sư, do dự, không quyết đoán, 
không hài lòng.

(2) Nghi ngờ Pháp (của bậc Đạo sư), do dự, không 
quyết đoán, không hài lòng.

(3) Nghi ngờ chúng Tăng, do dự, không quyết đoán, 
không hài lòng.

(4) Nghi ngờ học pháp (sikkhàya), do dự, không 
quyết đoán,không hài lòng.
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(5) Phẫn nộ đối với các bạn đồng phạm hạnh, không 
có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cố chấp.

- Sự đoạn tận năm tâm triền phược (panõca cetaso 
vinibandhà) khiến tâm không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tấn:

(1) Tham ái, dục cầu, ái luyến, khao khát, nhiệt 
não, khái ái đối với các dục vọng (kàmà). 

(2) Tham ái, dục cầu, ái luyến, khao khát, nhiệt 
não, khát ái đối với tự thân (kàya).

(3) Tham ái, dục cầu, ái luyến, khao khát, nhiệt 
não, khát ái đối với các sắc pháp (rùpa). 

(4) Sống thiên nặng về khoái lạc ăn uống, khoái lạc 
chỗ nằm, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên.

(5) Sống phạm hạnh với ý nghĩ được sanh thiên giới. 

- Tu tập dục định (chanda-samàdhi), tâm định (cit-
ta-samàdhi), tinh tấn định (viriya-samàdhi), tư duy 
định (vìmamïsà-samàdhi) và tinh cần (ussolïhi), hướng 
đến chánh giác (sambodhi), thành tựu vô thượng an 
ổn khỏi các ách phược (anuttara-yogakkhema). 

Bài kinh kết thúc với lời động viên các tỷ kheo nỗ 
lực đoạn trừ năm tâm hoan vu, năm tâm triền phược 
và tu tập dục định, tâm định, tinh tấn định, tư duy 
định, tinh cần để được giác ngộ, đạt được vô thượng an 
ổn khỏi các ách phược. Bậc Đạo sư cho rằng sự nỗ lực 
tu tập đúng pháp của các tỷ kheo sẽ mang lại kết quả 
chắc chắn, giống như con gà ấp trứng, chỉ cần nỗ lực 
ấp trứng, không cần mong cầu, và đúng thời thì các 
con gà con của nó sẽ tự phá vỡ vỏ trứng mà ra. 
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17. Kinh Khu rừng (Vanapattha Sutta):

Bài kinh do bậc Đạo sư thuyết giảng cho các tỷ kheo 
tại Jetavana, đề cập vấn đề cư trú hay nương tựa của 
người xuất gia, nhấn mạnh bốn tiêu chuẩn chọn lựa:

1. Nơi cư trú hay nương tựa thiếu thốn cả vật chất 
lẫn tâm linh.

2. Nơi cư trú hay nương tựa đầy đủ vật chất nhưng 
thiếu thốn tâm linh.

3. Nơi cư trú hay nương tựa dồi dào tâm linh nhưng 
khan hiếm vật chất.

4. Nơi cư trú hay nương tựa đầy đủ cả vật chất lẫn 
tâm linh.

- Nơi cư trú hay nương tựa thiếu thốn cả vật chất lẫn 
tâm linh: Vị tỷ kheo sống tại khu rừng nào, làng nào, 
thị trấn nào, đô thị nào, quốc gia nào hay sống nương 
tựa một người nào, các niệm chưa được an trú không 
được an trú, tâm chưa được định tĩnh không được định 
tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không 
được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các 
ách phược (Niết bàn) chưa được chứng đạt không được 
chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho người xuất 
gia như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh kiếm được một cách khó khăn, vị tỷ kheo 
ấy cần phải suy nghĩ như sau: “Ta sống tại khu rừng 
này...các niệm chưa được an trú không được an trú...và 
các vật dụng cần thiết cho người xuất gia kiếm được 
quá khó khăn.” Sau khi suy nghĩ như vậy, vị tỷ kheo 
ấy cần phải từ bỏ nơi cư trú hay nương tựa ấy, không 
được ở lại, ngay lúc ban ngày hay ban đêm.
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- Nơi cư trú hay nương tựa đầy đủ vật chất nhưng 
thiếu thốn tâm linh: Vị tỷ kheo sống tại khu rừng nào, 
làng nào, thị trấn nào, đô thị nào, quốc gia nào hay 
sống nương tựa một người nào, các niệm chưa được an 
trú không được an trú, tâm chưa được định tĩnh không 
được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn 
trừ không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn 
khỏi các khổ ách chưa được chứng đạt không được 
chứng đạt, nhưng những vật dụng cần thiết cho người 
xuất gia như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh kiếm được một cách không khó khăn, 
vị tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: “Ta sống tại 
khu rừng này... các niệm chưa được an trú không được 
an trú... nhưng các vật dụng cần thiết cho người xuất 
gia kiếm được không khó khăn. Nhưng ta xuất gia, 
từ bỏ gia đình sống không gia đình, không phải vì y 
phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.” 
Sau khi suy nghĩ như vậy, vị tỷ kheo ấy cần phải từ bỏ 
chỗ cư trú hay nương tựa ấy, không được ở lại. 

- Nơi cư trú hay nương tựa dồi dào tâm linh nhưng 
khan hiếm vật chất: Vị tỷ kheo sống tại khu rừng nào, 
làng nào, thị trấn nào, đô thị nào, quốc gia nào hay 
sống nương tựa một người nào, các niệm chưa được an 
trú được an trú, tâm chưa được định tĩnh được định 
tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được 
hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa được chứng đạt được chứng đạt nhưng các 
vật dụng cần thiết cho người xuất gia như y phục, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh kiếm được 
một cách khó khăn, vị tỷ kheo ấy cần suy nghĩ như 
sau: “Ta sống tại khu rừng này... các niệm chưa được 
an trú được an trú...nhưng các vật dụng cần thiết cho 
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người xuất gia kiếm được quá khó khăn. Nhưng ta xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, không phải vì 
để được y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh mà vì để niệm được an trú, tâm được định 
tĩnh, lậu hoặc được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an 
ổn khỏi các ách phược (Niết bàn) được chứng đạt.” Sau 
khi suy nghĩ như vậy, vị tỷ kheo ấy cần phải bám giữ 
nơi cư trú hay nương tựa ấy, không được bỏ đi.  

- Nơi cư trú hay nương tựa đầy đủ cả vật chất lẫn 
tâm linh: Vị tỷ kheo sống tại khu rừng nào, làng nào, 
thị trấn nào, đô thị nào, quốc gia nào hay sống nương 
tựa một người nào, các niệm chưa được an trú được an 
trú, tâm chưa được định tĩnh được định tĩnh, các lậu 
hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn 
đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa 
được chứng đạt được chứng đạt, và các vật dụng cần 
thiết cho người xuất gia như y phục, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh kiếm được một cách 
không khó khăn, vị tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như 
sau: “Ta sống tại khu rừng này...các niệm chưa được 
an trú được an trú...và các vật dụng cần thiết cho 
người xuất gia kiếm được không khó khăn.” Sau khi 
suy nghĩ như vậy, vị tỷ kheo ấy cần phải bám giữ nơi 
cư trú hay nương tựa ấy cho đến trọn đời, không được 
bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. 

18. Kinh Mật hoàn (Madhupinïdïika Sutta):

Bài kinh gồm hai phần. Phần đầu là lời tuyên bố của 
Thế Tôn cho một người dòng họ Sakka về quan điểm chỉ 
thuyết pháp, không tranh luận với đời của ngài và sự 
dẫãn giải ngắn gọn của ngài cho các tỷ kheo về việc không 
hoan hỷ, đón mừng, chấp thủ các hý luận vọng tưởng 
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khiến tất cả các ác, bất thiện pháp được diệt trừ. Phần 
hai là sự giải thích chi tiết của Tôn giả Mahàkaccàna về 
lời tuyên bố ngắn gọn của Thế Tôn. 

Bài kinh ra đời ở Kapilavatthu, tại vườn Nigrodha, 
nhân sự kiện một người thuộc dòng họ Thích Ca 
(Sakka) đến chỗ Thế Tôn và nêu câu hỏi: 

“Sa-môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì?” 

“Này Hiền giả, theo lời dạy của Ta, trong thế giới 
với chư Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, không 
có tranh luận một ai ở đời; các tưởng sẽ không ám ảnh 
vị Bà-la-môn sống không bị dục triền phược, không có 
nghi ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, không có 
tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiền giả, như vậy 
là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta giảng dạy”(5)  

Chuyện thuật rằng vị Sakka chỉ nghe qua lời tuyên bố 
của Ngài thì liền lắc đầu bỏ đi. Sau đó Đức Phật đem câu 
chuyện kể lại cho các tỷ kheo. Một trong số họ thỉnh cầu 
Ngài giải thích ý nghĩa lời tuyên bố trên và Ngài dạy:

“Này Tỷ-kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hý 
luận vọng tưởng ám ảnh một người. Nếu ở đây không 
có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời 
như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận 
sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận 
nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, sự đoạn tận 
hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, 
sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh 
tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng 

5. Kinh Mật hoàn, Trung bộ. 	
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ngữ. Chính ở đây, những ác, bất thiện pháp này đều 
được tiêu diệt, không còn dư tàn.”(6)  

Bài kinh thông báo cho chúng ta, sau khi nói lên 
những lời vắn tắt như vậy, bậc Đạo sư rời chỗ ngồi và 
đi vào tinh xá. 

Trong Kinh tạng Pàli, thỉnh thoảng ta bắt gặp một 
số bài kinh có hình thức như thế này. Thế Tôn tuyên 
bố một vấn đề nào đó rất súc tích ngắn gọn rồi ngài 
đi vào hương phòng của mình hoặc rời đi chỗ khác, 
không nói thêm lời nào nữa. Trong những lúc như vậy, 
các đệ tử lớn của ngài có trách nhiệm giải thích cho 
tăng chúng hiểu rõ lời tuyên bố gắn ngọn của ngài. 
Đây là một hình thức giảng dạy hay phương pháp giáo 
dục của đức Phật được gọi là Tổng thuyết (uddesa). 
Thông thường bậc Đạo sư thuyết giảng rất chi tiết, 
nhưng có đôi khi ngài chỉ dạy rất khái quát. Thỉnh 
thoảng, ngài chỉ đề cập ngắn gọn một vấn đề nào đó 
rồi một trong số các đệ tử lớn của ngài có trách nhiệm 
khai triển vấn đề ấy. Sự tuyên bố ngắn gọn như vậy 
được gọi là uddesa (tổng thuyết) và sự giảng giải hay 
giải thích chi tiết về lời tuyên bố ngắn gọn ấy được gọi 
là vibhanga (biệt thuyết). Theo cách này, ta có các bài 
kinh tiêu biểu như A Nan nhứt dạ hiền giả (Ànandab-
haddekara Sutta), Đại Ca Chiên Diên nhứt dạ hiền giả 
(Mahàkaccànabhaddekara Sutta), Tổng thuyết và biệt 
thuyết (Uddesavibhanga Sutta), tất cả đều thuộc tuyển 
tập Trung bộ.

Để thấy rõ phương pháp giáo dục này của Thế Tôn, 
ta thử xét trường hợp bài kinh Tổng thuyết và biệt 

6. Kinh Mật hoàn, Trung bộ. 	
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thuyết (Uddesavibhanga Sutta), số 138, Trung bộ. 
Tương tự như bài kinh Mật hoàn, trong bài kinh Ud-
desavibhanga, Thế Tôn xuất hiện ở hồi đầu với lời 
tuyên bố gắn gọn về lợi ích của đời sống tâm linh và ở 
hồi cuối như một bậc Đạo sư xác nhận khả năng phân 
tích chính xác của người đệ tử đã giải thích đầy đủ và 
đúng đắn lời tuyên bố ngắn gọn của mình, trong khi 
đoạn giữa của bài kinh là phần giảng giải của Tôn giả 
Mahàkaccàna. Có vài lý do khiến bậc Đạo sư quyết 
định hướng giảng dạy theo cách này. Trước hết, sự 
giáo dục của ngài dành cho nhiều hạng đệ tử khác 
nhau. Kinh tạng Pàli chính thức phân biệt hai hạng 
tỷ kheo, hữu học (sekha) và vô học (asekha). Hạng 
thứ nhất ngụ ý các tỷ kheo chưa hoàn tất việc tu học, 
trong khi hạng thứ hai chỉ cho các tỷ kheo đã thành 
tựu mục tiêu tối hậu của lời Phật dạy. Trong số hai hạng 
tỷ kheo này, sự giảng dạy của ngài lễ dĩ nhiên chủ yếu 
dành cho hạng thứ nhất. Như vậy, sự khác biệt về khả 
năng hiểu biết chánh pháp giữa các tỷ kheo đã là lý 
do cho sự giảng dạy khác nhau của bậc Đạo sư. Đối với 
hạng tỷ kheo vô học (asekha), nghĩa là các tỷ kheo đã 
thành tựu quả vị A la hán, sự giảng dạy của Thế Tôn 
có thể được thực hiện rất ngắn gọn (uddesa), nhưng 
đối với các tỷ kheo hữu học (sekha), lời dạy của ngài 
đòi hỏi phải được giải thích chi tiết (vibhanga). 

Lại nữa, người ta thấy có các cấp độ hiểu biết khác 
nhau trong số các tỷ kheo hữu học. Một số họ là tân 
học tỷ kheo hay sa di, số khác có thể đã là những 
vị Dự lưu (Sotàpanna), Nhất lai (Sakadàgàmì) hay 
Bất lai (Anàgàmì). Các bản kinh Pàli đôi khi đề cập 
trường hợp một số tỷ kheo, sau một thời gian sống 
tu học trong tăng chúng và nắm bắt đầy đủ các lời 
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dạy căn bản của bậc Đạo sư, đã quyết định chọn nếp 
sống viễn ly thuận tiện cho việc tu tập và giải thoát 
cá nhân. Thông thường trước lúc ra đi, các vị này đến 
cầu xin sự chỉ giáo của Thế Tôn: “Thật may mắn cho 
con, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn giáo giới cho con 
với lời giáo giới vắn tắt, để con có thể, sau khi nghe 
lời dạy của Thế Tôn, sống độc cư, nhàn tịnh, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.” Các bản kinh ghi 
nhận rằng những vị tỷ kheo này – có lẽ những vị Bất 
lai – sau khi nghe lời dạy vắn tắt của Thế Tôn, sau 
khi sống độc cư, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu thành tựu mục tiêu rốt 
ráo của đời sống phạm hạnh. Như vây chúng ta có thể 
nói rằng các vị Bất lai là những người đã thuần thục 
trong Phật pháp và do đó sự giáo dục của bậc Đạo sư 
dành cho họ có thể ngắn gọn và đơn giản hơn so với 
những gì ngài dành cho các tỷ kheo Nhất lai, Dự lưu 
hay các tỷ kheo tân học. Ngoài ra, chúng ta có thể 
hiểu phương pháp giảng dạy ngắn gọn này của Thế 
Tôn như là một sự chuẩn bị của bậc Đạo sư cho mục 
tiêu giáo dục lâu dài. Việc truyền bá chánh pháp vì 
hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh là nhiệm vụ cao 
cả của các tăng sĩ Phật giáo. Bằng cách nêu trỏ một 
số điểm căn bản của vấn đề nào đó rồi để cho các đệ 
tử giải thích rộng ra, như vậy bậc Đạo sư đã tạo cơ hội 
cho các học trò mình thuyết giảng để họ có thể dần 
dần tự khẳng định mình trong lãnh vực thuyết pháp 
độ sanh hay giáo dục. 

Trở lại bài kinh Madhupinïdïika thì sau lời giải đáp 
cho Sakka về quan điểm và chủ trương thuyết pháp 
của ngài được xem như là lý do ra đời của bài kinh, lời 
tuyên bố vắn tắt của bậc Đạo sư ở đây là: “Này các tỷ 
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kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hý luận vọng 
tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng 
hoan hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy 
là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy 
miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận mạn 
tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận hữu 
ái tùy miên, sự đoạn tận vô minh, sự đoạn tận chấp 
trượng, chấp kiếm, đấu tranh, luận tranh, kháng tranh, 
ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây những ác, bất thiện 
pháp này đều được tiêu diệt, không có dư tàn.” 

Phần tiếp theo của bài kinh mô tả sư kiện hội chúng 
tỷ kheo suy nghĩ và bàn với nhau tìm xem ai là người 
có thể giải thích cho họ ý nghĩa lời dạy vắn tắt của 
Thế Tôn. Họ nghĩ đến Tôn giả Mahàkaccàna và quyết 
định đi đến chỗ Tôn giả để tìm kiếm câu trả lời. 

Tôn giả Mahàkaccàna dẫn giải lời tuyên bố ngắn 
gọn của Thế Tôn theo quan điểm duyên sinh. Theo 
Mahàkaccàna, do con người thường xuyên tiếp xúc với 
ngoại giới, nghĩa là, do sáu căn nội thân (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần ngoại giới (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp) nên các cảm thọ (vedanà) 
sinh khởi; do cảm thọ sinh khởi nên tưởng (sanõnõà) 
sinh khởi; do tưởng sinh khởi nên suy tầm (vitakka) 
sinh khởi; do suy tầm sinh khởi nên hý luận vọng 
tưởng (papanõcasanõnõàsanïkhà) sinh khởi; do hý luận 
vọng tưởng (hay ngã tưởng)(7) sinh khởi, ám ảnh nên 
người ấy tùy hỷ, hoan nghênh, đắm trước (vọng tưởng 
ấy) từ đó các độc tố ngủ ngầm trong vị ấy như tham 
(raøga), saân (patïigha), kieán (ditïtïhi), nghi (vicikicchaø), 

7. Kinh Bó lúa, Tương ưng bộ. 	
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mạn (màna), hữu tham (bhavaràga), vô minh (avijjà) 
dấy khởi dẫn đến chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, 
luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Cũng 
từ quan điểm duyên sinh, Mahàkaccàna nói tiếp rằng 
hiện tượng chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, luận 
tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ sẽ chấm 
dứt, không hiện hữu, nếu các duyên hay điều kiện hổ 
trợ cho nó sinh khởi không có mặt hay bị loại trừ. 

Bài kinh kết thúc với việc các tỷ kheo đi đến Thế 
Tôn, thuật lại với ngài toàn bộ câu chuyện và đức Phật 
xác chứng Tôn giả Mahàkaccàna là bậc hiền trí, bậc 
đại trí tuệ, có thể thay ngài giải thích chi tiết những 
lời dạy vắn tắt của ngài. 

Chúng ta thấy rằng bài kinh phản ánh sâu sắc quan 
điểm và chủ trương hòa bình của đạo Phật thông qua 
hai lời tuyên bố ngắn gọn của đức Thế Tôn và sự giải 
thích của Tôn giả Mahàkaccàna. Lời tuyên bố thứ nhất 
khẳng định một người hòa bình là một người không 
còn bị trói buộc bởi dục vọng, không bị ám ảnh bởi các 
vọng tưởng, không có nghi ngờ do dự đối với điều gì, 
đã đoạn diệt mọi lo lắng dao động, không còn tham ái 
đối với hiện hữu và không hiện hữu, không tranh luận 
với một ai ở đời. Lời tuyên bố thứ hai phản ánh chủ 
trương hòa bình của Ngài, nêu rõ hý luận vọng tưởng 
(papanõcasanõnõàsanïkhà) là nguyên nhân của mọi tranh 
chấp, chiến tranh và chỉ rõ cách thức loại bỏ chiến 
tranh, thiết lập hòa bình, là không tùy hỷ, đón mừng 
và chấp thủ các hý luận vọng tưởng sanh khởi. Lời 
giải thích này cũng gián tiếp cho thấy chiến tranh do 
duyên sanh, bắt nguồn trong tâm thức con người – sự 
dấy khởi và vận hành của tham, sân, kiến, nghi, mạn, 
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hữu tham, vô minh do duyên hý luận vọng tưởng hay 
do bị ám ảnh bởi ngã tưởng “tôi là”. 

Phần giải thích của Tôn giả Mahàkaccàna nói rõ 
giải pháp hòa bình của Phật giáo, nghĩa là chiến tranh 
do duyên sanh và do đó cũng do duyên diệt. Vấn đề là 
nhận ra sự thật duyên sanh của cảm thọ, tưởng, suy 
tầm, hý luận vọng tưởng để không hoan hỷ, đón mừng 
chấp thủ chúng và như vậy thì đấu tranh, luận tranh, 
chiến tranh tự chấm dứt. 

19. Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka Sutta):

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại Jetavana, vườn Anàthapinïdïika, ở Sàvatthì. 

Nội dung bài kinh đề cập kinh nghiệm hành thiền 
của đức Phật, bắt đầu bằng việc phân biệt hai loại (tầm dục 
tầm (kàmavitakka), sân tầm (byàpàdavitakka), hại tầm (vi-
himïsàvittkka) và ly dục tầm (nekkhammavitakka), vô sân 
tầm (abyàpàdavitakka), bất hại tầm (avihimïsàvitakka)), về 
kinh nghiệm đoạn trừ dục tầm, sân tầm, hại tầm của ngài nhờ 
nhận thức rõ về sự nguy hại của chúng và kinh nghiệm làm 
cho ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm sanh khởi nhờ sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Trong phần 
này, đức Phật dùng hai ảnh dụ “người chăn bò” để nói 
về cách thức đối trị dục tầm, sân tầm, hại tầm và cách 
nhận biết về ly dục tầm, sô sân tầm, bất hại tầm, gọi 
chung là thuật điều tâm, gợi cho ta ý tưởng về ảnh dụ 
“thập mục ngưu đồ” của thiền tông Trung Hoa về sau. 

Theo lời ngài, nếu vị tỷ kheo suy tư, quan sát nhiều 
về vấn đề gì thời tâm thiên nặng về vấn đề ấy. Chẳng 
hạn, vị tỷ kheo suy tư nhiều về dục, sân, hại thời tâm 
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vị ấy thiên về dục, sân, hại; bấy giờ vị ấy cần phải 
thức tỉnh và nỗ lực đoạn trừ. Vị tỷ kheo nỗ lực điều 
phục tâm mình, khiến cho nó không rơi vào sự nguy 
hại của dục, sân, hại, giống như vào đầu mùa hè, khi 
lúa đã trổ hạt, người mục đồng phải luôn luôn canh 
chừng các con bò của mình, phải cầm roi quất vào các 
con bò, chế ngự chúng, ngăn chận chúng xâm nhập vào 
ruộng đồng ăn lúa, nếu không sẽ dẫn đến bị trừng phạt. 
Trái lại, nếu vị tỷ kheo suy tư nhiều về ly dục, vô sân, bất 
hại thời tâm của vị ấy hướng về ly dục, vô sân, bất hại. 
Vị tỷ kheo nhận thức rõ lợi ích của ly dục tầm, sô sân 
tầm, bất hại tầm và thức tỉnh về chúng, giống như vào 
cuối mùa hè, khi ruộng lúa đã gặt xong, người mục đồng 
có thể để cho các con bò của mình tự do ăn cỏ, không cần 
phải chăn chúng mà chỉ cần nhận diện chúng. 

Ở phần tiếp theo của bài kinh, đức Phật nói lại 
kinh nghiệm nhờ sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, ngài lần lượt chứng tứ thiền sắc giới, rồi 
từ thiền thứ tư ngài hướng tâm đến túc mạng minh, 
thiên nhãn minh, lậu tận minh và sau cùng chứng quả 
giải thoát giác ngộ. 

Phần cuối bài kinh đức Phật dùng một ví dụ nêu 
rõ tấm lòng thương mến lo lắng cho sự giải thoát của 
các học trò mình để khuyên các tỷ kheo nỗ lực chuyên 
tâm hành thiền:

“Chư Tỷ-kheo, giống như trong khu rừng rậm rạp có 
một hồ nước lớn thâm sâu, và một đoàn nai lớn sống 
gần một bên. Có một người đến, không muốn chúng 
được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không 
muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn. Nếu có con 
đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan 
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hỷ, người ấy sẽ chận đóng con đường này lại, sẽ mở 
con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con 
mồi cái. Chư Tỷ-kheo, như vậy, sau một thời gian đoàn 
nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Chư Tỷ-kheo, 
có một người đến, muốn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn 
chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn, khỏi 
các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an 
toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường 
nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi đực đi, sẽ hủy bỏ con mồi 
cái. Chư Tỷ-kheo, như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời 
gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn. 

Chư Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa 
như sau: Chư Tỷ-kheo, hồ nước lớn, thâm sâu chỉ cho 
các dục. Chư Tỷ-kheo, đoàn nai lớn chỉ cho các loài 
hữu tình. Chư Tỷ-kheo, con người không muốn chúng 
được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, 
không muốn chúng được an ổn, khỏi các ách nạn chỉ 
cho ác ma. Chư Tỷ-kheo, con đường nguy hiểm chỉ 
cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, 
tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà 
niệm, tà định. Chư Tỷ-kheo, con mồi đực chỉ cho hỷ và 
tham. Chư Tỷ-kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh. Chư 
Tỷ-kheo, còn người muốn chúng được lợi ích, muốn 
chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi 
các ách nạn chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. Con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan 
hỷ chỉ cho con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta mở con đường 
yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ, Ta đóng con đường 
nguy hiểm, Ta mang đi con mồi đực, Ta hủy bỏ con 
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mồi cái. Chư Tỷ-kheo, những gì vị Đạo Sư cần phải 
làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các Người. Chư 
Tỷ-kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống. Hãy 
Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. 
Đó là lời giáo huấn của Ta.” 

20. Kinh An trú tầm (Vitakkasanthàna Sutta):

Thế Tôn thuyết giảng kinh này cho các tỷ kheo tại 
Jetavana, vườn Anàthapinïdïika, ở Sàvatthì. Bài kinh 
trình bày phương pháp huấn luyện tâm gọi là tăng 
thượng tâm (adhicittam) hay hành thiền trên cơ sở 
thực hành suy tầm (vitakka) theo năm cách, nhờ đó 
các ác bất thiện tư duy liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến si được loại trừ , khiến nội tâm được 
an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Năm cách gồm:

1. Tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện: “Ở đây, 
Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện không 
phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến 
thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm liên 
hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội 
tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư 
Tỷ-kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo hay đệ 
tử một người thợ mộc, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật 
ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái nêm khác; chư 
Tỷ-kheo, cũng vậy, khi một Tỷ-kheo y cứ một tướng 
nào, tác ý một tướng nào, các ác bất thiện tầm liên 
hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, 
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thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý một 
tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. 
Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với 
tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt 
vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh.” 

2. Quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy: “Nếu 
Tỷ-kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng kia, liên 
hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải quán sát các nguy hiểm 
của những tầm ấy: “Đây là những tầm bất thiện, đây là 
những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo.” Nhờ 
quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các bất thiện 
tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được 
trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội 
tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư Tỷ-
kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông trẻ 
tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang sức nếu một 
xác rắn, hay xác chó, hay xác người được quàng vào cổ, 
người ấy phải lo âu, xấu hổ, ghê tởm. Chư Tỷ-kheo, cũng 
vậy, nếu Tỷ-kheo ấy nhờ quán sát... nội tâm được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh.” 

3. Không ức niệm,không tác ý những tầm ấy: “Nếu 
Tỷ-kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của 
những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, 
liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời 
này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải không ức niệm, 
không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không 
tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, 
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liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến 
diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, ví như 
một người có mắt, không muốn thấy các sắc pháp nằm 
trong tầm mắt của mình, người ấy nhắm mắt lại hay 
ngó qua một bên. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo 
ấy, trong khi không ức niệm, không tác ý... được an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh.” 

4. Tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các 
tầm ấy: “Nếu Tỷ-kheo ấy trong khi không ức niệm, 
không tác ý các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ 
đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. 
Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý đến hành 
tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến 
hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác, 
bất thiện tầm liên hệ đến dục... được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người đang đi mau, 
suy nghĩ: “Tại sao ta-lại đi mau? Ta hãy đi chậm lại.” 
Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ: “Tại sao ta-lại 
đi chậm? Ta hãy dừng lại.” Trong khi dừng lại, người 
ấy suy nghĩ: “Tại sao Ta lại dừng lại? Ta hãy ngồi 
xuống.” Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ: “Tại sao 
ta-lại ngồi? Ta hãy nằm xuống.” Chư Tỷ-kheo, như 
vậy người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất và làm 
theo các cử chỉ tế nhị nhất. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, 
nếu Tỷ-kheo ấy tác ý đến... (như trên)... được an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh.” 

5. Nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng,lấy tâm 
chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm: “Nếu Tỷ-
kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và 
sự an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm liên hệ... đến 
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si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải 
nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế 
ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện 
tầm liên hệ đến dục... liên hệ đến si được trừ diệt, đi 
đến diệt vong... được an trú, an tịnh nhất tâm, định 
tĩnh. Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người 
ốm yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, 
và đánh bại. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy 
trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm 
ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm 
chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 
nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên 
hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, 
đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được 
an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh.” 

Kết thúc bài kinh, đức Phật xác nhận vị tỷ kheo 
nào thực hành tăng thượng tâm theo cách trên thì 
được gọi là đã an trú trong đạo tầm pháp môn. Vị ấy 
có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không 
tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn; vị ấy đã đoạn 
trừ khát ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục 
kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. 



- CHƯƠNG IX -

KINH TẠNG PÀLI

Lược khảo 152 bài kinh Trung bộ
Phẩm Sìhanàda (từ kinh số 21-30)

21. Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama Sutta):

Bài kinh là lời thuyết giáo của Thế Tôn về cách 
thái sống nhu hòa, kham nhẫn, không bất mãn, phẫn 
nộ, sân hận. Bài kinh được giảng cho các tỷ kheo tại 
Jetavana, vườn Anàthapinïdïika, ở Sàvatthì, nhân sự 
kiện tỷ kheo Moliyaphagguna sống liên hệ quá thân 
mật với các tỷ kheo ni. 

Chuyện thuật rằng tỷ kheo Moliyaphagguna sống 
quá thân mật với các tỷ kheo ni đến độ bất kỳ tỷ kheo 
nào tỏ ý phiền trách các tỷ kheo ni thì vị ấy liền phẫn 
nộ, bất mãn, vấn tội đối với tỷ kheo ấy. Đức Phật 
khiển trách tỷ kheo Moliyaphagguna về lối sống ấy, 
dạy rằng một tỷ kheo phải từ bỏ những dục vọng và tư 
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duy liên hệ đến thế tục, giữ tâm không bị biến nhiễm, 
không nói lời ác ngữ, sống với lòng lân mẫn, với tâm 
từ bi, không ôm lòng sân hận, nếu có người khác công 
kích chỉ trích hoặc tấn công mình hay người thân của 
mình bằng phương tiện này hay phương tiện khác. 

Nội dung bài kinh gồm nhiều chuyện kể và ẩn dụ 
được sử dụng nhằm minh họa thái độ nhu hòa khan 
nhẫn của các tỷ kheo nhờ khéo từ bỏ ác pháp, sống 
theo thiện pháp. 

Từ bài kinh, chúng ta có được thông tin về năm loại 
ngôn ngữ hay năm cách nói theo quan điểm Phật giáo: 

1. Nói đúng thời, không phải phi thời;

2. Nói lời chân thực, không phải không chân thực;

3. Nói lời nhu nhuyến, không phải thô bạo;

4. Nói lời lợi ích, không phải không lợi ích;

5. Nói với từ tâm, không phải với sân tâm. 

Trong mối liên hệ với người khác, đức Phật khuyên 
các tỷ kheo học tập thái độ như sau: “Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. 
Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu vời 
từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận,không sân.” 

Cuối bài kinh là lời dạy về cái cưa được đức Phật sử 
dụng nhằm nhấn mạnh thái độ khan nhẫn lớn của người 
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xuất gia trong trường hợp bị người khác tấn công:

“Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng 
cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một 
ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không 
phải là người thực hành giáo pháp của Ta. Ở đây, chư 
Tỷ-kheo các Ông phải học tập như sau: ‘Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 
hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu 
hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến 
mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân.’ Chư Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải học tập như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn suy tư lời 
dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị hay thô bạo mà các 
Ông không kham nhẫn được chăng? Do vậy, hãy luôn 
luôn suy tư lời dạy ví như cái cưa này, và các Ông sẽ 
được hạnh phúc an lạc lâu ngày.”

22. Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama Sutta):

Kinh này đo đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại Jetavana, vườn Anàthapinïdïika, ở Sàvatthì, 
nhân sự kiện tỷ kheo Aritïtïha khởi lên ác tà kiến cho 
rằng việc thọ dụng các dục mà Thế Tôn gọi là pháp 
chướng ngại thật sự không có gì chướng ngại. 

Bài kinh đề cập một loạt vấn đề liên quan đến thái 
độ học pháp hay phương pháp nắm bắt và thực hành 
đúng đắn lời Phật dạy.
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Mở đầu bài kinh, sau khi khiển trách tỷ kheo 
Aritïtïha về quan điểm sai lầm của ông, Thế Tôn nêu 
rõ các dục (kàmà) là pháp chướng ngại (antaràyikad-
hammà): “Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự 
nguy hiểm càng nhiều hơn.” Thế Tôn ví các dục như 
(1) khúc xương, (2) miếng thịt, (3) bó đuốc cỏ khô, (4) 
hố than hừng, (5) giấc mộng, (6) vật dụng cho mượn, 
(7) trái cây, (8) lò thịt, (9) gậy nhọn, (10) đầu rắn, 
càng thọ dụng thì càng gặp nhiều nguy hại. 

Thái độ học pháp – dụ người bắt rắn: 

A. Kẻ ngu si (moghapurisa) học pháp được lưu giữ 
trong các thể loại như kinh, ứng tụng, giải thuyết, 
phúng tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, 
vị tằng hữu pháp, phương quảng, nhưng không quán 
sát các pháp với trí tuệ nên ý nghĩa các pháp không 
trở nên rõ ràng. Người này học pháp chỉ vì mục đích 
muốn đả kích người khác hay vì khoái khẩu biện luận 
nên không đạt được mục tiêu của việc học pháp. Người 
này vì nắm giữ sai lạc các pháp nên bị bất hạnh khổ 
đau lâu dài. Thế Tôn ví người này với một người muốn 
tìm bắt rắn nước, trông thấy con rắn liền bắt nó ở 
đuôi hay ở phần bụng nên bị con rắn quay đầu lại cắn 
khiến đi đến chết hay khổ đau gần như chết.

B. Vị thiện gia nam tử (kulaputta) học pháp được 
lưu giữ trong các thể loại như kinh, ứng tụng, giải 
thuyết, phúng tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn 
sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng, có quán sát các 
pháp với trí tuệ nên ý nghĩa các pháp trở nên rõ ràng. 
Người này học pháp không phải vì mục đích muốn chỉ 
trích đả kích người khác hay vì muốn khoái khẩu biện 
luận nên đạt được mục tiêu của sự học pháp. Người 



  CHƯƠNG IX: KINH TẠNG PÀLI  § 331

này do khéo nắm bắt các pháp nên được hạnh phúc an 
lạc lâu dài. Sự kiện này được ví với sự kiện một người 
tìm bắt rắn nước, trông thấy con rắn liền dùng chiếc 
gậy hay cái nạn đè cổ con rắn rồi bắt nó ở đầu nên bắt 
được con rắn một cách an toàn. 

Thái độ không chấp thủ các pháp – dụ chiếc bè:

Đức Phật dạy pháp của ngài, tựa như chiếc bè, dùng 
để vượt qua, chứ không phải để nắm giữ. Có một người 
sau khi đi qua một quãng đường dài gặp phải một vùng 
nhước sâu, bờ bên này đầy nguy hiểm, bờ bên kia được 
an toàn, nhưng không có cầu hay thuyền để vượt qua. 
Người này liền dùng cỏ cây kết thành một chiếc bè rồi 
nhờ sức chèo chống của tay chân sang được bờ bên kia. 
Qua bờ kia rồi, vị này suy nghĩ: “Chiếc bè này thật lợi 
ích cho ta, nhờ nó ta đã qua được bờ này một cách an 
toàn.” Suy nghĩ như vậy, vị này liền vác chiếc bè ấy 
lên vai và tiếp tục ra đi. Đức Phật dạy người ấy không 
sử dụng đúng chức năng của chiếc bè. Giả sử người ấy, 
sau khi đến được bờ bên kia, kéo chiếc bè lên chỗ đất 
khô hay nhận chìm xuống nhước, làm như thế, theo 
Ngài, là khéo sử dụng chiếc bè. Đức Phật dùng ảnh dụ 
này để nhấn mạnh rằng giáo pháp của ngài cũng tựa 
như chiếc bè, được sử dụng vì mục đích vượt qua khổ 
đau, không phải vì mục đích nắm giữ hay chấp thủ. 

Thái độ đối với 6 kiến xứ – 2 hạng người:

A. Kẻ vô văn phàm phu (puthujjana), không thân 
cận các bậc thánh và bậc chân nhân, không học tập, 
không thuần thục pháp của các bậc thánh và bậc chân 
nhân, xem (1) sắc, (2) thọ, (3) tưởng, (4) hành, (5) cái 
được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được ý thức, được 
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đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư và (6) bất cứ kiến 
xứ nào nói rằng “đây là thế giới, đây là tự ngã, sau 
khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, trường trú, 
không thay đổi, tôi sẽ trú như thế này mãi mãi” là của 
tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. 

B. Vị đa văn thánh đệ tử (ariyasàvaka), luôn thân 
cận các bậc thánh và bậc chân nhân, học tập và thuần 
thục pháp của các bậc thánh và bậc chân nhân, không 
xem sắc, thọ, tưởng, hành, cái được thấy, được nghe... 
và bất cứ kiến xứ nào bảo rằng “đây là thế giới, đây là 
tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn....” là của tôi, là 
tôi, là tự ngã của tôi. Vị này do quán sát như vậy nên 
đối với sự vật thật chẳng có không có lo âu, sầu muộn. 

Thái độ đối với các pháp không thực có ở trong 
và ở ngoài khiến gây lo âu phiền muộn và không 
gây lo âu phiền muộn:

Một vị tỷ kheo bạch hỏi đức Phật có cái gì không 
thực có ở ngoài và ở trong có thể gây nên lo âu sầu 
muộn và không gây lo âu sầu muộn cho một người. 
Đức Phật dạy có như vậy và bốn định nghĩa sau đây 
là câu trả lời của ngài:

- Cái không thực có ở ngoài khiến gây lo âu, sầu 
muộn: Nghĩ rằng: “Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay 
chắc chắn không còn là của tôi; cái gì chắc chắn có thể 
là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy,” con người 
rơi vào lo âu, sầu muộn.

- Cái không thực có ở ngoài không gây lo âu, sầu 
muộn: Không nghĩ rằng: “Cái gì chắc chắn đã là của 
tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi; cái gì chắc 
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chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái 
ấy,” con người không rơi vào lo âu, sầu muộn.

- Cái không thực có ở trong khiến gây lo âu, sầu 
muộn: Khởi lên tà kiến: “Đây là thế giới, đây là tự ngã, 
sau khi chết tôi sẽ thường còn thường hằng, thường 
trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này mãi 
mãi.” Khi được nghe Thế Tôn hay đệ tử ngài thuyết 
pháp nhằm bạt trừ mọi thiên kiến, cố chấp, tuỳ miên, 
sự tịnh chỉ các hành, đoạn tận sanh y, diệt trừ khát 
ái, hướng đến ly tham, đoạn diệt, an tịnh, Niết bàn, 
liền suy nghĩ: “Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, ta sẽ bị 
tiêu diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại” Với lối suy 
nghĩ như vậy, con người rơi vào lo âu, sầu muộn.

- Cái không thực có ở trong không gây lo âu, sầu 
muộn: Không có tà kiến: “Đây là thế giới, đây là tự 
ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn...” Khi được nghe 
Thế Tôn hay đệ tử ngài thuyết pháp... hướng đến ly 
tham, đoạn diệt, Niết bàn, không suy nghĩ: “Chắc chắn 
ta sẽ bị đoạn diệt.... không tồn tại.” Không suy nghĩ 
như vậy, con người không rơi vào lo âu, sầu muộn. 

 Luận về vô thường (anicca), khổ (dukkha), vô 
ngã (anatta):

Thế Tôn (hỏi): “(Các ngươi) có thể nắm giữ hay thấy 
một vật sở hữu (pariggaha) gì được nắm giữ sẽ thường 
còn, thường, hằng, thường trú, không biến chuyển, sẽ 
vĩnh viễn tồn tại?”

Các tỷ kheo (đáp): “Không.”

Thế Tôn (xác chứng): “Ta cũng vậy.”
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Thế Tôn: “(Các ngươi) có thể chấp một ngã luận thủ 
(attavàdùpàdana) nào và có thấy một ngã luận thủ 
nào được chấp thủ mà không khiến khởi lên sầu, bi, 
khổ, ưu, não?” 

Các tỷ kheo: “Không.”

Thế Tôn: “Ta cũng vậy.”

Thế Tôn: “(Các ngươi) có thể y chỉ kiến y (ditïtïhinis-
saya) nào và có thấy kiến y nào được y chỉ mà không 
khiến khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não?”

Các tỷ kheo: “Không.”

Thế tôn: “Ta cũng vậy.”

Thế Tôn: “Nếu có ngã (atta) thời có ngã sở thuộc 
(attaniya). Nếu có ngã sở thuộc thời có ngã (của tôi). 
Nếu ngã và ngã sở thuộc không được chấp nhận là 
thường còn, thường hằng, thời kiến xứ này – “Đây là 
thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, 
thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ 
trú như vật mãi mãi” – phải chăng và triệt để ngu si?”

Các tỷ kheo: “Đúng vậy.”

Thế tôn: “Này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường?”

Các tỷ kheo: “Vô thường.”

Thế Tôn: “Cái gì vô thường là khổ hay lạc?”

Các tỷ kheo: “Là khổ.”

Thế Tôn: “Cái gì vô thường, khổ, chịu biến hoại thì 
có hợp lý chăng khi ta xem cái ấy: ‘Cái này là của tôi, 
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cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?”

Các tỷ kheo: “Không vậy.”

(Cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức)

Thế Tôn: “Do vậy, này các tỷ kheo, đối với bất cứ 
sắc pháp nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai, nội hay 
ngoại, thô hay tế, thắng hay liệt, xa hay gần, các 
ngươi cần phải quán sát như sau: ‘Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi.’ (Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
quán như thế). Nhờ quán sát như vậy, vị đa văn thánh 
đệ tử yểm ly đối vvới sắc, thọ, tưởng, hành, thức; do 
yểm ly nên ly tham; do ly tham nên được giải thoát. 
Trong sự giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết: 
‘Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.’”

Một người được giải thoát như vật thì được gọi là người đã:

- Cất đi các chướng ngại, nghĩa là đã đoạn tận vô minh.

- Lấy đầy các thông hào, nghĩa là đã chấm dứt sanh 
tử luân hồi.

- Nhổ lên cột trụ, tức là đã đoạn trừ khát ái.

- Mở tung lề khóa, nghĩa là đã diệt trừ 5 hạ phần 
kiết sử (thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân)

- Bậc thánh, đã hạ cây cờ xuống, tức là đã đoạn trừ ngã mạn.

Lập trường và kết quả thuyết pháp của Như Lai:

Đức Phật tuyên bố một vị đã đạt được giải thoát thời 
không để lại dấu vết (anvesam). Nghe vậy, các ngoại 
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đạo cho rằng Sa môn Gotama là người chủ trương hư 
vô (venayika), đề cao lý thuyết đoạn diệt đối với loài 
hữu tình. Thế Tôn xác nhận ngài không có như thế, 
ngài chỉ thuyết pháp, nói lên sự khổ và diệt khổ. Thái 
độ của ngài là không bất mãn phẩn nộ khi bị chỉ trích 
hay phỉ báng, không vui mừng hoan hỷ khi được tôn 
kính hay tán thán; ngài chỉ nghĩ: “Đây là điều xưa kia 
từng biết rõ, đây là trách nhiệm Như Lai phải làm.” 
Ngài khuyên các tỷ kheo nên có thái độ tương tự và 
hãy từ bỏ những gì (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) không 
phải của mình để được hạnh phúc an lạc lâu dài.

Ngài dạy pháp do ngài thuyết giảng đưa đến các 
kết quả sau đây:

- A la hán (Arahanta), tức chỉ cho một người đã 
đoạn trừ 10 kiết sử gồm 5 hạ phần kiết sử (thân kiến, 
nghi, giới cấm thủ, tham, sân) và 5 thượng phần kiết 
sử (sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh), đã thành 
tựu mục đích phạm hạnh: “Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái (sinh tử) này nhữa.”

- Bất lai (Anàgàmì), chỉ cho người đã đoạn trừ 5 hạ 
phần kiết sử (thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân), 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở cõi Tịnh Cư 
thiên và tại đó nhập Niết bàn, không còn trở lại đời này.

- Nhất lai (Sakadàgàmì), chỉ cho người đã đoạn trừ ba 
kiết sử đầu (thân kiến, nghi, giới cấm thủ) và làm muội 
lược tham, sân, si. Vị này còn sanh lại cõi đời này một 
lần nữa trước khi chấm dứt nỗi khổ đau sanh tử. 

- Thất lai (Sotàpanna), chỉ cho người đã đoạn trừ ba 
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trong số 5 hạ phần kiết sử (thân kiến, nghi, giới cấm 
thủ), còn tái sanh qua lại trong cõi trời và cõi người 
tối đa bảy lần trước khi hoàn toàn chấm dứt khổ đau. 

- Tuỳ pháp hành (Dhammànusàrino), chỉ cho người 
sống theo giáo pháp của đức Phật, quyết chắc hướng 
đến giác ngộ (sambodhiparàyanïà).

- Tuỳ tín hành (Saddhànusàrino), chỉ cho người sống 
theo niềm tin của chính mình (ở đây chỉ cho đức tin Phật 
giáo), quyết chắc hướng đến giác ngộ (sambodhiparàyanïà).

- Người có lòng tin và thương mến Như Lai (Sad-
dhàmatta-pemamatta) quyết chắc hướng về chư thiên 
hay cảnh giới an lạc (saggaparàyanïà/ devaparàyanïà). 

23. Kinh Gò mối (Vammika Sutta):

Bài kinh là câu chuyện ẩn dụ tu tập xoay quanh thân tứ 
đại, do một vị Thiên nói cho tỷ kheo Kumàrakassapa và 
sau đó được đức Thế Tôn giải thích. Chuyện kể thế này:

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumara-kassapa 
trú tại Andhavana. Rồi một vị Thiên, đêm đã gần tàn, 
với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andhavana, 
đến chỗ Tôn giả Kumarakassapa ở, sau khi đến, bèn 
đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị Thiên ấy nói với 
Tôn giả Kumarakassapa: 

“Tỷ-kheo, Tỷ-kheo!” Gò mối này ban đêm phun 
khói, ban ngày chiếu sáng. Một Bà-la-môn nói như 
sau: “Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên.” Người có 
trí cầm gươm đào lên, thấy một then cửa: “Thưa Tôn 
giả, một then cửa.” 



338 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, 
cầm gươm đào thêm.” Người có trí cầm gươm đào lên, 
thấy con nhái: “Thưa Tôn giả, một con nhái.” 

Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy đem con nhái 
lên, cầm gươm đào thêm.” Người có trí cầm gươm đào 
lên, thấy con đường hai ngã: “Thưa Tôn giả, một con 
đường hai ngã.” 

Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí hãy lấy con đường hai ngã 
lên, cầm gươm đào thêm.” Người có trí cầm gươm đào lên, 
thấy một đồ lọc sữa: “Thưa Tôn giả, một đồ lọc sữa.” 

Vị Bà-la-môn nói: “Hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm 
gươm đào thêm.” Người có trí cầm gươm đào lên, thấy 
một con rùa: “Thưa Tôn giả, một con rùa.” 

Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên, cầm 
gươm đào thêm.” Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một 
con dao phay: “Thưa Tôn giả, một con dao phay.” 

Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lấy con dao phay 
lên, cầm gươm đào thêm”. Người có trí cầm gươm đào 
lên, thấy một miếng thịt: “Thưa Tôn giả một miếng thịt.”

Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt 
lên, cầm gươm đào thêm.” Người có trí cầm gươm đào 
lên, thấy con rắn hổ: “Thưa Tôn giả, con rắn hổ.” 

Vị Bà-la-môn nói: “Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng 
chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ.” 

Rồi vị Thiên khuyên tỷ kheo Kumàrakassapa đến 
Thế Tôn hỏi về ý nghĩa. Thế Tôn giải thích như sau:

- Gò mối là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại 



  CHƯƠNG IX: KINH TẠNG PÀLI  § 339

thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt.

- Cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy 
tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói.

- Cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày 
đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy 
là ban ngày chói sáng. 

- Vị Bà-la-môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-
hán, Chánh Đẳng Giác.

- Người có trí là đồng nghĩa với Tỷ-kheo hữu học. 

- Cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc Thánh. 

- Đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. 

- Cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh; đem then 
cửa lên là từ bỏ vô minh; này kẻ có trí, cầm gươm đào 
lên là ý nghĩa này.

- Con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ hiềm hận; 
đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm hận; này kẻ 
có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này.

- Con đường hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc; 
đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghi hoặc; này kẻ 
có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 

- Đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái: dục 
tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên 
triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi hoặc triền cái; 
đem bỏ đồ lọc sữa lên là từ bỏ năm triền cái; này kẻ 
có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 
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- Con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, tức là sắc 
thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẩn; đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn; 
này kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này.

- Con dao phay là đồng nghĩa với năm dục trưởng 
dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng 
do tai nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... Các 
vị do lưỡi nhận thức... Các xúc do thân cảm xúc, khả ái, 
khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn; lấy 
con dao phay lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng; này kẻ 
có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này.

- Miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham; lấy miếng 
thịt lên là từ bỏ hỷ tham; này kẻ có trí, cầm gươm đào 
lên là ý nghĩa này. 

- Con rắn hổ là đồng nghĩa với vị Tỷ-kheo đã diệt trừ 
các lậu hoặc; hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con 
rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ, là ý nghĩa này.

24. Kinh Trạm xe (Rathavivùta Sutta):

Bài kinh là cuộc đàm luận Phật pháp xảy ra ở rừng 
Andhavana giữa hai vị đại đệ tử của đức Phật, Tôn giả 
Punïnïa Mantàniputta, đệ nhất về thuyết pháp và Tôn 
giả Sàriputta, đệ nhất về trí tuệ. Nội dung cuộc đàm 
luận đề cập bảy cấp độ thanh tịnh hướng đến mục tiêu 
tối hậu Niết bàn, nhấn mạnh mục đích xuất gia sống 
phạm hạnh là để đạt cho được mục tiêu tối hậu Niết 
bàn, bảy cấp độ thanh tịnh chỉ là phương tiện cần 
thiết để thực hiện mục tiêu đó. 

Câu chuyện bắt đầu bằng sự kiện các tỷ kheo ở các 
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địa phương khác nhau, sau ba tháng an cư mùa mưa, 
đến yết kiến đức Thế Tôn ở Veluvana, xác nhận Tôn giả 
Punïnïa Mantàniputta là vị tỷ kheo địa phương có đầy đủ 
giới đức và trí tuệ để hướng dẫn những người khác tu tập. 
Tôn giả Sàriputta có mặt trong buổi tiếp và nghĩ đến 
việc gặp gỡ đàm luận với Tôn giả Punïnïa Mantàniputta. 

Một thời gian sau đó, được tin Tôn giả Punïnïa 
Mantàniputta đến yết kiến Thế Tôn ở Jetavana rồi 
sau đó đi vào rừng Andhavana để nghỉ trưa, Tôn giả 
Sàriputta liền đi theo Tôn giả Mantàniputta và cuộc 
đàm luận giữa hai vị tôn giả xảy ra tại Andhavana. 

Tôn giả Sàriputta nêu câu hỏi:

- Hiền giả Punïnïa, mục đích sống Phạm hạnh có 
phải để được giới thanh tịnh?

- Không phải, thưa Hiền giả Sàriputta.

- Hiền giả Punïnïa, mục đích sống Phạm hạnh có 
phải để được tâm thanh tịnh?

- Không phải, thưa Hiền giả Sàriputta. 

- Hiền giả Punïnïa, mục đích sống Phạm hạnh có 
phải để được kiến thanh tịnh?

- Không phải, thưa Hiền giả Sàriputta.

- Hiền giả Punïnïa, mục đích sống Phạm hạnh có 
phải để được đoạn nghi thanh tịnh?

- Không phải, thưa Hiền giả Sàriputta.

- Hiền giả Punïnïa, mục đích sống Phạm hạnh có 
phải để được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh?
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- Không phải, thưa Hiền giả Sàriputta.

- Hiền giả Punïnïa, mục đích sống Phạm hạnh có 
phải để được đạo tri kiến thanh tịnh?

- Không phải, thưa Hiền giả Sàriputta. 

- Hiền giả Punïnïa, mục đích sống Phạm hạnh có 
phải để được tri kiến thanh tịnh?

- Không phải, thưa Hiền giả Sàriputta.

- Hiền giả Punïnïa, vậy mục đích sống Phạm hạnh là gì?

- Thưa Hiền giả Sàriputta, giới thanh tịnh chỉ có 
mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh, tâm thanh 
tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh, 
kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn 
nghi thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục 
đích đạt cho được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo 
phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho 
được đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh 
chỉ có mục đích đạt cho được tri kiến thanh tịnh, tri 
kiến thanh tịnh có mục đích thực nghiệm vô thủ trước 
Niết bàn. Thưa Hiền giả Sàriputta, mục đích sống 
Phạm hạnh là để đạt cho được vô thủ trước Niết bàn.

“Ví như, Hiền giả Sàriputta, như vua Pasenadi xứ 
Kosala trong khi ở tại Sàvatthi, có công việc khẩn cấp 
khởi lên ở Sàketa, và bảy trạm xe được sắp đặt cho 
vua giữa Savatthi và Sàketa. Hiền giả, rồi vua Pas-
enadi xứ Kosala, từ cửa nội thành ra khỏi Sàvatthi, 
leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm thứ nhất đến 
được trạm xe thứ hai; từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên 
trạm xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm 
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xe thứ ba; từ bỏ trạm xe thứ hai... đến được trạm xe 
thứ tư; từ bỏ trạm xe thứ ba... đến được trạm xe thứ 
năm, từ bỏ trạm xe thứ tư, leo lên trạm xe thứ năm, 
nhờ trạm xe thứ năm đến được trạm xe thứ sáu; từ bỏ 
trạm thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe 
thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy; từ bỏ trạm xe thứ 
sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến 
được Sàketa, tại cửa nội thành. 

Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận 
thần, các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau:

- Tâu Đại vương có phải với trạm xe này, Bệ hạ đi 
từ Sàvatthi đến Sàketa tại cửa nội thành?

Hiền giả Sàriputta, vua Pasenadi nước Kosala phải 
trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn?

Hiền giả Punïnïa Mantàniputta, vua Pasenadi nước 
Kosala phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn:

- Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn 
cấp khởi lên ở Sàketa, và bảy trạm xe được sắp đặt cho 
ta, giữa Savatthi và Sàketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi 
Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ 
nhất, ta đến được trạm xe thứ hai; từ bỏ trạm xe thứ 
nhất, ta leo lên trạm xe thứ hai; và nhờ trạm xe thứ hai, 
ta đến được trạm xe thứ ba; từ bỏ trạm xe thứ hai... đến 
được trạm xe thứ tư; từ bỏ trạm xe thứ ba... đến được 
trạm xe thứ năm; từ bỏ trạm xe thứ tư... đến được trạm 
xe thứ sáu; từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ 
sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy; từ 
bỏ trạm xe thứ sáu... leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm 
xe thứ bảy, Ta đến được Saketa, tại cửa nội thành.
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Cũng vậy, này Hiền giả Sàriputta, giới thanh tịnh 
chỉ có mục đích (đạt cho được) tâm thanh tịnh; tâm 
thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) kiến thanh 
tịnh; kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) 
đoạn nghi thanh tịnh; đoạn nghi thanh tịnh chỉ có 
mục đích (đạt cho được) đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh; đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích 
(đạt cho được) đạo tri kiến thanh tịnh; đạo tri kiến 
thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) tri kiến 
thanh tịnh; tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt 
cho được) vô thủ trước Bát-niết-bàn. Này Hiền giả, 
sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với 
mục đích vô thủ trước Bát-niết-bàn.”

Câu chuyện kết thúc với việc hai tôn giả hỏi thăm nhau 
về tộc tánh và cùng tán thán nhau về đức hạnh và trí tuệ. 

25. Kinh Bẫy mồi (Nivàpa Sutta):

Bài kinh được đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại Jetavana, vườn Anàthapinïdïika, ở Sàvatthì. Nội 
dung bài kinh nhấn mạnh pháp môn tu thiền dưới hình 
thức nêu trỏ bốn hạng Sa môn, Bà la môn có bốn khuynh 
hướng tu tập khác nhau được ví như bốn đàn nai. Ba 
hạng Sa môn, Bà la môn đầu do không tu thiền nên lần 
lượt rơi vào cạm bẫy (dục vọng) của ác ma. Chỉ hạng Sa 
môn, Bà la môn thứ tư nhờ tu thiền nên thoát khỏi tầm 
khống chế của ma lực dục vọng. Mở đầu bài kinh, đức 
Thế Tôn dùng ảnh dụ người thợ săn bẫy mồi để nói về sự 
nguy hiểm của các dục vọng thế gian:

“Chư Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ 
mồi cho đàn nai không nghĩ rằng: ‘Ta gieo đồ mồi này 
cho đàn nai ăn để đàn ấy được sống lâu, được tốt đẹp 
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thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hơn,’ Chư Tỷ-kheo, 
người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai 
nghĩ rằng: ‘Ta gieo đồ mồi này cho đàn nai, để đàn 
này xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn. Sau khi 
xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành 
mê loạn; do mê loạn, chúng trở thành phóng dật; do 
phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý 
người ta muốn, giữa các đồ mồi này.’

Bốn đàn nai:

1. Đàn nai thứ nhất xâm nhập, tham đắm, ăn các 
đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Do xâm nhập, 
tham đắm ăn các đồ mồi, nên trở thành mê loạn. Do mê 
loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng 
trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa 
các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy 
đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của 
người thợ săn bẫy mồi. 

2. Đàn nai thứ hai hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ 
các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. 
Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn 
nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn 
nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng 
bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại 
các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng 
ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi. Vì chúng 
ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi, nên trở 
thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng 
dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm 
theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người 
thợ săn bẫy mồi. Như vậy đàn nai thứ hai không thoát 
khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. 
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3. Đàn nai thứ ba làm một chỗ ẩn nấp gần các 
đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm 
chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, 
chúng ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo 
ra. Vì không xâm nhập không tham đắm ăn các món 
ăn, chúng không mê loạn. Do không mê loạn, chúng 
không phóng dật. Do không phóng dật, chúng không 
trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa 
các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Nhưng người 
thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc người thợ săn bẫy mồi 
biết được sự tinh khôn, xảo quyệt của đàn nai thứ ba, 
chúng bao vây xung quanh các đồ mồi được gieo với 
những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi 
nơi, nhờ đó chúng thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai 
thứ ba. Như vậy đàn nai thứ ba này không thoát được 
như ý lực của người thợ săn bẫy mồi.

4. Đàn nai thứ tư suy làm một chỗ ẩn nấp, tại 
một nơi mà người thợ săn bẫy mồi và những quyến 
thuộc của người ấy không thể đến được. Làm chỗ ẩn 
nấp tại đó xong, không xâm nhập, không tham đắm, 
chúng ăn các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo 
ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm ăn các món 
ăn, chúng không mê loạn. Do không mê loạn, chúng 
không phóng dật. Do không phóng dật, chúng không 
trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa 
các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Người thợ săn 
bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy biết rõ sự 
tinh không, xảo quyệt của đàn nai thứ tư. Chúng bao 
vây xung quanh các đồ mồi được gieo với những cây 
cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi với hy 
vọng tìm thấy chỗ đi về của đàn nai, nhưng người thợ 
săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy đã 
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không thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ tư này, 
chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Rồi người thợ săn và 
những quyến thuộc của người ấy suy nghĩ: “Nếu chúng ta 
đánh phá đàn nai thứ tư này, chúng bị đánh phá sẽ đánh 
phá các đàn nai khác; các đàn nai khác bị đánh phá sẽ 
đánh phá các đàn nai khác nữa. Như vậy toàn thể đàn 
nai sẽ từ bỏ các đồ mồi được gieo này. Vậy chúng ta chớ 
có can thiệp vào đàn nai thứ tư.” Như vậy, đàn nai thứ tư 
thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. 

Các ảnh dụ được nêu trong bài kinh như sau: 

- Đồ mồi đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. 

- Người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với Ác ma (dục 
vọng và vô minh), quyến thuộc của người thợ săn bẫy 
mồi đồng nghĩa với quyến thuộc của Ác ma. 

- Các đàn nai đồng nghĩa với các hạng Sa-môn, Bà-la-môn.

- Đàn nai thứ nhất đồng nghĩa với hạng Sa-môn, 
Bà-la-môn xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi do Ác 
ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm 
nhập, tham đắm ăn các món ăn, nên trở thành mê 
loạn; vì mê loạn, họ trở thành phóng dật; vì phóng 
dật, họ trở thành những người bị làm theo ý Ác ma 
muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế 
gian. Như vậy, hạng  Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhất này 
đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. 

- Đàn nai thứ hai đồng nghĩa với hạng Sa-môn, Bà-
la-môn hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi và các vật dụng 
thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào 
rừng và an trú.  Họ trở thành những người ăn cỏ lúa, 
ăn lúa tắc, những người ăn gạo lức, những người ăn 
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hột cải Nivara, những người ăn da vụn, những người 
ăn trấu, những người ăn nước bột gạo, những người ăn 
hột vừng, những người ăn cỏ, những người ăn phân 
bò, những người ăn trái cây, những người ăn rễ cây 
trong rừng, những người ăn trái cây rụng để sống. 
Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm, 
thân hình của hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở thành 
hết sức gầy yếu. Vì thân hình hạng Sa-môn, Bà-la-
môn ấy trở thành hết sức gầy yếu, nên sức lực tinh 
tấn của họ bị kiệt quệ. Vì sức lực tinh tấn bị kiệt quệ, 
nên tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì tâm giải thoát bị kiệt 
quệ, họ trở lui lại các đồ mồi do Ác ma gieo ra và các 
vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm ăn 
các món ăn. Do ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các món 
ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loan họ trở thành 
phóng dật. Do phóng dật, họ trở thành những người bị 
làm theo ý Ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các 
vật dụng thế gian. Như vậy, hạng  Sa-môn, Bà-la-môn 
thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. 

- Đàn nai thứ ba đồng nghĩa với hạng Sa-môn, Bà-
la-môn không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ 
mồi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không 
xâm nhập, không tham đắm, họ không ăn các đồ mồi 
nên không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, họ 
không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, họ 
không trở thành những người bị làm theo Ác ma muốn 
giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Nhưng rồi 
họ có những tà kiến như sau: “Thế giới là thường còn; 
thế giới là không thường còn; thế giới là hữu biên; thế 
giới là vô biên; mạng sống và thân thể là một; mạng 
sống và thân thể là khác; Như Lai sau khi chết có tồn 
tại; Như Lai sau khi chết không tồn tại; Như Lai sau 



  CHƯƠNG IX: KINH TẠNG PÀLI  § 349

khi chết có tồn tại và không tồn tại; Như Lai sau khi 
chết không tồn tại và không không tồn tại”. Như vậy, 
hạng  Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba này đã không thoát 
khỏi như ý lực của Ác ma. 

- Đàn nai thứ tư đồng nghĩa với hạng Sa-môn, Bà-
la-môn chuyên tâm tu thiền – Sơ thiền, Nhị thiền, 
Tam thiền, Tứ thiền, Không vô biên xứ, Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt thọ 
tưởng định, khiến Ác ma và Ác ma quyến thuộc không 
thể đến được, khiến chúng mù mắt, đoạn tuyệt mắt 
của chúng. Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tư 
đã thoát khỏi như ý lực của Ác ma. 

Nhìn chung, bài kinh là một bức tranh phản ánh quan 
điểm và lối sống của các phong trào Sa môn, Bà la môn 
dưới thời đức Phật, kể cả quan điểm và lối sống Phật 
giáo. Hạng Sa môn, Bà la môn thứ nhất tiêu biểu cho 
quan điểm và lối sống của những người theo thuyết duy 
vật, chủ trương lối sống thụ hưởng dục lạc. Hạng Sa 
môn, Bà la môn thứ hai tiêu biểu cho quan điểm và lối 
sống của một số ẩn sĩ Bà la môn và các du sĩ phái Kỳ 
na (Jainism), chủ trương khổ hạnh. Hạng Sa môn, Bà la 
môn thứ ba đại diện cho những người theo lý thuyết và 
quan điểm siêu hình. Hạng Sa môn, Bà la môn thứ tư 
tiêu biểu cho quan điểm và lối sống “Trung đạo” Phật 
giáo, không đắm say dục lạc, không khổ hạnh ép xác, 
không chủ trương siêu hình, thực hành Giới, Định, 
Tuệ và giải thoát ngay tại thế gian.  

26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesana Sutta):

Bài kinh nhấn mạnh con đường xuất thế, là câu 
chuyện dài đề cập các kinh nghiệm của bậc Đạo sư, 
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bắt đầu bằng những ưu tư khắc khoải của ngài về thực 
trạng khổ đau của kiếp nhân sinh lúc ngài còn sống ở 
gia đình, tiếp theo là sự kiện xuất gia, những kinh nghiệm 
học đạo với hai đạo sĩ thời danh Àlàra Kàlàma và Uddaka 
Ràmaputta, sự kiện ngài rời hai vị đạo sư cũ đi đến Uruvela 
tự mình tu tập và chứng ngộ Vô thượng Bồ đề bên dòng 
sông Ni Liên, việc ngài do dự truyền bá chánh pháp, sự 
kiện Phạm thiên Sahampati thỉnh cầu ngài thuyết pháp, 
sự kiện ngài xem xét căn tánh chúng sanh và quyết định 
lên đường thuyết pháp, việc ngài đi đến Baranasì và 
thuyết giảng cho năm vị ẩn sĩ cho đến lúc năm vị này 
chứng ngộ thánh quả. Sau cùng là lời dạy của ngài 
về năm dục lạc và pháp môn hành thiền được nhấn 
mạnh như là phương pháp giải thoát các trói buộc của 
ác ma. Bài kinh do Đức Phật thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại am thất vị Bà la môn Rammaka gần Pub-
bakotïtïhaka, Saøvatthì.  

Mở đầu bài kinh, nhân sự kiện các tỷ kheo đang 
tụ họp thảo luận chánh pháp tại am thất Bà la môn 
Rammaka, Thế Tôn đưa ra một lời khuyên rất hay 
làm kim chỉ nam cho nếp sống hay sinh hoạt hằng 
ngày của người xuất gia:

“Này các Tỷ-kheo, khi các Người hội họp với nhau, 
có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ 
sự im lặng của bậc Thánh.”

Bàn luận đạo pháp tức học tập và thảo luận những 
vấn đề liên quan đến Phật pháp, khiến Bồ đề tâm 
tăng trưởng. Giữ sự im lặng của bậc Thánh tức là 
hành thiền, sống nếp sống an tịnh của bậc tự điều, 
không tán tâm tạp thoại. 
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Nội dung bài kinh gồm các vấn đề sau đây:

Các ưu tư về thực tại khổ đau của đức Phật 
trước khi xuất gia: 

“Này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh lại tìm 
cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, 
tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... 
tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này 
các Tỷ-kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ 
là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và heo là bị sanh; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; vàng và bạc là 
bị sanh. Này các Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, 
và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự 
mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh. Và này các Tỷ-
kheo, vợ con là bị già; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị già; 
dê và cừu là bị già; gà và heo là bị già; voi, bò, ngựa 
đực, ngựa cái là bị già; vàng và bạc là bị già. Này các 
Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và người ấy lại 
nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị già lại 
tìm cầu cái bị già. Và này các Tỷ-kheo, vợ con là bị 
bệnh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bi bệnh; dê và cừu là 
bị bệnh; gà và heo là bị bệnh; voi, bò, ngựa đực, ngựa 
cái là bị bệnh. Này các Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy là 
bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ tham đắm, mê say 
chúng, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh. Và này 
các Tỷ-kheo, vợ con là bị chết; đầy tớ nam, đầy tớ nữ 
là bị chết; dê và cừu là bị chết; gà và heo là bị chết; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. Này các Tỷ-kheo, 
những chấp thủ ấy là bị chết, và người ấy lại nắm giữ, 
tham đắm, mê say chúng, tự mình bị chết lại tìm cầu 
cái bị chết. Và này các Tỷ-kheo, vợ con là bị sầu; đầy 
tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu; dê và cừu là bị sầu, gà và 
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heo là bị sầu; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sầu. Này 
các Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy 
lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sầu 
lại tìm cầu cái bị sầu. Và này các Tỷ-kheo, vợ con là 
bị ô nhiễm; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm; dê 
và cừu la bị ô nhiễm; gà và heo là bị ô nhiễm; voi, bò, 
ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm; vàng và bạc là bị ô 
nhiễm. Và này các Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy là bị 
ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say 
chúng, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là phi Thánh cầu.

Này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi 
biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình 
bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu 
cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-
bàn; tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị 
chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... 
tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô 
nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn 
khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
gọi là Thánh cầu.”

Lý do hay động cơ xuất gia của đức Phật:

“Này các Tỷ-kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác Ngộ, 
khi chưa chứng Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, 
tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị 
già, lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình 
bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tìm 
cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ 
như sau: “Tại sao Ta, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái 
bị sanh, tự mình bị già... (như trên)... tự mình bi ô 
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nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy Ta, tự mình bị 
sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm 
cầu cái không sanh vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn; tự mình bị già... cái không già... tự mình bị 
bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... 
tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bi ô nhiễm, 
sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy 
tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách, Niết-bàn.” Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời 
gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy 
đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son 
cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt 
đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

Học đạo với Àlàra Kàlàma và Uddaka Ràmaputta: 

“Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí 
thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. 
Ta đến chỗ Alara Kalama ở, khi đến xong liền thưa 
với Alara Kalama: “Hiền giả Kalama, tôi muốn sống 
phạm hạnh trong pháp luật này.” Này các Tỷ-kheo, 
được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta: “Này 
Tôn giả, hãy sống (và an trú). Pháp này là như vậy, 
khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bổn sư của mình 
(chỉ dạy), tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú”. Này các 
Tỷ-kheo, và không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy 
một cách mau chóng. Và này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ 
như sau: “Alara Kalama tuyên bố pháp này không 
phải chỉ vì lòng tin: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, 
Ta mới an trú. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp 
này, thấy pháp này rồi mới an trú”. Này các Tỷ-kheo, 
rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến Ta nói 
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với Alara Kalama: “Hiền giả Kalama, cho đến mức độ 
nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố pháp 
này?” Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, Alara Kalama 
tuyên bố về Vô sở hữu xứ. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy 
nghĩ: “Không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, Ta 
cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới 
có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có 
Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không 
phải chỉ có Alara Kalama mới có định, Ta cũng có 
định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố gắng chứng cho được pháp 
mà Alara Kalama tuyên bố: “Sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt, ta an trú”. Rồi này các Tỷ-kheo, không bao lâu 
sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau 
chóng, Ta an trú. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta đi đến chỗ 
Alara Kalama ở, sau khi đến, Ta nói với Alara Ka-
lama: “Này Hiền giả Kalama, có phải Hiền giả đã tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ 
như vậy?”- “Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự 
đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy”. - “Này 
Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố 
pháp này đến mức độ như vậy”. - “Thật lợi ích thay 
cho chúng tôi, Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, 
khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như 
Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt, và 
tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, tự chứng, tự 
đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự 
đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng tự đạt 
và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền 
giả biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi 
biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả 
như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền 
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giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này!” Như 
vậy này các Tỷ-kheo, Alara Kalama là Đạo Sư của Ta, 
lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và 
tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các Tỷ-
kheo, rồi Ta tự suy nghĩ: “Pháp này không hướng đến 
yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến 
đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến 
thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng 
đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu 
xứ”. Như vậy này các Tỷ-kheo, Ta không tôn kính 
pháp này, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 

Rồi này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, 
tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi 
đến chỗ Uddaka Ramaputta, khi đến xong Ta nói 
với Uddaka Ramaputta: “Hiền giả, tôi muốn sống 
phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này 
các Tỷ-kheo, Uddaka Ramaputta nói với Ta: “Này 
Tôn giả, hãy sống (và an trú), pháp này là như vậy, 
khiến người có trí không bao lâu như vị Bổn sư của 
mình (chỉ dạy) tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú.” 
Này các Tỷ-kheo, Ta đã thông suốt pháp ấy một cách 
mau chóng. Và này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 
“Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin: “Sau 
khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn 
Rama thấy pháp này, biết pháp này, rồi mới an trú.” 
Này các Tỷ-kheo, rồi Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta 
ở, sau khi đến Ta nói với Uddaka Ramaputta: “Hiền giả 
Rama, cho đến mức độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt 
và tuyên bố pháp này?” Này các Tỷ-kheo được nghe 
nói vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bố về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: 
“Không phải chỉ có Rama mới có lòng tin. Ta cũng có 
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lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, 
Ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có 
niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới 
có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama 
mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng 
cho được pháp mà Rama tuyên bố: “Sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt, tự an trú”. Rồi này các Tỷ-kheo, không 
bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một 
cách mau chóng, Ta an trú. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta 
đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến, Ta nói 
với Uddaka Ramaputta: “Này Hiền giả Rama, có phải 
Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp 
này đến mức độ như vậy?” - “Vâng Hiền giả, tôi đã tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ 
như vậy”. - “Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, 
tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy.” 
Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay 
cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm 
hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi, tự tri tự chứng, tự đạt 
và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, tự chứng, 
tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, 
tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, 
tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy 
Hiền giả biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy 
tôi biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền 
giả như thế nào, Tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, 
Hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này!” 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Uddaka Ramaputta-là Đạo 
Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với 
mình, và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này 
các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ: “Pháp này không hướng 
đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng 
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đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng 
đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không 
hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta 
không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi.” 

Thành đạo dưới cội ây Assattha bên bờ sông 
Neranõjaraø:

“Này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, 
tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự 
du hành tại nước Magadha (Ma kiệt đà) và đến tại tụ 
lạc Uruvela (Ưu lâu tần loa). Tại đây, Ta thấy một địa 
điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông 
trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả 
ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất 
thực. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự nghĩ: “Thật là một 
địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con 
sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng 
khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng 
đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một Thiện 
nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn”. Và này các 
Tỷ-kheo, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ: “Thật là 
vừa đủ để tinh tấn”.

Rồi này các Tỷ-kheo, Ta tự mình bị sanh, sau khi 
biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không 
sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và 
đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi 
các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ 
sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; và đã chứng 
được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại 
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của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng được 
cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn; tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an 
ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng được cái 
không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-
bàn; tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái 
bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi 
các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng được cái vô sầu, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị ô 
nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, 
tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi 
các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, Niết-bàn. 
Và trí và kiến khơi lên nơi Ta. Sự giải thoát của Ta 
không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, 
không còn sự tái sanh nữa.” 

Các suy tư thẩm sát liên quan đến việc thuyết 
pháp độ sinh:

“Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Pháp 
này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó 
chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ 
người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa 
ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần 
chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật 
khó mà thấy được định lý Idapaccàyata Paticcasamuppada 
(Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự kiện này thật khó thấy; tức 
là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp 
mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật 
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khổ não cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta!” 

Rồi này các Tỷ-kheo, với những suy tư như vậy, tâm 
của Ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. 
Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati khi 
biết được tâm tư của Ta; với tâm tư của mình, liền suy nghĩ: 
“Than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bi hoại vong, nếu 
tâm của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hướng 
về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp.” Rồi này 
các Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahampati, như một nhà lực 
sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi; cũng 
vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm thiên, và hiện ra trước 
mặt Ta. Này các Tỷ-kheo, rồi Phạm thiên Sahampati đắp 
thượng y một bên vai chắp tay hướng vái Ta và bạch với 
Ta: “Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy 
thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ 
bi nguy hại nếu không được nghe Chánh pháp. (Nếu được 
nghe), những vị này có thể thâm hiểu Chánh pháp.” 

Này các Tỷ-kheo, sau khi biết được lời Phạm thiên 
yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật 
nhãn, Ta nhìn quanh thế giới. Này các Tỷ-kheo, với 
Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi 
đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có 
hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, 
và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới 
khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. 
Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng 
có một số hoa sen xanh, sen hồng, hay sen trắng sanh 
ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi 
mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen 
xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn 
lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một 
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số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra 
dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, 
không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm 
bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, 
có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy khó dạy, 
và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới 
khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. 
Và này các Tỷ-kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây với 
Phạm thiên Sahampati:

		  Cửa bất tử rộng mở, 

		  Cho những ai chịu nghe.

		  Hãy từ bỏ tín tâm, 

		  Không chính xác của mình. 

		  Tự nghĩ đến phiền toái,

		  Ta đã không muốn giảng,

		  Tối thượng vi diệu pháp,

		  Giữa chúng sanh loài Người.

Khởi hành đi Baranasì để thuyết pháp cho nhóm 
năm ẩn sĩ: 

“Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tuần tự đi đến Baranasi, 
Isipatana, vườn Lộc Uyển, đi đến chỗ nhóm năm Tỷ-
kheo ở. Này các Tỷ-kheo, nhóm năm Tỷ-kheo khi thấy 
Ta từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: 
“Này các Hiền giả, nay Sa-môn Gotama đang đi đến; 
vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã 
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trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh 
lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt một 
chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi.” Này các 
Tỷ-kheo, nhưng khi Ta đi đến gần, năm Tỷ-kheo ấy 
không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có 
người đến đón Ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt 
chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến. Rồi Ta nói 
với năm Tỷ kheo ấy:

- Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta 
giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến 
giáo, các Ông không bao lâu, sau khi tự tri, tư chứng, 
tự đạt được ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của 
phạm hạnh mà các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, các Ông sẽ an trú.

Này các Tỷ-kheo, Ta đã làm cho nhóm năm Tỷ-kheo 
chấp nhận. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng cho hai 
Tỷ-kheo. Ba Tỷ-kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba 
Tỷ-kheo này khất thực mang về, đủ nuôi sống cho 
nhóm sáu người. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng 
cho ba Tỷ-kheo. Hai Tỷ-kheo kia đi khất thực.. Đồ ăn 
mà hai Tỷ-kheo này khất thực mang về, đủ nuôi sống 
cho nhóm sáu người. Này các Tỷ-kheo, chúng năm 
Tỷ-kheo, sau khi được Ta thuyết giảng, sau khi được 
Ta khuyến giáo, tự mình bi sanh, sau khi biết được sự 
nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô 
thượng an ổn, thoát khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-
bàn và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an 
ổn, thoát khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-bàn, tự mình 
bị già... cái không già... tự mình bị bệnh... cái không 
bệnh... tự mình bị chết... cái không chết... tự mình 
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bi sầu... cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi 
biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái 
không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các (khổ) 
ách, chứng Niết-bàn, và đã chứng được cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các (khổ) ách, 
chứng Niết-bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ: “Sự giải 
thoát của chúng ta không bị dao động, đây thức gì 
được hiện khởi như vậy đều quy là đời sống cuối cùng. 
Nay không còn tái sanh nữa.”

Các dục, sự nguy hại và phương pháp thoát ly:  

“Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế 
nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, 
khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 
Các tiếng do tai nhận thức... (như trên)... các hương do 
mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do 
thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, như vậy, 
là năm dục trưởng dưỡng. Này các Tỷ-kheo, những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, 
bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy 
sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi 
chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được 
hiểu là: “Các Người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai 
họa, đã bị Ác ma sử dụng như ý muốn.” 

Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này các Tỷ-
kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là một vị đã làm Ác Ma mù 
mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt 
Ác ma. Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các vị Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này 
các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, 
lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tướng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-
kheo nghĩ rằng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo 
vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức Vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, 
lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ 
rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này 
các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng (định). 
Sau khi thấy bằng trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn trừ. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là một vị đã 
làm Ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt 
khỏi tầm mắt Ác ma. Vị ấy đã vượt khỏi mọi triền 
phược ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an 
tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao vậy? Này các 
Tỷ-kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm tay của Ác ma.” 

Nhìn chung, bài kinh là một tài liệu quý cung cấp 
nhiều thông tin quan trọng liên quan đến cuộc đời đức 
Phật, lý do xuất gia, kinh nghiệm tu tập, sự chứng 
đạo và bước đầu sự nghiệp giáo hóa của ngài. Chỉ 
thiếu các thông tin về những năm tháng tu khổ hạnh 
của ngài (được đề cập khá chi tiết trong hai bài kinh, 
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Đại kinh Sư tử  hống và Đại kinh Saccaka, Trung 
Bộ), bài kinh là nguồn sử liệu quan trọng và cần thiết 
cho việc nghiên cứu khoảng thời gian đầu tiên của 
sự kiện xuất gia và giáo hóa của đức Phật. Bài kinh 
cũng cho ta biết “Idapaccàyata Paticcasamuppàda” (Y 
Tánh Duyên Khởi Pháp) là thuật ngữ đầu tiên được 
đức Phật sử dụng để chỉ giáo pháp của ngài, ngoài các 
thuật ngữ Majjhimà Patïipadà (Trung đạo) và Dham-
mavinaya (Pháp luật)… được dùng về sau, như được 
thấy trong Kinh tạng Pàli. Majjhimà Patïipadà là thuật 
ngữ được đức Phật dùng để chỉ giáo pháp của ngài ở bài 
pháp đầu tiên, kinh Dhammacakkappavattana, giảng 
cho năm ẩn sĩ tại Migadaya, Isipatana.

27. Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi (Cùlahatthipa-
dopama Sutta):

Bài kinh gồm hai phần. Phần đầu là câu chuyện 
đàm luận giữa Bà la môn Jànussoni và du sĩ Pilotika 
về năng lực cảm hóa của đức Thế Tôn và phần hai là 
bài thuyết giảng của Thế Tôn cho Bà la môn Jànus-
soni về giáo pháp Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải 
thoát tri kiến của ngài. 

Nhân duyên dẫn đến bài thuyết giảng của đức Thế Tôn 
là câu chuyên đàm luận giữa Bà la môn Jànussoni và di sĩ 
Pilotika. Bà là môn Jànussoni gặp du sĩ Pilotika trên đường 
từ chỗ Thế tôn trở về, được nghe câu trả lời rất mục tin 
tưởng đức Phật của du sĩ Pilotika liền hỏi lý do. Pilotika 
nêu bốn lý do (dụ cho bốn dấu chân Như Lai, đồng nghĩa 
với dấu chân voi chúa) khiến ông tin tưởng Tam bảo: 

1. Lý do thứ nhất (dấu chân thứ nhất): Pilotika thấy 
rằng có một số Sát đế lỵ bác học, tế nhị, nghị luận 
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biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này 
đi chỗ này chỗ kia, như muốn đã phá các tà kiến với 
trí tuệ của họ. Những vị này nghe: “Sa-môn Gotama 
sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này”. Họ sắp 
đặt câu hỏi: “‘Chúng ta, sau khi đến, sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu 
Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ 
chất vấn như thế kia. Khi chúng ta hỏi như vậy, nếu 
Sa-môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ 
chất vấn như thế này”. Những vị này nghe: “Sa-môn 
Gotama đã đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này”. 
Những vị này đến chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn Got-
ama với pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các vị này. Được Sa-môn Gotama với Pháp 
thoại khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, 
họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định trước), 
huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của 
Sa-môn Gotama. Do thấy sự kiện này, (dụ cho dấu chân 
thứ nhất này của Sa-môn Gotama), Pilotika đi đến kết 
luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo hành trì.”

2.  Lý do thứ hai (dấu chân thứ hai): Pilotika thấy 
có một số Bà-la-môn bác học… (như trên).

3. Lý do thứ ba (dấu chân thứ ba): Pilotika tôi thấy 
có một số gia chủ bác học... (như trên). 

4. Lý do thứ tư (dấu chân thứ tư): Pilotika thấy có 
một số  Sa-môn bác học… Trái lại, họ xin phép Sa-môn 
Gotama được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Sa-môn Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất 
gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không 
phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu tự tri, tự 
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chứng, tự đạt và an trú, ngay trong hiện tại, mục đích 
tối thượng của phạm hạnh mà những Thiện nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Họ nói như sau: “Thật sự chúng ta gần 
hoại vong. Thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng 
ta không phải là Sa-môn lại tự xem là Sa-môn, không 
phải là Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-môn, không phải 
là bậc A-la-hán, lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay chúng ta 
mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta mới thật là Bà-la-môn. 
Nay chúng ta mới thật là A-la-hán”. Khi tôi thấy dấu chân 
thứ tư của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: “Thế 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, và Tăng chúng khéo hành trì.”

Sau câu chuyện với du sĩ Pilotika, Bà la môn Jànussoni 
đến thăm đức Phật ở Jetavana, thuật lại toàn bộ nội dung 
cuộc nói chuyện của mình với du sĩ Pilotika. Đức Thế Tôn 
lần lượt giảng cho Jànussoni về ý nghĩa dấu chân Như 
Lai (voi chúa) theo quan điểm Ngài là người chỉ dạy con 
đường Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến 
mà bất kỳ người nào thực hành đầy đủ mới có thể đi đến 
kết luận chắc chắn: “Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo 
hành trì.” Con đường ấy gồm:

1. Thành tựu học giới: Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loài hữu tình, từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy 
của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp, từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, 
sống tránh xa (không phạm hạnh), từ bỏ dâm dục tục 
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pháp, từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời 
chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, 
không phản lại đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai 
lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ 
kia, không đi nói với những người này để sanh chia 
rẽ ở những người kia. Vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly 
gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa 
hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ bỏ nói 
lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, vị ấy nói những lời 
nhẹ nhàng, thuận tại, dễ thương, thông cảm đến tâm, 
tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, vị 
ấy nói những lời như vậy. Vị ấy từ bỏ nói phù phiếm, 
tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời, nói những 
lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời 
về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời 
đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có 
mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ không làm 
hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một 
ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ ăn phi thời; 
từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ 
trang sức bằng vòng hoa hương liệu, dầu thoa, các thời 
trang, các thời sức; từ bỏ dùng giường cao và giường 
lớn; từ bỏ nhận các hạt sống; từ bỏ nhận thịt sống, từ 
bỏ nhận đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; 
từ bỏ nhận cừu và dê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ 
bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng 
nương và đất đai; từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự 
mình làm môi giới; từ bỏ buôn bán; từ bỏ các sự gian 
lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh 
như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm thương tổn, sát 



368 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vị ấy bằng 
lòng (tri túc) với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực 
để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví 
như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Vị ấy thành tựu Thánh giới uẩn này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. 

2. Hộ trì các căn: Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, vị 
ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe 
tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... 
ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham 
ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. Vị ấy thành tựu Thánh hộ trì các căn này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vẩn đục. 

3. Chánh niệm tỉnh giác: Vị ấy khi đi tới, khi đi lui 
đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh 
giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y 
kép, y bát đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt, đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, 
đứng, ngồi nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 

4. Chọn nơi thích hợp để hành thiền: Vị ấy 
thành tựu Thánh giới uẩn này, thành tựu Thánh hộ 
trì các căn này, và thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh 
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giác này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, 
gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài 
trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 
vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an 
trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, 
sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham 
ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, 
lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột 
rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị 
ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm 
hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy 
sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm 
hết trạo cử, hối quá, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát 
khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 

5. Chứng và trú thiền thứ nhất: Vị ấy từ bỏ năm 
triền cái làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược 
ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của Như 
Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì”. 

6. Chứng và trú thiền thứ hai: Lại nữa, Tỷ-kheo 
diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc, do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh 
nhất tâm. Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của 
Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
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“Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì.”

7. Chứng và trú thiền thứ ba: Lại nữa, Tỷ-kheo 
ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân 
của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì.” 

8. Chứng và trú thiền thứ tư: Lại nữa, Tỷ-kheo 
xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của Như 
Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như 
Lai, nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì.”

9. Thành tựu túc mạnh minh: Với tâm định tĩnh, 
thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy 
nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: “Tại 
chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế 
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này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như 
vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà-la-môn, như 
vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như 
Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử 
không đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng 
Tăng khéo hành trì.”

10. Thánh tựu thiên nhãn minh: Với tâm định 
tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử 
của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những 
ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người 
này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này Bà-la-môn, như vậy gọi 



372 § KHẢO CỨU VỀ VĂN HỌC PÀLI

là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu 
cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không 
đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng 
khéo hành trì.” 

11. Thành tựu lậu tận minh: Với tâm định tĩnh, 
thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy 
dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: 
“Đây là Khổ”, biết như thật: “Đây là Nguyên nhân của 
khổ”, biết như thật: “Đây là sự Khổ diệt”, biết như thật: 
“Đây là Con đường đưa đến khổ diệt”, biết như thật: 
“Đây là những lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên 
nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là các lậu hoặc 
diệt”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến các lậu 
hoặc diệt.” Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của 
Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: “Thế 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì.”

12. Thành tựu giải thoát, giải thoát tri kiến: 
Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. Vị ấy biết: 
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm, không có trở lui đời sống này nữa.” Này Bà-la-môn, 
như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của 
Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này Bà-la-môn, tới 
mức độ này, vị Thánh đệ tử đi đến kết luận: “Thế Tôn là 
bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết 
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giảng, Chúng Tăng khéo hành trì.” 

Bài kinh kết thúc vời lời tán thán đức Phật của Bà 
la môn Jànussoni và việc ông xin quy y Tam bảo

Nhìn chung, bài kinh là nguồn thông tin quan trọng 
đối với công tác nghiên cứu. Ngoài giáo pháp truyền 
thống Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến 
do đức Phật nói cho Bà la môn Jànussoni, câu chuyện 
giữa Bà la môn Jànussoni và du sĩ Pilotika cung cấp một 
số thông tin đáng chú ý. Bốn nhận xét khách quan của 
du sĩ Pilotika về đức Phật một mặt cho thấy sự thành 
công của ngài trong lãnh vực thuyết pháp độ sinh, mặt 
khác phản ánh các hoạt động tư  tưởng khá phức tạp của 
xã hội Ấn Độ dười thời đức Phật. 

28. Đại kinh Vì dụ dấu chân voi (Mahàhatthipa-
dopama Sutta):   

Bài kinh do Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) thuyết 
giảng cho các tỷ kheo tại Jetavana, vườn Anàthap-
inïdïika, ở Sàvatthì. Bài kinh dùng ví dụ dấu chân voi 
để nói về tầm quan trọng, tính thu nhiếp của Tứ thánh 
đế, tuy nhiên nội dung tập trung nói về Khổ thánh đế 
dưới hình thức phân tích Ngũ uẩn nhằm nhấn mạnh 
sự thật duyên sinh, vô thường, vô ngãõ của Ngũ uẩn.  

Bài kinh bắt đầu bằng định nghĩa cơ bản về Khổ 
thánh đế, rồi đến định nghĩa về Năm thủ uẩn. Rồi 
từ Năm thủ uẩn, sắc thủ uẩn được nêu ra phân tích 
dưới dạng bối Đại, tức Địa đại (hay địa giới), Thủy đại 
(thủy giới), Hỏa đại (hỏa giới), Phong đại (phong giới). 
Sàriputta nói rõ về sự thật duyên sinh, vô thường, vô 
ngã của sắc thủ uẩn hay bốn đại:
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“Chư Hiền, thế nào là địa giới? Có nội địa giới, có 
ngoại địa giới. Chư Hiền, thế nào là nội địa giới? Cái 
gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, 
bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật gì 
khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên 
cứng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như vậy gọi là nội địa 
giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm 
ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Chư Hiền, một 
thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao động, trong thời ấy 
ngoại địa giới bị biến mất. Chư Hiền, tánh vô thường 
của ngoại địa giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại 
có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yểu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy giới. Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? 
Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, 
thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm 
dịch) mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu, và bất 
cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới 
và những gì thuộc ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy 
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giới. Cần phải như thật quán sát thủy giới với chánh 
trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
Sau khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với thủy giới, tâm từ 
bỏ thủy giới. Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy 
giới dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phố, cuốn trôi xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xẩy ra khi nước biển đại dương hạ 
thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuần, hạ 
thấp ba trăm do-tuần, hạ thấp bốn trăm do-tuần, hạ 
thấp năm trăm do-tuần, hạ thấp sáu trăm do-tuần, hạ 
thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiền, một thời xẩy ra khi 
nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, dâng 
cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta-la, dâng 
cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến ba cây ta-la, dâng 
cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một cây ta-la. 
Chư Hiền, một thời xẩy ra khi nước biển đại dương 
cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu đầu người, 
dâng cao đến năm đầu người, dâng cao đến bốn đầu 
người, dâng cao đến ba đầu người, dâng cao đến hai 
đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu người. Chư Hiền, 
một thời xẩy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến 
nửa thân người, dâng cao chỉ đến hông, dâng cao chỉ 
đến đầu gối, dâng cao chỉ đến gót chân. Chư Hiền, 
một thời xẩy ra khi nước biển đại dương không có để 
thấm ướt đốt ngón chân. Chư Hiền, tánh vô thường 
của ngoại thủy giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy 
hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh 
biến dịch có thể nêu rõ... 

Chư Hiền, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có 
ngoại hỏa giới. Chư Hiền, thế nào là nội hỏa giới? 
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Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, 
thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho 
hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, nếm, 
có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất 
nóng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như vậy gọi là nội hỏa 
giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Chư Hiền, một 
thời xẩy ra khi hỏa giới dao động. Lửa thiêu cháy 
làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu cháy thành phố, thiêu 
cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. Lửa cháy cho đến cuối 
hàng cây cối, cho đến cuối hàng đường lớn, cho đến 
cuối hàng chân núi, cho đến cuối hàng thủy biên, hay 
cho đến cuối hàng khu đất khả ái, rồi lửa bị tắt vì 
không nhiên liệu. Chư Hiền, một thời xảy ra khi loài 
người đi kiếm lửa phải dùng lông gà và dây gân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới xưa ấy có thể 
nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ; tánh đoạn diệt có 
thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể nêu rõ... 

Chư Hiền, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, 
có ngoại phong giới. Chư Hiền, thế nào là nội phong 
giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
gió, thuộc động tánh, bị chấp thủ, như gió thổi lên, 
gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, 
gió thổi ngang các chi tiết (tay chân), hơi thở vô, hơi 
thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá 
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nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư 
Hiền, như vậy gọi là nội phong giới. Những gì thuộc 
nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới 
đều thuộc về phong giới. Cần phải như thật quán sát 
phong giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. Sau khi thấy như thật phong giới 
với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với 
phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Chư Hiền, một thời 
xẩy ra khi ngoại phong giới dao động, gió thổi bay 
làng, thổi bay thị trấn, thổi bay thành phố, thổi bay 
xứ, thổi bay quốc độ. Chư Hiền, một thời xẩy ra khi 
trong tháng cuối mùa hạ, loài người tìm cầu gió nhờ 
lá cây ta-la, nhờ cây quạt, và người ta không mong 
tìm được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy. Chư Hiền, tánh 
vô thường của ngoại phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; 
tánh hủy hoại có thể nêu rõ; tánh đoạn diệt có thể nêu 
rõ; tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì 
đến thân thể yểu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây 
không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là.” 

Quán Năm uẩn là duyên sinh, vô thường để không 
khởi sân hận phiền não: “Chư Hiền, nếu có những 
người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não 
Tỷ-kheo, vị ấy biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi 
tôi này thuộc tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, 
không phải không do nhân duyên. Do nhân duyên gì? 
Do nhân duyên xúc vậy”. Vị ấy thấy xúc là vô thường; 
vị ấy thấy thọ là vô thường; vị ấy thấy tưởng là vô 
thường; vị ấy thấy hành là vô thường; vị ấy thấy thức 
là vô thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh 
chỉ, quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. Chư Hiền, nếu 
những người khác xử sự với Tỷ-kheo, không có hoàn 
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hảo, không có tốt đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay 
xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng gậy xúc 
chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vị ấy biết như sau: 
“Sự thể của thân này là như vậy nên tay có thể xúc 
chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm 
có thể xúc chạm”. Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ 
cái cưa: “Chư Tỷ-kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy 
cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân, nếu ai ở đây 
sanh ý phẫn nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy”. 
Ta sẽ tinh cần, tinh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, không 
dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho 
tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc chạm, mặc cho 
gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc chạm thân này. Lời 
dạy chư Phật cần phải được thực hành.” 

Quán năm uẩn là duyên sinh để nhiếp thục tham 
dục, chấm dứt khổ đau: “Chư Hiền, như một khoảng 
trống được bao vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi cỏ, 
bởi bùn, được biết là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, 
một khoảng trống được bao vây bởi xương, bởi dây 
gân, bởi thịt, bởi da, được biết là một sắc pháp. Chư 
Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng ngoại sắc 
không vào trong tầm mắt, không có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có 
hiện khởi. Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không 
có hiện khởi. Chư Hiền, chỉ khi nào nội mắt không bị 
hư hại, ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tục xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có hiện khởi. 
Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi 
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như vậy đều quy tụ trong thọ thủ uẩn; bất cứ tưởng gì 
được hiện khởi như vậy đều được quy tụ trong tưởng 
thủ uẩn; bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong hành thủ uẩn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị ấy tuệ 
tri như sau: “Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, 
sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thủ uẩn này. Thế Tôn 
đã nói như sau: “Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy 
thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý 
duyên khởi.” Những pháp này do duyên khởi lên chính 
là năm thủ uẩn. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê 
say trong năm thủ uẩn này tức là khổ tập; sự nhiếp phục 
tham dục, sự từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt.” 

Chư Hiền, nếu nội tại không bị hư hại... nếu lỗ mũi 
không bị hư hại... nếu lưỡi không bị hư hại... nếu thân 
không bị hư hại... nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 
ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp 
không có hiện khởi. Chư Hiền, nếu nội ý căn không 
bị hư hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. Chư Hiền, chỉ khi nào 
nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp vào trong tầm 
của ý căn, có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức 
phần thích hợp có hiện khởi. Bất cứ pháp gì được hiện 
khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm 
thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ 
thủ uẩn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong tưởng thủ uẩn; bất cứ hành gì được hiện 
khởi như vậy đều quy tụ trong hành thủ uẩn; bất cứ 
thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức 
thủ uẩn. Vị ấy tuệ tri như sau: “Như vậy, như người 
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ta nói, có sự quy tụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thủ uẩn này. Thế Tôn đã nói như sau: “Ai thấy được 
lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp; ai thấy được 
pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi.” Những pháp 
này do duyên khởi lên chính là năm thủ uẩn. Sự tham 
dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uẩn 
này tức là khổ tập; sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ 
tham dục tức là sự khổ diệt.” Cho đến mức độ này, chư 
Hiền, Tỷ-kheo đã làm rất nhiều. 

Tóm lại, bài kinh gồm các phân tích sâu sắc về Ngũ 
uẩn, giúp làm sáng tỏ sự thật duyên sinh, vô thường, 
khổ, vô ngã của thân năm uẩn, đặc biệt là sắc uẩn.

29. Đại kinh Thí dụ lõi cây (Mahàsàropama Sutta):

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho các tỷ 
kheo tại núi Linh Thứu (Gijjhkùta) gần thành Vương 
Xá (Ràjagaha), nhân sự kiện Devadatta (Đề Bà Đạt 
Đa) vì danh vọng lợi dưỡng từ bỏ chúng tăng ra đi 
thành lập hội chúng riêng. Bài kinh không cho biết 
nhiều về nhân duyên ra đời của nó, nhưng từ thông tin 
Cullavagga thuộc Luật tạng Pàli, chúng ta có thể nói 
rằng bài kinh đã được Thế Tôn thuyết giảng sau khi 
hai tôn giả Sàriputta và Mahàmoggallàna nhận trách 
nhiệm đưa 500 tỷ kheo lầm lạc từ hội chúng Devadatta 
quay trở về. Sự kiện Devadatta vì danh vọng lợi dưỡng 
tách ly giáo hội thành lập hội chúng riêng đã lôi kéo 
500 tỷ kheo trẻ vào con đường danh vọng. Sự việc xảy 
ra buộc đức Phật phải chỉ định Sàriputta và Mahà-
moggallàna tìm mọi cách đưa 500 tỷ kheo quay trở về. 
Ràriputta và Mahàmoggallàna ra đi và thuyết phục được 
500 tỷ kheo lầm lạc ấy quay về với chánh pháp. Và đúng 
như nội dung cho thấy, bài kinh chắc chắn đã được 
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Thế Tôn thuyết giảng sau sự kiện ấy. 

Bài kinh đề cập năm hạng người sống phạm hạnh, được 
ví như năm hạng người tìm kiếm lõi cây, đặc biệt nhấn 
mạnh tâm giải thoát bất động (akuppa cetovimutti), được 
ví như lõi cây (sàro), là mục đích tối hậu của đời sống phạm 
hạnh (Brahmacariya):

1. Hạng người sống phạm hạnh cành lá (sàkhàpalàsa). 

2. Hạng người sống phạm hạnh vỏ ngoài (papatïikà).

3. Hạng người sống phạm hạnh vỏ trong (taca).

4. Hạng người sống phạm hạnh giác cây (pheggu).

5. Hạng người sống phạm hạnh lõi cây (sàra).

Hạng người sống phạm hạnh cành lá: 

Vị thiện gia nam tử xuất gia sống phạm hạnh, được 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng thì liền hoan hỷ, tự 
mãn, khen mình, chê người. Do thái độ này, vị ấy rơi 
vào mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng 
dật, vị ấy bị đau khổ. Đức Phật ví người này với một 
người tìm kiếm lõi cây, đứng trước một cây cao lớn 
có lõi liền bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá mang đi tưởng là 
lõi cây. Như vậy người này không đạt được mục đích 
mà lõi cây có thể mang lại. Cũng vậy, vị tỷ kheo được 
gọi là người sống phạm hạnh cành lá, tức dừng lại ở 
tôn kính danh vọng, không đạt mục đích tối hậu của 
phạm hạnh, khi vị này do được lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng sinh tâm hoan hỷ, tự mãn, khen mình, chê 
người, trở thành kẻ mê say, tham đắm, phóng dật. 
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Hạng người sống phạm hạnh vỏ ngoài:

Vị thiện gia nam tử xuất gia sống phạm hạnh, 
thành tựu được giới đức liền sinh tâm hoan hỷ, tự 
mãn, khen mình, chê người. Do thái độ này, vị ấy rơi 
vào mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng 
dật, vị ấy bị đau khổ. Đức Phật sánh người này với 
một người tìm kiếm lõi cây, đứng trước một cây cao 
lớn có lõi liền quả qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua 
vỏ trong, chặt lấy vỏ ngoài mang đi tưởng là lõi cây. 
Như vậy người này không đạt được mục đích mà lõi 
cây có thể mang lại. Cũng vậy, vị tỷ kheo được gọi là 
người sống phạm hạnh vỏ ngoài, tức dừng lại ở giới 
đức, không đạt được mục đích tối hậu của phạm hạnh, 
khi vị này do thành tựu giới đức sinh tâm hoan hỷ, tự 
mãn, rơi vào khen mình, chê người, trở thành kẻ mê 
say, tham đắm, phóng dật.

Hạng người sống phạm hạnh vỏ trong:

Vị thiện gia nam tử xuất gia sống phạm hạnh, 
thành tựu thiền định liền sinh tâm hoan hỷ, tự mãn, 
khen mình, chê người. Do thái độ này, vị ấy rơi vào 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị 
ấy bị đau khổ. Đức Phật ví người này với một người 
tìm kiếm lõi cây, đứng trước một cây cao lớn có lõi 
liền quả qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt lấy vỏ trong 
mang đi tưởng là lõi cây. Như vậy người này không 
đạt được mục đích mà lõi cây có thể mang lại. Cũng 
vậy, vị tỷ kheo được gọi là sống phạm hạnh vỏ trong, 
tức dừng lại ở thiền định, không đạt được mục đích 
tối hậu của phạm hạnh, khi vị này thành tựu thiền 
định sinh tâm hoan hỷ, tự mãn, rơi vào khen mình, 
chê người, trở thành kẻ mê say, tham đắm, phóng dật. 
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Hạng người sống phạm hạnh giác cây:

Vị thiện gia nam tử xuất gia sống phạm hạnh, 
thành tựu tri kiến liền sinh tâm hoan hỷ, tự mãn, 
khen mình, chê người. Do thái độ này, vị ấy rơi vào 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị 
ấy bị đau khổ. Đức Phật ví người này với một người 
tìm kiếm lõi cây, đứng trước một cây cao lớn có lõ liến 
bỏ qua lõi cây, chặt lấy giác cây mang đi tưởng là lõi 
cây. Như vậy người này không đạt được mục đích mà 
lõi cây có thể mang lại. Cũng vây, vị tỷ kheo được gọi 
là sống phạm hạnh giác cây, tức dừng lại ở tri kiến, 
không đạt được mục đích tối hậu của phạm hạnh, khi 
vị này do thành tựu tri kiến sinh tâm hoan hỷ, tự 
mãn, rơi vào khen mình, chê người, trở thành kẻ mê 
say, tham đắm, phóng dật.

Hạng người sống phạm hạnh lõi cây:

Vị thiện gia nam tử xuất gia sống phạm hạnh, 
thành tự tri kiến, sinh tâm hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến khen mình, 
chê người; không vì thành tựu tri kiến trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, 
vị ấy thành tựu thời giải thoát (samayavimokkha). 
Đức Phật ví người này với một người tìm kiếm lõi cây, 
đứng trước một cây cao lớn có lõi, chặt lấy lõi cây mang 
đi biết đó là lõi cây. Như vậy người này đạt được mục tiêu 
mà lõi cây có thể mang lại. Cũng vậy, vị tỷ kheo được gọi 
là người sống phạm hạnh lõi cây, thành tựu mục đích tối 
hậu của phạm hạnh, khi vị này không vì lợi dưỡng, danh 
vọng, không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu 
thiền định, không vì thành tựu tri kiến mà tự mãn, khen 
mình, chê người, trở thành kẻ mê say, tham đắm, phóng 
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dật. Do sống không phóng dật, vị ấy tiếp tục thành tựu 
phi thời giải thoát (asamyavimokkha). 

Kết thúc bài kinh, Đức Phật dạy sống phạm hạnh 
không phải vì mục đích lợi dưỡng, danh vọng, không 
phải vì mục đích thành tựu giới đức, không phải vì 
mục đích thành tựu thiền định, không phải vì mục 
đích thành tựu tri kiến, nhưng tâm giải thoát bất 
động (akuppa cetovimutti) chính là mục đích, là lõi 
cây, là mục tiêu tối hậu của phạm hạnh.

30. Tiểu kinh Ví dụ lõi cây (Cùlasàropama Sutta): 

Bài kinh do đức Thế Tôn thuyết giảng cho Bà la môn 
Pingalakoccha tại Jetavana, vườn Anàthapinïdïika, ở Sà-
vatthì. Bài kinh có nội dung tương tự như kinh 29, nêu 
rõ năm hạng người sống phạm hạnh chấp nhận năm 
mục tiêu khác nhau. Chỉ một vài sai khác nhỏ so với 
kinh 29 là ở lối diễn tả. 

Chẳng hạn, trong bài kinh 29, khi nói về hạng 
người sống phạm hạnh vỏ ngoài, tức chỉ cho hạng tỷ 
kheo tự hoan hỷ bằng lòng với giới đức, bài kinh mô 
tả: “Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị 
ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu, giới đức này, vị ấy 
khen mình chê người: “Ta là người trì giới, theo thiện 
pháp. Các Tỷ-kheo khác phá giới, theo ác pháp.” Do 
thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ.” 



  CHƯƠNG IX: KINH TẠNG PÀLI  § 385

Ở kinh 30 này, vị ấy được mô tả như sau: “Vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị 
ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan 
hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này, khen mình, chê người. Và vị ấy phát khởi 
lòng ao ước và cố gắng tinh tấn để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn những lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không trở thành 
biếng nhác và thụ động. Vị ấy thành tựu giới đức. 
Vì thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Vì 
thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình, chê người: 
“Ta trì giới, theo thiện pháp. Các Tỷ-kheo khác phá 
giới, theo ác pháp”. Và vị ấy không phát khởi lòng ao 
ước và không cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thắng hơn giới đức. Vị ấy 
trở thành biếng nhác và thụ động.”

Một khác biệt nữa giữa hai bản kinh là lối mô tả 
về trường hợp hạng tỷ kheo sống phạm hạnh lõi cây. 
Bài kinh 29 nói về vị ấy: “Vị ấy xuất gia như vậy, được 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan hỷ, tự mãn. Vị 
ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen 
mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống không phóng dật. Vị ấy thành tựu giới 
đức. Vị ấy do thành tựu giới đức này hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy, không do thành tựu giới đức này 
khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu giới 
đức này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền định. Vị 
ấy do thành tựu thiền định nên hoan hỷ nhưng không 
tự mãn. Vị ấy không do thành tựu Thiền định này 
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khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu thiền 
định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy 
vì thành tựu tri kiến này nên hoan hỷ nhưng không 
tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen 
mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu được phi thời giải 
thoát. Này chư Tỷ-kheo, sự tình này không thể xảy ra, 
Tỷ-kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này.” 

Ở bài kinh 30, vị tỷ kheo ấy được mô tả: “Vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị 
ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan 
hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này, khen mình chê người. Và vị ấy phát khởi 
lòng ao ước và cố gắng tinh tấn để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn những lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không trở thành 
biếng nhác và thụ động. Vị ấy thành tựu giới đức. Do 
thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng không 
tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức này, khen 
mình, chê người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và 
cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao 
thượng hơn, thù thắng hơn sự thành tựu giới đức. Vị 
ấy không trở thành biếng nhác và thụ động. Vị ấy 
thành tựu Thiền định. Do thành tựu Thiền định, vị 
ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiền định, khen mình, chê người. Vị ấy 
phát khởi lòng ao ước và tinh tấn, chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn sự thành 
tựu Thiền định. Vị ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. Vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy do tri kiến 
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này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do tri 
kiến này, khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng 
ao ước, cố gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác 
cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Vị ấy không 
trở thành biếng nhác và thụ động. 

Tỷ kheo ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 
tĩnh, nhất tâm. Lại nữa, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Lại nữa, Tỷ-kheo xả 
lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lại nữa, 
Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại 
tưởng, Tỷ-kheo nghĩ rằng: “Hư không là vô biên”, chứng và 
trú Không vô biên xứ. Lại nữa, Tỷ-kheo vượt lên mọi Không 
vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức 
vô biên xứ. Lại nữa, Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, 
nghĩ rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Lại 
nữa, Tỷ-kheo vượt mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ. Lại nữa, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng (định), sau 
khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn trừ.”

Bài kinh kết thúc với việc đức Phật xác nhận tâm 
giải thoát bất động là mục tiêu tối hậu của phạm hạnh 
và sự kiện Bà la môn Pingalakoccha tán thán đức Phật, 
xin quy y Tam bảo. 





 

- PHỤ LỤC -

TIỂU SỬ CÁC LUẬN SƯ BUDDHAGHOSA, 
BUDDHADATTA VÀ DHAMMAPAØLA

BUDDHAGHOSA: 
CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Buddhaghosa là một tên tuổi lớn trong giới học 
thuật Phật giáo nói chung và là một luận sư nổi tiếng 
trong truyền thống Phật giáo Thượng tọa bộ. Cuộc 
đời và sự nghiệp của ngài tạo cảm hứng lớn cho sự 
xuất hiện nhiều truyền thuyết và nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học. Quần chúng Phật tử ở các quốc 
gia theo truyền thống Thượng tọa bộ tin tưởng vào các 
truyền thuyết nói về ngài, trong khi giới học giả thế 
giới quan tâm nhiều về các công trình sớ giải to lớn 
do ngài để lại. Người ta sánh những gì Buddhaghosa 
đã làm đối với Tam tạng Pàli cũng tựa như những gì 
Sàyanïa đã làm đối với văn học Vệ đà và Sìlànkha đối 
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với kinh điển Kỳ Na giáo.(1) Cùng với Buddhadatta và 
Dhammapàla, Buddhaghosa đã đóng góp rất lớn vào 
kho tàng văn học Pàli bởi các công trình nghiên cứu 
và sớ giải vĩ đại của ngài. 

Tài liệu nói về cuộc đời Buddhaghosa được lưu giữ 
trong một số tác phẩm Pàli như Mahàvamïsa-Supple-
ment, Cuølïavamïsa, Buddhaghosasuppatti, Gandhavamï-
sa, Sàsanavamïsa và Saddhammasanghaha, trong đó 
đáng chú ý nhất là tác phẩm Mahàvamïsa-Supplement 
do Dhammakitti biên soạn khoảng thế kỷ thứ 13. Trong 
ấn bản Visuddhimagga tiếng Thái gồm ba tập, Tỷ kheo 
Dhammatilaka có mô tả cuộc đời Buddhaghosa ở phần cuối 
tập ba, cơ bản dựa vào các tài liệu Saddhammasangaha và 
Mahaøvamïsa. 

Theo các tài liệu nói trên thì Buddhaghosa xuất 
thân trong một gia đình Bà la môn. Phụ thân của ngài 
là Bà la môn Kesì, làm cố vấn tôn giáo cho nhà vua 
và mẫu thân là bà Kesinïì. Gia đình ngài cư ngụ trong 
một ngôi làng có tên Ghosa tọa lạc gần Buddha-gayà, 
chỗ đức Phật giác ngộ. Ghosa là tên của ngài, có lẽ 
lấy tên ngôi làng. Buddhaghosa (Phật Âm) hẳn là tên 
gọi về sau của Ghosa, khi ngài đã xuất gia theo Phật 
và nổi danh. Tự điển Pàli Proper Names do G. P. Malalase-
kera biên soạn giải thích rằng do ngôn ngữ của ngài sâu sắc 
giống như ngôn ngữ đức Phật và do các chú giải của ngài 
truyền khắp thế giới giống như những lời dạy của bậc 
Đạo sư nên ngài được tôn xưng là Buddhaghosa.(2) Theo 
tài liệu Mahàvamïsa-Supplement và sử liệu Glass Palace 
Miến Điện thì Buddhaghosa ra đời khoảng cuối thế kỷ 

1. B. C. Law, Buddhaghosa, tr. 1.	
2. G.P.Malalasekera, Dictionary of Paøli Proper Names, Vol. II, tr. 306. 	
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thứ tư Tây lịch. Vốn xuất thân trong một gia đình Bà 
la môn danh giá, Buddhaghosa được giáo dục rất tốt. 
Phụ thân ngài mong muốn con trai nối dõi truyền 
thống gia đình nên rất quan tâm dạy dỗ cho ngài các 
kiến thức Vệ đà và lễ nghi Bà la môn giáo. Năm lên 
bảy, Buddhaghosa bắt đầu học kinh điển Bà la môn và 
chẳng bao lâu đã làu thông ba tập Vệ đà. Ngài rất giỏi 
Vệ đà đến độ từng giúp phụ thân ngài nhận ra nghĩa 
lý của một số vấn đề mà ông không lý giải được. Ngài 
cũng rất giỏi văn chương và thành thạo hệ thống ngữ 
pháp của Pànïini. Trước khi xuất gia đầu Phật, ngài 
từng theo đường hướng của Patanõjali. Ngài thông thạo 
Sanskrit, truyền thống Yoga và triết thuyết Sànïkhya. 

Buddhaghosa bắt đầu chuyển hướng sang Phật giáo 
kể từ sau lần đối thoại với vị tỷ kheo trưởng lão bạn 
thân của cha ngài, trong đó ngài được vị trưởng lão 
làm cho hài lòng không những bằng kiến thức yên bác 
về Vệ đà mà còn bởi các dẫn giải thâm sâu về Thắng 
pháp (Abhidamma). Vị trưởng lão cũng dạy cho Buddhaghosa 
một số vấn đề liên quan đến tư tưởng triết học Phật giáo mà sau 
đó được ngài trình bày lại trong tác phẩm Atthasàlinì, sớ giải 
về bộ luận Dhammasanganïi. Quá vui mừng về những 
hiểu biết mới lạ, Ghosa cầu xin xuất gia và được cha 
mẹ bằng lòng gởi cho vị trưởng lão. Ghosa được xuất 
gia tại Đại tinh xá Mahàbodhi ở Bodh-Gayà và được 
gọi là Tacakammatïtïhàna, có nghĩa là thiền quán về 
tóc, lông, móng, răng và da. Tại đây ngài nỗ lực hành 
thiền, nghiêm trì mười giới Sa-di và học hỏi Tam tạng 
Pàli. Tác phẩm Saddhammasangaha cho biết trưởng 
lão Revata là người truyền giới cho Buddhaghosa. Tài 
liệu này nói rằng sau khi xuất gia, Buddhaghosa vân 
du khắp mọi miền đất nước và đánh bại tất cả những 
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ai nêu vấn đề tranh luận. Một hôm ngài đi đến một 
tinh xá (ý chừng ở Nam Ấn) có hàng trăm tỷ kheo 
cư trú và tại đây ngài gặp vị trưởng lão Revata trí 
đức song toàn. Bị đánh bại trong cuộc đối thoại với vị 
trưởng lão bởi câu hỏi về Cittayamaka rút ra từ bộ luận 
Yamaka mà ngài không trả lời được, Buddhaghosa được 
Revata thu nhận làm đệ tử. Trong thời gian tu học dưới 
sự chỉ dạy của trưởng lão Revata, Buddhaghosa viết tác 
phẩm NÕanïodaya nói về sự giác ngộ chân lý và tác phẩm At-
thasàlinì, sớ giải về bộ luận Dhammasanganïi. Theo tài liệu 
Cùlïavamïsa thì trong khi ngài chuẩn bị viết tiếp tác phẩm 
Parittatïtïhakathà, sớ giải về Tam tạng, thì được trưởng 
lão Revata khuyên nên đến Tích Lan để nghiên cứu 
và chuyển dịch các sớ giải Tam tạng Pàli bằng tiếng 
Tích Lan sang tiếng Màgadhì, bởi theo lời vị trưởng 
lão này thì ở Ấn Độ chỉ có Tam tạng Kinh, Luật, Luận, 
còn các sớ giải của các Luận sư thì không tồn tại mà chúng 
chỉ có mặt ở Tích Lan  do La hán Mahinda mang đi và dịch 
sang tiếng Tích Lan (Sinhalese).(3) Buddhaghosa nghe lời 
thầy đáp thuyền đi Tích Lan. Tài liệu Vinaya-vinicchaya 
của Buddhadatta mô tả rằng trên đường đi Tích Lan, 
Buddhaghosa gặp Buddhadatta từ Tích Lan quay về Ấn 
Độ. Biết được tâm nguyện của ngài, Buddhadatta rất 
hoan hỷ vui mừng nói với Buddhaghosa: “Chừng nào 
ngài hoàn thành các luận sớ, mong ngài gởi cho tôi để 
tôi tóm tắt lại các công trình của ngài.”

Theo tài liệu Mahàvamïsa-Supplement của Dhammak-
itti thì Buddhaghosa đến Tích Lan  dưới triều vua Ma-
hànàma (409-431 hay 409-421) và trú tại Đại tinh xá (Ma-
hàvihàra) ở kinh đô Anuràdhapura bấy giờ do Đại trưởng 

3. K. L. Hazra, Studies on Paøli Commentaries, tr. 95. 	
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lão Sanghapàla làm viện trưởng. Ngài trình bày với 
Sanghapàla mục đích sang Tích Lan của mình và được 
thu nhận vào hàng Tăng chúng của Đại tinh xá. Các 
tài liệu nói rằng các tỷ kheo ở Đại tinh xá muốn thử 
tài năng học thức của ngài nên đã nêu một bài kệ lưu 
trong Tương ưng bộ kinh (Samyutta Nikàya) và yêu 
cầu ngài giải thích ý nghĩa. Buddhaghosa dựa vào bài 
kệ này viết ngay tác phẩm Visuddhimagga thành ba 
tập và hoàn tất chỉ trong một buổi chiều tối. Tài liệu 
thuật rằng sau khi Buddhaghosa viết xong tác phẩm, 
vị Thiên chủ Sakka đã lấy cắp bản thảo ngay trong 
lúc ngài vừa chợp mắt ngủ quên. Việc đánh cắp bản 
thảo diễn ra hai lần khiến vị học giả này phải thức 
gần như trọn đêm hôm ấy để viết đến lần thứ ba. Dù 
việc tường thuật có vẻ huyền bí, ít nhiều nó ngụ ý rằng 
Buddhaghosa đã hoàn thành tác phẩm này trong một 
thời gian khá ngắn. Hôm sau tác phẩm được đệ trình 
cho Viện trưởng Sanghapàla và chư Tăng Đại tinh xá 
và được đưa ra đọc tụng trước Tăng chúng. Tất cả chư 
Tăng ở Đại tinh xá đều rất hoan hỷ về công trình xuất 
sắc của ngài; họ bắt đầu tìm mọi các giúp đỡ để ngài 
có thể chuyển dịch các sớ giải từ tiếng Tích Lan  sang 
tiếng Pàli. Riêng Đại trưởng lão Sanghapàla rất hài 
lòng với công việc của ngài, đã hết lời ca ngợi công đức 
của ngài và kể từ đó ngài trở thành nổi tiếng như một 
Buddhaghosa của Tích Lan. 

Trong thời gian lưu trú ở Đại tinh xá, Buddhaghosa 
sống ở tầng trệt của tòa nhà cao bảy tầng. Tại đây 
ngài bắt đầu dịch các sớ giải Tích Lan  sang tiếng 
Pàli. Mỗi ngày vào buổi sáng, trong lúc đi khất thực, 
ngài thu nhặt các lá cọ rơi rụng dùng để viết các công 
trình của mình. Một người bán rượu nhìn thấy ngài 
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làm như vậy nên nhặt các lá cọ lành lặn đặt rải rác 
trên đường ngài đi khất thực. Xong buổi khất thực, 
ngài thu nhặt các lá cọ này rồi mang chúng về tinh xá. 
Buddhaghosa hoàn tất công trình dịch thuật của mình 
trong thời gian ba tháng. Sau đó ngài trở về Ấn Độ.

Trong thời gian hoạt động ở Tích Lan, ngoài tác phẩm 
Visuddhimagga, Buddhaghosa đã dịch và viết rất nhiều 
sớ giải Tam tạng Pàli. Công trình của ngài bao gồm một 
sớ giải về Luật tạng, bốn bản sớ giải về bốn bộ đầu của 
Kinh tạng, sáu sớ giải về Luận tạng và một số sớ giải về 
Tiểu bộ. Như vậy, nhìn vào khối lượng công việc mà 
Buddhaghosa đã làm ở Tích Lan, ta khó hình dung 
chúng đã được hoàn tất chỉ trong một thời gian ngắn. 
Tuy nhiên, dù cho các mô tả trên khó được chấp nhận 
hoàn toàn, chúng gợi ý rằng Buddhaghosa là một học giả 
xuất sắc và rất được kính nể ở Tích Lan và tại một số 
quốc gia Phật giáo Thượng tọa bộ. 

Các tài liệu Mahàvamạsa-Supplement và Buddhag-
hosasuppatti thuật rằng sau khi hoàn tất công việc 
dịch thuật và chú giải ở Tích Lan, Buddhaghosa quay 
trở về Ấn Độ (Jambudvìpa). Đầu tiên ngài viếng thăm 
vị thầy của mình, báo cho người biết những gì ngài đã 
làm ở Tích Lan. Tiếp đó ngài khởi hành đi Bodh-Gayà, chiêm 
bái cội Bồ đề, đồng thời thăm cha mẹ và quê hương mình gần 
đó. Buddhaghosa sống những ngày cuối đời ở Bodh-Gayà, 
trong cảnh tĩnh lặng của chốn thiền môn, với một tâm 
tư an tịnh. Ngài rời việc viết lách, dành nhiều thời 
gian cho việc giữ giới và hành thiền. Ngài an nhiên 
thị tịch và tái sinh ở cõi trời Đâu Suất (Tusïita). Nhục 
thân ngài được hỏa táng bằng gỗ trầm hương và các 
xá lợi được tôn trí trong các bảo tháp do các Phật tử 
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địa phương dựng lên gần Bồ Đề đạo tràng. 

Các công trình do Buddhaghosa để lại cho thấy sự 
nghiệp văn học to lớn rất nổi tiếng của ngài. Buddhaghosa 
được biết đến trước hết bởi tác phẩm Visuddhimagga trình 
bày giáo lý đức Phật hay “Con đường thanh tịnh” theo ba 
đề mục lớn là Giới (Sìla), Định (Samàdhi), Tuệ (Panõnõà), 
được xem là bộ bách khoa của Phật giáo Thượng tọa bộ. 
Thêm vào đó, Buddhaghosa còn đóng góp rất lớn cho 
kho tàng văn học Pàli bởi các tác công trình chú giải:

Về Luật tạng (Vinayapitïaka), phần lớn các học giả 
đều cho rằng Buddhghosa viết các tác phẩm chú giải 
Samantapàsàdika và Kanïkhàvitaranïì. Tuy nhiên theo 
B. C. Law thì tác giả hai bản chú giải trên cũng mang 
tên Buddhaghosa nhưng là một người khác.(4) 

Về Kinh tạng (Suttapitïaka), ngài viết các tác phẩm:

Samangalavilàsinì, chú giải về Trường bộ, 

Papanõcasùdanì, chú giải về Trung bộ, 

Sàratthapakàsinì, chú giải về Tương ưng bộ, 

Manorathapùranïì, chú giải về Tăng chi bộ. Về Tiểu bộ, 

Paramatthajotikà, chú giải về tập Khuddakapàtïha 
(Tiểu tụng), 

Dhammapadatïtïhakathà, chú giải về tập Dhammapada 
(Pháp cú), 

Paramatthajotikà, chú giải về tập Suttanipàta 
(Kinh tập). 

4. B. C. Law, Buddhaghosa, tr. 71-75. 	
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Tác giả tập Jàtakatïtïhakathà, chú giải về Jàtaka 
(Bổn sanh), đôi khi cũng được gán cho Buddhaghosa, 
tuy nhiên quan điểm này chưa được thống nhất giữa 
các học giả.(5) 

Ngoài ra, Buddhaghosa cũng là tác giả của các sớ giải về 
bảy bộ luận thuộc Luận tạng (Abhidhammapitïaka), gồm:

Atthasàlinì, chú giải về tập luận Dhammasanganïì, 

Sammohavinodanì, chú giải tập Vibhanïga, 

Dhàtukathàpakaranïa-atïtïhakathà, chú giải tập 
Dhaøtukathaø, 

Puggalapanõnõatti-atïtïhakathà, chú giải tập Puggalapanõnõatti, 

Yamakapakaranïa-atïtïhakathà, chú giải tập Yamaka, 

Patïtïhànapakaranïa-atïtïhakathà, chú giải tập Patïtïhàna, 

Kathàvatthu-atïtïhakathà, chú giải tập Kathàvatthu. 

Có thể nói rằng Buddhaghosa đã đóng góp rất lớn 
cho nền học thuật Pàli bởi sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại 
của ngài. Ngoài các chú giải quan trọng về giáo lý góp 
phần cho lịch sử phát triển văn học Pàli và mở đường 
cho công tác chú giải tiếp tục phát triển về sau, các 
công trình sớ giải của Buddhaghosa cung cấp nhiều 
thông tin quan trọng và gây hứng khởi lớn cho nền 
học thuật Pàli. Truyền thống Miến Điện và một số học 
giả xem Buddhaghosa là người từng đến Miến Điện và 
tạo được không khí học thuật ở đây. Các Phật tử Miến 
Điện mô tả Buddhaghosa từ Tích Lan đến Miến Điện 

5. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 472. 	
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sau khi ông hoàn tất công trình dịch thuật các sớ giải 
từ tiếng Tích Lan sang tiếng Pàli. Người ta nói vị đại 
luận sư này đã mang theo mình bản ngữ pháp Pàli 
của Kaccayàna và dịch sang tiếng Miến Điện. Ngài 
cũng được xem là đã viết một tập các ẩn dụ bằng tiếng 
Miến.(6) Mặc dù các thông tin trên không được tán trợ 
bởi các cứ liệu lịch sử, danh tiếng và các công trình 
chú giải vĩ đại do Buddhaghosa thực hiện ở Tích Lan  
vào thế kỷ thứ năm có lẽ đã gây ấn tượng lớn đối giới 
học thuật Miến Điện.

Nhận xét về thành quả văn học của Buddhaghosa, 
B. C. Law cho rằng các tác phẩm của Buddhashosa, 
Buddhadatta và Dhammapàla đích thực là các sớ giải 
Pàli quan trọng nhất. Chúng giàu có và phong phú về 
mặt tài liệu, rất cần cho việc tái tạo lịch sử xã hội và 
tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Các tác phẩm của họ cũng soi 
sáng các khía cạnh triết học, tâm lý học và siêu hình 
học của những thời kỳ mà chúng đề cập.(7) Cũng theo 
học giả này thì các sớ giải Pàli cung cấp cho chúng ta 
một kho tàng đồ sộ về các thông tin giá trị liên quan 
đến lịch sử văn học, ngôn ngữ học, xã hội, kinh tế, 
chính trị, kiến trúc và tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Sự phân 
tích tâm lý về các pháp hay hiện tượng, việc phân 
loại các dạng tâm thức khác biệt, các quá trình tâm 
lý, các tương quan nhân quả... được nói đến trong văn 
học Pàli góp phần đáng kể cho trí tuệ Ấn Độ.(8) K. L. 
Hazra nhấn mạnh thêm: “Các luận sớ Pàli là hết sức 
quan trọng đối với công tác nghiên cứu lịch sử và địa 
lý Ấn Độ cổ đại. Chúng không chỉ soi sáng về phương 

6. K. L. Hazra, History of Theravaøda Buddhism in South-East Asia, tr. 65. 	
7. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 396. 	
8. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol.I, tr. xxvi. 	
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diện lịch sử xã hội, triết học và tôn giáo mà còn cung 
cấp nhiều thông tin về địa lý và lịch sử chính trị của 
Ấn Độ và Tích Lan cổ đại. Các sớ giải cũng cung cấp 
thông tin về Phật giáo Tích Lan, sự phát triển tu 
viện, các sinh hoạt tôn giáo và lịch sử Tăng già ở 
đây.”(9) Cũng theo Hazra thì chính nhờ Buddhghosa 
mà văn học Phật giáo đã đạt đến đỉnh vinh quang 
của nó. Buddhaghosa đã đưa ra tài liệu mới từ các 
nguồn tư liệu khác nhau và giúp cho văn học Phật 
giáo phát triển.(10) 

9. K. L. Hazra, Studies on Paøli Commentaries, tr. 283. 	
10. K. L. Hazra, Studies on Paøli Commentaries, tr. 97.  	
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BUDDHADATTA: 
CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Buddhadatta là một luận sư Pàli cùng thời với 
Buddhaghosa nhưng tài liệu nói về ngài không 
phong phú như Buddhaghosa. Tên tuổi của ngài 
cũng được đề cập trong nhiều tác phẩm Pàli nhưng 
hầu như không có tác phẩm nào chép lại tiểu sử của 
ngài. Sự thiếu vắng các tài liệu nói về cuộc đời của 
ngài có thể hiểu một phần do truyền thống mai danh 
ẩn tích của các đạo sư nhưng phần khác có lẽ do ngài 
không được nổi tiếng như Buddhaghosa. Tuy vậy, tập 
hợp một số thông tin tản mạn trong các tác phẩm 
Pàli, chúng ta cũng có thể phát họa đôi nét về cuộc đời 
của ngài, bên cạnh sự nghiệp văn học to lớn của ngài.

Theo thông tin từ các tài liệu Vinaya-Vinicchaya và 
Abhidhammàvatàra thì Buddhadatta xuất thân từ nam 
Ấn, vùng Kàveri, thuộc vương quốc Colïa. Uragapura là 
quê hương của ngài, nay là Uraiyur hay Uraiyyur. Tác 
phẩm Gandhavamïsa đề cập ngài sau Buddhaghosa, 
có lẽ do ngài không nổi tiếng bằng Buddhaghosa. B. 
C. Law dẫn nhận xét của Tỷ kheo A. P. Buddhadatta 
nói rằng Buddhadatta hoặc lớn tuổi hơn hoặc bằng 
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tuổi với Budhaghosa.(11) Tuy nhiên K. L. Hazra tỏ ra 
nghi ngờ về nhận định này. Học giả này dẫn nguồn 
tin từ Buddhaghosasuppatti trong đó Buddhadatta gọi 
Buddhaghosa bằng danh xưng “Hiền giả” (Avusa) và cho 
rằng Buddhaghosa trẻ hơn Buddhadatta.(12) Tài liệu 
Vinaya-Vinicchaya nói rằng trong lúc Buddhadatta từ 
Tích Lan  quay về Ấn, ngài đã gặp Buddhaghosa đang 
trên dường đến Tích Lan  để chuyển dịch các sớ giải 
sang tiếng Pàli. Theo tài liệu Cùlïavamïsa thì Buddhag-
hosa đến Tích Lan  dưới triều vua Mahànàma, khoảng 
409-421. Như vậy ta có thể ước chừng rằng Buddhadatta 
ra đời khoảng cuối thế kỷ thứ tư Tây lịch, cùng thời với 
Buddhaghosa nhưng lớn hơn Buddhaghosa một ít tuổi. 

Theo khảo cứu của G. P. Malalasekera thì mặc dù 
là người Ấn, Buddhadatta xuất gia thọ đại giới ở Tích 
Lan , do các tu sĩ Đại tinh xá (Mahàvihàra) ở An-
uràdhapura truyền giới.(13) Như vậy Buddhadatta là 
thành viên của Tăng chúng Đại tinh xá. Không ai 
biết chắc Buddhadatta đã sống ở Mahàvihàra bao lâu, 
chỉ biết rằng ngài đã có một thời gian tu học tại đó. 
M. Winternitz cho rằng Buddhadatta sinh ở Ấn Độ 
và sống những quãng thời gian khác nhau cả ở Tích 
Lan  và ở Kànõcipura cùng các nơi khác ở nam Ấn.(14) 
Từ các ghi chú trong tác phẩm Abhidhammàvatàra và 
Vinaya-Viniccahya, chúng ta biết rằng Buddhadatta viết 
các tác phẩm Uttara-Vinicchaya, Vinaya-Vinicchaya, 
Abhidhammaøvataøra, Ruøpaøruøpavibhaøga và Madhurat-
thavilàsini tại tinh xá do Kanïhadàsa hay Venïhudàsa 

11. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 386-387.  	
12. K. L. Hazra, Studies on Paøli Commentaries, tr. 89.  	
13. G. P. Malalasekera, Paøli Literature of Ceylon, tr. 107.  	
14. M. Winternitz, Hisitory of Indian Literature, Vol. II, tr. 220.  	
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xây dựng ở Bhùtamanïgalagàma, bên bờ sông Kàverì 
nằm ở trung tâm kinh đô Colïa. Nhà vua ở ngôi lúc bấy 
giờ là Accutavikkama được xem là người hộ trì lớn cho 
ngài. Một vài học giả cho rằng Buddhadatta đã viết 
tập Uttara-Vinicchaya trong thời gian ở Tích Lan, do 
có nguồn tin nói rằng Đại trưởng lão Sanghapàla đã  
đề nghị ngài viết tác phẩm ấy. Tuy nhiên, theo K. 
L. Hazra thì không có bằng chứng nào nói rằng Đại 
trưởng lão Sanghapàla đã viếng thăm nam Ấn để yêu 
cầu Buddhadatta viết tác phẩm Uttara-Vinicchaya.(15) 

Từ các thông tin trên, chúng ta có thể hiểu rằng 
mặc dù từng xuất gia và tu học tại Đại tinh xá ở Tích 
Lan , Buddhadatta sống phần lớn thời gian ở nam Ấn, 
có lẽ sau khi ngài từ Tích Lan  trở về. Tài liệu Tài liệu 
Buddhghosasuppatti thuật rằng trong lúc Buddhghosa 
khởi hành đi Tích Lan thì gặp Buddhadatta giữa biển, 
đang trên đường quay về Ấn Độ. Khi biết được ý định 
của Buddhaghosa sang Tích Lan  để chuyển dịch các 
sớ giải sang tiếng Pàli, Buddhadatta nói rằng ngài 
cũng từng đến đó với mục đích tương tự nhưng đã 
không thể thực hiện được ý nguyện. Ngài chỉ biên soạn 
các tác phẩm Jinàlankàra, Dantavamïsa, Dhàtuvamïsa 
và Bodhivamïsa. Và ngài rất mong Buddhaghosa hoàn 
thành tâm nguyện ấy. Tác phẩm Vinaya-Vinicchaya 
thuật câu chuyện tương tự, nói rằng khi Buddhadatta 
từ Tích Lan quay về Ấn, ngài đã gặp Buddhaghosa đang 
trên đường đến Tích Lan  để nghiên cứu các luận sớ. 
Biết được tâm nguyện của Buddhaghosa, Buddhadatta 
rất vui mừng nói rằng ‘khi nào hoàn tất các sớ giải, 
mong ngài vui lòng gởi cho tôi các bản thảo để tôi thâu 

15. K. L. Hazra, Studies on Paøli Commentaries, tr. 91.  	
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tóm các công trình của ngài.’ Buddhaghosa hoan hỷ 
chấp nhận yêu cầu của Buddhadatta và sau khi hoàn 
tất các công trình của mình Buddhaghosa đã gởi các 
bản thảo cho Buddhadatta, theo đó Buddhadatta đã thâu 
tóm Abhidhamma thành tác phẩm Abhidhammàvatàra và 
Vinaya thành tác phẩm Vinaya-Vinicchaya. Không ai biết 
chắc Buddhadatta qua đời khi nào, nhưng cứ theo tường 
thuật của các tài liệu trên thì có lẽ ngài đã mất tại nam 
Ấn một thời gian sau khi đã hoàn tất các bản sớ giải. 

Như vậy, ngoài các tác phẩm viết ở nam Ấn như Vi-
nayavinicchaya, Uttaravinicchaya, Abhidhammaøvataøra, 
Ruøparuøpavibhaøga và Madhuratthavilaøsinì, Buddhadatta 
cũng được xem là tác giả của một số tác phẩm viết ở 
Tích Lan  như Jinàlankàra, Dantavamïsa, Dhàtuvamïsa 
và Bodhivamïsa. Tuy nhiên học giả Lakshmi R. Goonas-
ekera tỏ ra nghi ngờ về điều này.(16) 

Nhìn chung, Buddhadatta đã đóng góp rất lớn vào 
kho tàng văn học Pàli bởi các công trình chú giải về Tam 
tạng. Các tác phẩm Vinayavinicchaya và Uttaravinic-
chaya là các chú giải về Luật tạng; Abhidhammàvatàra 
và Rùparùpavibhàga, chú giải về Luận tạng; Madhurat-
thavilàsinì, chú giải về tác phẩm Buddhavamïsa thuộc 
Kinh tạng. Các công trình của ngài làm phong phú thêm 
kho tàng văn học Pàli, cung cấp nhiều hiểu biết và thông 
tin quan trọng không những về Phật giáo Thượng tọa bộ 
mà còn về nhiều lãnh vực khác. 

16. Encyclopaedia of Buddhism, Vol. III, tr. 395-396.  	
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DHAMMAPAØLA: 
CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Dhammapàla là tác giả của nhiều sớ giải Pàli quan 
trọng, có một vị trí xứng đáng trong giới học thuật 
Phật giáo chỉ sau Buddhaghosa. Danh xưng của ngài, 
Dhammapàla, ngụ ý rằng ngài là người hộ trì hay bảo 
vệ Phật pháp. 

Tác phẩm Gandhavamạsa đề cập bốn học giả có tên 
như ngài. Tài liệu này cho biết vị Dhammapàla thứ 
nhất viết 14 tác phẩm, được nói đến bằng danh xưng 
“Đạo sư” (Àcariya). Vị Dhammapàla thứ hai có tên là 
Culla-Dhammapàla, được mô tả là đệ tử lớn của Ànanda 
người đã viết một tiểu sớ về các sớ giải Luận tạng của 
Buddhaghosa. Vị Culla-Dhammapàla này viết tác phẩm 
Sacca-Sankhepa. Vị Dhammapàla thứ ba có lẽ thuộc thế 
kỷ thứ 12. Vị này được xếp giữa Sanghakkhita, tác 
giả tập Vuttodaya và Anuruddha, tác giả bộ Abhid-
hammattha-sanghaha. Vị Dhammapàla thứ tư là một 
học giả từng sống ở Arimaddhnapura (Pagan) thuộc 
Thượng Miến Điện. Từ các thông tin nói trên, chúng 
ta có thể nói rằng tác giả Dhammapàla mà chúng ta 
đang đề cập chính là vị Dhammapàla thứ nhất được 
nói đến trong tác phẩm Gandhavamïsa.
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Không ai biết chắc ngài ra đời lúc nào, chỉ biết rằng 
ngài nổi danh sau Buddhaghosa và sử dụng các tài liệu 
của Buddhaghosa trong các sớ giải của mình. Từ câu 
chuyện thuật về ngài trong ký sự của Huyền Trang 
và các chứng cứ ngài sử dụng các công trình nghiên 
cứu của Buddhaghosa, chúng ta có thể ước chừng rằng 
Dhammapàla sống vào khoảng cuối thể kỷ thứ năm 
hoặc đầu thế kỷ thứ sáu. Tác phẩm Sàsanavamïsa cho 
biết Dhammapàla sống ở Badaratittha thuộc vương 
vuốc Damila gần Tích Lan. Địa danh Badaratittha 
này tọa lạc ở bờ biển đông nam Ấn Độ,(17) gần Madras. 
Xuất phát từ cơ sở này mà một số học giả cho rằng 
ngài là người Tamil hoặc thuộc tộc người Dravidian 
thông thạo ngôn ngữ vùng nam Ấn. 

Trong ký sự của mình, Huyền Trang có đề cập đôi 
điều về cuộc đời Dhammapàla. Tài liệu này thuật 
rằng vào năm 640 Tây lịch, Huyền Trang đến kinh 
đô Kànõcipura thuộc vương quốc Dravidïa ở nam Ấn. 
Các tỷ kheo địa phương bảo cho ngài biết đây chính 
là nơi Dhammapàla đã ra đời. Ngài là con trai lớn của 
một vị bộ trưởng. Người ta kể rằng Dhammapàla là 
một đứa trẻ có nhiều tư chất tốt lớn lên sẽ có được sự 
thành công vượt trội. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài 
được nhà vua chọn gả con gái cho làm vợ. Tuy nhiên 
vào đêm trước hôm diễn ra lễ cưới, ngài cảm thấy 
chán ngán trong lòng và cầu nguyện trước một tượng 
Phật với ước mong được xuất gia. Đáp ứng lòng khẩn 
cầu chân thành của ngài, một vị thần mang ngài đến 
một tu viện nằm trên một ngọn núi cách xa kinh đô 

17. G. P. Malalasekera, Paøli Literature of Ceylon, tr. 112; M. Winternitz, 
History of Indian Literature, Vol. II, tr. 205. 	
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mấy trăm lí. Khi các tỷ kheo ở tu viện này hiểu rõ câu 
chuyện về ngài, họ chấp thuận lời thỉnh cầu xuất gia 
của ngài và cho phép ngài thọ đại giới.(18)

Không có tài liệu nào nói rõ việc Dhammapàla sang 
tu học ở Tích Lan, nhưng đa số các học giả đều tin 
rằng ngài xuất thân từ trung tâm học vấn Mahàvihàra ở 
Anuràdhapura. Lối ghi chú trong các công trình của ngài 
cho thấy Dhammapàla nỗ lực theo đuổi phương pháp 
chú giải truyền thống được giảng dạy ở Mahàvihàra 
Tích Lan. Tài liệu Cùlïavamïsa đề cập việc Buddhag-
hosa sang Tích Lan học tập cho thấy các sớ giải 
Phật giáo Thượng tọa bộ không có mặt ở Ấn Độ và 
chúng chỉ được nghiên cứu bởi các tu sĩ Mahàvihàra 
ở Tích Lan. Các chứng cứ này gợi ý tưởng rằng 
Dhammapàla hình như đã theo học ở Mahàvihàra nơi 
mà Buddhaghosa từng đến nghiên cứu và viết các sớ 
giải. Giáo sư Rhys Davids tán trợ nhận định này khi 
cho rằng Buddhaghosa và Dhammapàla có cùng quan 
điểm, lưu tâm các tài liệu tương tự, sử dụng phương pháp 
chú giải giống nhau, đạt đến mức độ như nhau trong 
khoa học từ nguyên và triết lý và thiếu hiểu biết như 
nhau về các nguyên tắc của lý luận phê bình.(19) K. L. 
Hazra dẫn nhận xét trên của Rhys Davids và đi đến 
kết luận rằng Buddhaghosa và Dhammapàla hẳn đã 
tiếp thu nền học vấn của họ trong cùng một trường. 
Dhammapàla được xem là một trong số các nhân vật 
danh tiếng của Mahàvihàra. Các sớ giải của ngài dựa 
vào các sớ giải tiếng Tích Lan và vì các sớ giải này 
không có ở Ấn Độ nên ngài phải sang Tích Lan để 

18. The Great Tang Dynasty Record of the Western Regions, tr. 320; G. P. 
Malalasekera, Paøli Literature of Ceylon, tr. 114. 	

19. Encychopaedia of Religion and Ethics, IV, tr. 701.  	
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nghiên cứu chúng ở Mahàvihàra.(20) M. Winternitz có 
cùng quan điểm khi nói rằng ‘giống như Buddhghosa, 
Dhammapàla đề cập về các sớ giải của Đại tinh xá’(21) 
ở Anuràdhapura. 

Dhammapàla đóng góp cho kho tàng văn học Pàli 
nhiều sớ giải và phụ chú. Ngài quan tâm đặc biệt về công 
tác chú giải các tuyển tập Tiểu bộ (Khuddaka Nikàya): 

Vimànavatthu-atïtïhakathà, chú giải về tập Vimàna-
vatthu (Thiên cung sự), 

Petavatthu-atïtïhakathà, chú giải tập Petavatthu 
(Ngạ quỷ sự), 

Theragàthà-atïtïhakathà, chú giải tập Theragàthà 
(Trưởng lão Tăng kệ), 

Therìgàthà-atïtïhakathà, chú giải tập Therìgàthà 
(Trưởng lão Ni kệ), 

Cariyàpitïaka-atïtïhakathà, chú giải tập Cariyàpitïaka 
(Sở hành tạng), 

Udàna-atïtïhakathà, chú giải tập Udàna (Phật tự thuyết), 

Itivuttaka-atïtïhakathà, chú giải tập Itivuttaka (Phật 
thuyết như vậy). 

Tất cả tác phẩm chú giải trên của Dhammapàla bao 
hàm trong tác phẩm Paramatthadìpanì của ngài.(22)  
Ngoài ra, theo sử liệu Gandhavamïsa, Dhammapàla 

20. K. L. Hazra, Studies on Paøli Commentaries, tr. 117.	
21. M. Winternitz, History of Indian Literature, Vol. II, p. 205-206.	
22. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 516; K. L. Hazra, Stud-

ies on Paøli Commnetaries, tr. 243. 	
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còn là tác giả của một số tiểu sớ giải hay phụ chú về các 
công trình chú giải phần lớn do Budhghosa thực hiện: 

Tập Paramathamanõjùsà, chú giải về tác phẩm 
Visuddhimagga, 

Lìnattha-pakàsinì, phụ chú về bốn sớ giải Kinh tạng 
hay Nikaøya, 

Lìnatthavanïnïanà, phụ chú về các sớ giải Luận tạng, 

Lìnattha-pakàsinì, phụ chú về sớ giải Jàtaka, 

Lìnatthavanïnïanà, phụ chú về sớ giải tập Nettip-
pakaranïa. 

Nhận xét về phương pháp nghiên cứu và thành quả 
các công trình của Dhammapaøla, T. W. Rhys Davids 
nói rằng trong các chú giải của ngài, Dhammapàla 
luôn luôn theo một kế hoặch đều đặn. Đầu tiên ngài 
giới thiệu toàn bộ tuyển tập các bài kệ rồi đề cập từng 
bài kệ. Ngài mô tả các bài kệ riêng biệt. Sau khi nói 
rõ về lý do, thời điểm và nhân vật nói kệ, ngài chỉ 
trích dẫn mỗi một mệnh đề trong bài kệ và giải thích 
nó theo lối từ nguyên và triết học. Từ những mô tả 
và giải thích của ngài, các độc giả dễ dàng hiểu rõ 
các bản kinh khó hiểu.(23) G. P.Malalasekera cho rằng 
các tác phẩm của Dhammapàla cho thấy khả năng 
học vấn rộng lớn, kỹ năng luận giải tài tình và các 
nhận xét sâu sắc. Giữa ngài và Buddhaghosa có nhiều 
điểm giống nhau.(24) Theo B.C. Law, các tác phẩm của 
Dhammapàla cho thấy ngài đọc nhiều hiểu rộng. Ngài 

23. Encychopaedia of Religion and Ethics, tr. 702.  	
24. G. P. Malalasekera, Paøli Literature of Ceylon, tr. 115.  	
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giải thích các thuật ngữ rất rõ ràng. Tương tựa các sớ 
giải của Buddhaghosa, các sớ giải của Dhammapàla 
soi sáng các quan điểm xã hội, tôn giáo, đạo đức và 
triết học đương thời.(25)

25. B. C. Law, A History of Paøli Literature, Vol. II, tr. 392-393.  	
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